Tuần 16

Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm. 

+ Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch.

+   Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi.

-   Làm quen với các phép tính liên quan đến tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số tự nhiên).
- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II. Các hoạt động dạy – học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính tỉ số phần trăm của hai số :

a) 15 và 30               b) 4 và 5 

+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như thế nào?

- GV nhận xét.

	2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện tập.

Bài 1:

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát, phân tích các phép tính mẫu.

- Yc HS nêu miệng cách làm của phép tính: 6% + 15 % = 21 %

*Lưu ý: Khi làm phép tính với các tỉ số phần trăm, phải hiểu đây là làm tính với tỉ số phần trăm của cùng một đại lượng, ví dụ: 6% HS lớp 5A cộng 15% HS lớp 5A bằng 21% HS lớp 5A.

- Các phép tính còn lại hướng dẫn tương tự.

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- GV cùng HS nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

+ Khi thực hiện các phép tính về tỉ số phần trăm ta cần lưu ý gì?

Bài 2:

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Thế nào là “ vượt mức kế hoạch”?

- Gọi 1 HS đọc lại đề bài.

+ Bài toán cho biết gì?

- GV ghi tóm tắt lên bảng.

+ Kế hoạch năm: 20ha

+ Đến hết tháng 9: 18ha

+ Cả năm : 23,5ha.

+ Bài có mấy yêu cầu?

- GVghi tóm tắt lên bảng:

a) Hết tháng 9:….%kế hoạch?

b) Hết năm:…….%kế hoạch?

                  ……..% vượt kế hoạch?

+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của diện tích trồng ngô đã trồng được trong tháng 9 và diện tích trồng ngô theo kế hoạch ta làm như thế nào?

+ 100% tương ứng với bao nhiêu ha ngô?

+ Muốn tính số phần trăm diện tích trồng ngô vượt kế hoạch ta làm như thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài .

- Tổ chức nhận xét bài trên bảng, GV nhận xét, sửa sai.

+ 17,5% là gì?

+ Muốn tìm số phần trăm vượt mức kế hoạch ban đầu ta làm như thế nào?

* GV chốt cách tính số phần trăm vượt mức so với kế hoạch.

Bài 3:

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Thế nào là “ tiền vốn”?

+ “ Tiền lãi” là gì?

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Thế nào là phần trăm lãi?

+ Muốn biết người đó lãi bao nhiêu phần trăm ta làm thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài, GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Bài 2 và bài 3 ôn kiến thức gì?

+ Muốn tính số phần vượt mức kế hoạch ta làm thế nào? 

+ Muốn tính số phần trăm lãi ta làm thế nào?

* Cách tính số phần trăm lãi và số phần trăm vượt mức là như nhau.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Khi thực hiện các phép tính với các tỉ số phần trăm ta cần lưu ý gì?

+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm thế nào?

- GV nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS quan sát, phân tích mẫu.

- HS nêu:

+ Bước 1: Cộng nhẩm: 6 + 15 = 21.

+ Bước 2: Viết thêm kí hiệu % vào bên phải số 21.

- Lắng nghe.

- HS theo dõi.

- HS làm bài vào vở, 4 HS lên bảng làm bài.

a) 27,5% + 38 % = 65,5%

b) 30% - 16% = 14%

c)14,2% x 4 = 56,8%

d) 216% : 8 = 27%

- HS nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có).

- Viết thêm kí hiệu % vào bên phải của kết quả.

-  2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Đạt được nhiều hơn so với mức đặt ra ban đầu.

- 1 HS đọc lại.

- HS nêu:  

- HS nêu:

a)Tìm tỉ số phần trăm của diện tích trồng ngô đã trồng được trong tháng 9 và diện tích trồng ngô theo kế hoạch.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích trồng ngô trồng được cả năm và diện tích trồng ngô theo kế hoạch.

+ Tính số phần trăm diện tích trồng ngô vượt kế hoạch .

- HS nêu: Lấy 18 : 20 = 0.9 = 90 %

+ 100% ứng với 20ha ngô.

- HS nêu.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm vào bảng lớp.

a) 90%

b) 117,5%   ;17,5%

- Lớp nhận xét.

- Số phần trăm vượt mức so với kế hoạch.

- HS nêu: Lấy số phần trăm đạt được trừ đi 100%.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Số tiền bỏ ra để kinh doanh, buôn bán.

- Số tiền dư ra so với tiền vốn sau khi thu về.

- HS trả lời.

- Là số phần trăm dư ra của tiền thu về so với 100% tiền vốn.

- Lấy số phần trăm tiền thu về trừ đi 100%.

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.

a) 125% b) 25% 

- HS nêu.

- Lấy số phần trăm đạt được trừ đi 100%.

- Lấy số phần trăm tiền thu về trừ đi 100%.

- Lắng nghe.

- Viết thêm kí hiệu % vào bên phải của kết quả.

- HS trả lời.





 Tiết 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc

Thầy thuốc như mẹ hiền

I. Mục tiêu

- Đọc đúng các từ: danh lợi, nóng nực, nồng nặc, nổi tiếng

- Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ nói về tình cảm của người bệnh, sự tận tuỵ và lòng nhân hậu của Lãn Ông.

- Đọc diễn cảm toàn bài 

- Hiểu các từ ngữ: Hải Thương Lãn Ông, danh lợi, bệnh đậu, tái phát, vời, ngự y...
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thương Lãn Ông.

- Giáo dục ý thức kính trọng và biết ơn các thầy thuốc.

II. Đồ dùng dạy- học

- Tranh minh hoạ trang 153

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc

 III. Các hoạt động dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu 2 HS đọc bài thơ Về ngôi nhà đang xây.

+ Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?

- GV nhận xét .

 2. Bài mới

 2.1. Giới thiệu bài

2.2. Luyện đọc 

- 1 HS đọc toàn bài.

- GV yêu cầu HS chia đoạn.

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn, kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS.

- Yêu cầu HS nêu từ khó đọc.

- Gọi HS đọc từ khó.

- Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần, kết hợp  giải nghĩa từ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc  theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc.

- GV đọc.

2.3. Tìm hiểu bài

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, trả lời:

+ Con người thuyền chài mắc bệnh gì?

+ Em có hiểu biết gì về bệnh đậu?

+ Tìm những chi tiết nói lên  lòng nhân ái của Hải thượng Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?

- Yêu cầu HS đặt câu với các từ: ân cần, chăm sóc”.

+ Nêu ý chính của đoạn 1?

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2, trả lời: 

+ Chuyện gì xảy ra đối với người phụ nữ?

+ Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?

- Yêu cầu HS giải nghĩa từ hối hận?

+ Sự hối hận của Lãn Ông chứng tỏ ông là người như thế nào?

* GV ghi ý chính đoạn 2: Lãn Ông là người có lương tâm, trách nhiệm.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 3:

+ Vì sao có thể nói Lãn Ông là một con người không màng danh lợi?

+ Ngự y có nghĩa là gì?

- Gọi HS đọc 2 câu thơ cuối, giải nghĩa: công danh, nhân nghĩa.

+ Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?

+ Nêu ý chính của đoạn 3?

+ Bài tập đọc cho em biết điều gì?

- GV ghi nội dung bài lên bảng

2.4. Đọc diễn cảm

- Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp. 

- Tổ chức cho HS  đọc diễn cảm đoạn 1.

+ Treo bảng phụ ghi sẵn đoạn.

+ Gv đọc mẫu.

+ Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét .

3. Củng cố dặn dò

+ Em hiểu thầy thuốc như mẹ hiền có nghĩa là gì?

+ Ngoài danh y Lê Hữu Trác em còn biết những danh y nào khác?

- GV GD HS biết ơn, kính trọng những người thầy thuốc khám chữa bệnh cho nhân dân.

- Dặn HS về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau. 
	- 2 HS nối tiếp đọc bài và trả lời câu hỏi

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc to bài

- 3 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu……cho thêm gạo, củi.

+ Đoạn 2: Một lần khác…..càng nghĩ càng hối hận.

+ Đoạn 3: còn lại.

- 3 HS đọc nối tiếp 

- HS tìm: danh lợi, nóng nực, nồng nặc, nổi tiếng
- HS đọc từ khó

- 3 HS đọc nối tiếp 

- HS đọc cho nhau nghe

- 1 HS đọc toàn bài

- HS đoc thầm đoạn1, trả lời câu hỏi:

+ Con người thuyền chài mắc bệnh đậu.

+ Bệnh đậu ( đậu mùa, thủy đậu) là bệnh gây sốt cao, với những nốt chấm đỏ, có thể gây tử vong.

+ Ông nghe tin con nhà thuyền chài bị bệnh đậu nặng mà nghèo, không có tiền  chữa, tự tìm đến thăm. Ông tận tuỵ chăm sóc cháu  bé hàng tháng trời không ngại khổ, ngại bẩn. Ông chữa bệnh cho cháu bé, không những không lấy tiền mà còn cho họ thêm gạo, củi.

- 2 HS đặt câu.

- Hải Thượng Lãn Ông là người giàu lòng nhân ái.

- HS đọc thầm đoạn 2, trả lời :

+ HS trả lời.

+ Người phụ nữ chết do tay thầy thuốc khác xong ông tự buộc tội  mình  về cái chết ấy. Ông rất hối hận.

- Cảm thấy có lỗi về một viêc gì đó.

- Lãn Ông là người có lương tâm, trách nhiệm.

- HS đọc thầm.

+ Ông được vời vào cung chữa bệnh, được tiến cử chức ngự y song ông đã khéo léo từ chối.

- Chức quan trông coi việc chữa bệnh trong cung vua.

- Công danh (sự nghiệp, tiếng tăm trong xã hôi), nhân nghĩa (lòng thương người).

+ Hai câu thơ cuối bài cho thấy Hải Thượng Lãn Ông coi công danh trước mắt trôi đi như nước còn tấm lòng nhân nghĩa thì còn mãi.

- Lãn Ông là người không màng danh lợi.

+ Bài văn cho em hiểu rõ về tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

- 3 HS đọc

- HS đọc cho nhau nghe

- HS thi đọc 

- Những người thầy thuốc chăm sóc,  chữa bệnh cho bệnh nhân giống như mẹ hiền chăm sóc cho con.

- HS nêu: Tuệ Tĩnh, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giáo su Tôn Thất Tùng,….

- Lắng nghe.



Tiết 2: Toán (tăng)

Luyện tập : Cộng, trừ số thập phân

I. Mục tiêu

- Giúp HS  củng cố cách cộng, trừ số thập phân.
- HS thực hiện thành thạo các phép cộng, trừ số thập phân.
- Bồi dưỡng niềm ham thích học toán. 

II. Các hoạt động dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu quy tắc cộng, trừ số thập phân? Cho ví dụ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Hướng dẫn ôn tập

- GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu Hs làm bài. GV kết hợp kèm cặp HS yếu 

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 165,33 + 71,805 

c) 63,24 - 37,152

b) 18,24 + 62,19 

d) 512,33 - 166,4

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài .

- Yêu cầu HS nhận xét bài trên bảng. GV chốt kết quả đúng.

+ Nêu quy tắc cộng, trừ hai số thập phân?

Bài 2: Tìm x

a, x- 31,85 = 69,22

b, x- ( 2,1 + 1,6 ) = 4,5

c, (16,2+ x) + 16,2 = 32,4

d, ( x- 2,7)+ 4,3 =10

- GV giúp HS nhận biết các thành phần trong phép tính, cách tìm các thành phần đó.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi 4 HS lên bảng làm bài.

- Tổ chức nhận xét bài của HS, GV chốt kết quả đúng.

+ Nêu cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết?

Bài 3: Tính nhanh

a, 3,15 + 0,77 + 4,85 + 0,23

b, 0,01 + 0,13 + 0,99 + 0,87

c, 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 +1,9

d, 46,55 - 20,33 - 25,67

- GV giúp HS hiểu tính nhanh chính là tính bằng cách thuận tiện nhất. Dùng cách tính chất giao hoán và kết hợp, một số trừ đi một tổng để làm bài.

Bài 4: Một cửa hàng ngày đầu bán được 35 kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4,5 kg đường, ngày thứ ba bán được hơn ngày thứ hai là 6 kg đường. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kilôgam đường?

- GV tổ chức cho HS tìm hiểu đề bài, cách làm.

- Hướng dẫn HS làm bài.

- GV củng cố bài toán liên quan đến tìm trung bình cộng của nhiều số, bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?

- Nhận xét tiết hcọ. Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu quy tắc và cho ví dụ cụ thể

- HS làm bài tập được giao và một số trình bày miệng bài làm, vài HS lên bảng làm bài  

* Đáp án:

- HS nêu.

- Lớp làm bài vào vở, 4 HS lên bảng làm.

- Lớp nhận xét.

- 2 HS nêu lại quy tắc.

- HS nêu yêu cầu.

- HS nhận biết và nêu lại cách tìm một số thành phần chưa biết.

- HS làm bài theo yêu cầu.

a, x- 31,85 = 69,22

             x   = 69,22 +31,85=101,07

b, x- ( 2,1 + 1,6)= 4,5

          x             =  4,5 + 3,7=8,2

c, (16,2+ x) + 16,2= 32,4

                   x= 32,4 - 16,2 - 16,2= 0

d, ( x- 2,7)+ 4,3=10

               x  = 10 - 4,3 + 2,7

               x= 8,4

- HS nhận xét bài trên bảng.

- 2 HS nêu, Lớp nhận xét.

a, 3,15 + 0,77 + 4,85 + 0,23

   = 3,15 + 4,85 + 0,77 + 0,23

    = 8 + 1 = 9

b, 0,01 + 0,13 + 0,99 + 0,87

= 0,01 + 0,09 + 0,13 + 0,87

= 0,1 + 1 = 1,1

c, 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 +1,9

= 3+ 3 + 3+ 3 + 1,5 = 13,5

d, 46,55 - 20,33 - 25,67

= 46,55 - ( 20,33 + 25, 67)

= 46,55 - 46 = 0,55

- HS đọc đề, phân tích bài toán, nêu cách làm.

Giải

Ngày thứ hai bán được số kg đường là:

35 - 4,5 = 30,5 (kg)

Ngày thứ 3 bán được số kg đường là:

30,5 + 6 = 36,5 (kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kilôgam là:

(35 + 30,5 + 36,5) : 3 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg đường.



TiÕt 3: Tiếng Việt ( tăng )
Luyện tập về: MRVT: Hạnh phúc

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho học sinh những kiến thức về chủ đề Hạnh phúc.

- Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng để làm bài tập thành thạo.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II.Các hoạt động dạy học.

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi:

+ Thế nào là động từ? Cho VD?

+ Thế nào là tính từ? Cho VD?

+ Thế nào là quan hệ từ? Cho VD?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:

 - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS làm bài.

Bài 1: Ghép các tiếng sau vào trước hoặc sau tiếng phúc để tạo nên các từ ghép: lợi, đức, vô, hậu, lộc, làm, chúc, hồng. 

-  Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.

- Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ

- GV nhận xét, khen ngợi HS hiểu đúng nghĩa của từ.

- GV giải thích nghĩa một số từ khó cho HS: phúc lợi, hồng phúc,...

Bài 2: Tìm từ :

a)Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc?

b)Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc? 

c) Đặt câu với từ hạnh phúc.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- GV giúp đỡ HS chậm.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 

- Yêu cầu HS kÓ thêm một số từ bạn chưa tìm được.

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.

+ Thế nào là từ đồng nghĩa? Thế nào là từ trái nghĩa?

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn nói về chủ đề hạnh phúc.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: + Em hiểu thế nào là hạnh phúc?

+ Theo em yếu tố quan trọng nhất để tạo

một gia đình hạnh phúc là gì?

- GV yêu cầu HS lựa chọn nội dung có chủ đề hạnh phúc để viết đoạn văn.

- GV và  cả  lớp nhận xét  bài làm của bạn trên bảng chỉnh sửa để được đoạn văn hoàn chỉnh. 

- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

3. Củng cố dặn dò.

- GV yêu cầu HS hệ thống lại bài.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- 3 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm theo. 

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của các bạn.

- HS chữa  bài vào vở: phúc lợi, phúc đức, vô phúc, phúc hậu, phúc lộc, làm phúc, chúc phúc, hồng phúc.
- HS lần lượt phát biểu ý kiến: 

+ vô phúc: không có hoặc không được hưởng phúc đức của ông cha để lại; kh«ng may xảy ra việc gì đó.

+ phúc đức: Điều tốt lành để lại cho con cháu do ăn ở tốt.

+ phúc hậu: Có tấm lòng nhân hậu.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm theo. 

- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của các bạn.

- HS kể thêm một số từ mà bạn chưa tìm được.

- HS chữa  bài vào vở.

a)Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc : sung sướng, may mắn, vui sướng…

b)Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc : bất hạnh, khốn khổ, cực khổ, …

c) Gia đình nhà bạn Nam sống rất hạnh phúc.
-  1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm theo. 

- HS nêu: + Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

+ Yếu  tố quan trọng nhất để tạo một gia đình hạnh phúc đó là : Mọi người sống hoà thuận.
- HS viết bài, 1 HS viết bài trên bảng.
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS trình bày  trước lớp.

- HS lắng nghe và thực hiện.


  Ví dụ: Gia đình em gồm ông, bà, bố, mẹ và hai chị em . Ông bà em đã già rồi nên bố mẹ em thường phải chăm sóc ông bà hàng ngày. Thấy bố mẹ bận nhiều việc nên hai chị em thường giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức của mình nh : quét nhà, rửa ấm chén,…Những hôm ông bà mỏi là hai chị em thường nặn chân tay cho ông bà. Ông bà em rất thương con, quý cháu. Ai cũng bảo gia đình em rất hạnh phúc. Em rất tự hào về gia đình mình.

Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Đạo đức

Hợp tác với những người xung quanh( tiết 1)

I. Mục tiêu: 

- HS hiểu được sự cần thiết phải hợp tác với mọi người trong công việc và lợi ích của việc hợp tác.

+ Trẻ em có quyền được kết giao hợp tác với bạn bè và mọi người trong công việc. 

+ Cách thức hợp tác trong công việc. 

-  HS có thái độ: 

+ Mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô, những người trong gia đình, những người ở cộng đồng dân cư. 

+ Tán thành, đồng tình những gì biết hợp tác và không tán thành, nhắc nhở những ai không biết hợp tác với người khác. 

-  HS có những hành vi, việc làm cụ thể, thiết thực trong việc hợp tác giải quyết công việc của trường của lớp, của gia đình và cộng đồng.

II. Đồ dùng dạy- học:  

- SGK đạo đức 5.

- Điều 15 Công ước quốc tế về Quyền trẻ em (ghi bảng phụ).

- Phiếu thảo luận nhóm.

III. Hoạt động dạy- học:

	1. Kiểm tra  bài cũ:

- Vì sao chúng ta phải tôn trọng phụ nữ?

- Em đã làm những việc gì thể hiện mình đã tôn trọng phụ nữ?

- Kể tên một số gương người tốt, nhà bác học, anh hùng là phụ nữ. 

2. Bài mới:

2.1. Hoạt động 1: Xử lý tình huống.

+ GV treo tranh phóng to (SGK) lên bảng.

+ HS nêu cách xử lý.

Cường, Thi và các bạn khác cần phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc trồng cây. Việc hợp tác như vậy sẽ làm cho công việc thuận lợi hơn, kết quả hơn. 

- GV kết luận.

2.2. Hoạt động 2: Làm bài tập 1 SGK

- GV yêu cầu thảo luận các nội dung.

+ Tại sao cần phải hợp tác với mọi người trong công việc chung?

+ Trẻ em cần phải hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh để giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ em không? Vì sao?

+ Cách hợp tác với mọi người trong công việc chung. 

- GV kết luận về sự cần thiết và cách thực hiện việc hợp tác với mọi người trong công việc chung. GV nhấn mạnh quyền trẻ em được tự do kết giao và hợp tác trong công việc.

2.3. Hoạt động 3: Làm bài tập 5. 

+ Em liên hệ những việc mình có thể hợp tác với người khác (những người trong gia đình, bạn bè, thầy giáo, cô giáo…theo mẫu :

TT

Tên công việc     

Cách thực hiện

- GV nhận xét chung và có thể nêu gương một số em trong lớp đã biết hợp tác với bạn.

3. Củng cố, dặn dò: 

+ Em đã hợp tác với bạn bè làm những gì?

- GV nhận xét chung và khuyến khích HS thực  hiện theo điều mình đã trình bày
	- 1 HS trả lời.

- 1 HS nêu.

- Một vài HS kể. HS khác nhận xét, 

-  HS xử lý tình huống theo tranh trong SGK.

- HS suy nghĩ chọn cách làm của mình.

-  HS chọn cách hợp lý nhất. 

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS tự liên hệ đã hợp tác với ai trong công việc gì? Em đã làm gì để hợp tác? Tại sao? Kết quả như thế nào?

- VD : Có thể nêu gương một số em trong lớp đã biết hợp tác với bạn.

- Từng cặp HS làm bài tập 5.

- HS trình bày kết quả trước lớp.

- HS trả lời.



Tiết 2: Toán

Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo)

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- Biết cách tính một số phần trăm của một số.

- Vận dụng giải bài toán đơn giản về tính một số phần trăm của một số.

- HS yêu thích môn học

II. Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính : 47,2 % x 6 ; 376,5 % : 7

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Hướng dẫn HS giải toán về tỉ số phần trăm.

a) Giới thiệu cách tính 52,5% của số 800.

- GV nêu bài toán, gọi HS đọc.

+ Bài cho biết gì?

+ Số HS nữ chiếm 52,5% có nghĩa là gì?

+ Muốn biết 52,5 % số HS toàn trường là bao nhiêu học sinh trước hết ta cần biết điều gì?

+ Coi số HS toàn trường là 100% thì 1% là bao nhiêu học sinh?

+ 52,5% số HS toàn trường là bao nhiêu HS?

+ Vậy trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

- GV hướng dẫn HS viết gộp là: 

800 : 100 x 52,5 = 420 (học sinh) hoặc

800 x 52,5 : 100 = 420 (học sinh)

+ Yêu cầu HS nêu cách tính 52,5 % của 800?

- GV chú ý: Hai cách tính 800 x 52,5 : 100 và 800 : 100 x 52,5 có kết quả như nhau. Vì vậy trong thực hành, tuỳ từng trường hợp, HS có thể vận dụng một trong hai cách tính trên.

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số đã cho ta làm thế nào?

* Lưu ý: Số đó( số phần trăm cần tìm)

b) Giới thiệu một bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm:

- GV nêu bài toán trong SGK.

+ Tổ chức cho HS phân tích đề bài.

+ Em hiểu lãi suất tiết kiệm 0,5 % một tháng là gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

+ Để tính 0.5 % của 1000 000 ta làm như thế nào?

* GV chốt lại cách tìm một số phần trăm của một số.

2.2. Thực hành:

Bài 1:

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Gọi HS lên bảng tóm tắt.

+ Muốn tìm số học sinh 11 tuổi của lớp đó, em làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài trên bảng.

- Yêu cầu HS nêu cách giải khác.

* GV chốt cách tìm một số phần trăm của một số.

Bài 2:

- GV hướng dẫn:

+ Tìm 0,5% của 5 000 000 đồng (là số tiền lãi sau 1 tháng).

+ Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi.

* GV chốt lại cách tính số tiền lãi khi gửi tiết kiệm. 

Bài 3:

- GV hướng dẫn:

+ Tìm số vải may quần (tìm 40% của 345m).

+ Tìm số vải may áo.

- GV kiểm tra một số vở, nhận xét .

3. củng cố, dặn dò:

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

- Gv nhận xét tiết học
	- 2HS làm 

- 1 HS đọc ví dụ, lớp đọc thầm.

- Số HS toàn trường là 800 HS, số HS nữ chiếm 52,5%.

- Coi số HS toàn trường là 100% thì số HS nữ chiếm 52,5% hay nếu số HS toàn trường chia thành 100 phần bằng nhau thì số HS nữ chiếm 52,5 phần bằng nhau như thế.

- Biết 1% số HS toàn trường là bao nhiêu HS .

- HS nêu:  800 :100 = 8 (học sinh)

- HS nêu: 8 x 52,5 = 420 (học sinh)

- Có 420 HS nữ.

- Theo dõi.

- Một vài HS phát biểu và đọc lại quy tắc: SGK tr.76.

-  HS tự làm vào nháp

- HS nêu: Lấy số đã cho chia cho 100 rồi nhân với số đó hoặc lấy số đã cho nhân với số đó rồi chia cho 100.

- HS đọc nội dung bài toán.

- HS phân tích đề bài.

- Là nếu gửi 100 đồng thì sau một tháng được lãi 0,5 đồng.

- Lớp làm vào nháp, 1 HS lên bảng làm. KQ: 5000 đồng.

- Lấy 1000 000 : 100 x 0,5 = 5000 ( đồng)

- Theo dõi.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu.

- HS thực hiện.

 + Tìm 75% của 32 HS (là số HS 10 tuổi) rồi tìm số HS 11 tuổi.

- HS làm bài. KQ: 8 học sinh 11 tuổi.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu: Tìm xem số học sinh 10 tuổi chiếm 75% thì số Hs 11 tuổi chiếm bao nhiêu %? 

- HS tự làm vào vở , 1 Hs làm bảng:

Tổng số tiền gửi và tiền lãi là:

5000000 + (5000000 : 100 x 0,5)

                  = 5025000( đồng)

                 Đáp số : 5025 000 đồng .

- HS nêu yêu cầu 

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 HS chữa bài trên bảng lớp.

345 – ( 345 : 100 x 40)= 207(m)

                           Đáp số : 207 m

- HS trả lời.


Tiết 3: Kể chuyện

Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia

I. Mục tiêu:

- Tìm và kể được câu chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình; nói được suy nghĩ của mình về buổi sum họp đó.

- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn .
- Mở rộng vốn hiểu biết, hình thành nhân cách của con người.
II. Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh về cảnh sum họp gia đình.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kể lại 1 câu chuyện đã được nghe, được đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài: 

2.2. HD tìm hiểu bài :

- GV gạch chân từ quan trọng. 

2.3. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. 

- Tổ chức thi kể chuyện ( kể xong nói suy nghĩ của mình về không khí đầm ấm của gia đình hoặc có thể trả lời câu hỏi của các bạn).

- Tổ chức nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dăn dò: 

- Nhân xét tiết học. Về nhà kể lại cho người thân nghe .

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS kể 

- 1 HS đọc đề bài

- HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý trong Sgk.

- 1 số HS giới thiệu câu chuyện mình chọn kể.

- Kể chuyện nhóm đôi.

- Thi kể chuyện  trước lớp.

- Bình chọn câu chuyện hay nhất; bạn kể hay nhất ; bạn đặt câu hỏi thú vị nhất...

- Về kể lại cho mọi người nghe .



Tiết 4: Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

I. Mục tiêu

- Tìm từ ngữ đồng  nghĩa , trái nghĩa nói về tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
- Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong đoạn văn tả cô Chấm.
- Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ : 

- Mỗi HS viết 4 từ ngữ miêu tả: mái tóc, vóc dáng, khuôn mặt, làn da

- GV nhận xét . 

2. Bài mới : 

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Chia lớp thành 4 nhóm, tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với 1 trong các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.

+ Yêu cầu HS giải nghĩa các từ trên.

- Yêu cầu 4 nhóm viết lên bảng, đọc các từ nhóm mình vừa tìm được, các nhóm khác nhận xét 

- GV ghi nhanh vào cột tương ứng

- Nhận xét KL các từ đúng.
	- 4HS lên bảng 

- Hs nêu yêu cầu

- Các nhóm thảo luận điền vào bảng nhóm

- HS thực hiện: nhân hậu ( lòng thương người), trung thực ( thật thà và thẳng thắn), dũng cảm ( mạnh bạo và can đảm) cần cù ( chịu khó, siêng năng)

- 4 HS đọc



	Từ
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa

	Nhân hậu
	nhân ái, nhân nghĩa, nhân đức, phúc hậu, thương người..
	bất nhân, bất nghĩa, độc ác, tàn nhẫn, tàn bạo, bạo tàn, hung bạo

	trung thực
	thành thực, thành thật, thật thà, thực  thà, thẳng thắn, chân thật
	dối trá, gian dối, gian manh, gian giảo, giả dối, lừa dối, lừa đảo, lừa lọc

	Dũng cảm
	anh dũng, mạnh dạn, bạo dạn, dám nghĩ dám làm, gan dạ
	hèn nhát, nhút nhát, hèn yếu, bạc nhược, nhu nhược

	Cần cù
	chăm chỉ, chuyên cần,  chịu khó, siêng năng , tần tảo, chịu thương chịu khó
	lười biếng, lười nhác, đại lãn

	- Yêu cầu HS đặt câu với một trong các từ trên.

+ Thế nào là từ đồng nghĩa? Thế nào là từ tráI nghĩa?

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS đọc bài văn và trả lời

+ Cô Chấm có tính cách gì?

- Tổ chức cho HS tìm các chi tiết và từ minh hoạ cho từng tính cách của cô Chấm. 

+ Em có nhận xét gì về cách miêu tả tính cách của cô Chấm ?

* Khi tả tính cách của một người nào đó chúng ta nên sử dụng các từ ngữ, chi tiết để khắc họa tính cách của người đó. Như vậy bài văn sẽ hay hơn, sinh động hơn.

3. Củng cố dặn dò

+ Em học được điều gì của cô Chấm?

- Dặn HS về nhà học bài 
	- HS đặt câu.

- HS trả lời.

- HS đọc yêu cầu

+ Trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, giản dị, giàu tình cảm, dễ xúc động.

- HS nêu:

VD: + Trung thực, thẳng thắn: 

- Nghĩ thế nào, Chấm dám nói thế…
+ Chăm chỉ:

- Chấm cần cơm và lao động để sống.

- HS trả lời: Tác giả không nói ra tính cách của cô Chấm mà ding những từ ngữ, hình ảnh đã khắc họa rõ nét tính cách của cô.

- HS  trả lời.



Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2015
Buổi sáng

Tiết 1: Lịch sử

  Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết.

- Mối quan hệ giữa tiền tuyến và hậu phương trong kháng chiến.

- Vai trò của hậu phương đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- HS yêu thích môn học, biết tự hào với những truyền thống vẻ vang của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh, ảnh SGK. Phiếu học tập của HS.

III.  Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

+ Ta quyết đinh mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 nhằm mục đích gì?

+Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu đông 1950? 

- GVnhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ( 02 - 1951).

- GV tóm tắt tình hình của địch sau chiến dịch Biên giới.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi: 

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng diễn ra vào thời gian nào?

+ Nhiệm vụ cơ bản mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ( 2 - 1951) đề ra là gì?

+ Để thực hiện nhiệm vụ đó cần các điều kiện gì?

* GV kết luận : Sau chiến thắng biên giới thu đông 1950 , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đã đã họp và đề ra nhiệm vụ cơ bản đó là đưa kháng chiến tới thắng lợi hoàn toàn.

2.3. Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch biên giới.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, trả lời:

+ Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch biên giới trên các mặt: kinh tế, văn hóa - giáo dục thể hiện như thế nào?

+ GV yêu cầu quan sát các bức tranh trong SGK.

+ Vì sao hậu phương lại vững mạnh như vậy?

+ Bước tiến mới của Hậu phương có tác động như thế nào đối với tiền tuyến? 

* GV kết luận: Sự lớn mạnh của hậu phương có tác động lớn tới tiền tuyến, giúp kháng chiến  tiến tới thắng lợi. 

2.4. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất:

+ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào ?

+ Đại hội  nhằm mục đích gì?

+  Kể về một anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc (1952) mà em biết và nêu cảm nghĩ của em?

3. Củng cố dặn dò:

+ Nêu nội dung cần ghi nhớ?

- GV nhận xét bài học, dặn học sinh chuẩn bị bài 17.
	- 2 HS trả lời, lớp nhận xét.         

- Lắng nghe.

-  HS theo dõi.

-  HS quan sát các hình vẽ SGK, thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi.

-  Đại diện nhóm báo cáo kết quả. 

+ Tháng 2 - 1951

+ Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

- Để thực hiện nhiệm vụ cần: 

+ Phát triển tinh thần yêu nước.

+ Đẩy mạnh thi đua.

+ Chia ruộng đất cho nông dân.

- Lắng nghe.

- HS chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 HS, thảo luận, trả lời:

- Sự lớn mạnh của hậu phương:

+ Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm. Các trường Đại học vẫn đào tạo cán bộ phục vụ cho kháng chiến……

- HS quan sát.

- Do Đảng lãnh đạo đúng đắn. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước cao.
+ Tiền tuyến được chi viện đầy đủ...

- Lắng nghe.

+ 1-5-1952

+ Nhằm biểu dương, tổng kết thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân...

+ Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Trần Đại Nghĩa...

· HS nêu.



Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- Củng cố kỹ năng tính một số phần trăm của một số.

- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
- GD học sinh trình bày khoa học.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV yêu cầu HS làm bài sau:

 Một lớp có 35 HS, trong đó HS nữ chiếm 60%. Hỏi số học sinh nữ là bao nhiêu?

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm như thế nào?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện tập:

Bài 1:

+ Nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV cùng HS  nhận xét chốt kết quả đúng

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm như thế nào?

* Để tìm một số phần trăm của một số, ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm cần tìm.

Bài 2:

- Yêu cầu Hs đọc đề bài

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Muốn tính số gạo nếp ta bán em làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gv nhận xét chốt lời giải đúng.

*Củng cố: Cách tìm một số phần trăm của một số trong giải toán.

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? 

+ Yêu cầu gì?

+ Làm thế nào để tính được diện tích phần đất làm nhà?

- Tổ chức cho HS làm bài. GV cùng HS nhận xét bài làm bảng, chốt lời giải đúng.

+ Nêu cách tính diện tích phần đất làm nhà?

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

* Củng cố cách trình bày bài .

Bài 4:

- Yêu cầu HS đọc đề bài

- GV hướng dẫn HS: Tính 1% của 1200 cây rồi tính nhẩm 5% của 1200 cây.

- GV gọi lần lượt từng HS nêu kết quả tính.

* Củng cố: Cách tính nhẩm một số phần trăm của một số.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tính một số phần trăm của một số?

- GV nhận xét giờ học 

- Dặn dò giờ sau .
	- 1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào giấy nháp.

- 1 HS nêu, lớp nhận xét.

- 1 HS nêu.

-  HS tự giải bài tập vào vở, 3 HS giải trên bảng lớp:

VD : a) 320 x 15 : 100=48 kg ; b) 235 x 24 : 100 = 56,4 m2  ; c) 350 x 0,4 :100 =1,4 

- HS trả lời.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- HS nêu: tìm 35 % của 120 kg gạo.

- 1 HS giải trên bảng lớp. Cả lớp làm vào vở:

Bài giải

- Người đó bán được số ki-lô-gam gạo nếp là: 120 x 35 : 100 = 42 kg

Đáp số : 42 kg

- 1 Hs đọc.

- Cho biết mảnh đất HCN có chiều dài 18 m và chiều rộng 15m, dùng 20% diện tích mảnh đất để làm nhà.

- Tính diện tích phần đất làm nhà.

- HS nêu: + Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật.

+ Tính 20% của diện tích đó.

- Cả lớp làm bài vào vở.1 HS chữa bài trên bảng lớp.

                   Đáp số : 54m 2
- HS nêu.

- HS trả lời.

- Hs đọc

- HS có thể dựa vào kết quả trên để tính nhẩm:

+ Vì 10% = 5% x 2 nên 25% của 1200 cây là 60 x 2 = 120 (cây).

+ Tương tự phần b có 20% của 1200 cây là: 120 x 2 = 240 (cây).

- HS nêu.



Tiết 3: Tập đọc

Thầy cúng đi bệnh viện

I. Mục tiêu

- Đọc đúng: Cụ ún, lâu năm, lắm lúc, thuyên giảm, nể lời, lấy sỏi.
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ sau các dấu câu ....

- Đọc diễn cảm toàn bài phù hợp với diễn biến câu chuyện

- Hiểu nghĩa các từ: thuyên giảm

- Hiểu nội dung bài: Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan, giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh, chỉ có khoa học và bệnh viện mới làm được điều đó.

- Giáo dục HS có niềm tin vào khoa học.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Bảng phụ ghi đoạn văn cần miêu tả.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 3 HS đọc bài Thầy thuốc như mẹ hiền và trả lời câu hỏi:

+  Em thấy Hải Thượng Lãn Ông là người như thế nào?

+Bài văn cho em biết điều gì?

- GV nhận xét .

2. Bài mới

2. 1. Giới thiệu bài

2. 2. Luyện đọc

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Chia đoạn: 4 đoạn. Cho HS đọc nối tiếp bài, GV chú ý sửa lỗi phát âm. 

- Gọi HS nêu từ khó đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn kết hợp giải nghĩa từ.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài

- GV đọc mẫu 

2.3. Tìm hiểu bài 

- HS đọc thầm và trả lời các câu  hỏi 

+ Cụ ún làm nghề gì?

+ Những chi tiết cho thấy cụ ún được mọi người tin tưởng về nghề thầy cúng?

+ Khi mắc bệnh, cụ đã chữa bằng cách nào? Kết quả ra sao?

* Nêu ý chính của đoạn 1 và đoạn 2?

+ Cụ ún bị bệnh gì?

+ Vì sao bị sỏi thận mà cụ ún không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?

+ Nhờ đâu cụ ún khỏi bệnh?

+ Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ ún đã thay đổi như thế nào ?

* Nêu ý chính của đoạn 3 và đoạn 4?

+ Bài học giúp em hiểu điều gì?

2.4. Đọc diễn cảm.

- Yêu cầu 4 HS đọc từng đoạn, nhận xét cách đọc

- HS thi đọc diễn cảm đoạn 3: GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn 3

+ GV đọc mẫu

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp

- Cho  HS thi đọc diễn cảm

- Nhận xét cho điểm HS

3. Củng cố dặn dò: 

+ Qua bai hôm nay em rút ra bài học gì cho mình?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn.

- 2 HS trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- 4 HS đọc nối tiếp.

- HS nêu và đọc từ khó: Cụ ún, lâu năm, lắm lúc, thuyên giảm, nể lời, lấy sỏi.
- HS đọc từng đoạn, kết hợp giải nghĩa từ thuyên giảm.

- 1 HS đọc toàn bài

- Lắng nghe.

- HS đọc thầm

+ Cụ làm nghề thầy cúng.

+ Khắp làng bản gần xa nhà nào có người ốm cũng nhờ cụ đến cúng, nhiều người tôn cụ làm thầy, cắp sách theo cụ học nghề.

+ Cụ chữa bằng cúng bái nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

* Việc cúng bái không chữa khỏi bệnh cho cụ ún.

+  Cụ bị bệnh sỏi thận

+ Vì cụ sợ bị mổ và cụ không tin bác sĩ...

+ Nhờ bác sĩ...

+ Chứng tỏ cụ hiểu ra rằng thầy cúng không thể chữa khỏi bệnh cho con người , chỉ có thầy thuốc và bệnh viện mới làm được điều đó.

* Nhờ có bệnh viện và bác sĩ mà cụ ún được chữa khỏi bệnh.

+ Bài học đã phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan của một số bà con dân tộc và giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh mà chỉ có khoa học và bệnh viện mới làm được điều đó.

- 2 HS nhắc lại nội dung bài 

- 4HS đọc

- HS luyện đọc theo cặp

- HS thi đọc.

- HS trả lời: Không nên mê tín dị đoan, phảI có niềm tin vào khoa học.

- Lắng nghe.



Tiết 4: Tập làm văn

Tả người ( Kiểm tra viết)

I. Mục tiêu

- Thực hành viết bài văn tả người 

- Bài viết đúng nội dung , yêu cầu của đề bài , có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

- Lời văn tự nhiên chân thật, biết cách dùng các từ ngữ miêu tả hình ảnh so sánh khắc hoạ rõ nét người mình định tả , thể hiện tình cảm của mình đối với người đó, diễn đạt tốt, mạch lạc.
- Bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ cho HS.

II. Đồ dùng dạy học 

- Một số hình ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra: những em bé ở tuổi tập đi, tập nói; ông bà, anh, chị, em , bạn học, người lao động.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả người?

- GV nhận xét, kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

2.2 . Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra.

- Gọi HS đọc 4 đề kiểm tra .

+ Đề bài yêu cầu tả ai ? 

+ Để làm bài văn tả người cần tuân theo mấy phần  ? 

- HS làm bài.

- Thu bài

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết kiểm tra
	- 1 HS nêu, HS khác nhận xét, bổ sung.

- 1HS đọc yêu cầu của đề.

- HS nêu. 

- HS nêu đề mình chọn 

- HS chọn 1 trong 4 đề bài làm .



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.

Thứ năm ngày 09 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo)
I. Mục tiêu: Giúp HS :
- Biết cách tìm một số khi biết một số phần trăm của nó.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản dạng tìm một số khi biết một số phần trăm của nó.

- GD học sinh tính toán cẩn thận và trình bày khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:

+ Ví dụ ghi sẵn trên bảng lớp.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 

1. Kiểm tra bài cũ:

-  Muốn tìm  52,5 % của  800 ta làm như thế nào?

- Muốn tìm 0,5% của 1000 000  ta làm thế nào?

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số đã cho ta làm thế nào?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 

	2.1 Hướng dẫn HS giải toán về tỉ số phần trăm.

a) Giới thiệu cách tính một số biết 52,5% của nó là 420.

- Gv  gọi Hs đọc ví dụ và tóm tắt lên bảng:

52,5%  số Hs toàn trường:  420 học sinh.

100% số Hs toàn trường: ... học sinh?

- GV hướng dẫn:

+ 52,5% số Hs toàn trường là bao nhiêu em?

+Vậy 1% số Hs toàn trường là bao  nhiêu em?

+100% số Hs toàn trường là bao nhiêu?

- Hai bước tính có thể viết  gọn lại:

           420 : 52,5 x 100 = 800 (học sinh)

Hoặc: 420 x 100 : 52,5  = 800 (học sinh)

- Vậy muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta làm thế nào?

b) Giới thiệu bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm

- GV nêu bài toán như SGK.

- Em hiểu 120% kế hoạch trong bài toán trên là gì?

- Gv yêu cầu HS tự làm bài.

- GV cùng Hs giải và ghi bài giải lên bảng.
- Gv nhận xét và hỏi: Em hãy nêu cách tính một số khi biết 120% của nó là 1590?

+ Muốn tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó ta làm thế nào?
2.2. Thực hành: 

Bài 1: HS đọc đề bài.

+ Số HS toàn trường ứng với bao nhiêu %?

+ Muốn tìm được số HS toàn trường , phải biết gì ?

- GV tổ chức cho HS làm bài,nhận xét.

* Chốt: Các bước giải toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số % của nó.

Bài 2

- Yêu cầu HS đọc đề bài .

+ Tổng số sản phẩm ứng với bao nhiêu %? Nêu cách tính giá trị của 1% ?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm Hs

* Chốt: Các bước giải toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số % của nó.

Bài 3: HS làm

- 1 HS đọc đề bài toán.

- GVyêu cầu HS  tự nhẩm

- Gv chữa bài và nhận xét.

*Củng cố cách nhân nhẩm cho HS.
	- HS nhìn tóm tắt đọc lại đề bài.

- 420em.

- HS thực hiện cách tính:

 420 : 52,5 = 8 (học sinh).

- 8 x 100 = 800 (học sinh).

-  Hs phát biểu quy tắc: Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420 ta lấy 420 : 52,5 và lấy kết quả nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5.

- Hs  nghe và tóm tắt bài toán.

- Coi kế hoạch là 100% thì phần trăm số ô tô sản xuất được là 120%.

- HS làm bài:

Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:

1590 x 100 : 120  = 1325 (« tô).

Đáp số: 1325 « tô.

- HS nêu.

- HS trả lời.

- Hs đọc yêu cầu.

· ứng với 100%

· Phải tìm được số HS ứng với 1%.

- Hs tự làm bài, 1 HS  chữa bài trên bảng.

             Đáp số: 600 học sinh.

- Hs đọc yêu cầu .

- HS nêu.

- 1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.

                     Đáp số: 800 sản phẩm.

- 1 Hs đọc yêu cầu. 

- HS trao đổi thống nhất cách làm:

  10 % = 
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     ;
25 %  =
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3. Củng cố, dặn dò: 
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm một số khi biết số % của nó.

- Nhận xét đánh giá giờ học . Dặn HS hoàn thành các bài tập còn lại.

Chuẩn bị bài Luyện tập.

TiÕt 2: Chính tả  (Nghe - vieát)
         Về ngôi nhà đang xây 

I. Mục tiêu:

- Viết đúng chính tả , không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức hai khổ thơ đầu trong bài Về ngôi nhà đang xây .

 -  Làm  bài tập 2(a/b) tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3).

- G D học sinh  ý thức viết đúng , viết đẹp .

II. Đồ dùng dạy học :
· Bảng phụ cho bài tập 2a .
III. Các hoạt động dạy – học: 
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Viết bảng các tiếng có âm đầu tr/ch  .

- GV nhận xét .

2. Bài mới:

2.1.  Giới thiệu bài : 

-  GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học .

2.2.  Hướng dẫn viết chính tả: 

- Gọi HS đọc 2 khổ thơ.

+ Hình ảnh ngôi nhà đang xây cho em thấy điều gì về đất nước ta?

- Hướng dẫn viết từ khó . 

- Lưu ý HS cách trình bày khổ thơ tự do .

- GV đọc cho HS viết.
- GV đọc lại bài viết.
- GV chọn kiểm tra 5-7 bài, nhận xét về kĩ thuật viết , chính tả .
- Nêu nhận xét chung và chữa lỗi phổ biến
2.3.  Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 

- Chia lớp thành các nhóm làm bài.
- Yêu cầu HS các nhóm nêu kết quả , nhóm khác bổ sung.

- Yêu cầu HS ghi nhớ để viết đúng các trường hợp có âm đầu d/gi /r trong bài.

Bài 3:
- Gọi HS nêu nội dung của bài tập.

- Lưu ý HS đánh số thứ tự theo các ô cần điền để điền cho dễ .

- Yêu cầu HS đọc và tự điền tiếng có âm đầu r/ gi;  v/ d vào chỗ trống trong câu chuyện .

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Nhận xét, kết luận các từ đúng.

- Yêu cầu HS đọc câu chuyện  khi đã điền từ.

- Hỏi : Truyện có chi tiết nào đáng cười ?

3. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống nội  dung bài học. 

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS viết trên bảng , HS dưới lớp viết vào giấy nháp 

· Lắng nghe.

- 2 HS đọc .Lớp theo dõi .

+ Hình ảnh ngôi nhà đang xây cho em thấy đất nước ta đang trên đà phát triển.

- HS tìm và nêu các từ khó: xây dở, giàn giáo, huơ huơ, sẫm biếc.

-  HS luyện đọc , viết các từ vừa tìm được.

- HS ghi nhớ.
- HS viết bài .

- HS soát lỗi theo cặp.

- 1 HS đọc ,lớp theo dõi .

- HS hoạt động theo nhóm 4, sử dụng 1 nhóm viết vào bảng phụ  chữa trước lớp .

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ giá rẻ, đắt rẻ,…
+ hạt dẻ, mảnh dẻ,... 

+ rây bột, mưa rây,…
+ nhảy dây, dây phơi,…
+ giây phút, giây mực, giây bẩn.

- HS ghi nhớ.
- 1 HS đọc  trước lớp.

- HS đánh số thứ tự theo các ô cần điền để điền cho dễ .

- HS làm vào vở bài tập.1 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS chữa bài vào vở.
- 1 H S ®äc.

- 1 - 2 HS nªu: Truyện đáng cười ở chỗ anh thợ vẽ truyền thần xấu quá khiến bố vợ không nhận ra, anh lại tưởng bố vợ quên mặt con.




TiÕt 3:  Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

I. Mục tiêu:

- HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho.

- Tự kiểm tra khả năng dùng từ của mình.

-  Giáo dục các em ý thức dùng và đặt câu đúng.

II. Đồ dùng dạy – học :

 - Bảng nhóm, bút dạ

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	1.  Kiểm tra bài cũ:
-Tìm từ đồng nghĩa. trái nghĩa với từ dũng cảm.

- Nêu một cặp từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về tính cách con người và đặt câu với cặp từ đó.

- Đặt câu có từ chỉ tính cách. 

- GV nhận xét . 

2. Bài mới :
2.1. Giới thiệu bài : 

- GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học .

2.2.  Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
a)Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tìm các từ đồng nghĩa với nhau và xếp thành nhóm .

- Gọi các  nhóm  nêu kết quả , đọc  từ  .

-  GV nhận xét, kết luận các từ đồng nghĩa với nhau .

b) Cho HS thi tìm từ theo hiểu biết .

- GV chốt lại các từ đồng nghĩa chỉ màu đen.

Bài 2:

- Gọi HS  đọc bài Chữ nghĩa trong văn miêu tả của Phạm Hổ 

- Hỏi : Trong văn miêu tả người ta thường sử dụng biện pháp miêu tả gì ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo  những yêu cầu sau:

+ Hãy tìm những hình ảnh so sánh , hình ảnh nhân hoá có trong mỗi đoạn văn .

+ Lấy VD về một câu văn có cái mới , cái riêng. 

- Tổ chức cho HS trình bày, GV nhận xét.

+ Nêu tác dụng của việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn miêu tả?

- Muốn viết được một bài văn miêu tả hay, sinh động, có cái mới, cái riêng chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

* GV chốt lại tác dụng của việc quan sát và việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn miêu tả.

Bài 3 : 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài , lưu  ý HS chỉ cần đặt một câu .

- Gọi HS đọc câu của mình. GV , lớp nhận xét  

- Nhận xét, cho điểm HS viết đạt yêu cầu.

3. Củng cố - dặn dò:

+ Thế nào là từ đồng nghĩa?

- Nhận xét giờ học, khen ngợi những HS tích cực.

- Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- 1HS  trả lời, HS khác nhận xét.

VD: nhân ái >< bất nhân.

thật thà >< gian dối.

dũng cảm >< hèn nhát.
- 2 HS lên bảng đặt câu,lớp nhận xét 

· Lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- HĐ theo nhóm đôi : tìm từ theo yêu cầu và nêu kết quả .

VD  : + đỏ - điều - son 

          + trắng - bạch…
- HS  nối tiếp phát biểu.

VD : bảng đen, mắt huyền, ngựa ô, mèo mun ............

- 1 HS đọc.

- HS trả lời : trong văn miêu tả người ta thường sử dụng biện pháp so sánh, so sánh kèm theo nhân hóa.
- HS hoạt động theo nhóm và nêu kết quả .

+ Nhóm 1 : Tìm hình ảnh so sánh có trong đoạn 1.

VD: Trông anh ta như một con gấu,...

+ Nhóm 2: Tìm hình ảnh so sánh, nhân hoá có trong đoạn 2.

VD: Con gà trống bước đi như một ông tướng.

+ Nhóm 3 : Tìm những câu văn có cái mới, cái riêng. 

VD: nhìn một bầu trời đầy sao, Huy – gô thấy nó như một cánh đồng lúa chín, ở đó người ta gặt đã bỏ quên một cái liềm....

- HS trình bày.

- Tác dụng: làm cho câu văn hay hơn, giàu hình ảnh hơn và làm cho sự vật được miêu tả trở lên sống đọng hơn, gần gũi hơn.

- Từ sự quan sát sự vật.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng. 

- HS cả lớp làm vào vở, 1 HS viết bảng. 

Ví dụ : 

a) Dòng sông quê em như một dải lụa đào duyên dáng.

b) Đôi mắt bé tròn xoe, đen láy trông rất tinh anh.
c) Chú bé vừa đi vừa nhảy như một con chim sáo.

-  HS  nối tiếp đọc câu văn của mình.
· HS trả lời.



TiÕt 4: Kĩ thuật
Thức ăn nuôi gà

I.  Mục tiêu :

- Nêu được tên và biết  tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn thường dùng để nuôi gà.

- Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).
- GD HS  có ý thức nuôi và chăm sóc bảo vệ đàn gà.
II.  Đồ dùng dạy học :

- Một số mẫu thức ăn nuôi gà.

III. Các hoạt động dạy -  học :
	1.Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

 + Hãy kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta?

- Nhận xét .

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2.  Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà.

- Yêu cầu HS tảo luận nhóm trả lời các câu hỏi: 

+  Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển ?

+ Nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể gà ? 

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, rút ra KL : Khi nuôi gà cần cung cấp đủ các loại thức ăn.

2.3. Hoạt động 2: Tìm hểu các loại thức ăn nuôi gà.

- Yêu cầu HS kể tên các loại thức ăn nuôi gà.

- GV ghi nhanh lên bảng tên các loại thức ăn HS nêu.

2.4. Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà.

- GV yêu cầu HS đọc mục 2 SGK và trả lời các câu hỏi:

+ Thức ăn của gà được chia làm mấy loại ? + Hãy kể tên các loại thức ăn ?

+ Nêu tác dụng và sử dụng thức ăn nuôi gà ?

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

3.  Củng cố, dặn dò :

+ Nêu những loại thức ăn mà gia đình em thường sử dụng để nuôi gà?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài tiết sau.
	- 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc nội dung  mục 1 SGK, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.

+ Nước, không khí, ánh sáng và các chất dinh dưỡng.

+ Cung cấp năng lượng để duy trì và phát triển cơ thể của gà.

- Đại diện các nhóm trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.

- HS ghi nhớ.

- HS quan sát hình 1 và nhớ lại những thức ăn thường dùng cho gà ăn trong thực tế và trả lời: Thóc, ngô, gạo, tấm, khoai, sắn, rau xanh, cào cào, châu chấu, ốc, tép, vừng, ...

- HS đọc mục 2 SGK và trả lời các câu hỏi:.

+ Chia làm 5 loại :

+ Thức ăn cung cấp chất bột đường.

+ Thức ăn cung cấp chất đạm.

+ Thức ăn cung cấp chất khoáng.

+ Thức ăn cung cấp vi-ta-min.

+ Thức ăn hỗn hợp.

- HS thảo luận nhóm đôi trả lời.

- HS nêu.



Buổi chiều

Tiết 1: Toán (tăng)

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

I. Mục tiêu:  Giúp HS ôn :

- Nắm đ​ợc quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- B​ước đầu hiểu ý nghĩa của nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
- GD HS tính chính xác, cách trình bày khoa học.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ

+ Nêu quy tắc nhân một STP với một STN?

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Hướng dẫn ôn tập

- GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu Hs làm bài. GV kết hợp kèm cặp HS yếu 

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Tính:

a, 125,35 x 25 ; 16,25 x 104 ; 40,01 x 317

b, 0,037 x 10; 16,2003 x 100; 3,5 x 1000

- GV giúp HS rèn kĩ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên, nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…
Bài 2: Tìm x:

a, x : 25,1 = 14

b, x:2,5 = 3,8 + 4,2

c,(x+3,02): 1 = 6,9 x 3

- Gọi HS đọc đề, nêu cách làm.

-Tổ chức cho HS làm bài, chữa bài.

- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm một số thành phần chưa biết.

- Nhận xét, chốt kiến thức. 

Bài 3: Tính nhanh

a, 1,5 +1,5 +1,5 +…1,5(có 10 số hạng)

b, 96 x 2,5 x 400

c, 0,6 x 7+1,2 x 45 +1,8

- Hỏi: Bài yêu cầu gì?

+ Vận dụng kiến thức nào để làm?

- GV tổ chức cho HS làm bài, chữa bài.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

- Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép cộng, tính chất giao hoán của phép nhân, tính chất nhân một số với một tổng.

Bài 4:

Mỗi rổ đựng 75 quả cam. Mỗi quả cam cân nặng 0,5 kg. Hỏi 12 rổ như vậy chứa bao nhiêu ki - lô - gam cam?

- Gọi HS đọc đề:

+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

+ Muốn biết 12 chứa bao nhiêu kg cam, trước hết cần biết gì?

- Tổ chức cho HS làm bài, chữa bài. - Nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 5: Tìm y là STN lớn nhất sao cho: 

y  x 7,2< 15,1

- GV hướng dẫn HS làm bài, lưu ý hs các điều kiện của y: số tự nhiên, lớn nhất,…
- Tổ chức cho HS làm bài.

- Tổ chức chữa bài, chốt đáp án đúng.

3. Củng cố, dặn dò

+ Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như thế nào?

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS làm bài tập được giao và một số trình bày miệng bài làm, vài HS lên bảng làm bài  

- HS đọc đề, xác định yêu cầu. Làm bài, chữa bài

a)125,35x25 =3133,75 

  16,25x104  = 1690 

 40,01x 317=12683,17

b) 0,037x 10 = 0,37

16,2003x100=1620,03

 3,5 x 1000   =3500

- HS nêu lại cách thực hiện tính.

- HS đọc đề, xác định các tìm một số thành phần chưa biết trong phép tính.

- Làm vở, chữa bài:

a, x : 25,1 =14     

    x           = 14x25,1

    x           =351,4

b, x : 2,5 = 3,8 + 4,2

    x : 2,5 = 8

    x         = 8 x 2,5

    x         =  20

c,( x + 3,02 ) : 1 = 6,9 x 3

   ( x + 3,02 ) : 1 = 20,7

     x + 3,02            = 20,7 x 1

     x + 3,02            =  20,7

     x                       = 20,7 – 3,02

     x                       =  17,68

- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- HS nêu lại một số tính chất: 

+ Tính chất giao hoán của phép nhân

+ Tính chất nhân một số với một tổng

+ Mối quan hệ giữa phép nhân và phép cộng

Đáp án:

a, 1,5 +1,5 +1,5 +…1,5 = 1,5 x 10 =15

b, 96 x 2,5 x 400 = 96 x 1000 = 96000

c, 0,6 x 7 + 1,2 x 45 + 1,8

=0,6 x 7+ 0,6 x 90 + 0,6 x 3

= 0,6 x ( 7 +  90 + 3) = 60

- HS đọc đề, phân tích bài toán:

- HS nêu cách làm:

- HS làm bài chữa bài.

Giải

Mỗi rổ chứa được số kg cam là:

75 x 0,5 = 37,5 (kg)

12 rổ đựng được số kilôgam cam là:

37,5 x 12=450 (kg)

Đáp số: 450 kg cam.

- HS đọc đề, phân tích các điều kiện của y:

+ y là số tự nhiên lớn nhất để y  x 7,2< 15,1

- HS làm bài, chữa bài.

+ Nếu y= 0, ta có:  0 x 7,2 = 0 <15,1 (tm)

+ Nếu y=1, ta có: 1 x 7,2 = 7,2 < 15,1(tm)

+ Nếu y = 2, ta có: 2 x 7,2 = 14,4 < 15,1(tm)

+ Nếu y =3, ta có: 3 x 7,2 = 21,6 >15,1(không tm)

Ta có : y = 0, 1, 2

Mà y là số lớn nhất 

Vậy: y = 2.

· HS trả lời.



TiÕt 2:Tiếng Việt (tăng)

TLV: Luyện tập văn tả người

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

- Phát hiện những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của một người.

- Dựa vào dàn ý chi tiết đã lập ở tiết trước viết được bài văn tả một thầy (cô) đã để lại ấn tượng cho em trong những năm học dưới  mái trường Tiểu học.

- GD HS lòng biết ơn công lao của các thầy cô giáo đã dìu dắt cho các em nên người.

II. Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập.

 Những năm tháng học tập và rèn luyện ở trường tiểu học em đã được lớn lên trong sự dạy bảo của các thầy cô. Bằng tình cảm yêu thương, trân trọng của mình, em  hãy viết bài văn tả về một thầy (cô) giáo đã để lại cho em ấn tượng đẹp. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi : + Bài yêu cầu gì ?

- GV hướng dẫn HS viết bài :
+ Yêu cầu HS trình bày lại dàn ý cho bài văn tả tả về một thầy (cô) giáo đã để lại cho em ấn tượng đẹp trong những năm học ở Tiểu học đã lập từ tiết trước.

- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS có dàn ý hay.
- GV gợi ý HS:

+ Khi viết mở bài đÓ cho hấp dẫn, lôi cuốn người đọc có thể viết theo kiểu mở bài gián tiếp.

+ Khi viết phần thân bài cần kể thêm một số kỉ niệm mà em nhớ nhất về cô giáo. Khi tả chú ý sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn.

+ Kết bài phát biểu cảm nghĩ của em về thầy (cô) giáo của mình.

 - GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập hãy viết bài văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc bài văn sau khi đã hoàn thành.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, sữa chữa cho HS một số lỗi diễn đạt và cách sử dụng từ ngữ.

- GV tuyên dương những HS viết bài hay đạt yêu cầu.

3. Củng cố - Dặn dò

+ Một bài văn tả người gồm mẫy phần? Đó là những phần nào?

- Dặn HS chưa hoàn thành bài viết về nhà hoàn thiện và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng trả lời,cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: Bài yêu cầu viết bài văn tả về một thầy (cô) giáo đã để lại cho em ấn tượng đẹp trong những năm học ở tiểu học.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn: 

- 3 – 5 HS đọc dàn ý chi tiết đã lập từ tiết trước.
- HS  nhận xét bài làm của bạn. 

- HS lắng nghe GV gợi ý và viết bài.

- HS viết bài.

- 3- 5 HS đọc bài đã viết.

- HS nhận xét bài làm của các bạn.

- HS sửa chữa nếu sai.

· HS trả lời.



Tiết 3: Kĩ năng sống.
Tham gia các hoạt động của trường lớp.
I. Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động xã hội.

- Tự tin, chủ động tham gia các hoạt động của trường, lớp.

- Giáo dục HS có ý thức trách nhiệm với công việc chung.
II. Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Líp 5A
2.2. Trải nghiệm:

Bài 1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Vì sao lớp 5A đoạt giải Nhất trong toàn trường? 
+ Em có thường xuyên tham gia các hoạt động chung do trường, lớp tổ chức không?
- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng.

Bài 2:

+ Nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS quan sát tranh làm bài.
Bài 3: 

- Yêu cầu HS quan sát tranh, điền từ ngữ phù hợp với hình ảnh.
2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học: 

+ Những việc em cần làm giúp em tham gia tốt các hoạt động tập thể?
+ Nêu những điều cần tránh?

2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xét việc tự đánh giá của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Những việc em cần làm giúp em tham gia tốt các hoạt động tập thể?
- Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trao đổi và thảo luận nhóm đôi trả lời: 

+ Vì các bạn tích cực luyện tập.
- HS nêu ý kiến.
- 1 HS nêu.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS thực hiện yêu cầu.

- 2 HS đọc mục 1 ( SGK Tr. 30).

- 2 HS đọc mục 2( SGK Tr. 31)

- HS thực hiện yêu cầu. 

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.

- HS trả lời.




Thứ sáu ngày 14  tháng 12 năm 2012

Buổi sáng
Tiết 1: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS : 

- Biết làm ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm:

- HS củng cố cách tính TS % của 2 số, tìm giá trị một số phần trăm của một số và tìm giá trị một số % của số đó

- Rèn kỹ năng thực hiện giải toán về tính phần trăm.

- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS làm bài : 

+ Tìm tỉ số phần trăm của 20 và 95.

+ Tìm 50 % của 1200.

+ Tìm một số biết 30% của nó là 24.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện tập

Bài 1:

· Gọi HS nêu yêu cầu.

· Tổ chức cho HS làm bài.

+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào?

* GV nhận xét chung về cách tìm TS% của 2 số.

Bài 2:
- Gọi HS đọc và nêu cách giải .

- GVchữa bài, chốt cách tìm một số phần trăm của một số.

Bài 3: Tìm một số biết số phần trăm của nó.

- GV hướng dẫn HS cách làm, gọi HS nhận xét dạng bài và chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số?
- GV nhận xét tiết học.
	- 3HS  làm 

- Lớp nhận xét

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc yêu cầu bài.

-  1 HS làm trên bảng lớp.Cả lớp làm vào vở rồi đổi chéo vở kiểm tra.

                 Đáp số : a) 88,09%;   b) 10,5 %

- HS trả lời.

- HS theo dõi.

- HS đọc đề và nêu cách giải

a) 1 HS làm bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.     Đáp số : 29,1 % 

b) 1 HS giải bài toán trên bảng lớp, cả lớp đổi vở chữa bài.

Đáp số : 900 000 đồng .

- HS tự giải . 1 HS làm trên bảng.

       Đáp số : a) 240 ; b) 4 tấn 

- HS nêu lại nội dung vừa ôn 



TiÕt 2: Tập làm văn

Tả một người thân đang làm việc

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

- Phát hiện những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của một người để đưa vào bài viết của mình.

- Viết được bài văn tả một người thân đang làm việc.

- GD HS lòng yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.
2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập.

Đề bài: Tả một người thân đang làm việc.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi : + Bài yêu cầu gì ?
- GV hướng dẫn HS lập dàn ý:
- Mở bài cần giới thiệu được gì ?
- Thân bài cần tả được những gì ?
* Tả hoạt động: Ta cần tả được hoạt động gì? 

* Tả ngoại hình: Ta cần tả được những đặc điểm gì?

- GV gợi ý: Đây là bài văn tả người thân đang làm việc nên khi viết bài cần tập trung tả hoạt động của người thân, chỉ tả những nét ngoại hình tiêu biểu. Có thể tả hoạt động và ngoại hình tách riêng nhưng có thể tả ngoại hình xen vào khi tả hoạt động. 

- Gọi HS đọc dàn ý đã lập.

- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS có dàn ý hay.

- GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập viết thành bài văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc bài văn sau khi đã hoàn thành.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, sữa chữa cho HS một số lỗi diễn đạt và cách sử dụng từ ngữ.

- GV tuyên dương những HS viết bài hay đạt yêu cầu.

3. Củng cố - Dặn dò

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chưa hoàn thành bài viết về nhà hoàn thiện và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng trả lời,cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS trả lời: Bài yêu cầu viết bài văn tả một người thân đang làm việc.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn: 
- Mở bài cần giới thiệu được về người thân định tả.

- Thân bài cần tả được hoạt động người thân đang làm việc và tả ngoại hình.

- Tả những hoạt động nổi bật thể hiện rõ được việc mà người thân đang làm.

- Tả ngoại hình: Ta cần tả được đặc điểm nổi bật về khuôn mặt, mòi , dáng đi, áo quần.... những trang phục phù hợp cho đối tượng cần tả không lẫn với những đối tượng khác.

- HS lắng nghe.

- 2-3  HS đọc dàn ý của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS viết bài vào vở.

- 3-5 HS đọc bài viết của mình.

- HS  nhận xét bài làm của bạn. 

- HS sửa chữa nếu sai.





Tiết 3: Địa lí

Ôn tập

I. Mục tiêu:

Học xong bài này, HS :






           

- Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản.

- Xác định  được trên bản đồ một số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của đất nước.
II. Đồ dùng dạy- học:

- Bản đồ Việt Nam.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Thương mại gồm có những hoạt động nào?

- Nêu những điều kiện để phát triển ngành du lịch nước ta?

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn ôn tập : 

Bài tập 1: Làm việc cá nhân.

+ Nước ta có bao nhiêu dân tộc? 

+ Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố ở đâu?  Các dân tộc ít người sông ở đâu?

- GV nhận xét, kết luận.

Bài tập 2: Làm việc cá nhân.

- GV tổ chức cho HS tự làm việc cá nhân

- GV chốt câu trả lời đúng.

Bài tập 3: Làm việc theo cặp.

- Cho HS thảo luận kể cho nhau nghe về các sân bay, các thành phố có cảng biển lớn

- GV nhận xét.

Bài tập 4: Làm việc cả lớp.

- Tổ chức cho HS quan sát bản đồ và trả lời

- GV hướng dẫn lớp nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài 17.
	- HS nêu câu trả lời .

- Lớp nhận xét, bổ sung .

- HS làm việc cá nhân ra nháp.

+ Một số HS trình bày về dân cư, phân bố dân cư….

+ Một số HS chỉ trên bản đồ sự phân bố dân cư.

- Lớp nhận xét.

- HS dùng bút chì khoang tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

- HS báo cáo kết quả.

- Một số HS chỉ bản đồ các trung tâm công nghiệp lớn.

- HS nói cho nhau nghe về các sân bay, các thành phố có cảng biển lớn.

- Một số nhóm nêu kết quả và chỉ trên bản đồ.

- Một số HS chỉ trên bản đồ đường sắt Bắc-Nam, quốc lộ 1A và nêu tên những tuyến đường đó đi qua. 





Tiết 3: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

I. Mục tiêu: 

 - Kiểm điểm - đánh giá hoạt động Đội trong tuần,phương hướng hoạt động  Đội tuần 17

- Các em thể hiện lòng biết ơn, kính trọng thầy cô bằng những hành động thiết thực như: Chăm ngoan , học giỏi, vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô, làm nhiều việc tốt  

- Giáo dục các em ý thức tự học  và có hướng phấn đấu thi đua trong học tập.

II.Chuẩn bị:

- Sưu tầm một số bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề thầy cô.

III. Nội dung sinh hoạt: 
II. Tiến hành 

1. Báo cáo của cán bộ lớp.

- Các phân đội trưởng lên báo cáo hoạt động của phân đội mình trong tuần qua.

- Chi đội trưởng nhận xét chung .

2. Giáo viên tổng kết

2.1. Ưu điểm:

	

	

	

	


2.2. Khuyết điểm:

	

	

	

	


3. Ph​­¬ng h­​íng tuần 17.

+ Duy trì tốt các nền nếp do trường, lớp quy định.

+ Tuyên dương khen thưởng những học sinh chăm học, có tiến bộ trong học tập.

 Tích cực tham gia việc chăm sóc cây xanh, đoạn đường tự quản do Liên Đội phát động.

4. Lớp văn nghệ theo chủ điểm  Uống nước nhớ nguồn.

Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 17

Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng:

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể.


Tiết 2: Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu : Giúp HS : 

- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân.

- Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.

- HS có ý thức trong giờ học.

II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ :  

- Gọi HS lên bảng làm bài.

a) Tính 34% của 27kg.   

b) Tìm một số biết 35% của nó là 49.

 - GV nhận xét.

2.Bài mới : 


2.1. Giới thiệu bài:  Nêu yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập 

Bài 1: 

+ Nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Gv nhận xét bài làm bảng.
- Khi chữa bài, GV yêu cầu HS nói lại cách làm của một số phép tính.

- GV chốt về cách chia số thập phân cho số tự nhiên, cách chia số tự nhiên cho số thập phân và cách chia số thập phân cho số thập phân.

Bài 2 : 

- GV cho HS đọc đề bài .

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV chữa bài kết hợp yêu cầu HS nêu về thứ tự thực hiện các phép tính trong từng biểu thức. 

- GV nhận xét, chốt về cách thực hiện các phép tính trong một biểu thức.

Bài 3 : 

- GV gọi HS đọc đề bài toán . 

+ Bài cho biết gì?

+ Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?

+ Muốn biết từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm ta cần biết điều gì?

+ Muốn biết cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người ta cần biết những gì?

+ Muốn biết từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu người em cần biết gì?

+ Số phần trăm tăng thêm của số dân phường đó từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 như thế nào so với số phần trăm tăng thêm từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV khác nhận xét, chữa bài. 

- GV chốt về tính tỉ số phần trăm của hai số; tính một số phần trăm của một số. 

Bài 4 :

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- Khi chữa bài, GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Muốn tìm một số khi biết giá trị của một số phần trăm của nó ta làm như thế nào?

3. Củng cố, dặn dò :

+ Yêu cầu HS nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân, chia một số thập phân cho một số tự nhiên, chia một số thập phân cho một số thập phân.

+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số? Cách tìm một số phần trăm của một số ? Cách tìm một số khi biết giá trị của một số phần trăm?

- GV nhận xét giờ học

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau  
	- 2 HS lên làm bài 

- Lớp nhận xét, bổ sung 

- Đặt tính rồi tính.

- Một số HS lên bảng làm bài, HS khác làm vào vở. Ví dụ : 

         a)    216,72     42 

                  06 7        5,16 

                    2 52 

                         0

Đáp án : b)  0,08  ;   c)  2,6

- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có).

- 1 số HS nêu lại cách thực hiện các phép tính.
- HS nêu lại các quy tắc chia số thập phân cho số tự nhiên, chia số tự nhiên cho số thập phân và chia số thập phân cho số thập phân.

- HS nêu.

- Một số HS lên bảng làm bài, HS khác làm vào bài vở. Ví dụ : 

a) ( 131,4 - 80,8 ) : 2,3 + 21,84 
[image: image3.wmf]´

 2 

   =   50,6 : 2,3 + 21,84 
[image: image4.wmf]´

 2 

   =  22 + 43,68 

   =  65,68 

- HS nêu.

- Lắng nghe.

-1 HS đọc to trước lớp, HS khác đọc thầm.

- Cuối năm 2000 số dân của một phường là 

15 625 người, cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

- HS nêu yêu cầu của bài toán.

+ Số dân tăng thêm từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 .

- Cần biết cuối năm 2001 số dân của phường đó là bao nhiêu và biết số dân tăng thêm của phường đó từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002.

- Biết số phần trăm tăng thêm của số dân phường đó từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002.

- Bằng nhau.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS khác làm bài vào vở.                   

a) Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số người tăng thêm là : 

          15875 - 15625 = 250 ( người ) 

Tỉ số phần trăm số dân tăng thêm là : 

          250 : 15625 = 0,016 ( người) 

                    0,016 = 1,6% 

b) Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là : 

          15875 
[image: image5.wmf]´

 1,6 : 100 = 254 ( người )

Cuối năm 2002 số dân của phường đó là 

                15875 + 254 = 16129 ( người)

             Đáp số : a) 1,6% ;  b) 16129 người

- 1 HS đọc to trước lớp, HS khác đọc thầm. 

- HS trao đổi làm bài và trả lời. 

    Đáp án:              Khoanh vào C. 

- HS đối chiếu kết quả, tự chữa bài. 

- Lấy số đã cho nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm đã biết.  

· 3 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.  

- Một số HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.            



Tiết 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc

Ngu Công xã Trịnh Tường

I. Mục tiêu

- Đọc đúng và hiểu một số từ ngữ mới và khó có trong bài: Ngu Công, cao sản, tập quán, canh tác. Hiểu : Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng kể hào hứng, thể hiện sự khâm phục trí sáng tạo, tinh thần quyết tâm chống đói nghèo, lạc hậu của ông Phàn Phù Lìn.

- Giáo dục lòng kính yêu lao động, ý thức bảo vệ môi trường.

 II. Đồ dùng dạy- học

- Tranh minh hoạ trang 146 SGK

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc

 III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS nối tiếp đọc bài “Thầy cúng đi bệnh viện” và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét . 

 2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Luyện đọc

- 1 HS đọc toàn bài

- GV yêu cầu HS chia đoạn. GV chốt cách chia đoạn đúng.

-  Gọi HS đọc nối tiếp 3 đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm

- Gọi HS nêu từ khó?

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp lần 2, kết hợp giải nghĩa từ: Ngu Công , cao sản..

- Tổ chức cho HS  luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu .

2.3. Tìm hiểu bài

- HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

+ Đến huyện Bát Xát , tỉnh Lào Cai mọi ngư​ời sẽ ngạc nhiên vì điều gì?

+ Ông Lìn đã làm thế nào để đưa nư​ớc về thôn?

+ Qua việc tìm nguồn nước và đào mương dẫn nước về của ông Lìn em thấy ông là người thế nào?

*GV ghi ý chính đoạn 1: Ông Lìn là người dám nghĩ, dám làm.

- Gọi 2 HS đọc to đoạn 2 và đoạn 3, lớp đọc thầm, trả lời:

+ Nhờ có mư​ơng nư​ớc , tập quán canh tác và cuộc sống ở nông thôn Phìn Ngan đã thay đổi như​ thế nào?

+ Ông Lìn  đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng bảo vệ dòng n​ước.

+ Thảo quả là cây gì?

+ Cây thảo quả mang lại lợi ích gì cho bà con Phìn Ngan?

+ Nêu ý chính của đoạn 2 và đoạn 3?

+ Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

+ Em hãy nêu nội dung chính của bài?

2.4. Đọc diễn cảm

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp và yêu cầu HS nêu cách đọc của bài

- GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc 

- HS thi đọc trong nhóm

- Đại diện nhóm thi đọc

- GV nhận xét đánh giá 

3. Củng cố dặn dò

- Bài văn có ý nghĩa thế nào?

- Nhận xét tiết học
	- 3 HS đọc nối tiếp và trả lời

- HS đọc 

- 3 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến vỡ thêm đất hoang trồng lúa.

+ Đoạn 2: Từ Con nước nhỏ đến như trước nữa.
+ Đoạn 3: Còn lại.

- 3 HS đọc nối tiếp đoạn

- HS nêu từ khó và đọc từ khó: Trịnh Tường, ngoằn ngoèo , lúa nư​ơng , Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan, lúa nước, lặn lội.

- HS đọc nối tiếp

- HS đọc cho nhau nghe

- 1 HS đọc toàn bài

- Lắng nghe.

- HS đọc thầm và trả lời:

+ Mọi ngư​ời hết sức ngỡ ngàng thấy một dòng m​ương ngoằn ngoèo vắt ngang những đồi cao.

+ Ông đã lần mò trong rừng sâu hàng tháng trời để tìm nguồn nư​ớc. Ông đã cùng vợ con đào suốt một năm trời đ​ược gần 4 cây số mương nư​ớc từ rừng già về thôn.

- Là người dám nghĩ, dám làm.

- 2 HS nêu lại.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

+ Nhờ có mương nư​ớc, tập quán canh tác ở Phìn Ngan đã thay đổi: đồng bào không làm nương như trước  mà chuyển sang trồng lúa nước , không làm nư​ơng nên không còn phá rừng , đời sống của bà con cũng thay đổi nhờ trồng lúa lai cao sản, cả thôn không còn hộ đói.

+ Ông đã lặn lội đến các xã bạn học cách trồng thảo quả về h​ướng dẫn bà con cùng trồng.

+ Là quả là cây thân cỏ cùng họ với gừng, mọc thành cụm, khi chín màu đỏ nâu , dùng làm thuốc hoặc gia vị.

+ Mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho bà con: nhiều hộ trong thôn mỗi năm thu mấy chục triệu, ông Lìn mỗi năm thu hai trăm triệu.

- Việc làm của ông Lìn đã làm thay đổi tập quán canh tác và cuộc sống của bản thân và của cả thôn.

+ Câu chuyện giúp em hiểu muốn chiến thắng đ​ợc đói nghèo , lạc hậu phải có quyết tâm cao và tinh thần vư​ợt khó

+ Bài văn ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng làm giàu cho mình, làm thay  đổi cuộc sống cho cả thôn.

- Hs đọc 

- 1 HS đọc

- HS thi đọc trong nhóm

- Đại diện nhóm thi đọc

- HS nêu nội dung bài



Tiết 2: Toán ( tăng)

Luyện tập nhân một số thập phân với một số thập phân.

I. Mục tiêu : Giúp HS ôn 

- Nắm đư​ợc quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.

- Có kĩ năng nhân hai số thập phân thành thạo, chính xác.

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để làm toán có liên quan.

- HS yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 
	1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân? Cho ví dụ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Hướng dẫn ôn tập.

- GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu Hs làm bài. 

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 40,01 x 3,17               b) 0,037 x 0,6

c) 16,2003 x 1,05           e)  3,5x 19,762

- Gọi HS nêu yêu cầu.

+ Em có nhận xét gì về các phép nhân trên?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Tổ chức nhận xét bài của HS làm trên bảng

* GV củng cố cách nhân hai số thập phân.

Bài 2: Tìm x
a, x : 2,5 = 3,8 + 4,6

b, (x + 3,02): 1,5= 6,9 x 0,3

c, x : 0,001 = 5768,69

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS xác định thành phần phải tìm và cách tìm thành phần đó trong mỗi phép tính.

- Tổ chức cho HS làm bài, GV nhận xét.

+ Muốn tìm số bị chia chưa biết ta làm thế nào?

+ Nêu cách tìm số hạng chưa biết?

* GV chốt cách tìm số bị chia, số hạng chưa biết.

Bài 3: Tính nhanh

a, 6,7 x 2,5 x 80

b, 0,37 x 1,7 + 0,63 x 1,7

c, 2,17 x 3,8 - 3,8 x 1,17

d, 16,75 x 3,14 x (45,5-2x 22,75)

- Yêu cầu HS nêu một số tính chất cần sử dụng khi tính nhanh.

- Tổ chức làm bài, chữa bài.
- Nhận xét, chốt đáp án.
Bài 4: Tìm số thập phân a, biết rằng chuyển dấu phẩy của nó sang phải một hàng ta được số b, chuyển dấu phẩy của nó sang trái hai hàng ta được số c và a+ b+ c = 277,1217

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên phải một hàng thì số a thay đổi như thế nào?

+ Vậy số b gấp bao nhiêu lần số a?

- Vậy b = 10 x a

+ Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên trái hai hàng thì số a thay đổi như thế nào?

+ Vậy số a như thế nào với số c?

- Vậy c = 0,01 x a.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

3. Củng cố, dặn dò

+ Nêu quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân?

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu quy tắc và cho ví dụ cụ thể.

- HS làm bài theo yêu cầu.

- HS nêu: Đặt tính rồi tính.

- Đều là phép nhân một số thập phân với một số thập phân.

- Lớp làm bài vào vở, 4 HS lên bảng làm 

a) 126,8317      b)0,0222      

c) 17,010315    d) 69,167

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.

- HS đọc đề bài.

- HS thực hiện: Trong phần a,c: x là số bị chia, trong phần b : x là số hạng.

- Lớp làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- HS nêu một số tính chất sử dụng để tính nhanh: tính chất giao hoán, kết hợp,…
- HS làm bài, chữa bài:

-2 HS đọc đề, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên phải một hàng thì số a được gấp lên 10 lần.

- b gấp 10 lần a.

- Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên trái hai hàng thì số a giảm đi 100 lần.

- Số a gấp 100 lần số c.

- Làm bài, chữa bài

Theo bài ra ta có:

b = a x 10

c = a x 0,01

hay: a+ a x 10 + a x 0,01 = 277,1217

            a x ( 1+10 + 0,01)= 277,1217

                          a x 11,01= 277,1217

                                       a = 25,17



Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)

Luyện tập về từ loại

I. Mục tiêu 
- Giúp HS củng cố về danh từ, động từ, tính từ.

- Vận dụng xác định các từ loại cho đúng trong viết văn.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Xác định từ loại các từ sau : xanh biếc, cao vút, suy nghĩ, niềm vui.

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Hướng dẫn ôn tập.

	+ Thế nào là danh từ ( động từ , tính từ )? Cho VD ?

* Cho HS vấn đáp theo cặp về từ loại.

- Gọi một số cặp trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, bổ sung.

- Tổ chức cho HS làm các bài tập sau:

Bài 1: Xác định từ loại trong nhóm từ sau : thông minh, no đủ, chạy nhảy, giáo sư, gánh vác, bé xíu, bắn phá, môi trường, săn bắt, bền chặt, trồng trọt, nghề nông.

- Gọi HS nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố về danh từ, động từ, tính từ.

Bài 2 :  Tìm danh từ , động từ, tính từ, quan hệ từ trong các câu sau:

     Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây, những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói,... nở nụ cười tươi đỏ.

Bài 3 : Viết đoạn văn ngắn về lớp em có sử dụng một số danh từ, động từ, tính từ.

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Tổ chức cho HS viết bài.

- Gọi một số HS trình bày trước lớp. GV nhận xét về cách sử dụng từ, đặt câu của HS.
	- Từng HS định nghĩa và lấy VD cho từng loại.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS trong bàn tự hỏi nhau về danh từ, động từ, tính từ .

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Lớp làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm:

+ Danh từ: giáo sư, môi trường, nghề nông.

+ Động từ: chạy nhảy, gánh vác, bắn phá, săn bắt, trồng trọt.

+ Tính từ: thông minh, no đủ, bé xíu, bền chặt.

- HS nêu yêu cầu bài tập và làm vào vở.

- Một số HS trình bày trước lớp những nhóm từ tìm được.

( VD : Danh từ: nắng, nông trường, màu xanh, lúa, mực, đám cưới , mái ngói, nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói, nụ cười)

- 2 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- HS làm bài vào vở.

- 5,6 HS đọc đoạn văn và nêu một số danh từ, động từ, tính từ đã sử dụng trong đoạn văn của mình.Lớp nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò.

+ Có mấy loại danh từ?

+ Nêu ví dụ về động từ chỉ trạng thái?

+ Cho ví dụ về tính từ chỉ tính chất?

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Đạo đức

Hợp tác với những người xung quanh( tiết 2)

I. Mục tiêu: 

- HS chủ yếu xử lý tình huống và liên  hệ thực tế qua việc thảo luận nhóm và làm việc cá nhân .

- Giáo dục HS tinh thần đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống .

II. Đồ dùng dạy- học:  

- Phiếu thảo luận nhóm, SGK đạo đức 5. Nội dung thảo luận ghi bảng phụ, phấn màu.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Tại sao cần phải hợp tác với mọi người? Như thế nào là hợp tác với mọi người? Em hãy kể việc hợp tác của mình với người khác?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2.Hoạt động 1: Làm bài tập 2

- GV yêu cầu từng cặp thảo luận nội dung bài tập 3.

- Em tán thành hay không tán thành các ý kiến dưới đây? Vì sao?

- GV kết luận : Tán thành: a, d còn lại không tán thành với ý kiến b, c.

2.3.Hoạt động 2: Làm bài tập 3.

- Em hãy đánh dấu (+) vào ô trước hành vi việc làm thể hiện sự hợp tác b công việc a được giao nhiệm vụ trang trí báo tường bạn Tâm, Nga, Hoan phân công nhiệm vụ cho từng người. Tâm thì trang trí đầu báo, Nga vẽ đường diềm, Hoan thì sắp xếp bài báo. 

- GV kết luận việc làm đúng tương ứng với nội dung a, những việc làm sai ứng với các nội dung d, c.

2.4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm bài tập 4 SGK.

- Em hãy cùng thảo luận để xử lý các tình huống sau: VD :

a. Lớp 5 định tổ chức vui hái hoa dân chủ mừng ngày 8/3 và giao cho tổ 2 nhiệm vụ chuẩn bị cuộc vui. Nếu là thành viên tổ 2, em sẽ dự kiến thực hiện nhiệm vụ trên như thế nào?

b. Vào dịp hè, ba má Hà định về thăm quê ngoại.

Theo em bạn Hà cần cùng gia đình chuẩn bị cho chuyến đi xa đó như thế nào?

- GV kết luận chung

- GV yêu cầu HS thực hiện nội dung 1 ở phần thực hành SGK.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Vì sao ta phải hợp tác với những người xung quanh.

+ Em đã hợp tác với người xung quanh như thế nào? (với ai?việc gì). 

- Nhận xét tiết học
	- 1 HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung .

- Lắng nghe.

- Từng cặp làm bài tập 3.

- Gọi HS trình bày kết quả HS khác nhận xét.

a. Bất hợp tác giúp công việc đạt được kết quả tốt hơn. 

b. Chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần sự giúp đỡ của họ.

c. Chấp nhận sự hợp tác là chứng tỏ sự yếu kém của  bản thân.

d. Hợp tác với người khác chính là tự giúp mình.

- HS làm bài tập.

- HS trình bày kết quả trước lớp.

- Nhóm HS thảo luận để xử lý tình huống theo bài tập 4.

- Các nhóm độc lập thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày từng nội dung.

VD : + Tổ 2 phân công cụ thể cho từng thành viên như: Chuẩn bị cây hoa, gấp hoa giấy, viết nội dung câu hỏi vào hoa, người dẫn chương trình… trong quá trình làm hỗ trợ, giúp đỡ nhau.

+ Hà cần bàn bạc với ba má để tham gia chuẩn bị và làm những việc như đặt chuông báo thức, tự gấp quần áo của bản thân, giúp ba mẹ công việc vừa sức. 

- 1HS trả lời.

- 1HS trả lời.

- HS thuộc ghi nhớ, liên hệ thực tế (thực hành).



Tiết 2: Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS: 

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính.

- Ôn tập chuyển đổi đơn vị đo diện tích.            

II. Đồ dùng dạy- học: Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ : 

- Đặt tính rồi tính : 

46,5 : 5  ;        35 : 1,2  ;      67,5 : 23,4

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS thực hiện một  trong hai cách:

+Cách 1: Chuyển phân số của hỗn số thành phân số thập phân rồi viết số thập phân tương ứng.

                 4
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+ Cách 2:Thực hiện chia tử số của phần phân số cho mẫu số

Vì 1:2 = 0,5 nên 4
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*GV củng cố về cách chuyển hỗn số thành số thập phân.

Bài 2: Tìm x

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV cùng Hs nhận xét bài làm bảng, chốt bài làm đúng.

* Củng cố cách tìm thừa số chưa biết, số chia chưa biết.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc đề bài. 

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Coi lượng nước trong hồ ứng với bao nhiêu phần trăm?

+ Muốn biết ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ em làm thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài.GV nhận xét chốt kết quả đúng

Bài 4: 

- Cho HS làm trong nhóm đôi.

- Gv nhận xét chốt lại đáp án đúng.

3. Củng cố, dặn dò : 

+ Hai đơn vị đo diện tích đứng liền kề nhau gấp ( kém ) nhau bao nhiêu lần?

- Dặn HS về nhà ôn tập. 
	- 3HS lên bảng, HS cả lớp làm vào nháp.

- Lắng nghe.

- HS nêu: Viết các hỗn số thành số thập phân.

- HS theo dõi mẫu. Phần còn lại 2 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở.
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- Nhận xét và bổ sung, tự chữa bài của mình.
- HS nêu lại cách chuyển hỗn số thành số thập phân.

- 1 HS nêu.

- 2 HS làm vào bảng, cả lớp làm vào vở.

Đáp số:

    a)x = 0,09                      b)x= 0,1

- Chữa bài trên bảng, đối chiếu chữa bài của mình.

- HS nêu lại quy tắc tìm thừa số, số chia chưa biết.

- 1HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

+ Coi lượng nước trong hồ ứng với 100%.

- Lấy 100% trừ đi tổng số phần trăm lượng nứoc trong hồ mà máy bơm đó hút được trong hai ngày đầu.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm vào vở.

Ngày thứ ba máy bơm hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:

100% - (35% +  40%) = 25 %

Đáp số: 25 %

- HS tự thảo luận khoanh đáp án đúng và báo cáo kết quả

Đáp số: Khoanh vào D

+ Hai đơn vị đo diện tích đứng liền kề nhau gấp ( kém ) nhau 100 lần.



Tiết 3: Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe , đã đọc.

I. Mục tiêu:

- HS biết tìm và kể 1 câu chuyện theo đề bài .

- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

- Biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện .

- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn .

II. Đồ dùng :  Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

- GV nhận xét.

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài: 

2.2. Hướng dẫn HS kể chuyện : 

a. Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài .

- GV gạch chân từ quan trọng.

+ Em hiểu biết sống đẹp là gì.

- Nhắc HS nên chọn chuyện ngoài Sgk.

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

b. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. 

- Tổ chức cho Hs kể cho nhau nghe theo nhóm đôi.

- Tổ chức thi kể chuyện. Nhắc HS: kể xong nêu ý nghĩa câu chuyện hoặc trao đổi với các bạn trong lớp về nhân vật, ý nghĩa câu chuyện .

- Tổ chức nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dăn dò: 

- Nhân xét tiết học. Về nhà kể lại cho người thân nghe .

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS kể lại, lớp nhận xét.

- 1 HS đọc đề bài

-  4 HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý trong Sgk.

+ Hs nêu ý hiểu

- 5 HS tiếp nối nói tên câu chuyện mình định kể.

- Kể chuyện trong nhóm đôi và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Thi KC trước lớp.

- Bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất; bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất ; bạn đặt câu hỏi thú vị nhất...





Tiết 4: Luyện từ và câu

Ôn tập về từ  và cấu tạo từ

I. Mục tiêu

- Củng cố kiến thức về cấu tạo từ (từ đơn, từ phức, các kiểu từ phức; từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm).

- Nhận biết, tìm các từ đó. Bước đầu biết giải thích lí do lựa chọn từ trong văn bản.

- Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng. 

II. Đồ dùng dạy- học

- Bảng phụ viết sẵn nội dung sau:

+ Từ đồng nghĩa là những từ cùng chỉ một sự vật, hoạt động, trạng thái hay tính chất.

+ Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển .các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau

+ Từ đồng âm là những từ giống nghĩa nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa

 III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu 3 HS lên bảng đặt câu theo yêu cầu của BT3 trang 161.

- Nhận xét .

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu bài 

2.2. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài 1

+ Bài có mấy yêu cầu?

+ Trong TV có các kiểu cấu tạo từ như thế nào?

+ Từ phức gồm những loại nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài. GV và HS nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có).

+ Thế nào là từ đơn?

+ Thế nào là từ ghép? Từ ghép gồm mấy loại? Đó là những loại nào?

+ Thế nào là từ láy? Nêu các loại từ láy em đã học?

* GV củng cố về từ đơn, từ ghép, từ láy.

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

+ Thế nào là từ đồng âm?

+ Thế nào là từ nhiều nghĩa?

+ Thế nào là từ đồng nghĩa

- Yêu cầu HS làm bài theo cặp

- Gọi HS phát biểu

- GV nhận xét KL

- Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung về các kiêu từ yêu cầu HS đọc.

- Nhắc HS ghi nhớ các kiến thức về nghĩa của từ.

Bài 3

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc các từ đồng nghĩa, GV ghi bảng

+ Vì sao nhà văn lại chọn từ in đậm mà không chọn những từ đồng nghĩa với nó.

Bài 4

- Gọi Hs đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập.

- Gọi HS trả lời, Yêu cầu HS khác nhận xét 

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng các câu thành ngữ tục ngữ.

3. Củng cố dặn dò

- GV yêu cầu HS tìm các từ đơn, từ ghép, từ láy có trong các từ sau: bãi bờ, vi vu, tươi tắn, tươi cười, mây.

+ Thếnào là từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ?

- Dặn HS ghi nhớ các kiến thức
	- 3 HS lên bảng đặt câu

- Hs nêu.

- Trong tiếng việt có các kiểu cấu tạo từ : từ đơn, từ phức.

- Từ phức gồm 2 loại: từ ghép và từ láy.

- 3 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở. 

Từ đơn

Từ ghép

Từ láy

hai, bước, đi, trên, cát, ánh, biển, xanh, bóng, cha, dài, bóng, con, tròn

cha con, mặt trời , chắc nịch

rực rỡ, lênh khênh

VD: đọc, bay, nhảy.

núi đồi, thong mủng, tươi tốt.

lấp lánh, long lanh, lung linh.

- HS đọc

+ Từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa

+ Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

+ Từ đồng nghĩa là những từ cùng chỉ một sự vật, hoạt động, trạng thái hay tính chất

- HS trao đổi nhóm đôi, thảo luận để làm bài

- Nối tiếp nhau phát biểu, bổ sung và thống nhất :

a, đánh trong các từ : đánh cờ, đánh giặc, đánh trống là một từ nhiều nghĩa

b, "trong" trong các từ : trong veo, trong vắt, trong xanh là từ đồng nghĩa

c, đậu trong thi đậu, xôi đậu, chim đậu là từ đồng âm

- 1HS đọc cho cả lớp nghe

- Viết các từ tìm được ra giấy nháp, trao đổi với nhau về cách sử dụng từ của nhà văn

- Tiếp nối nhau nêu từ mình tìm được:

+ Từ đồng nghĩa với từ tinh ranh: tinh nghịch , tinh khôn, ranh mãnh, ranh ma, ma lanh, khôn lỏi , .....

+ Từ đồng nghĩa với từ dâng:tặng , hiến , nộp , cho , biếu , đưa , ...

+ Từ đồng nghĩa với từ êm đềm: êm ¶ , êm ái , êm dịu , êm  ấm, ...

- HS trả lời : Vì các từ in đậm có nghĩa phù hợp với văn cảnh nhất.

- HS nêu 

- HS tự làm bài 

- HS nối tiếp nhau  trả lời

- HS theo dõi GV chữa và làm vào vở

a) Có mới nới cũ

b) Xấu gỗ hơn tốt nước sơn

c) Mạnh dùng sức yếu dùng mưu

- HS đọc thuộc lòng các câu trên .

- HS thực hiện yêu cầu: Từ đơn ( mây), từ ghép ( bãi bờ, tươi cười), từ láy ( vi vu, tươi tắn).

- HS trả lời.



Buổi chiều

Hoạt động ngoài giờ theo kế hoạch của tổ.

Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Lịch sử

Ôn tập học kì 1

I. Mục tiêu : Giúp HS : 

- Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1951 và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện đó. 

- Rèn kĩ năng ghi nhớ tổng hợp kiến thức lịch sử cho HS.

- Giáo dục HS luôn tự hào về truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

II. Đồ dùng dạy- học : HS chuẩn bị phiếu như tiết ôn tập ( tuần 11 ) 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   

	1. Kiểm tra bài cũ :  

+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới :     

2.1. Giới thiệu bài, nêu yêu cầu của bài.

2.2. Tổ chức các hoạt động : 

- GV yêu cầu HS xem lại bảng thống kê đã chuẩn bị.  

a. Hoạt động 1 : Thống kê các sự kiện tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1951.

- GV kẻ bảng thống kê trên bảng lớp.

- GV đặt câu hỏi về từng sự kiện lịch sử.

VD:

+ Ngày1-9-1858 xảy ra sự kiện lịch sử gì? 

+ Năm 1947 xảy ra sự kiện lịch sử gì ? 

Nêu ý nghĩa của sự kiện này ? 

- GVcùng HS nhận xét bổ sung để hoàn thành bảng thống kê.          
	- Hs trả lời

- HS tự xem lại, bổ sung (nếu cần) bảng thống kê mình đã làm ở nhà.

- HS cả lớp dựa vào bảng thống kê để trả lời câu hỏi. 

+…Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

Chiến dịch Việt Bắc- "mồ chôn giặc pháp". 

+ Cơ quan đầu não kháng chiến tại Việt Bắc được bảo vệ vững chắc,...


	Thêigian 
	Sự kiện tiêu biểu  
	Nội dung cơ bản (hoặc ý nghĩa lịch sử)  của sự kiện 
	 Nhân vật lịch sử  tiêu  biểu 

	1-9-1858
	Pháp nổ súng xâm lược nước ta 
	Mở đầu quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta 
	

	1858-1864
	............................
	......................................
	Trương Định 

	…............

2-9-1945 

Năm 1950 
	.............................

.............................

Chiến dịch Biên giới,...
	.........................................

.........................................

Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng, ...
	……………..

……………..

Bác Hồ, 

La Văn Cầu.

	b. Hoạt động 2 : ý nghĩa lịch sử .

+ Nêu ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và Cách mạng tháng Tám?

- Chiến thắng Biên giới thu-đông có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến của ta ? 

c.Hoạt động 3: Thi kể chuyện lịch sử

- Tổ chức cho HS nối tiếp nhau nêu nhân vật lịch sử, anh hùng tiêu biểu theo 2 giai đoạn

- Tổ chức cho Hs thi kể về  các nhân vật trên

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về tìm hiểu các di tích lịch sử liên quan đến các nhân vật trên
	- HS trả lời các câu hỏi

- HS kể:Anh La Văn Cầu; Anh Cù Chính Lan....

- Hs kể và cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất





Tiết 2: Toán

Giới thiệu máy tính bỏ túi

I. Mục tiêu :  Giúp HS : 

- HS bước đầu biết sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tp và tính phần trăm.

- Rèn kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi.

- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học : HS mỗi tổ chuẩn bị 1 máy tính bỏ túi ( nếu có ) 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   
	1. Kiểm tra bài cũ : 

- Tìm 15% của 56,5 

 Tìm một số biết 25% của nó bằng 64,8.

2.Bài mới : 


2.1. Giới thiệu bài, nêu yêu cầu của bài.

2.2. Hướng dẫn HS làm quen với máy tính bỏ túi.

- GV yêu cầu HS quan sát máy tính bỏ túi

và trả lời : 

+ Em thấy trên mặt máy tính có những gì ? 

+ Hãy nêu những phím em đã biết trên bàn phím ? 

- GV giới thiệu chung về máy tính bỏ túi như phần bài học SGK.

2.3. Thực hiện các phép tính bằng máy tính bỏ túi 

- GV yêu cầu HS ấn phím ON/C trên bàn phím và nêu : bấm phím này dùng để khởi động cho máy làm việc.

- GV ghi phép cộng : 

              25,3 + 7,09 

- GV đọc từng phím cho HS cả lớp bấm theo.

- GV yêu cầu HS đọc kết quả xuất hiện trên màn hình.

- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện các phép tính với máy tính bỏ túi ?

2.4. Thực hành 

Bài 1 : 

- GV cho HS tự làm bài

- GV, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bài 2 : 

- GV gọi HS đọc đề bài toán 

Khi chữa bài, GV yêu cầu HS nêu các phím bấm.

- GV HS khác nhận xét, bổ sung.

Bài 3 : 

- GV yêu cầu HS tự viết rồi đọc biểu thức trước lớp

- GV yêu cầu HS nêu giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò : 

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 Hs lên bảng làm bài

- Lắng nghe.

- HS quan sát và nêu : 

+...có các phím và màn hình.

+ Một số HS nêu trước lớp.

+ HS theo dõi.

- HS thao tác theo yêu cầu của GV

- HS thao tác trên máy, ấn các phím sau :

2

5

.

3

+

7

.

0

9

=

- Kết quả xuất hiện trên màn hình là : 

 32.39 tức là 32,39 

HS trao đổi và nêu : + Bấm số thứ nhất

                                + Bấm dấu phép tính,...

                                + Bấm số thứ hai.

- HS thao tác trên máy tính rồi báo cáo kết quả trước lớp.

- 1 HS đọc to trước lớp.

HS tự làm rồi nêu các phím bấm

3

:

4

=

 Kết quả : 0,75 

- HS viết và nêu biểu thức : 

4,5 
[image: image12.wmf]´

 6 - 7 = 

HS bấm máy để tìm giá trị của biểu thức rồi nêu trước lớp.

- HS chuẩn bị bài sau



Tiết 3: Tập đọc

Ca dao về lao động sản xuất

I. Mục tiêu

- Biết đọc các bài ca dao (thể lục bát) lưu loát với giọng tâm tình nhẹ nhàng.

- Hiểu ý nghĩa của các bài ca dao: Lao động vất vả trên ruộng đồng của những người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no cho mọi người.

- Thuộc lòng 2-3 bài ca dao

- Giáo dục các em  biết yêu và trân trọng sức lao động.

  II. Đồ dùng dạy- học

- Tranh minh hoạ các bài ca dao 

-Bảng phụ ghi sẵn 3 bài ca dao.

 III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   
	1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau đọc từng đoạn bài: Ngu Công xã Trịnh Tường và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- Gv nhận xét .

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện đọc 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

+ Bài chia làm mấy đoạn?

- Chia đoạn:GV chú ý sửa lỗi phát âm.

- Cho HS tìm từ khó, GV ghi bảng.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc .

2.3. Tìm hiểu bài

- Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi

+ Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của ng​ười nông dân trong sản xuất?

+ Ngư​ời nông dân làm việc vất vả trên ruộng đồng, họ phải lo lắng nhiều bề nhưng họ vẫn lạc quan, hi vọng vào một vụ mùa bội thu, những câu thơ nào thể hiện tinh thần lạc quan của ngư​ời nông dân?

+Tìm những câu thơ ứng với mỗi nội dung: 

- Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày.

- Thể hiện quyết tâm trong lao động sản .xuất?

- Nhắc nhở ng​ười ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo?

2.4. Đọc diễn cảm, học thuộc lòng

- Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp

- GV treo bảng phụ ghi sẵn bài đọc diễn cảm

- Gọi 1 Hs đọc

- HS luyện đọc theo cặp.

- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.GV nhận xét . 

- Tổ chức HS đọc thuộc lòng từng bài ca dao.

- Nhận xét .

3. Củng cố, dặn dò

- Tìm thêm các bài ca dao về lao động sản xuất? 

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS học thuộc lòng bài ca dao.
	- 3 HS đọc và trả lời câu hỏi

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc.

+ 3 đoạn.

- 3 HS đọc nối tiếp.

- HS nêu và đọc từ khó: lao động, sản xuất, công lênh, cơm vàng, lấy công, biển lặng
- 3 HS đọc

- HS đọc cho nhau nghe

- Lắng nghe.

- HS đọc thầm và trả lời:

+ Cày đồng vào buổi ban tr​a, mồ hôi rơi xuống như​ mưa ruộng cày, b​ưng bát cơm đầy, ăn một hạt dẻo thơm, thấy đắng cay muôn phần.

Đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời trông đất trông mây....tấm lòng.

+ Những câu thơ thể hiện lạc quan : 

Công lênh chẳng quản lâu đâu, 

Ngày nay n​ước bạc ngày sau cơm vàng

+ Những câu thơ:

-   Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

-  Trông cho chân cứng đá mềm

Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng

-  Ai ơi bưng bát cơm đầy 

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

- 3 HS đọc nối tiếp

- HS nghe.

- HS luyện đọc.

- HS thi

- HS đọc thuộc lòng.

- HS đọc một số bài




Tiết 4: Tập làm văn

Ôn tập về viết đơn

I. Mục tiêu:

- Củng cố hiểu biết về cách điền vào giấy tờ in sẵn và làm đơn xin học môn tự chọn đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết

- Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn.Biết viết một lá đơn theo yêu cầu. 

- Bồi dưỡng tâm hồn cảm xúc thẩm mĩ cho HS.

II. Đồ ding dạy học.

- Chuẩn bị mỗi em tờ đơn in sẵn.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   
1.  Kiểm tra bài cũ: HS đọc lại biên bản về việc cụ ún trốn viện.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

	2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập

- Giúp hS nắm vững yêu cầu của bài tập.

- Cho HS xem lá đơn viết mẫu ( SGV trang 327 ).

+ Lá đơn gồm mấy phần  chính ? là những phần nào ? Mỗi phần có những nội dung gì ?

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân và báo cáo kết quả.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả.

- GV đánh giá cho điểm những em viết tốt.
	- HS đọc đề bài.

- Nêu yêu cầu đề bài, phân tích đề.

- HS nghiên cứu từng phần của đơn, nội dung đơn.

- Một số HS nối tiếp  trình bày trước lớp.

- HS cùng nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc cá nhân hoàn thành đơn xin học theo mẫu.

- HS thảo luận nhóm đôi sau đó viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học.

- HS trình bày trước lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố – dặn dò:

+ Nêu cấu tạo chung của một lá đơn?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn ghi nhớ các mẫu đơn để viết đơn đúng thể thức.


Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.

Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

I. Mục tiêu:

Giúp học sinh : 

- Ôn tập các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm.

- Biết sử dụng  máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.

- Giáo dục ý thức học tập và phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.

II. Đồ dùng dạy học:

- Máy tính bỏ túi và bảng con.

- Bảng phụ kẻ theo mẫu BT1 trong SGK.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   
	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc một số phép tính cho HS bấm máy tính bỏ túi và nêu kết quả.
- Nhận xét.    

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

- Ghi bảng tựa bài.

2.2. Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

a) Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40 .

- Yêu cầu đọc ví dụ 1.

- Hướng dẫn: 

 + Yêu cầu nêu cách tính tỉ số phần trăm của 7 và 40.

 + Yêu cầu sử dụng máy tính để tính thương của 7 và 40 rồi suy ra tỉ số phần trăm của nó. 

- Yêu cầu thực hiện và trình bày cách làm.
- Gọi HS đọc kết quả trên màn hình.

- Nhận xét, sửa chữa. 

b) Tính 34% của 56 .

- Yêu cầu đọc ví dụ 2.

- Hỗ trợ: Yêu cầu nêu cách tính 34% của 56.

- Yêu cầu thực hiện theo nhóm đôi và nêu kết quả.

- Ghi bảng 56 
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 34 : 100 = 19,04 và giới thiệu: Ta có thể thay 34 : 100 bằng 34%

- Hướng dẫn cách tính bằng máy và yêu cầu thực hiện và so sánh với kết quả ghi bảng.

c) Tìm một số biết 65% của nó bằng 78 .

- Yêu cầu đọc ví dụ 3.

- Hỗ trợ: Yêu cầu nêu cách tìm một số biết 65% của nó bằng 78.

- Yêu cầu thực hiện theo nhóm đôi và nêu kết quả.
- Yêu cầu sử dụng máy tính để kiểm tra kết quả.

- Hướng dẫn cách tính bằng máy và yêu cầu thực hiện.

2.4. Thực hành

 Bài 1:  

 - Yêu cầu đọc bài 1.

 - Ghi bảng lần lượt dòng 1, 2, 3,4 ; yêu cầu HS dựa vào bảng trong SGK thực hiện theo nhóm đôi.
 - Yêu cầu trình bày kết quả. 

 -  Nhận xét , sửa chữa.

 Bài 2: 
 - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2.

 - Hỗ trợ: 1 tạ = 100kg; 69% nghĩa là có 100kg thóc thì xay được 69 kg gạo.

 - Ghi bảng lần lượt dòng 1, 2 ; yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS thực hiện vào bảng nhóm.

 - Yêu cầu trình bày kết quả.

 - Nhận xét sửa chữa.

3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi học sinh nêu cách sử dụng máy tính.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài Hình tam giác. 
	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- Nhắc tựa bài.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Chú ý. 

- Thực hiện theo yêu cầu.

- 1 số HS trình bày kết quả: 17.5

- Nhận xét, bổ sung.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau phát biểu.

- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Chú ý.
- Thực hiện theo hướng dẫn.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau phát biểu.

- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Sử dụng máy tính để kiểm tra. 

- Thực hiện theo hướng dẫn.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Tiếp nối nhau trình bày kết quả.

- Nhận xét và đối chiếu kết quả.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Tiếp nối nhau trình bày kết quả.

- Nhận xét và đối chiếu kết quả.

- Nêu cách sử dung mày tính.


Tiết 2: Chính tả

Người mẹ của 51 đứa con

I. Mục tiêu

- Nghe -viết chính xác, trình bày đúng hình thức bài Người mẹ của 51 đứa con.

- Làm đúng bài tập ôn mô hình cấu tạo vần. Hiểu thế nào là những tiếng bắt vần với nhau 

- Rèn kĩ năng viết chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Giáo dục tính kiên trì cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy- học

- Mô hình cấu tạo vần viết sẵn trên bảng

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   
	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi  hai học sinh lên bảng đặt câu có từ ngữ chứa tiếng rẻ \ giẻ 

- Gọi học sinh dưới lớp đọc mẩu chuyện 

Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?

-  GV nhận xét.

2.Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Hướng dẫn viết chính tả.

a. Trao đổi về nội dung đoạn văn 

- Gọi HS đọc đoạn văn.

+  Đoạn văn nói về ai?

b. Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS đọc, tìm các từ khó. 
- Yêu cầu HS luyện viết các từ khó vừa tìm được.

c. Viết chính tả.

- GV đọc cho HS viết bài.

d. Soát lỗi và kiểm tra bài.

- GV thu và kiểm tra, nhận xét một số vở.

2.3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và mẫu bài tập

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- Gọi HS nhận xét bài của bạn làm trên bảng

- GV nhận xét kết luận bài làm đúng 
	- 2 HS lên bảng đặt câu

- HS đọc 

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc đoạn văn.

- Đoạn văn nói về mẹ Nguyễn Thị Phú- bà là một phụ nữ không sinh con nhưng đã cố gắng bươn chải nuôi dưỡng 51 em bé mồ côi, đến nay nhiều người đã trưởng thành. 

- HS đọc thầm bài và nêu từ khó: Lý Sơn, Quảng Ngãi, thức khuya, nuôi dưỡng...
- HS luyện viết từ khó.

- HS viết bài chính tả vào vở.

- HS tự soát lỗi. Thu vở cho GV kiểm tra.

- HS đọc to yêu cầu và nội dung bài tập

- HS tự làm bài

- 1 HS lên bảng chữa bài

- Lớp nhận xét bài 


Mô hình cấu tạo vần
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	+ Thế nào là những tiếng bắt vần với nhau?
+ Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong những câu thơ trên?

* Trong thơ lục bát, tiếng thứ 6 của dòng thứ 6 bắt vần với tiếng thớ 6 của dòng 8 tiếng.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Tiếng gồm có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?

+ Nêu cấu tạo của phần vần?

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS nhớ mô hình cấu tạo vần và chuẩn bị bài sau.
	- Những tiếng bắt vần với nhau là những tiếng có vần giống nhau.

- Tiếng xôi bắt vần với tiếng đôi.

- Lắng nghe.

· Tiếng thường gồm có 3 bộ phận: âm đầu, vần và thanh.

· Vần thường gồm có: âm đệm, âm chính và âm cuối.



Tiết 3: Luyện từ và câu

Ôn tập về câu

I. Mục tiêu

- Tìm được một câu hỏi,1 câu kể, 1câu cảm, 1câu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiếu câu đó.

- Phân loại được các kiểu câu kể: Ai làm gì, Ai thế nào, Ai là gì?

- Xác định đúng các thành phần: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong từng câu.

- GD học sinh có ý thức học tập tốt.

 II. Đồ dùng dạy- học

- Mẩu chuyện vui Nghĩa của từ "cũng" viết sẵn trên bảng lớp.

- Bảng phụ ghi nội dung cần ghi nhớ về các kiểu câu

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:   
	1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu 3 HS lên bảng đặt câu lần lượt với các yêu cầu: 

+ Câu có từ đồng nghĩa.

+ Câu có từ đồng âm.

+ Câu có từ nhiều nghĩa.

- Nhận xét .

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài 1

- Gọi HS nêu yêu cầu?

+ Câu hỏi dùng để làm gì? Có thể nhận ra câu hỏi bằng dấu hiệu gì?

+ Câu kể dùng để làm gì? Có thể nhận ra câu kể bằng dấu hiệu gì?

+ Câu cầu khiến dùng để làm gì? có thể nhận ra câu cầu khiến bằng dấu hiệu gì?

+ Câu cảm dùng để làm gì?....

- Nhận xét câu trả lời của HS

- Treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ. Yêu cầu HS đọc 

- Yêu cầu HS tự làm bài bài tập

- GV nhận xét KL
	- 3 HS lên bảng đặt câu 

- Lắng nghe.

- Nêu yêu cầu.

- Câu hỏi dùng để hỏi về những điều chưa biết. Cuối câu thường có dấu chấm hỏi.

- Câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu về sự vật, sự việc hoặc nêu suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mỗi người. Cuối câu thường có dấu chấm.

- Dùng để yêu cầu, đề nghị người khác làm việc gì đó. Cuối câu thường có dấu chấm than.

….

- HS lên bảng làm

	Kiểu câu
	VD
	Dấu hiệu

	Câu hỏi
	+ Nhưng vì sao cô biết cháu cóp bài của bạn ¹?

+ Nhưng cũng có thể là bạn cháu cóp bài của cháu?
	- Câu dùng để hỏi điều chưa biết.

- Cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi.

	Câu kể
	+ Cô giáo phàn nàn với mẹ của một HS: 

- Cháu nhà chị hôm nay cóp bài kiểm tra của bạn.

+ Thưa chị bài của cháu và bạn ngồi cạnh cháu có những lỗi giống hệt nhau

+ Bà mẹ thắc mắc: 

+ Bạn cháu trả lời:

+ Em không biết

+ Còn cháu thì viết:

+ Em cũng không biết
	- Câu dùng để kể sự việc.

- Cuối câu có dấu chấm hoặc dấu hai chấm.

	Câu cảm
	+ Thế thì đáng buồn cười quá!

+ Không đâu!


	- Câu bộc lộ cảm xúc.

- Trong câu có các từ quá, đâu

- Cuối câu có dấu chấm than.

	Câu khiến
	+ Em hãy cho biết đại từ là gì?
	- Câu nêu yêu cầu , đề nghị.

- Trong câu có từ hãy.

	Bài 2

- Gọi HS nêu yêu cầu

+  Có những kiểu câu kể nào? CN, VN trong câu kiểu đó trả lời câu hỏi nào?

- Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ, yêu cầu HS đọc

- Yêu cầu HS tự làm bài tập

- Gọi HS lên làm

- GV nhận xét KL:
	- HS nêu

- HS lần lượt trả lời : Câu kể Ai là gì? Ai thế nào? Ai làm gì?

- HS đọc

- HS làm bài 

-  Vài HS lên bảng chữa


Câu kể Ai làm gì?

+ Cách đây không lâu// lãnh đạo hội đồng TP Nót - tinh - ghêm ở nước Anh / đã quyết 

               TN                              CN                                                                            

định phạt tiền các công chức nói hoặc viết tiếng Anh không chuẩn.

                                  VN

+ Ông chủ tịch HĐTP/ tuyên bố sẽ không kí bất cứ biên bản nào có lỗi ngữ pháp và 

                  CN                                                   VN

chính tả.

Câu kể Ai thế nào?

+ Theo quyết định này, mỗi lần mắc lỗi// công chức / sẽ bị phạt 1 bảng.

                         TN                                             CN               VN

+ Số công chức trong thành phố/ khá đông 

                     CN                                VN

Câu kể Ai là gì?

+ Đây/ là một biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh

   CN                                       VN

3. Củng cố dặn dò : 

+ Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa 3 kiểu câu kể: Câu kể Ai là gì? Ai thế nào? Ai làm gì?
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học và chuẩn bị bài sau.


Tiết 4: Kĩ thuật

Nuôi dưỡng gà

I . Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.

- Biết cách cho gà ăn uống.

- Có ý thức nuôi dưỡng, chăm sóc gà.

II . Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: 

+ Kể tên các loại  thức ăn nuôi gà.

+ Thức ăn nuôi gà có tác dụng gì?

- GV nhận xét.
2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài :
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hoạt động 1:Tìm  hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.

- GV nêu khái niệm: công việc cho gà ăn , uống được gọi chung là nuôi dỡng gà.

- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: 

+ Nêu mục đích ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà?

- GV tóm tắt lại nội dung hoạt động 1: Nuôi dưỡng gà là công việc cho gà ăn uống nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà , giúp gà khoẻ mạnh lớn nhanh sinh sản tốt...

2.3. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách cho gà ăn , uống.

a) Cách cho gà ăn: 

- Yêu cầu HS đọc mục 2a SGK.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Nêu cách cho gà ăn ở từng thời kì sinh trưởng?

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

- Nhận xét bổ sung và tóm tắt theo nội dung như SGK

b) Cách cho gà uống:

- Gọi HS đọc mục 2b SGK.

- Nêu vai trò của nước trong đời sống động vật.

+ Nêu sự cần thiết phải thường xuyên cung cấp đủ nước sạch cho gà?
+ Nêu cách cho gà uống nước?

- Nhận xét bổ sung và nêu tóm tắt cách cho gà uống theo ND SGK 

- GV KL: Khi nuôi gà phải cho gà ăn , uống đầy đủ  , đủ chất và đủ lượng , hợp vệ sinh bằngcách cho gà ăn nhiều loại thức ăn phù hợp vớ nhu cầu dinh dưỡng ở từng thời kì sinh trưởng......

2.4. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập

- Yêu cầu HS làm vàp phiếu học tập câu hỏi trong SGK

- GV nêu đáp án cho HS đối chiếu bài làm củamình để tự đánh giá

- HS báo cáo kết quả tự đánh giá 

3. Củng cố, dặn dò :
+ Nêu lại cách cho gà ăn , cách cho gà uống nước?

- Nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài tiết sau: Chăm sóc gà.


	- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc SGK và trả lời: 

+ Nuôi dưỡng gà nhằm mục đích cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. 
- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc SGKcả lớp theo dõi. 

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày, cả lớp nhận xét bổ sung.

+ Thời kì gà con: ăn liên tục suốt ngày đêm

+ Thời kì gà giò: tăng cường ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất bột đường, đạm, vi ta min..

- HS lắng nghe.
- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Phải thường xuyên cung cấp nước cho gà vì thức ăn nuôi gà chủ yếu là thức ăn khô.

+ Nước  uống cho gà phải sạch và đựng trong máng sạch,….

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS làm bài tập 

- HS đối chiếu bài làm của mình với kết quả của GV.

- HS báo cáo kết quả 

· HS trả lời.

· Lắng nghe.



Buổi chiều

TiÕt 1: Tiếng Việt ( tăng)

Luyện tập về văn tả người

I. Mục tiêu:

Giúp HS:

- Phát hiện những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của một người để đưa vào bài viết của mình.

- Viết được bài văn tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói.

- GD HS tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập.

Đề bài: Em bé của em hay một nhà hàng xóm đang tuổi tập đi, tập nói. Em hãy tả hình dáng và tính nết ngây thơ của em bé cho các bạn cùng lớp biết.

 - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi : + Bài yêu cầu gì ?

- GV hướng dẫn HS lập dàn ý:

+Em bé em định tả tên là gì? Là em của em hay con của người hàng xóm của em?
+ Em bé năm nay mấy tuổi? 
+ Hình dáng của em như thế nào ?
+ Mái tóc của mẹ được để như thế nào ?

+ Khuôn mặt, làn da, cặp mắt, hàm răng,.. của em bé có điểm gì nổi bật ?

+ Em có những nét gì đáng yêu khiến em quý mến?

+ Hoạt động của em bé ra sao lúc chơi đồ chơi, chơi với chú mèo, chơi với em, lúc đói, lúc mẹ bé đút cơm cho ăn,…

+ Em và bé có kỉ niệm đẹp nào mà em nhớ nhất ?

+ Tình cảm của em với bé như thế nào?

- Gọi HS đọc dàn ý sau khi đã hoàn thành.

- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập hãy viết thành bài văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc bài viết của mình sau khi hoàn thành.

- GV thu một số bài kiÓm tra.
- GV nhận xét, khen ngợi những HS viết bài  hay.

3. Củng cố - Dặn dò:

+ Nêu lại cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chưa hoàn thành bài viết về nhà hoàn thiện và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng trả lời,cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói..

- HS trả lời: 

+ “ Bà, bà..” đấy là tiếng bi bô của bé Bin  em trai út của em đấy. Bé đang tuổi tập đi, tập nói nên suốt ngày bi bô khiến cho nhà tôi lúc nào cũng có tiếng cười vui.
+ Em năm nay gần 2tuổi.

+ Bé Bin người mập mạp, chân tay mũm mĩm như một chú gấu con trông rất đáng yêu.

+ Mái tóc tơ được bố em cắt tỉa gọn gàng,..

+ Khuôn mặt tròn trịa với làn da trắng hồng,…

+ Lúc nào Bin cũng bi bô tập nói, lúc cả nhà ăn cơm xong em lấy tăm Bin cũng chạy theo lấy tăm cho mọi người,….

+ Bin chơi đồ chơi xong là cất ngay vào thùng đựng đồ chơi của mình,…

+ Một lần em bị ốm Bin cứ ở bên cạnh giường rồi mang đồ chowi vào cho em để em vui,…

+ Em rất yêu bé Bin của em,…

- 3 – 5 HS đọc dàn ý của mình sau khi đã hoàn thành.

- HS  nhận xét bài làm của bạn.

- HS viết bài.

- 3 - 5 HS viết bài, cả lớp theo dõi nhận xét.



TiÕt 2: Khoa học

Ôn tập học kì I

I. Mục tiêu:

Ôn tập các kiến thức về:

- Đặc điểm giới tính.

- Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân.

-  Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình và thông tin trang 68 SGK.

- Phiếu học tập. 

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu trả lời câu hỏi: 

   + Có mấy loại tơ sợi ? Đó là những loại nào ?

   + Nêu cách phân biệt tơ tự nhiện và tơ nhân tạo. 

- Nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:   

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

- Ghi bảng tựa bài.

2.2. Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập .

-  Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP

Câu 1: Trong các bệnh: Sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A, HIV/AIDS, bệnh nào lây qua cả đường máu và đường sinh sản ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Câu 2: Đọc mục Quan sát trang 68 SGK và hoàn thành bảng sau:

Thực hiện theo chỉ dẫn trong hình

Phòng tránh được bệnh

Giải thích

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

- Chỉ định HS trình bày kết quả. 

- Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét và chốt lại ý đúng.

2.3.  Hoạt động 2: Thực hành

 - Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu hoàn thành các bài tập trang 69 SGK. Các nhóm thực hiện bài tập 1 theo sự phân công sau:

+ Nhóm 1: Nêu tính chất và công dụng của tre, mây song; sắt và hợp kim của sắt; thủy tinh.

+ Nhóm 2: Nêu tính chất và công dụng của đồng; đá vôi; tơ sợi.

+ Nhóm 3: Nêu tính chất và công dụng của nhôm; gạch, ngói; chất dẻo.

+ Nhóm 4: Nêu tính chất và công dụng của mây song; xi măng; cao su.

 - Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hành, các nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.

 - Nhận xét, tuyên dương nhóm có kết quả đúng.

2.4.  Hoạt động 3: Trò chơi "Đoán chữ" 

- Chia lớp thành nhóm 6, yêu cầu thảo luận và ghi kết quả vào bảng con sau khi nghe đọc câu hỏi.

 - Đọc lần lượt từng câu hỏi, yêu cầu các nhóm giơ bảng ghi kết quả.

- Nhận xét, kết luận sau mỗi câu và tuyên dương nhóm có nhiều câu trả lời đúng.

3. Củng cố , dặn dò:

- Giáo viên nêu lại một số câu hỏi liên quan đến nõi dung bài ôn tập và gọi học sinh trả lời.

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài Kiểm tra HKI.
	- HS được chỉ định trả lời câu hỏi.

- Nhắc tựa bài.

- Hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu.

- HS được chỉ định trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu. 

- Đại diện nhóm trình bày,các nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.

- HS ghi nhớ.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu. 

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Học sinh trả lời.





TiÕt 3: ThÓ dôc

Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn
I. Mục tiêu : 

- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.

- Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn ". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động. 

II. Địa điểm, phương tiện : Sân tập hàng ngày, chuẩn bị một còi 

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Nội dung

A.Phần mở đầu :  

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.

- Chạy chậm theo một hàng dọc xung quanh nơi tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân,..

- Ôn  một số động tác của bài thể dục phát triển chung.

B. Phần cơ bản : 

a. Ôn đi đều vòng trái, vòng phải

b.Chơi trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn" 

C. Phần kết thúc : 

- Tập một số động tác thả lỏng

- GV cùng HS hệ thống bài.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của giờ học.
	Thời lượng

6-10phút

20- 25 phút 

4- 6 phút


	Phương pháp

- HS tập hợp thành 3 hàng dọc

- Cán sự điều khiển 

- Cán sự điều khiển HS khởi động.

- HS tập theo điều khiển của cán sự và GV 

- HS các tổ tự ôn do tổ trưởng điều khiển.

- GV theo dõi sửa sai cho HS, nêu những yêu cầu cần đạt về kĩ thuật động tác.

- HS các tổ trình diễn đi đều vòng phải, vòng trái. 

- GV quan sát đến từng tổ giúp đỡ về tổ chức và sửa sai cho HS.

- Thi biểu diễn đi đều giữa các tổ.

- GV, HS khác nhận xét, đánh giá.

- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi, có kết hợp cho HS làm mẫu sau đó trực tiếp điều khiển trò chơi.

- HS cả lớp tham gia trò chơi do GV điều khiển.

- HS thả lỏng





Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Toán.

Hình tam giác 
I.  Mục tiêu: Giúp HS biết:
- HS nhận biết đặc điểm của hình tam giác: Có 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

- Phân biệt ba dạng hình tam giác (phân loại theo góc).

- Nhận biết đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác.

- GD học sinh có ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng dạy học:

- Các dạng tam giác như SGK.

- £- ke.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gv gọi HS lên bảng bấm máy tính bỏ túi để làm bài 3 (tiết trước).

- GV nhận xét .

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Giới thiệu đặc điểm của hình tam giác

+ Nêu số cạnh và tên các cạnh của hình tam giác.

+Số đỉnh và số góc, tên các đỉnh và góc của hình tam giác.

* Như vậy hình tam giác ABC là hình có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc.

2.3. Giới thiệu  ba dạng hình tam giác (Theo góc).

- Gv vẽ lên bảng 3 tam giác như SGK và yêu cầu Hs nêu rõ tên góc, dạng góc của từng hình.

- Gv nhận xét và giới thiệu: dựa vào các góc của các hình tam giác, người ta chia các hình tam giác làm 3 dạng hình khác nhau. 

- Gv vẽ lên bảng một số hình tam giác có đủ 3 dạng và yêu cầu Hs nhận dạng của từng hình.

2.4. Giới thiệu đáy và đường cao của tam giác

- Gv vẽ hình như trong SGK và giới thiệu cho Hs nhận biết và phân biệt giữa chiều cao và đường cao.

+ AH là đường cao tương ứng với đáy BC.

+ Độ dài AH là chiều cao.

- GV vẽ 3 hình tam giác ABC theo 3 dạng khác nhau, vẽ đường cao của tam giác và cho Hs dùng ê ke để kiểm tra.

2.5. Thực hành:

Bài 1: Hs đọc đề toán và tự làm bài.

- Gọi 1 HS lên bảng vừa chỉ hình vừa nêu theo y/c.

- Gv nhận xét .

* Chốt: đặc điểm của tam giác.

Bài 2: HS nêu yêu cầu

- Gv yêu cầu Hs quan sát hình, dùng ê ke kiểm tra và nêu đường cao, đáy tương ứng của từng hình tam giác.

- Gv nhận xét.

* Chốt: Nhận biết đáy và đường cao của tam giác.

Bài 3: 

- Gv yêu cầu Hs làm vào vở.

- Gv nhận xét .


	- 1 Hs lên bảng làm bài. Hs dưới lớp nhận xét.

- Hs nghe để xác định nhiệm vụ tiết học.

- 1 Hs chỉ vào hình và nêu:

+ Có 3 cạnh là: AB, AC, BC

+ Hình tam giác có 3 đỉnh là đỉnh A; đỉnh B; đỉnh C; góc A, góc B, góc C.

- HS nhắc lại

- HS quan sát các hình tam giác và nêu:

+ Hình tam giác ABC có 3 góc A, B, C đều là góc nhọn.

+ Hình tam giác EKG có góc E là góc tù, góc K, G là hai góc nhọn.

+ Hình tam giác MNP có góc M là góc vuông và 2 góc N, P là 2 góc nhọn.

- Hs thực hành nhận biết 3 dạng hình tam giác (theo góc).

- Hs quan sát hình và nêu: đường cao AH của hình tam giác ABC đi qua đỉnh A và vuông góc với đáy BC.

-1 Hs làm trên bảng, Hs dưới lớp kiểm tra các hình trong SGK.

- 1 Hs lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.

- HS lên bảng làm bài vừa chỉ hình, vừa giới thiệu với cả lớp 3 góc và 3 cạnh của từng hình tam giác.

- HS nêu

- Hs làm vào vở, 1 Hs nêu trước lớp, lớp nhận xét và bổ sung.

- 1 Hs đọc to, lớp đọc thầm.

- HS làm bài vào vở, 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. Hs khác nhận xét, bổ sung.


3.Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

__________________________________________

Tiết 2: Tập làm văn

Trả bài văn tả người
I. Mục tiêu :

- Nắm được bài văn tả người theo đề đã cho : bố cục, trình tự  miêu tả, chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày.

- Biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi thầy cô YC trong bài viết của mình, tự viết lại một đoạn văn( hoặc cả bài ) cho hay hơn.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết 4 đề bài của tiết kiểm tra viết( Tả người) ở tuần 16.

III. Các hoạt động dạy học

	1. ổn định trật tự

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. GV nhận xét chung .
* Nhận xét về kết quả làm bài của HS

- GV mở bảng phụ đã viết sẵn 4 đề bài của tiết kiểm tra.

- Nhận xét chung về bài làm của cả lớp:

*Những ưu điểm chính:

+ Một số bài có bố cục rõ ràng, trình bày tương đối sạch sẽ.

+ Hiểu được yêu cầu của đề bài.

*Những thiếu sót, hạn chế:

+ Dùng từ để tả chưa hợp lí.

+ Một số bài viết còn chưa hay.

2.3. Hướng dẫn HS chữa bài.

- GV trả bài cho HS 

a) HD chữa lỗi chung

- Một số HS lên bảng chữa từng lỗi :

+ Bố cục: không rõ ràng, lộn xộn...

+ Câu: lủng củng, không phân câu, không đủ ý...

+ Từ : Lặp  từ, cụm từ, dùng không chính xác, 

+ ý: Lặp ý, không rõ ràng, sắp xếp không hợp lí.

+ Chính tả: Dùng sai nhiều: nết nhăn, yển chuyển, (dáng) thiết tha... 

b) HD từng HS sửa lỗi trong bài:

- GV giúp HS chỉ ra lỗi từng bài.

- Lưu ý những bài viết chưa được hay: Đạt, Duyệt, ...
c)HD học tập những đoạn văn hay, bài văn hay

- GV đọc bài của Thùy Linh, Châm Anh có ý sáng tạo.
	- HS xác định nhiệm vụ học tập

- HS đọc lại từng đề và xác định yêu cầu trọng tâm từng đề.

- Nghe nhận xét, rút kinh nghiệm những ưu điểm và khuyết điểm.

- HS cả lớp trao đổi về bài trên bảng.

- HS khác có thể chữa lại bằng phấn màu.

- Cả lớp tự chữa trên giấy nháp.

- Nhiều HS khác có thể nêu cách khác hay hơn, hợp lí hơn...

- HS mắc lỗi chính tả nhiều: Hoà, Tiến Đạt, Thanh, Nam,…
- HS đọc lời nhận xét của cô, phát hiện thêm lỗi sai trong bài làm của mình & sửa lỗi. Đổi bài cho bạn bên cạnh để soát lỗi.

-HS trao đổi tìm ra cái hay, cái đẹp,cái đáng học tập của đoạn văn.


3. Củng cố dặn dò

- Nhận xét chung tiết học

- Về nhà viết lại đoạn chưa hay

- Chuẩn bị tiết ôn tập HKI .


Tiết 3: Địa lí

Ôn tập

I. Mục tiêu:

  Giúp HS ôn tập và củng cố, hệ thống hóa các kiến thức, kĩ năng địa lí sau:

 - Dân cư và các ngành kinh tế Việt Nam.

 - Xác định trên bản đồ 1 số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển của đất nước.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Bản đồ hành chính Việt Nam nhưng không có tên tỉnh, thành phố.

 - Các thẻ từ ghi tên các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh,

 Huế, Đà Nẵng.

 - Phiếu học tập của HS. 

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Thương mại gồm các hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?

 + Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch nước ta?

	2. Bài mới:
	

	2.1. Giới thiệu bài.   
	

	2.2. HD HS ôn tập: Ôn tập theo 3 nhóm
	

	- GV phân nhiệm vụ cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: 

-Sơ lược về vị trí, diện tích, hình dạng nước ta.

-Một số đặc điểm nổi bật về địa hình,khoáng sản, khí hậu, sông, biển, các loại đất chính & động thực vật(sự phân bố & giái trị kinh tế)

- GV có thể đặt thêm câu hỏi cho từng nhóm hoặc bổ sung, mở rộng thuyết trình hoặc trình bày trên bản đồ.
	HS nhắc lại nhiệm vụ của nhóm mình.

- Mỗi nhóm là một tổ.

-Các nhóm thảo luận, đại diện nêu trước lớp kết quả làm việc của nhóm.   

-  Các nhóm khác nhận xét, có thể đặt thêm câu hỏi cho nhóm bạn.

	+ Nhóm 2:

- Sơ lược về số dân, sự gia tăng dân số & hậu quả của nó.

- Một số đặc điểm nổi bật về các dân tộc Việt Nam, sự phân bố dân cư.

- GV nêu thêm câu hỏi cho từng phần. 
	- Các nhóm bạn theo dõi,nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn & ghi nhớ kiến thức.

- HS có thể nêu mở rộng theo sự hiểu biết của mình về dân cư và sự phân bố.

	+ Nhóm 3: Một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển & sự phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch.
	- HS trình bày kiến thức.

- Lớp mở rộng, khắc sâu, chốt kiến thức cần ghi nhớ của 
ong mảng kiến thức.


GV theo dõi, giúp đỡ HS nếu HS  yêu cầu.

- GV kết luận phần học về địa lí Việt Nam.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Sau bài học em thấy đất nước ta như thế nào?

 - Nhận xét tiết học.


Tiết 4: Sinh hoạt lớp

Kiểm điểm hoạt động trong tuần.

I. Mục tiêu
- Kiểm điểm hoạt động của lớp trong tuần vừa qua, hướng phấn đấu khắc phục trong tuần tới.

- Hs nhận thấy ưu điểm và tồn tại của mình, cần đề ra phương hướng cho tuần tới.

- GD cho HS ý thức tự giác, tinh thần phê và tự phê.

- Gd hs ý thức học tập, yêu trường, lớp.

II. Tiến hành 

1. Báo cáo của cán bộ lớp.

- Các trưởng ban báo cáo tình hình của tổ mình trong tuần qua.

- Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung .

2. Giáo viên tổng kết

2.1. Ưu điểm:

	

	

	

	


2.2. Khuyết điểm:

	

	

	

	


2.2.Phương hướng tuần18.

- Tiếp tục ổn định nề nếp.

- Tiếp tục thực hiện :đôi bạn cùng tiến”.

- Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động tập thể một cách nghiêm túc và có chất lượng.

- Đẩy mạnh thi đua học tập giữa các tổ và từng thành viên trong tổ. 

2. 3.Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ theo chủ điểm Uống nước nhớ nguồn.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​Buổi chiều
Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 18

Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm  2015

Buổi sáng

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể.


Tiết 2: Toán

Diện tích hình tam giác

I . Mục tiêu: 

- HS nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác.

- Rèn kỹ năng tính diện tích hình tam giác.

- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV chuẩn bị 2 hình tam giác bằng nhau ( bằng bìa, cỡ to để có thể dính lên bảng).

- HS chuẩn bị 2 hình tam giác nhỏ bằng nhau bằng giấy cỡ nhỏ, kéo để cắt hình.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi 2 HS lên bảng vẽ hình tam giác có đường cao và đặt tên cho tam giác.

+ Hình tam giác có những đặc điểm gì?

+ Thế nào là đường cao của hình tam giác?

+ Hãy phân biệt đường cao và chiều cao của tam giác?

- GV nhận xét.

2.Bài mới
2.1. Giới thiệu bài :(GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học)

2.2.Cắt hình tam giác:
	GV hướng dẫn HS các thao tác:

+ Lấy một trong 2 hình tam giác bằng nhau.

+ Vẽ một đường cao lên hình  tam giác đó.

+ Cắt theo đường cao, được 2 mảnh tam giác ghi là 1 & 2

2.3. Ghép thành hình chữ nhật:

- HD HS ghép 2 mảnh 1 &2 vào hình tam giác còn lại để thành hình chữ nhật ABCD

-Vẽ đường cao EH

2.4. So sánh đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép.

+ Hãy so sánh chiều dài hình chữ nhật với đáy của hình tam giác?

+ Chiều rộng của hình chữ nhật như thế nào với chiều cao của hình tam giác?

+ Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD thế nào với diện tích tam giác EDC?

+ Diện tích tam giác EDC thế nào với diện tích hình chữ nhật ABCD?

2.5.Hình thành công thức tính diện tích hình tam giác :

+ Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ABCD?

+ Dựa vào đó hãy tính diện tích hình tam giác DEC ? 
	-HS lấy 2 hình tam giác bằng nhau đã chuẩn bị, lấy và cắt 1 hình theo đường cao để thành 2 tam giác.


- HS làm theo HD của GV.

	
	…bằng nhau ( AB = DC)

…bằng nhau (AD = EH)

- Gấp 2 lần

- Bằng 
[image: image14.wmf]1
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hay diện tích hình tam giác EDC bằng diện tích hình chữ nhật ABCD chia cho 2.

DC x AD  hay DC x EH

     
[image: image15.wmf]2
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	- Gọi một số HS nhắc lại : Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao( cùng 1 đơn vị đo) rồi chia cho 2.

-  Gọi 1 HS chốt quy tắc và công thức tính.

* Hãy tính DT tam giác ABC có đáy là 12,5 cm, chiều cao 10 cm?
	-HS nêu quy tắc & công thức tính diện tích tam giác dựa vào cách tính S hình chữ nhật.

S = 
[image: image16.wmf]2

·

axh

 hoặc S = a
[image: image17.wmf]´

h : 2

( S là diện tích, a là độ cao, h là chiều cao)

- HS vận dụng công thức tính: 


[image: image18.wmf]S ABC =12,5 x 10: 2 = 62,5 cm2

	3. Thực hành:
	

	Bài 1: Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Nêu yêu cầu bài tập?

- Cho HS áp dụng quy tắc tính S tam giác.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài. 

- GV chốt đáp án đúng : 24 cm2  ; 1,38 dm2.

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác? *Chốt cách tính DT hình tam giác.
	- 1 HS đọc,lớp đọc thầm.

- HS nêu yêu cầu bài tập, phân tích đề bài.

- HS cả lớp tóm tắt rồi làm vào vở, 2 HS lên bảng làm .

- HS cả lớp chữa bảng của bạn.

- HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.

	Bài 2 : 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài 2.

- Yêu cầu HS nêu cách tóm tắt tong phần.

+ Em có nhận xét gì về đơn vị đo ở phần a?

+ Vậy trước khi tính diện tích hình tam giác ta cần phải làm gì?

- Tổ chức HS làm bài cá nhân.

- Gọi 2 HS lên chữa bài.

-  Yêu cầu HS chốt cách tính diện tích hình tam giác.

+ Dựa vào công thức tính diện tích  hình tam giác, hãy nêu công thức tính đáy hoặc chiều cao ?
	- Tính diện tích hình tam giác.

- HS tóm tắt:

a/ a = 5m; h = 24dm

b/ a = 42,5m ; h = 5,2 m

- độ dài đáy và chiều cao chưa cùng đơn vị đo.

- Đổi, đưa chúng về cùng một đơn vị đo.

- 2 HS làm bảng lớp, HS cả lớp làm vào vở.          

- Chữa bài trên bảng lớp.      

   Kết quả: a)6m2 ; b)110,5 m2

- HS nêu: a = S x 2 : h

               h = S x 2 : a


3.Củng cố, dặn dò.

+ Yêu cầu HS  nhắc lại cách tính, công thức tính diện tích hình tam giác.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài, xem trước bài Luyện tập (tr 88)


Tiết 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng Viêt

Ôn tập học kì 1 ( tiết 1)

I. Mục tiêu :
 - HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học HKI( Phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu,...

- Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh.

- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc.Nêu dẫn chứng minh hoạ cho nhận xét ấy.

- Rèn kĩ năng đọc; thu thập, xử lí thông tin; hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.
- Có ý thức ôn bài thường xuyên

II. Đồ dùng dạy học:



 - Phiếu viết tên bài đọc từ tuần 11 đến tuần 17 ở sách tiếng Việt 5 để HS bốc thăm.Trong đó: 

+ 8 phiếu ghi tên các bài tập đọc.

+ 9 phiếu ghi tên các bài tập đọc có yêu cầu  học thuộc lòng.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
	1. Kiểm tra bài cũ .

 - Tổ chức cho HS nhắc lại các bài tập đọc đã học.
	- HS nối tiếp nêu.



	2. Bài mới
	


	2.1.Giới thiệu bài : 

- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài.  

2.2. Hướng dẫn ôn tập.

- Gọi từng HS lên bốc thăm chọn bài đọc, sau khi bốc thăm chuẩn bị bài khoảng 1-2 phút.

- GV lưu ý rèn cho HS kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm.
- GV nhận xét.
	- Lắng nghe.

- 1 HS nêu tên chủ điểm đang học.             

- HS đọc (học đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu & trả lời câu hỏi do GV đặt ra.

- Lớp nhận xét cách đọc, bổ sung cách trả lời.

	2.3. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 2:

Cho HS làm việc theo nhóm.

- GV chia nhóm, nêu nhiệm vụ từng nhóm.

- Rèn cho HS kĩ năng thu thập, xử lí thông tin :

+ Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung nào?
	- HS làm việc theo 3 nhóm .

- HS nêu lại nhiệm vụ nhóm mình  và cách tiến  hành, hợp tác.

- Đại diện từng nhóm lên báo cáo kết quả.

- Thống kê theo : tên bài, tác giả, thể loại

	+ Cần  lập bảng thống kê gồm mấy cột?
	- ít nhất 3 cột: tên bài, tác giả, thể loại,có thể thêm cột thứ tự.

	+ Bảng thống kê gồm mấy dòng ngang?

- GV kiểm tra, nhắc nhở cách hợp tác.

- GV chốt về cách làm báo cáo thông kê, hình thức báo cáo thống kê.
	- Có bao nhiêu bài tập đọc trong chủ điểm thì có bấy nhiêu dòng ngang.

- HS làm việc nhóm đôi rồi báo cáo kết quả.



	Bài 3: Tổ chức cho HS tự làm việc

- Nhắc HS cần nói về bạn nhỏ - con của người gác rừng- như kể về một người bạn cùng lớp chứ không phải như nhận xét khách quan về một nhân vật trong truỵện.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài, sau đó đổi chéo bài trong nhóm đôi để chữa bài.

- HS trình bày kết quả.


3.Củng cố, dặn dò:

+ Nêu nội dung của bài Người gác rừng tí hon?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn những HS  ôn chưa kĩ về nhà ôn tiếp.


Tiết 2: Toán

Luyện tập 
I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Rèn luyện kỹ năng tính diện tích hình tam giác.

- Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông).

- HS yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu quy tắc và công thức tính S hình tam giác ? - GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.

2.2. Luyện tập

Bài 1:

+ Nêu yêu cầu?

+ ở phần b, trước khi tính diện tích hình tam giác cần lưu ý gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Tổ chức nhận xét bài trên bảng. GV chốt kết quả đúng.

- Chốt cách tính diện tích hình tam giác.

Bài 2: 

+ Nêu yêu cầu?

- GV vẽ hình lên bảng lớp.

- GV hướng dẫn HS quan sát từng hình tam giác vuông rồi chỉ ra đáy và đường cao tương ứng.

Bài 3:

- GV hướng dẫn HS quan sát hình tam giác vuông.

- GV nhận xét: Muốn tính diện tích hình tam giác vuông, ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

Bài 4:

- GV hướng dẫn HS làm bài

- Nhận xét chốt lời giải đúng

3. Củng cố, dặn dò:

+ Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?

+ Nêu cách tính diện tích tam giác vuông?

- GV nhận xét giờ học
	- Nêu cách tính diện tích tam giác.

- Lắng nghe.

- Tính diện tích hình tam giác.

- Đưa các số đo về cùng đơn vị đo.

- HS áp dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác, làm lần lượt vào vở 2 phần a, b.

- 2 HS chữa trên bảng lớp.

a) S = 30,5 x12 : 2 = 183 ( dm 2 )

b) 16 dm = 1,6 m. S = 1,6 x 5,2 : 2 = 4,24 m 2

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác. 

- Chỉ ra đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác vuông.

- HS vẽ hình vào vở.

- Hình tam giác vuông ABC coi AC là đáy thì AB là đường cao tương ứng và ngược lại coi AB là đáy thì AC là đường cao tương ứng.

- HS nêu được:

+ Coi độ dài BC là độ dài đáy thì độ dài AB là chiều cao tương ứng.

+ Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia 2:
[image: image19.wmf]2
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- 2 HS tính trên bảng lớp. Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài.

a) HS đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và cạnh ME rồi tính:

+ Diện tích hình chữ nhật MNPQ.

+ Diện tích hình tam giác MQE; NEP.

+ Tổng S hình tam giác MQE và S hình tam giác NEP.

+ Diện tích hình tam giác EQP.

- HS nêu quy tắc và công thức tính.

· HS trả lời.



Tiết 3: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng.                                       

- Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người  

- Biết thể hiện cái hay của các câu thơ được đọc.
- Có ý thức ôn bài và áp dụng trong viết văn
II. Đồ dùng dạy- học:

- Phiếu viết tên các bài tập đọc và học thuộc lòng.

- Một số tờ phiếu khổ to kẻ bảng thống kê để HS làm BT 2

III. Các hoạt động dạy- học 

	1.  Giới thiệu bài 

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng

3. Làm bài tập

Bài 2. Phát phiếu học tập BT 2 cho HS làm việc nhóm, thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người.

Bài 3: Dạy như quy trình BT 2

- HD HS nắm vững YC của bài.

- Tổ chức cho HS làm việc nhóm, báo cáo kết quả.

- Lớp bình chọn người phát biểu ý kiến hay nhất, giàu sức thuyết phục nhất.

4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết hoc.

- YC HS về nhà xem trước bài sau.   
	- HS bốc thăm bài tập đọc, đọc và trả lời câu hỏi

- HS hoạt động nhóm 4.Các nhóm đổi chéo chữa bài cho nhau.

- HS làm việc nhóm đôi.

- Báo cáo kết quả, lớp nhận xét, bổ sung.



Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tổ chức trải nghiệm thực tế
 Kỉ niệm ngày quốc phòng toàn dân 22/12.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy


Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Lịch sử

Kiểm tra định kì cuối học kì I


Tiết 2: Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về:

-  Các hàng của số thập phân; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; viết số đo các đại lượng dưới dạng số thập phân.

- Tính diện tích hình tam giác.

- HS yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính diện tích hình tam giác biết độ dài đáy là 46cm, chiều cao là 35cm.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.

2.2. Luyện tập.

- GV cho HS tự đọc, tự làm rồi chữa bài.

Phần 1:

- GV cho HS tự làm và báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét chốt đáp án đúng

Phần 2: 

Bài 1:

+ Nêu yêu cầu?

- Cho HS tự đặt tính và tính

- GV nhận xét, chốt cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 2:

+ Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho HS làm bài

- GV chốt kết quả đúng.

+ Hai đơn vị đo độ dài đứng liền kề nhau gấp ( kém) nhau bao nhiêu lần?

+ Hai đơn vị đo diện tích đứng liền kề nhau gấp ( kém) nhau bao nhiêu lần?

* GV củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vi đo diện tích. Lưu ý HS để tránh nhầm lẫn về mối quan hệ giữa hai đơn vị đo đại lượng này.

Bài 3:

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ.

+ Bài cho biết gì?

+ Bài yêu cầu gì?

+ Hình tam giác MDC là dạng tam giác gì?

+ Để tính diện tích hình tam giác MDC ta cần biết những gì?

+ Cạnh DC là yếu tố nào của hình chữ nhật?

+ Muốn tính độ dài DC em làm như thế nào?

+ AD là yếu tố nào của hình chữ nhật ABCD?

+ Nêu mối quan hệ giữa AM , MD với AD?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV gọi 1 HS chữa bài trên bảng lớp, nhận xét và chữa.

* GV củng cố cách tính diện tích hình tam giác vuông.

Bài 4:

+ Nêu yêu cầu?

+ Những số nào lớn hơn 3,9 và nhỏ hơn 4,1?

- GV gọi 1 HS chữa trên bảng lớp.

- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số?

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác?

- GV nhận xét chung giờ học.
	- 2HS làm, lớp làm vào nháp.

- Lắng nghe.

- HS đọc đề và làm bài.

Bài 1: - Khoanh vào B.

Bài 2: - Khoanh vào C.

Bài 3: - Khoanh vào C.

- Đặt tính rồi tính.

- HS tự đặt tính rồi tính. 2 HS làm bảng

VD : 77,5 2,5 

         025
31

             0

- Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

- HS tự làm bài và đọc số cần điền.

VD : 8m5dm = 8,5 m

         8m2 5dm2 = 8,05m2

+ Hai đơn vị đo độ dài đứng liền kề nhau gấp ( kém) nhau 10 lần.

+ Hai đơn vị đo diện tích đứng liền kề nhau gấp ( kém) nhau 100 lần.

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS quan sát.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400cm2, AM = 15cm, MD = 25 cm.

- Tính diện tích hình tam giác DMC.

- Tam giác vuông.

- Biết độ dài của MD, DC.

- Là chiều dài.

- Lấy diện tích của hình chữ nhật chia cho chiều rộng.

- Là chiều rộng.

- AD = AM + MD 

- HS tự làm bài, 1HS chữa bài trên bảng lớp:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

15 + 20 = 40(cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

2400: 40 = 60(cm)

Diện tích của hình tam giác MDC là:

60 x 25 : 2= 750( cm2)

Đáp số :750cm2
- Tìm hai giá trị số của x, sao cho 3,9 < x < 4,1.

- HS nêu.

- Cả lớp làm vào vở, 1HS chữa bài trên bảng lớp:  x= 4; x= 4,01 

- HS trả lời.



Tiết 2: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 3)

I. Mục tiêu: 

-Tiếp tục kiểm tra tập đọc & học thuộc lòng.

- Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.   
- Giáo dục HS có ý thức  sử dụng đúng các từ ngữ trong chủ điểm đã học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc & học thuộc lòng (như tiết 1).

- Một vài tờ giấy khổ to, băng dính, bút dạ để HS các nhóm lập bảng tổng kết vốn từ về môi trường.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:



	1. Giới thiệu bài : 

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng

3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2:

-YC HS đọc thầm và nêu YC bài tập.

- Giải thích nghĩa từ sinh quyển (môi trường động thực vật), thuỷ quyển( môi trường nước), khí quyển( môi trường không khí)

- GV kết luận và bổ sung thêm cho HS.

- Gọi HS đọc các từ đã tìm được

3. Củng cố, dặn dò:

+ Để môi trường luôn xanh - sạch - đẹp chúng ta cần phải làm gì?

- GV liên hệ, giáo dục.

- GV nhận xét tiết học, về nhà luyện đọc các bài ỵâp đọc đã học.
	- HS bốc thăm bài đọc và trả lời câu hỏi

- HS nêu yêu cầu

- HS hoạt động nhóm, 1 nhóm làm vào giấy khổ to và trình bày kết quả.

Sinh quyển

Thuỷ quyển

Khí quyển

Các sự vật trong môi trường

Rừng, con người, thú, cây...

Sông, suối, ao, hồ...

Bầu trời, vũ trụ...

Những hành động bảo vệ môi trường

Trồng cây gây rừng...

Giữ sạch nguồn nước…
Lọc khói, xử lí rác...

- HS trả lời.

- HS ghi nhớ.



Tiết 4: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 4)

I. Mục tiêu:

- Kỹ năng đọc - hiểu: Trả lời được 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài học.

- Nghe, viết đúng chính tả bài Chợ Ta -sken.

- HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học: 

- ảnh minh hoạ người Ta - sken trong trang phục dân tộc và chợ Ta -sken (nếu có).

III. Hoạt động dạy - học:

	1. Giới thiệu bài

2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng

- Thực hiện như các tiết trước. 

3. Viết chính tả

a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn

- Gọi HS đọc đoạn văn

+ Hình ảnh nào trong bài gây ấn tượng cho em nhất trong cảnh chợ ở Ta-sken?

b) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. 

- Yêu cầu HS luyện đọc và viết các từ vừa tìm được

c) Viết chính tả

d) Thu, kiểm tra bài:  

- GV thu một số vở, kiểm tra, nhận xét chữ viết của HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV yêu cầu HS nêu nội dung một số bài tập đọc đã học.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò HS về nhà
	- HS thực hiện yêu cầu.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc.

- HS tiếp nhau phát biểu các hình ảnh mà mình yêu thích.

- HS tìm và nêu các từ khó

VD: Ta-sken, trộn lẫn, nẹp, mũ vải thêu, xúng xính, chờn vờn, thõng dài, ve vẩy,… 

- 2 HS viết bảng, HS dưới lớp viết vào nháp sau đó gọi 3 HS đọc từ vừa viết

- HS viết bài.

- HS thực hiện yêu cầu.

- HS về nhà chuẩn bị bài ôn tiết 5



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.

Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm  2015

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Ôn tập cuối học kì I.

I.  Mục tiêu:  Kiểm tra HS về:
+ Giá trị theo vị trí của các chữ số trong số thập phân.

+ Kĩ năng thực hiện các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia )với số thập phân, tìm tỉ số phần trăm của hai số, viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: GV tổ chức HS ôn tập dưới hình thức kiểm tra.

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Chữ số 9 trong số thập phân 85,924 có giá trị là:

A.
[image: image20.wmf]1000

9

                                             B. 
[image: image21.wmf]100
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C.
[image: image22.wmf]10

9

                                                 D. 9

2. Tìm 3% của 1000 000 đồng.

A. 1 đồng                                         B. 10 đồng.

C. 100 đồng                                      D. 30 000 đồng.

3. 3700m bằng bao nhiêu ki- lô- mét?

A. 370 km                                           B. 37 km.

C. 3,7 km.                                            D. 0,37 km 

4. Phân số 
[image: image23.wmf]75
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 chuyển thành số thập phân là :

A. 0,04





B. 0,4

C. 2,5





D. 0,004

5. 40% của 25 là :

A. 62,5 





B. 10

C. 100





C. 16

Phần 2:

1. Tính:

a/ 286,43 + 521,85                           b/ 516,40 – 350,28

c/ 25,04 x 3,5                                    d/ 45,54 : 1,8.

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:                

a/ 8 kg 375 g = ... kg                                          

b/ 7 m2 8 dm2  = ... m2.         



   




        

3. Giá vốn một chiếc bếp ga là 620 000 đồng. Hỏi phải bán giá bao nhiêu tiền một chiếc bếp ga để được lãi 8% giá vốn?

III. Đáp án:

Phần 1: 

1. Khoanh vào C                 2. Khoanh vào D             3. Khoanh vào C

4. Khoanh vào A

    5. Khoanh vào B

Phần 2 : 

Bài 1: 

	a. 808,28 
	b. 166,12
	c. 87,64
	d. 25,3


Bài 2: 

a/ 8 kg 375 g = 8,375 kg

b/ 7m2  8 dm2 = 7,08 m2
Bài 3: 

Để lãi 8% giá vốn thì tiền lãi là: 620 000 
[image: image24.wmf]´

 8 : 100 = 49 600(đồng)

Tiền bán một chiếc bếp ga là: 620 000 + 49 600 = 669 600(đồng)


Tiết 2: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1( tiết 5)

I. Mục tiêu: Giúp HS

- Củng cố kĩ năng viết thư​: biết viết một lá th​ư gửi ng​ười thân ở xa kể lại kết qủa học tập rèn luyện của em.

- GD học sinh ý thức phấn đấu học tập và tinh thần tự quản của mình.        

II. Đồ dùng dạy - học

- VBT Tiếng Việt.

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. HD ôn tập :

- GV yêu cầu HS đọc đề 

*Hướng dẫn tìm hiểu đề 

+ Đề bài thuộc thể loại văn gì ?

+ Đề bài yêu cầu gì ?

- Lập dàn ý : 

+ Gọi HS nêu gợi ý 

2.3. Thực hành :

- Yêu cầu HS viết bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng.

2.4. Thu bài, nhận xét :

- GV kiểm tra vở của HS, nhận xét .

- Đọc cho HS nghe 1 số bài văn mẫu .

3. Củng cố, dặn dò”
+ Một bức thư gồm có mấy phần? Đó là những phần nào?

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS làm bài tốt.

-  Dặn dò HS về nhà.
	- Lắng nghe.

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài .                               

-   Cả lớp đọc thầm lại.

- Viết thư  

- Viết thư gửi cho 1 người thân ...

- 1 HS đọc gợi ý SGK,  HS chọn người mình sẽ viết thư cho chọn lọc chi tiết  để lập dàn ý .

- HS làm bài 

- HS tham khảo .

- HS trả lời.

- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh bài. 





Tiết 3: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 6)

I. Mục tiêu
1.Tiếp tục kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.   

2. Luyện tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 1.

3.GD tình yêu con người.  

II. Các hoạt động dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ 

 - Cho HS nhắc lại các bài tập đọc đã học.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng

- Từng HS lên bốc thăm chọn bài, sau khi bốc thăm chuẩn bị bài khoảng 1-2 phút.

- GV nhận xét, đánh giá.
2.3. Làm bài tập:

Bài 2: 

- Tổ chức cho HS tự làm việc

- Chữa bài, chốt lời giải đúng

3. Củng cố, dặn dò:

+ Đại từ là gì? Đại từ gồm có mấy loại? Đó là những loại nào?

- GV nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà tiếp tục ôn tập
	- HS nối tiếp nêu.

- HS đọc(đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu  và trả lời câu hỏi do GV đặt ra).

- HS tự làm bài, sau đó đổi chéo bài trong nhóm đôi để chữa bài.

a)Đồng nghĩa với biên cương là biên giới.

b)Từ đầu và từ ngọn được dùng với nghĩa chuyển.

c) Đại từ xưng hô trong bài là: em, ta.
d) Hình ảnh mà câu thơ “Lúa l​ượn bậc thang mây” gợi ra: Lúa lẫn trong mây, nhấp nhô uốn lượn như làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.

- HS trả lời.



Tiết 4: Kĩ thuật
Chăm sóc gà

I. Mục tiêu:

 HS cần phải:

- Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.

- Biết cách chăm sóc gà.

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ gà.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Một số tranh ảnh minh hoạ trong SGK.

 - Phiếu đánh giá kết quả học tập

III. Hoạt động dạy- học:

1. Bài mới:

- Nêu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.

2. Bài mới.

2.1.Giới thiệu bài:

	2.2.Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.

- Thế nào là chăm sóc gà?

- Nêu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà.

2.3. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăm sóc gà.

a) Sưởi ấm cho gà con

- Nêu vai trò của nhiệt độ đối với đới sống vật nuôi.

- Nêu sự cần thiết phải sưởi ấm cho gà, nhất là gà không có mẹ.

- Nêu cách sưởi ấm cho gà con ở gia đình hoặc địa phương.

b) Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà.

- Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà.

- Nêu cách chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà.

c) Phòng ngộ độc thức ăn cho gà

- Nêu vai trò của việc phòng ngộ độc thức ăn cho gà.

- Nêu cách phòng ngộ độc thức ăn cho gà.

	* HS mở SGK, tr 64.

- Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn, uống, ta cần phải tiến hành 1 số công việc khác như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, chắn gió lùa,... để giúp gà không bị rét hoặc nắng, nóng. Tất cả những công việc đó được gọi là chăm sóc gà.

- Chăm sóc nhằm tạo điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng, không khí thích hợp cho gà sinh trưởng và phát triển, giúp gà khoẻ mạnh, mau lớn, có sức chống bệnh tốt và góp phần nâng cao năng suất nuôi gà.

- Nhiệt độ tác động đến sự lớn lên, sinh sản của động vật.

- Từ khi gà mới nở cho đến khi gà được 3 tuần tuổi, nhiệt độ chuồng nuôi phải luôn đảm bảo trong khoảng 30-310C. Nếu gà bị lạnh sẽ kém ăn, dễ nhiễm bệnh đường hô hấp, đường ruột. Nếu lạnh quá hoặc bị lạnh kéo dài, gà con có thể bị chết. Do vậy, phải chú ý sưởi ấm cho gà.

- Dùng chụp sưởi( Hình 1- SGK) hoặc sưởi ấm bằng bóng đèn điện, hoặc đốt bếp thân hoặc bếp củi quanh chuồng,...

- Làm chuồng nuôi quay về hướng đông- nam. Chuồng nuôi pải cao ráo, thoáng mát về màu hè, ấm áp về mùa đông.

+ Về mùa đông nên làm rèm chắn gió hướng đông- bắc. Không thả gà vào những ngày thời tiết xấu,...

- HS nêu.

- Gà dễ bị ngộ độc muối, các chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh. Khi ngộ độc thức ăn, gà bỏ ăn, ủ rũ, uống nước nhiều và ỉa chảy. Nếu bị ngộ độc nặng, gà có thể chết.

- Không cho gà ăn những thức ăn đã bị ôi, mốc và thức ăn mặn.


3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu những việc cần làm để chăm sóc gà?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị giờ sau.


Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 7)

I. Mục tiêu:

-  Đọc thông thạo bài  luyện tập nhằm trau dồi kĩ năng đọc – hiểu và cảm thụ văn học. Đặt được tên cho bài vừa đọc .

- Biết đọc diễn cảm bài văn miêu tả thể hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh được miêu tả trong bài.

- Trả lời đúng các ý hỏi về nội dung bài ở phần B. Trình bày rõ ràng, sạch sẽ, khoa học.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Tranh ảnh minh hoạ nội dung  bài văn miêu tả .

- Phiếu ghi nội dung  của các bài tập trắc nghiệm  .

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi liên quan đến bài tập đọc “ Chiều biên giới”.

- GV nhận xét.
2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn đọc – hiểu:

- Gọi HS đọc đoạn văn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
+ Nên chọn tên nào để đặt tên cho đoạn văn?

+ Suốt bốn mùa nước sông có đặc điểm gì?

+ Màu sắc của những cánh buồm được tác giả so sánh với gì?

+ Cách so sánh ở câu hỏi trên có gì hay?

+ Câu văn nào ở trong bài tả đúng một cánh buồm căng gió?

+ Vì sao tác giả nói những cánh buồm chung thủy với con người?

+ Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ to lớn? Đó là những từ nào?

+ Trong câu “ Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp nhữngcánh buồm lên ngược về xuôi” có mấy cặp từ trái nghĩa? Đó là những cặp từ nào?

+ Từ trong ở cụm từ  phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ với nhau như thế nào?

+ Trong câu “ Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi” có mấy quan hệ từ? đó là những quan hệ từ nào?

- Sau mỗi câu trả lời của HS, GV nhận xét chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS hăng hái xây dựng bài.

- Dặn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra  cuối học kì I.
	- HS lên bảng trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2 – 3 HS đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài:

+ Làng tôi

+ Suốt bốn mùa nước sông đầy ắp.

+ Màu áo của những người thân trong gia đình.

+ Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

+ Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ.

+ Vì những cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay.

+ lớn, khổng lồ.

+ Một cặp từ: ngược – xuôi.

+ Đó là hai từ đồng âm.

+ còn ; như



Tiết 2: Toán ( tăng)

Ôn: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

1. Mục tiêu:

- Củng cố cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên, cách chia nhẩm cho 10; 100; 1000…
- Nắm chắc cách tìm số dư trong phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

- Vận dụng  các cách chia đó vào làm bài tập, thực hiện dãy tính.

II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

	+ Nêu cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên?

+ Nêu quên dấu phẩy ở thương thì kết quả phép chia sẽ như thế nào?

+ Em có thể tìm số dư của phép chia số thập phân cho số tự nhiên bằng cách nào? Lấy VD?

2.3. Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm:

152,33 : 10       26,890 : 100

33,57 : 100       5,29 : 1000

0,45 : 10           56,8 : 1000

+ Nêu yêu cầu của bài?

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu kết quả của mỗi phép tính.

+ Nêu cách chia một số thập phân cho 10, 100,1000,…?

* Chốt về cách chia nhẩm số thập phân cho 10; 100; 1000…
Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10,6 : 4                             c) 190,4 : 68

b) 151,04 : 32                       d) 1,08 : 9

+ Bài có mấy yêu cầu?

+ Tổ chức cho HS làm bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài trên bảng. GV nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có)

+ Nêu cách chia môt số thập phân cho một số tự nhiên?

Bài 3: Tìm số dư trong mỗi phép tính sau nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

15,91 : 12           216,74 : 42

- GV giúp đỡ HS làm chậm xác định số dư.

* Củng cố về cách tìm số dư trong phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,05 
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 2,5 + 4 
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 20,5

b) 0,125 
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+ Nêu yêu cầu?

+ Để tính nhanh các biểu thức trên em vận dụng kiến thức nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố cách áp dụng các tính chất đã học vào tính nhanh biểu thức, quy tắc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...
	- HS nêu lại quy tắc.

- Sẽ sai kết quả của phép tính.

- Dựa vào hàng cuối cùng ở phần thập phân của số bị chia hoặc dựa cả vào số chữ số 0 thêm vào ở số bị chia.

- Mỗi HS tự lấy 1 VD. 3 HS lên bảng.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS nêu miệng cá nhân trước lớp. Lớp nhận xét, chữa bài.

- 2 HS nêu: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100,1000,…ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy về bên trái một, hai, ba,…chữ số.
- 2 yêu cầu: Đặt tính rồi tính.

- HS làm bài vào vở. 4 HS lên bảng chữa bài.

KQ: 

a) 2,65

b) 4,72

c)2,8

d) 0,12

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

- HS thực hiện làm bài, chữa bài và chốt số dư của từng phép tính: 

a/  0,07            b/ 0,02

- HS nêu lại cách tìm:

+ Bước 1: Thực hiện phép chia.

+ Bước 2: Dóng dấu phẩy ở số bị chia lúc đầu xuống số dư ta sẽ tìm được số dư.

- HS nêu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Tính chất một tổng nhân với một số và tính chất kết hợp của phép nhân

- HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài: a) 2,05 
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= 2,05 x 10 x 6 + 4 x 10 x 2,5 + 4 x 20,5

= 20,5 x 6 + 4 x 2,5 + 4 x 20,5

= 20,5 
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b) 0,125 
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= 0,125 x 100 x 4 x 8 x 1000 x 0,25

= (0,125 x 1000) x 8 x 4 x ( 0,25 x 100)
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3. Củng cố dặn dò

+ Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3 : Đạo đức
Thực hành cuối kì I

I. Mục tiêu:

-Giúp HS củng cố kiến thức kĩ năng đạo đức đã học ở học kì I.

- Vận dụng liên hệ thực tế.

II. Chuẩn bị:

-GV chuẩn bị các tình huống để HS tham gia xử lí.

III.  Các hoạt động dạy – học chủ yếu : 

	1. Kiểm tra:cho HS nhắc lại các bài đạo đức đã học từ đầu năm.
	-HS nối tiếp nhắc lại:Em là HS lớp 5 ; Có trách nhiệm với việc làm của mình ; Có chí thì nên ; Nhớ ơn tổ tiên ; Tình bạn.......

	2. Bài mới:
	

	2.1. Giới thiệu bài.
	

	2.2. HD HS thực hành
	

	- Cho HS  ôn lại các ghi nhớ ở các bài đạo đức đã học.
	-HS nhắc lại ghi nhớ dư​ới hình thức đố nhau trong nhóm đôi.

	- Cho HS nhắc lại ghi nhớ.
	-HS nối tiếp nhắc lại.

	- Cho HS báo cáo trong nhóm những việc làm của mình thể hiện thực hành bài học đạo đức đã học.

- GV có thể giúp đỡ nhóm có HS chưa nhanh.


	- HS nêu những việc làm mình đã áp dụng trong thực tế:  VD : +Thực hiện tốt các nội quy nề nếp của nhà tr​ường, giúp đỡ các em lớp dư​ới.

+Đến l​ượt trực nhật, làm với tinh thần trách nhiệm cao.

+Quyết tâm học tập, phấn đấu kết quả cao.

+Thăm mộ tổ tiên cùng gia đình.

+Đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn.

+Tôn trọng bà, mẹ, chị, bạn nữ cùng lớp…
+Kính trọng người già, yêu những em nhỏ…
+Hợp tác với những người xung quanh làm việc…

	- Cho đại diện các nhóm báo cáo tổng hợp các việc nhóm mình đã làm.
	- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đặt câu hỏi trao đổi về những việc làm có ích.

	- GV phát phiếu ghi sẵn các tình huống thuộc phạm vi các bài học đã học, yêu cầu HS giải quyết tình huống theo nhóm.
	- HS trao đổi theo nhóm, trình bày cách giải quyết của nhóm mình trư​ớc lớp.Lớp nhận xét, bổ sung.
- Có thể HS tự nêu tình huống gặp trong cuộc sống mình khó xử lí.


- GV theo dõi, nhận xét, bổ sung.
3.Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn tập tiếp.


Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Hình thang
I.  Mục tiêu : Giúp HS biết:

- Có biểu tượng về hình thang

- HS nhận biết được đặc điểm của hình thang, phân biệt được đặc điểm của hình thang với một số hình khác.

- Rèn kỹ năng nhận biết hình thang vuông

- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

- £ ke, thư​ớc kẻ, 4 thanh nhựa để ghép hình thang, giấy ô vuông.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	1.  Kiểm tra : Kiểm tra ª - ke của HS.   
	- HS báo cáo sự chuẩn bị.  

	2.  Bài mới

2.1.Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
	- HS xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2.2.Hình thành biểu t​ượng hình thang.
	

	- Tổ chức làm việc cả lớp

- Cho HS quan sát hình ảnh cái thang SGK, tứ giác ABCD trên bảng nêu nhận xét?

* GVKL: Tứ giác ABCD được gọi là hình thang.
	- HS quan sát hình ảnh cái thang SGK, hình ABCD trên bảng. Rút ra nhận xét: tứ giác ABCD với các ô của cái thang. 

- HS nhận biết ABCD là hình thang.

	2.3. Nhận biết một số đặc điểm của hình thang.
	

	- GV h​ướng dẫn HS quan sát mô hình lắp ghép và hình vẽ hình thang.

+ Hình thang ABCD có mấy cạnh? Nêu tên các cạnh?

- GV nêu: cạnh AB, cạnh DC được gọi là các cạnh đáy; cạnh AD và cạnh BC được gọi là các cạnh bên. Vậy hình thang có 4 cạnh trong đó có 2 cạnh đáy và 2 cạnh bên.

+ Có hai cạnh nào song song với nhau?

+ Cạnh AB và cạnh DC được gọi là gì?

+ Vậy hình thang có mấy cặp cạnh đối diện song song với nhau?

* GV chốt ghi bảng: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song với nhau.
	-HS quan sát mô hình lắp ghép và hình vẽ hình thang

-...4 cạnh: cạnh AB, cạnh BC; cạnh DC và cạnh CA.

- Lắng nghe.

- Cạnh AB song song với cạnh DC.

- Là cạnh đáy.

- Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song với nhau.

- HS nhắc lại.

	2.4.  Giới thiệu đáy và đ​​​ường cao ,chiều cao của hình thang.

- GV yêu cầu HS nhắc lại tên các cạnh đáy của hình thang ABCD.

- GV nêu: cạnh đáy AB và cạnh đáy DC được gọi là đáy của hình thang ABCD.

- Yêu cầu HS dùng ª - ke, kiểm tra và xác định quan hệ của đ​ường thẳng AH và hai đáy?
- GV chốt : đường thẳng AH là đường cao của hình thang ABCD. Độ dài của đường cao AH được gọi là chiều cao của hình thang ABCD.
	- HS quan sát hình vẽ và nêu tên hai đáy (AB,CD) .

- Lắng nghe.

- HS dùng ª - ke kiểm tra và xác định đường thẳng AH vuông góc với cạnh AB, vuông góc với cạnh DC của hình thang.

- Lắng nghe.



	2.5. Thực hành

Bài 1: 
+ Nêu yêu cầu?

- Yêu cầu HS quan sát hình và nêu những hình nào là hình thang?

+ Căn cứ để nhận biết các hình đó là hình thang?

*GV chốt các đặc điểm của hình thang.

Bài 2: 

- Cho HS làm miệng trước lớp.

- GV quan tâm, giúp đỡ HS còn lúng túng.

+ Trong 3 hình, hình nào là hình thang? Vì sao?

+ Hình 1, hình 2 được gọi là hình gì?

+ Nêu điểm khác nhau cơ bản của hình thang với hình bình hành và hình chữ nhật?

* GV củng cố về đặc điểm của hình thang.

Bài 3: 

+ Nêu yêu cầu?

- Hướng dẫn HS vẽ hình thang trên giấy ô vuông.GV quan sát, giúp đỡ HS còn lúng túng.

+ Nêu lại các thao tác vẽ hình thang ?

* GV chỉnh sửa, chốt cách vẽ hình thang .

Bài 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm bài. GV quan sát, giúp đỡ HS làm bài còn lúng túng.

+ Nêu điểm đặc biệt của hình thang này?

* GV nêu: Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy được gọi là hình thang vuông.

+ Nêu đường cao của hình thang vuông ABCD?

* GV nêu: Trong hình thang vuông, cạnh bên vuông góc với hai đáy chính là đường cao của hình thang vuông.
	- HS nêu.

- HS quan sát và nêu kết quả: các hình 1,2, 4, 5, 6 là hình thang.

- Đều có một cặp cạnh đối diện song song với nhau.

- HS làm cá nhân.

- 1 HS chữa bài.Cả lớp nhận xét , bổ sung.

+ Cả ba hình đều có bốn cạnh và bốn góc.

+ Hình 1 và hình 2 có hai cặp cạnh đối diện song song.

+ Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

+ Hình 1 có bốn góc vuông?

- Hình 3 là hình thang. Vì có một cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 1 là hình chữ nhật, hình 2 là hình bình hành.

- HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS tự vẽ hình thang trên giấy ô vuông.

- 2 HS lên bảng làm.

- HS nêu lại cách vẽ.

- 1 HS đọc nội dung bài.

- HS quan sát và dùng ê ke kiểm tra, trả lời: Hình thang ABCD có góc tại đỉnh A, cạnh AB, cạnh AD và góc tại đỉnh D cạnh DA, cạnh DC là góc vuông.

+ Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy. 

- HS nêu:  Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- HS nêu: đường cao là AD.

- Lắng nghe.

	3. Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu đặc điểm của hình thang? Đặc điểm của hình thang vuông?

- GV nhận xét, dặn về nhà ôn bài.
	- HS nêu.



Tiết 2: Tiếng Việt

Ôn tập cuối học kì 1 ( tiết 8)

Đề bài: Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài...

I.  Mục tiêu: Giúp HS :

- HS viết được một bài văn tả người bằng cảm xúc riêng của mình, làm nổi bật được ngoại hình cũng như hoạt động của người đó thông qua công việc.

- Rèn kĩ năng viết văn tả người đang làm việc có sử dụng cách so sánh và nhân hóa để câu văn sẽ gợi tả, gợi cảm. 

- HS thể hiện được tình cảm yêu mến người mình tả...

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cấu tạo của bài văn tả ngư​ời?

- Nhận xét.

2. Bài mới: 

	2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của giờ học.

2.2. Ôn tập:

- GV nêu đề bài.

- Gọi HS đọc lại đề bài.

+ Đề bài yêu cầu tả ai?

+ Trọng tâm của đề bài này là gì?

- Với đề bài này, em sẽ chọn tả ai? Làm gì?

- GV l­​u ý HS:

+ Trong phần thân bài ngoài việc nêu 

đư​ợc những nét hình dáng bên  ngoài của ngư​ời thân các em phải tả kĩ đ​ược những hoạt động của ng​ười thân đang làm việc.

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.

- GV quan sát giúp đỡ HS làm bài chậm.

- GV thu vở của HS, nhận xét một số bài.
	* HS mở SGK, tr 179.

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc đề bài. Lớp đọc thầm.

- Tả ng​ười thân

- Tả ng​ười thân đang làm việc. VD: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài,…
- HS trả lời đối tư​ợng mình sẽ tả và công việc.

- HS lưu ý trọng tâm đề bài là tả hoạt động của người được tả.

- HS làm bài vào vở.

- 7 HS thu vở cho GV, HS cả lớp đọc lại bài làm của mình.


3. Củng cố -  dặn dò:

+ Nêu cấu tạo của một bài văn tả người?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau.


Tiết 3: Địa lí

Kiểm tra định kì cuối học kì I.


Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

 I. Mục tiêu:

- Giúp HS nắm được ưu điểm, khuyết điểm của mình, của Đội , trong tuần 18 vừa qua để khắc phục trong tuần 19

- Đề ra phương hướng cụ thể của Đội trong tuần tới. Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng tốt hoạt động của trường, Đội đề ra.

- Giáo dục HS  chăm chỉ thực hiện tốt các nề nếp Đội, sao.

II. Tiến hành 

1. Báo cáo của cán bộ lớp.

- Các phân đội trưởng lên báo cáo hoạt động của phân đội mình trong tuần qua.

- Chi đội trưởng nhận xét chung .

2. Giáo viên tổng kết:
2.1. Ưu điểm:

	

	

	

	


2.2. Khuyết điểm:

	

	

	

	


3. Ph​­¬ng h­​íng tuần 19.

+ Duy trì tốt các nền nếp do trường, lớp quy định.

+ Tuyên dương khen thưởng những học sinh chăm học, có tiến bộ trong học tập.

 Tích cực tham gia việc chăm sóc cây xanh, đoạn đường tự quản do Liên Đội phát động.

4. Lớp văn nghệ theo chủ điểm  Uống nước nhớ nguồn.

Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 19

Thứ hai ngày 04 tháng 01 năm  2016

Buổi sáng

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể.


Tiết 2: Toán

Diện tích hình thang

I. Mục tiêu:  Giúp HS :
- Hình thành công thức tính diện tích hình thang.

- Rèn kỹ năng tính diện tích hình thang để giải các bài tập có liên quan.

- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt vào thực tế cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chuẩn bị bảng phụ và các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ trong SGK.

- HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước kẻ, kéo

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 
	1. Kiểm tra bài cũ: 

+ Nêu quy tắc và công thức tính diện tích tam giác. 

- GV nhận xét.
	- HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.



	2. Bài mới
2.1.  Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
	- Lắng nghe.

	2.2. Hình thành công thức tính diện tích hình thang
	

	* GV nêu vấn đề: tính diện tích hình thang ABCD đã cho.
	- HS có nêu ý tưởng của mình( nếu có)



	-Yêu cầu HS sử  dụng đồ dùng đã chuẩn bị thực hiện theo hướng dẫn của GV:
	- HS lấy thước kẻ, kéo, giấy có ô vuông.



	+ Xác định trung điểm M của cạnh BC.

+ Cắt rời hình tam giác ABM.

+ Ghép lại như hướng dẫn trong SGK để được hình tam giác ADK.

+ So sánh diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác ADK?

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác ADK?

+ So sánh độ dài của DK với tổng độ dài của DC và CK?

*Vậy: 

( DK x AH) : 2 = ( DC + CK) x AH : 2

+ So sánh độ dài của CK và độ dài của AB?

+ Vậy: Diện tích hình thang là:

 ( DC + AB) x AH : 2

+ AB, DC là những yếu tố nào của hình thang ABCD?

+ Nêu cách tính diện tích hình thang?

* GV chốt lại quy tắc. Gọi HS đọc quy tắc có trong SGK.

- Gọi a, b là độ dài 2 đáy hình thang, h là chiều cao của hình thang. Nêu công thức tính diện tích hình thang?

* GV chốt công thức tính diện tích hình thang. Ghi bảng.

- Cho HS  làm VD áp dụng công thức tính DT hình thang có a= 4cm; b=3cm; h=2cm

- Gọi HS chốt cách tính.

 + Nêu cách tính diện tích hình thang?
	- HS thực hiện làm từng bước theo hướng dẫn.

- Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK.

- HS nêu: Diện tích hình tam giác ADK là: (DK x AH) : 2

- DK = DC + CK.

- HS theo dõi.

- CK = AB.

- HS theo dõi.

- Là đáy.

- HS nêu quy tắc tính diện tích hình thang. 

- HS nêu công thức, viết lại công thức ra giấy nháp: S = 
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- HS vận dụng công thức tính DT hình thang ra giấy nháp.

- Chốt DT đúng là 7 cm2

- Nhiều HS nhắc lại quy tắc tính.

	2.3. Luyện tập.
	

	Bài 1: Cho HS nêu YC, làm bài vào giấy nháp.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình thang.
	- HS làm bài cá nhân.Một số HS nêu kết quả tìm được. a)50 cm2           b) 84 m2
- HS cả lớp nhận xét, bổ sung, sửa sai.

- HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.

	Bài 2: 

-YC HS làm phần a, đổi chéo bài nhận xét cho nhau, sau đó một số HS nêu kết quả.

- GV quan tâm, giúp đỡ HS làm bài chậm.

- GV nhắc lại khái niệm hình thang vuông.
	- HS nêu yêu cầu bài tập, 1 HS lên bảng làm .

- HS làm bài cá nhân, chữa bài.

- S =
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	Bài 3: 

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Muốn tính diện tích thửa ruộng cần biết điều gì?

- Yêu cầu HS vận dụng công thức tính diện tích hình thang để giải toán.

- GV giúp đỡ HS làm bài chậm.

* GV chốt cách tính diện tích hình thang.
	- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích nội dung bài toán.

-...tìm chiều cao của thửa ruộng hình thang.

- HS tự làm bài, đổi chéo bài trong nhóm đôi chữa bài.

     Chiều cao : (110 + 90,2): 2 = 100,1 (m)

Diện tích  thửa ruộng :

(110 + 90,2 ) x 100,1 : 2=10020,01(m2)

	3.Củng cố dặn dò: 

+ Muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào?

+ Nêu công thức tính diện tích hình thang?

- Nhận xét, dặn HS về nhà ôn bài;      



Tiết 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc

Người công dân số Một.

I. Mục tiêu: 

- Đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, hiểu một số từ ngữ mới và khó có trong bài: Sa-xơ-lu Lô-ba, giám quốc, Phú Lãng Sa, phắc tuya,   

- Hiểu được tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước.

- Đọc trôi chảy lưu loát, diễn cảm đoạn kịch. Phân biệt lời các nhân vật với lời tác giả (anh Thành, anh Lê). Đúng ngữ điệu câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến…phù hợp tính cách, tâm trạng của từng nhân vật. 

- Giáo dục lòng kính yêu Bác Hồ

II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh hoạ bài đọc- SGK. Sưu tầm ảnh chụp bến Nhà Rồng

- Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần luyện đọc diễn cảm

III. Các hoạt động dạy- học:

	1. Mở đầu:

- GV giới thiệu chủ điểm Người công dân.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Luyện đọc:

- Yêu cầu 1 HS đọc lời giới thiệu, cảnh trí

- Yêu cầu HS luyện đọc từ khó: phắc-tuya, Sa-xơ-lu Lô-ba, Phú Lãng Sa, ...

- Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn:

- HD HS tìm hiểu từ khó .

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi 3 HS đọc cả bài.

- GV đọc

2.3. Tìm hiểu bài:

- Yêu cầu HS đọc thầm, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK:

+ Anh Lê giúp anh Thành việc gì?

+ Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ tới dân, tới nước?

+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3- SGK?

+ Nêu nội dung chính của phần 1 trích đoạn kịch?

- GV chốt nội dung .

2.3. Đọc diễn cảm:

- Gọi 3 HS đọc phân vai: anh Thành, anh Lê, người dẫn chuyện.

- GV hướng dẫn đọc diễn cảm: Từ đầu đến ... đồng bào không?

- Cho HS luyện đọc trong nhóm.

- Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm.

- GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu ý nghĩa của trích đoạn kịch?

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về luyện đọc lại và chuẩn bị bài sau.
	- HS theo dõi chủ điểm.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp. HS theo dõi

- HS luyện đọc các từ: phắc-tuya, 

Sa-xơ-lu Lô-ba, Phú Lãng Sa, ...
- Nhiều HS đọc tiếp nối

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ... làm gì?

+ Đoạn 2: Tiếp đến ... Sài Gòn này nữa.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- HS tìm hiểu nghĩa các từ: phắc-tuya, đốc học, Phú Lãng Sa, ...

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS đọc toàn bộ trích đoạn kịch

- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.

+ ... tìm việc làm ở Sài Gòn.

+ HS tự nêu, VD: Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ da vàng với nhau. ... anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không?

+ ... Anh Lê nghĩ đến việc làm của bạn, anh Thành nghĩ đến việc cứu nước ...

- HS nêu: Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước, cứu dân.

- 3 HS đọc theo vai.

- HS tự tìm cách đọc diễn cảm.

- HS luyện đọc trong nhóm.

- HS thi đọc diễn cảm.
- Tâm trạng day dứt, trăm trở tìm con đường cứu nước, cứu dân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.



Tiết 2: Toán (tăng)

Giải toán về tỉ số phần trăm

I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS cách thực hiện giải các bài toán về tỉ số phần trăm

- Bồi dưỡng niềm say mê học toán

II. Các hoạt động dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu các quy tắc chia số thập phân đã học?

2. Giới thiệu bài

3. Hướng dẫn ôn tập

- GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu Hs làm bài. GV kết hợp kèm cặp HS  làm bài chậm.

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của:

 3 và 4 ;   0,15 và 0,4  ;    175 và 500  ;   3,969 và 6,72.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét, chốt cách tìm tỉ số phần trăm của hai số

Bài 2: Một trường Tiểu học tổ chức thi tốt nghiệp. Có 220 HS tham gia, trong đó có 88 HS đạt điểm 9,10; 121 HS đạt điểm 7,8; còn lại là điểm 5,6. Hỏi số Hs đạt điểm 9,10; điểm 7,8; điểm 5,6  lần lượt đạt bao nhiêu phần trăm?

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV cùng HS nhận xét, chốt cách tìm tỉ số phần trăm của hai số và cách cộng, trừ tỉ số phần trăm.

Bài 3: Trong đợt kiểm tra Toán, lớp 5A có 40 HS, trong đó 35% đạt điểm 9,10; 40% đạt điểm 7,8;  còn lại đạt điểm 5,6. Hỏi có bao nhiêu phần trăm học sinh đạt điểm 5,6? Số HS đạt điểm 5,6  là bao nhiêu em?

- Gọi HS đọc nội dung bài.

- Yêu cầu HS phân tích đề bài.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của nó.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số? Cách tìm một số khi biết số phần trăm tương ứng với nó?

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu quy tắc và cho ví dụ.

- HS làm bài tập được giao và một số trình bày miệng bài làm, vài HS lên bảng làm bài  

- HS nêu yêu cầu.

- HS tự làm vào vở, 2 Hs lên bảng làm bài:

3: 4 = 75%;   0,15 : 0,4= 37,5%   ;    

175 : 500 = 35 % ;   3,969 : 6,72=59,06%

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích bài toán.

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

Số phần trăm HS đạt điểm 9,10 là:

88 : 220 = 40%

Số phần trăm HS đạt điểm 7,8 là:

121 : 220 = 55 %

Số phần trăm HS đạt điểm 5,6 là:

100% - 40% - 55% = 5 %

Đáp số: 40%; 55%;5%

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS thực hiện yêu cầu.

- 1HS trình bày miệng cách làm, 1 Hs làm bảng, cả lớp làm vào vở:

HS đạt điểm 5,6chiếm số phần trăm là:

100% - 35% - 40 % = 25 %

Số học sinh đạt điểm 5,6là:

40 x 25 : 100 = 10 ( học sinh)

Đáp số: 25 %; 10  HS.



Tiết 3: Tiếng Việt (tăng)

Luyện tập về nghĩa của từ

I. Mục tiêu:

- HS nắm chắc nghĩa của từ liên quan đến: từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa.

-  Vận dụng phân biệt được các nghĩa của từ ở các dạng khác nhau.

II. Hoạt động dạy học

1. Kiểm tra: Nghĩa của từ được thể hiện ở những dạng nào? Lấy VD.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2. 2. Ôn tập

	- Thế nào là từ đồng nghĩa( hoặc trái nghĩa)? Lấy VD?

- Thế nào là từ đồng âm? Lấy VD?

- Từ nhiều nghĩa được thể hiện ở những nghĩa nào?

- Ta thường dựa vào đâu để phân biệt được nghĩa của từ?

- Nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ có liên quan gì đến nhau? Lấy VD?

Bài tập

Bài 1: Tìm  các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ sau:lảng( đi),  li ti, rắn rỏi.

* GV có thể cho HS xác định từ loại một số từ. VD: lảng tránh thuộc từ loại nào?...

Bài 2: Trong các tập hợp từ sau, phân biệt từ đồng âm và  từ nhiều nghĩa:

a. mùa thu, thu tiền, thu chi

b. ao sâu, chim sâu, sâu sắc.

c. tranh nhau, bức tranh, cạnh tranh.

- Dựa vào đâu để phân biệt được đồng âm hay nhiều nghĩa?

Bài 3: Phân biệt  nghĩa gốc và nghĩa chuyển của mỗi tập hợp từ sau:

a. đẹp: xinh đẹp, đẹp nết, đẹp đôi.

b. sách: (lời) nói sách vở, làm đúng sách, quyển sách

c.bắn: bắn súng, bắn tin, bụi bắn vào mắt. 

- Yêu cầu HS khá giỏi đặt một số câu với từ trong bài. 
	- HS trả lời miệng cá nhân.

- Nghĩa gốc và nghĩa chuyển.

- Từ mang nghĩa gốc thường gắn các bộ phận trên cơ thể hoặc hoạt động của người hoặc con vật…
- Nghĩa gốc và nghĩa chuyển bao giờ cũng có mối quan hệ ít nhiều về nghĩa.

VD: rắn như đá và tính nó rắn lắm.

- HS nêu yêu cầu bài tập và làm từng bài.

- HS tìm lượng từ theo khả năng.

VD: rắn rỏi: rắn, cứng, cứng rắn, chắc, chắc chắn…>< mềm, mềm mại, mềm dẻo, mềm mỏng…
- HS nêu yêu cầu và làm bài tập vào vở.

- 3 HS lên bảng làm bài

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng

- HS có thể giải thích vì sao chọn là từ đồng âm hay nhiều nghĩa.

- Dựa vào hiện tượng đồng âm và nghĩa của từ trong văn cảnh của tập hợp từ đó.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Làm miệng trước lớp.

- Chốt đáp án đúng: Nghĩa gốc của từng phần là:

 a.(xinh) đẹp; b.(quyển) sách; c. (bắn) súng.


3. Củng cố, dặn dò.

- Gọi HS nêu lại những ý chính của bài.

- GV nhận xét, dặn HS về nhà ôn bài.


Thứ ba ngày 05 tháng 1 năm 2016

Tiết 1: Đạo đức

Em yêu quê hương

I.  Mục tiêu: Học xong bài này HS biết:
- Mọi người cần phải yêu quê hương.

- Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi, việc làm phù hợp với khả năng của mình.

- Yêu quý, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Góp phần xây dựng quê hương.

II.Tài liệu, phương tiện:
- Các bài hát, bài thơ nói về tình yêu quê hương.

III. Các hoạt động dạy -  học:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung: 

2.1. Hoạt động1: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em

	GV kể chuyện Cây đa làng em.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi trong SGK.

- GV có thể đặt thêm câu hỏi  mở rộng.VD : + Nêu những từ ngữ, chi tiết cho thấy Hà rất yêu quê hương?

+ Hãy nêu những việc làm của em thể hiện tình yêu quê hương?

- GV tiểu kết.

2.2. Hoạt động 2: Làm bài tập1 SGK.

- Yêu cầu HS  thảo luận nhóm đôi để làm bài tập 1.

- GV kết luận: Trường hợp a, b, c, d, e thể hiện tình yêu quê hương.

- Ghi nhớ SGK.

2.3. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.

- GV yêu cầu HS trao đổi với nhau theo các gợi ý:

+ Quê bạn ở đâu? Bạn biết những gì về quê hương mình?

+ Bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?

- GV kết luận và khen một số HS đã biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể.

2.4. Hoạt động nối tiếp: Yêu cầu HS đọc thơ hoặc hát bài hát về tình yêu quê hương.
	- HS theo dõi.

-HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi trong SGK.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Cả lớp trao đổi, bổ sung.

- Một số HS nêu cá nhân trước lớp.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Vài HS đọc Ghi nhớ trong SGK.

- HS thảo luận cặp đôi từng ý theo gợi ý 

- Trình bày trước lớp theo từng ý.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lên bảng thể hiện cá nhân.


3.Củng cố, dăn dò:

+ Nêu những việc làm thể hiện tình yêu quê hương.

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS: 

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính.
- Ôn tập chuyển đổi đơn vị đo diện tích.            

II. Đồ dùng: 

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ : 

+ Nêu cách tính diện tích hình thang?

- GV nhận xét.
	- 2 HS lên bảng nêu, HS cả lớp nhận xét.

	2. Bài mới
2.1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập  
	- Lắng nghe.

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Hãy nhận xét đơn vị đo của các số đo?

+ Các số đó thuộc loại số nào?

-Yêu cầu HS làm bài cá nhân. GV giúp đỡ HS nếu cần.

- Tổ chức cho HS nhận xét bài trên bảng, GV nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có).

-Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình thang.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình thang.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Cùng đơn vị đo

- Vài HS nêu.

- 3 HS lên bảng làm.Dưới lớp làm vào vở.
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- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại.

	Bài 2 :
- YC HS đọc đề bài, vẽ hình và ghi số đã cho vào hình vẽ.YC HS tóm tắt & làm vào vở.
GV có thể gợi ý với HS làm bài chậm: 

+ Yếu tố nào của hình thang đã biết

+ Cần tìm yếu tố nào?

+ Tìm đáy bé bằng cách nào?

+ Tìm chiều cao bằng cách nào?

- Gọi HS chốt cách tính DT hình thang.
	- HS đọc đề bài, phân tích đề.

- 2 HS làm vào bảng nhóm, cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài trên bảng, đối chiếu chữa bài của mình.

 - Chốt cách làm và đáp án đúng :     

       Đáp số: 4837,5 kg thóc.



	Bài 3:
 - Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.

- GV treo bảng phụ ghi sẵn 2 nhận định & hình vẽ.

- YC HS trình bày kết quả thảo luận & giải thích. 

- GV chốt đáp án đúng: a) §, b)S
	- 2 HS đọc đề bài

- 1 HS làm bài trên bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

-  Chữa bài,chốt đáp án đúng.


3. Củng cố , dặn dò : 

+ Muốn tính diện tích hình thang ta làm như thế nào?

- GV nhận xét tiết học.


Tiết 3: Kể chuyện

                                                               Chiếc đồng hồ

I. Mục tiêu:

- Dựa vào tranh minh hoạ và lời kể của GV , HS kể lại được rõ ràng  từng đoạn và toàn 

bộ câu chuyện Chiếc đồng hồ.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Trong xã hội, mỗi người lao động gắn bó với một công việc, công việc nào cũng quan trọng cũng đáng quý.

II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoạ truyện (SGK)

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 HS kể lại một câu chuyện về những người biết sống đẹp, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

 - GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn kể chuyện:

+ GV kể lần 1 

+ GV kể lần 2 chỉ vào tranh minh hoạ. 

+ GV kể lần 3 kết hợp giải thích các từ: tiếp quản, đồng hồ quả quýt

- Nêu nội dung chính của từng tranh ?

a) HS kể lại từng đoạn câu chuyện.

- HS kể nối tiếp theo tranh 

- GV giúp đỡ HS còn lúng túng.

- GV nhận xét.

b) HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Gọi 2 - 3 em lên kể.

- GV nhận xét.

c) Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

+ Câu chuyện khuyên ta điều gì.?
+ Em có suy nghĩ gì về hình ảnh Bác Hồ qua câu chuyện trên ?

- GV mở rộng về hình ảnh Bác Hồ.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Cả lớp bình chọn người kể chuyện hay nhất trong tiết học. 

- Yêu cầu HS về nhà tập kể lại chuyện . sau.
	- 2 HS kể trước lớp

- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nghe diễn biến câu chuyện.
- Quan sát tranh, theo dõi truyện. 
- Tìm hiểu, nêu những từ khó.
- HS nêu:

+Tranh 1: Được tin Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô, các cán bộ bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều háo hức muốn đi

+Tranh 2: Giữa lúc đó, Bác đến thăm hội nghị. Các đại biểu ùa ra đón Bác.

+Tranh 3: Khi nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng lúc này, Bác rút ra chiếc đồng hồ quả quýt. Bác mượn câu chuyện về chiếc đồng hồ để đả thông tư tưởng cán bộ ... 

+Tranh 4: Câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác khiến ai nấy đều thấm thía.

- HS tập kể lại từng đoạn câu chuyện theo nhóm. Dựa vào lời kể của thầy, cô và tranh minh hoạ.

- Đại diện mỗi nhóm thi kể từng đoạn chuyện kể tiếp nối nhau: nhóm 1 kể tranh1, nhóm 2 kể tiếp.Cả lớp  nhận xét, bổ sung

- 3 HS thi kể toàn bộ câu chuyện. 

- Cả lớp  nhận xét, bình chọn người kể chuyện hay nhất. 

- Mỗi người có một công việc theo sự sắp xếp, không ai làm thay được cho ai.

- Vài HS nêu.

- HS lắng nghe.





Tiết 4: Luyện từ và câu

Câu ghép
I. Mục tiêu:

- Nắm được mức độ câu ghép ở mức độ đơn giản.

- Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định được các vế câu trong câu ghép; đặt được câu ghép.  

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập Tiếng Việt tập2

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn ở mục 1 đề HD HS nhận xét; Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
	1. Bài mới:

1.1.GV giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
	- HS lắng nghe.

	1.2. Phần nhận xét    

- Gọi 2 HS đọc tiếp nối toàn bộ nội dung các bài tập.Yêu cầu HS:

+ Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn.

+ Xác định CN, VN trong từng câu.
	- Cả lớp theo dõi SGK.

- Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn của Đoàn Giỏi.

- Dưới lớp lần lượt thực hiện từng YC dưới sự HD trực tiếp của GV.

	- GV mở bảng phụ đã viết đoạn văn, gạch dưới bộ phận CN ,VN trong mỗi câu theo lời phát biểu của HS.

- GV quan tâm, giúp đỡ HS làm bài chậm.
	- HS phát biểu ý kiến từng phần.

- Lớp nhận xét, chốt đáp án đúng . 

VD : Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ/ cũng nhảy phóc lên ngồi lên lưng con chó to.

	+ Xếp 4 câu trên vào 2 nhóm câu đơn & câu ghép.
	- Câu đơn: câu 1

- Câu ghép: câu 2,3,4

	+YC 3: Có thể tách mỗi cụm C- V trong mỗi câu ghép trên thành một câu đơn được không?

- GV chốt  về kiểu câu.
	- Không được, vì các vế câu diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ với nhau.Tách mỗi vế câu thành một câu đơn (kể cả trường hợp bỏ qua quan hệ từ hễ...thì) sẽ tạo nên một chuỗi câu rời rạc, không gắn kết với nhau về nghĩa.

	1.3.Phần ghi nhớ:

- Gọi 3 HS đọc nội dung ghi nhớ SGK.
	- Cả lớp theo dõi SGK.

- Vài HS nêu Ghi nhớ SGK.

	1.4.Phần luyện tập

Bài 1:

- GV giúp HS nắm vững YC BT: Bài tập nêu 2 YC: Tìm câu ghép trong đoạn văn. Sau đó xác định vế câu trong từng câu ghép.

* GV củng cố về câu ghép.
	- Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi theo cặp. 3 HS làm vào bảng nhóm.

- Đại diện HS mang bài lên bảng lớp, cả lớp nhận xét, bổ sung.



	Bài 2:

- Tổ chức cho HS làm miệng.

- Tổ chức cho HS chữa bài.

Bài 3:

+ Nêu yêu cầu?

- GV hướng dẫn: Để điền thêm được một vế câu vào chỗ trống tạo thành câu ghép, phải xem xét ý của vế câu đã cho nói về cái gì.

- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.

VD: Mùa xuân đã về, cây cối đâm chồi nảy lộc.
	- HS đọc YC, phát biểu ý kiến.

- Chốt đáp án đúng: Không thể tách mỗi vế câu ghép nói trên thành một câu đơn vì mỗi vế câu thể hiện một ý có quan hệ rất chặt chẽ với ý của vế câu khác.

- 1 HS nêu.

- HS chú ý theo dõi.

- HS làm việc cá nhân, nói tiếp nêu kết quả.

- Nhận xét, chốt đáp án hợp lí.

- Chốt về câu ghép.


3. Củng cố dặn dò.

+ Thế nào là câu ghép? Cho ví dụ?

- Hướng dẫn về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy


Thứ tư ngày 06 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Lịch sử

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:

- Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Sơ lược diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Nêu được ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

- Yêu thích môn học. Tự hào về truyền thống dân tộc.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bản đồ hành chính Việt Nam (để chỉ địa danh Điện Biên Phủ).

- Lược đồ (để thuật lại chiến dịch Điện Biên Phủ).

- Tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh, truyện kể).

III. Các hoạt động dạy- học: 

1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu vai trò của hậu ph​ương đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

- Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ g​ương mẫu toàn quốc đ​ược tổ chức nhằm mục đích gì?

- Gv nhận xét .

2. Bài mới

2.1. Gới thiệu bài.

	2.2.HĐ1: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm m​ưu của giặc Pháp

- Y/c HS đọc thầm SGK và nêu khái niệm: Tập đoàn cứ điểm và pháo đài.

- GVtreo bản đồ hành chính và yêu cầu HS lên chỉ vị trí của Điện Biên Phủ.

- GV nêu: Vị trí của ĐBP là một vị trí trọng yếu, án ngữ cả vùng Tây Bắc VN và Thượng Lào. Thực dân Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm ĐBP kiên cố nhất ở Đông Dương.
+Theo em vì sao Pháp lại xây dựng ĐBP thành pháo đài vững chắc nhất Đông  Dương?

- Nhận xét và giải thích: Thực dân Pháp đã xây dựng ĐBP thành pháo đài kiên cố, vững chắc nhất với âm m​ưu thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

2.3.HĐ2: Chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Gv chia lớp thành 3 nhóm thảo luận theo câu hỏi gợi ý cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Vì sao ta quyết định mở chiến dịch ĐBP? Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch thế nào?

+ Nhóm 2: Ta mở chiến dịch ĐBP gồm mấy đợt tấn công? kể lại từng đợt tấn công đó.

+ Nhóm3: Vì sao ta giành đ​ược thắng lợi trong chiến dịch ĐBP? Thắng lợi của chiến dịch ĐBP có ý nghĩa nh​ư thế nào với lịch sử dân tộc ta?

- Thảo luận: Kể một số tấm g​ương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch ĐBP?

- Gv tổ chức cho từng nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Gv nhận xét kết quả làm việc của nhóm HS, bổ sung (nếu có).

- Gọi 1-2 HS tóm tắt diễn biến chiến dịch ĐBP trên lược đồ.
	- HS đọc thầm và nêu

- Tập đoàn cứ điểm: là nhiều cứ điểm hợp thành một hệ thống phòng thủ kiên cố.

- Pháo đài: Công trình quân sự kiên cố, vững chắc để phòng thủ.

- 4 Hs lần l​ượt lên bảng chỉ trên bản đồ.

- Hs nghe.

- HS nêu ý kiến trư​ớc lớp.

- Lắng nghe.

+Mùa đông năm 1953, tại chiến khu Việt Bắc, Trung ư​ơng Đảng và Bác đã họp nêu quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch ĐBP để kết thúc cuộc kháng chiến.

+Ta đã chuẩn bị cho chiến dịch với tinh thần cao nhất: Hàng vạn tấn vũ khí đ​ược chuyển vào trận địa, gần 3 vạn ng​ười tham gia vận chuyển l​ương thực, thực phẩm.

- Trong chiến dịch ĐBP có 3 đợt tấn công:

+§1: mở vào ngày 13-3-1954 tấn công vào phía bắc của ĐBP.

+§2: vào ngày 30-3-1954 đồng loạt tấn công vào phân khu trung tâm của địch ở M​ường Thanh.

+§3: bắt đầu từ ngày 1-5-1954… 
- Ta giành chiến thắng trong chiến dịch ĐBP vì có đ​ường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Quân và dân có tinh thần chiến đấu kiên c​ường. Hơm nữa ta nhận đ​ược sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè quốc tế.

- HĐ nhóm 4: Kể về các nhân vật tiêu biểu nh​ư anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, …
- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm theo dõi và bổ sung ý kiến.

- HS trình bày trên lược đồ chiến dịch ĐBP.


3. Củng cố dặn dò

+ Nêu suy nghĩ của em về h/ả đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch ĐBP?

+ Nêu cảm nghĩ của em về h/ả lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" tung bay trên nóc hầm tư​ớng Đờ Ca-xtơ-ri.

- GV nhận xét tiết học.


Tiết 2: Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu : Giúp HS:
- Củng cố kĩ năng tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang.

- Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.

- GD học sinh trình bày khoa học.

II. Đồ dùng dạy -học

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang?

- Gv nhận xét.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài và xác định y/c bài tập.

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác vuông.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài. GV nhận xét.

*Củng cố cho HS  kĩ năng vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích hình tam giác vuông.

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV vẽ hình lên bảng nh​ư trong SGK, hướng dẫn HS xác định rõ yêu cầu bài.

- GV giúp đỡ HS làm bài.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- GV nhấn mạnh việc vận dụng công thức tính diện tích hình thang trong tình huống có yêu cầu phân tích hình vẽ tổng hợp.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình thang, cách tính diện tích hình tam giác.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.

+ Bài cho biết gì?

+ Bài có mấy yêu cầu?

+ Muốn tính được số cây đu đủ trồng được, trước hết cần biết gì?

+ Để tính được diện tích trồng đu đủ cần biết gì?

+ Để so sánh số cây chuối với số cây đu đủ trồng được trước hết cần tìm gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét .

* Chốt: Vận dụng tỉ số phần trăm để giải toán
	- 2 HS nối tiếp nhau nêu, HS khác theo dõi, nhận xét.

- Lắng nghe.

- 1 Hs đọc to, lớp đọc thầm.

- 1 Hs nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác vuông.

- HS làm bài vào vở.3 HS lên bảng làm bài, HS  nhận xét, sau đó đổi vở kiểm tra chéo cho nhau.

a) S = 3 x4 : 2 = 6 cm2; 

b) S = 2,5 x 1,6 : 2 = 2 m2
c) S = 
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- HS nêu yêu cầu bài tập, lớp đọc thầm.

- Theo dõi.

- HS làm bài.

- HS chữa bài. HS nhận xét.

Diện tích hình thang ABED là :

( 1,6 + 2,5 ) x 1,2 : 2 = 2,46( dm2)

Diện tích tam giác BEC là:

1, 3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2)

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích tam giác BEC là:

2,46 - 0,78 = 1,68 ( dm2).

- 1 HS  đọc đề bài, lớp đọc thầm. 

- HS nêu, HS khác nhận xét, bổ sung.

- 2 yêu cầu: 

a. Tính số cây đu đủ trồng được.

b. So sánh số cây chuối với số cây đu đủ trồng được.

- Cần biết diện tích trồng đu đủ .

- Biết diện tích mảnh vườn.

- Tìm diện tích trồng chuối và tìm số cây chuối trồng được.

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài. Hs theo dõi, nhận xét.

a) 480 cây.   b) 120 cây. 


3. Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác? Diện tích tam giác vuông? Diện tích hình thang?

- GV nhận xét, tiết học, dặn dò HS.


Tiết 3: Tập đọc

Người công dân số một( tiếp)

I. Mục tiêu: 

- Biết đọc đúng văn bản kịch: Đọc phân biệt lời các nhân vật, đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi phù hợp tâm trạng từng nhân vật

- Biết phân vai đọc diễn cảm đoạn kịch

- Hiểu nội dung phần 2: Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết ra nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước và ý nghĩa của trích đoạn kịch: Ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

- Yêu quý và tự hào truyền thống của con người Việt Nam. 

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ viết sẵn các từ: La-tút-sơ Tơ-rê-vin, A-lê hấp; đoạn kịch cần hướng dẫn HS luyện đọc

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS đọc theo vai đoạn kịch ở phần1

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Luyện đọc:

- Yêu cầu 1 Hs đọc

- Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn:

+ Yêu cầu HS luyện đọc từ khó là tiếng nước ngoài và tìm hiểu nghĩa các từ .

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp

- Gọi HS đọc cả bài

- GV đọc toàn bộ đoạn trích

2.3. Tìm hiểu bài:

- Yêu cầu HS đọc thầm, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài SGK:

+ Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau?

+ Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua lời nói, cử chỉ nào?

+ “Người công dân số Một” trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy?

2.4. Đọc diễn cảm:

- Gọi 4 HS đọc phân vai

- GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 2 

- Cho HS luyện đọc trong nhóm

- Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm

- GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa của trích đoạn kịch

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về luyện đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc phân vai. Lớp nhận xét.

- HS đọc

- Nhiều HS đọc tiếp nối

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ... say sóng nữa ...

+ Đoạn 2: Còn lại

+ HS luyện đọc các từ: La-tút-sơ Tơ-rê-vin, A-lê hấp

+ HS tìm hiểu nghĩa các từ:  hùng tâm tráng khí, Biển Đỏ, ..., giải thích ý nghĩa 2 câu nói của anh Lê và anh Thành về cây đèn

-  HS luyện đọc theo cặp

- 2 HS đọc toàn bộ trích đoạn kịch

- Lắng nghe.

- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.

+ Anh Lê: có tâm lí tự ti, cam chịu cảnh sống nô lệ vì cảm thấy mình yếu đuối, nhỏ bé trư​ớc sức mạnh vật chất của kẻ xâm lược.

+ Anh Thành không cam chịu, ng​ược lại, rất tin t​ưởng ở con đư​ờng mình đã chọn. 

+ Lời nói: Để giành lại non sông, chỉ có hùng tâm tráng khí chư​a đủ, ... cứu dân mình.

+ Cử chỉ: xoè hai bàn tay ra: "Tiền đây chứ đâu?"

- HĐ cá nhân: Ng​ười công dân số Một  ở đây là Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì ý thức là công dân của một n​ước Việt Nam độc lập đ​ược thức tỉnh rất sớm ở Ngư​ời…
- 4 HS đọc theo vai theo nhóm: anh Thành, anh Lê, anh Mai,  người dẫn chuyện

- HS tự tìm cách đọc diễn cảm, chú ý đọc đúng các câu hỏi: Lấy tiền đâu mà đi? ...

- HS luyện đọc trong nhóm.

- HS thi đọc diễn cảm.

- Ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

- Lắng nghe.





Tiết 4: Tập làm văn

Luyện tập tả người 

( Dựng đoạn mở bài)

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về đoạn mở bài

- Viết được đoạn mở bài cho bài văn tả người theo hai kiểu trực tiếp và gián tiếp.

- Yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ viết kiến thức về hai kiểu mở bài: Trực tiếp và gián tiếp

- Bút dạ, giấy khổ to

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Cho HS đọc thầm lại hai đoạn văn. Yêu cầu HS phát biểu sự khác nhau của hai cách mở bài và nêu tên từng cách đó ?

- GV nhận xét, kết luận.

+ Có mấy cách mở bài trong bài văn tả người? Đó là những cách nào?

+ Thế nào là mở bài trự tiếp? Mở bài gián tiếp?

- GV treo bảng phụ ghi khái niệm 2 cách mở bài trong bài văn tả người, gọi HS đọc.

Bài 2:  

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài:

+ Chọn đề văn để viết đoạn mở bài.

+ Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở bài. VD: Người em tả là ai, tên gì? Em gặp gỡ ở đâu? Em kính trọng, yêu quý ... người ấy thế nào?

- Yêu cầu HS nói tên đề bài em chọn

- Yêu cầu HS tự viết hai đoạn mở bài, 2 HS viết vào giấy khổ to.

- Gọi HS đọc đoạn viế.t

- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương HS có đoạn viết hay.

- Cho HS làm giấy to trình bày kết quả, cả lớp cùng GV phân tích để hoàn thiện các đoạn mở bài.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Có mấy cách mở bài trong bài văn tả người? Đó là những cách nào?

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS tiếp nối nhau đọc

- HS cả lớp theo dõi

- HS nêu sự khác nhau. VD:

+ MB a: Trực tiếp: Giới thiệu trực tiếp người định tả (người bà)

+ MB b: Gián tiếp: Giới thiệu hoàn cảnh rồi mới giới thiệu người được tả (bác nông dân đang cày ruộng)

- Có 2 cách mở bài trong bài văn tả người: Mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.

- HS trả lời theo ý hiểu.

- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS theo dõi.

-  HS nêu

- HS tự viết vào vở.

- 2 HS viết vào giấy khổ to.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc.

- HS khác nhận xét.

- HS dán bài lên bảng trình bày.

- HS trả lời.



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.

Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Hình tròn. Đường tròn

I. Mục tiêu : Giúp HS:
- Nhận biết đ​ược về hình tròn, đư​ờng tròn và các yếu tố của hình tròn như​ tâm, bán kính, đ​ường kính.

- Biết sử dụng com pa để vẽ hình tròn.

- GD học sinh ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng dạy học

- Bộ đồ dùng dạy học Toán 5.

- Thư​ớc kẻ, com pa.

III. Các hoạt động dạy học 

	1. Kiểm tra bài cũ:

 - Yêu cầu HS nêu đặc điểm của hình thang và cách tính diện tích hình thang? Diện tích hình tam giác?

- GV nhận xét, kết luận.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Giới thiệu về hình tròn, đư​ờng tròn

- GV đ​ưa ra tấm bìa hình tròn, giới thiệu hình tròn.

- GV giới thiệu dụng cụ vẽ đường tròn là com pa và dùng com pa vẽ trên bảng một hình tròn và nói: "Đầu chì của com pa vạch ra một đư​ờng tròn". 

- Yêu cầu HS vẽ trên giấy một hình tròn.

- Yêu cầu HS nêu ví dụ về hình tròn.

- H​ướng dẫn HS xác định tâm của hình tròn.

- GV giới thiệu cách tạo dựng một bán kính hình tròn: Lấy một điểm A trên đường tròn, nối tâm O với điểm A, đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.

+ Lấy điểm B, C bất kì trên đ​ường tròn, nối OB, OC, nhận xét về độ dài các bán kính của một hình tròn.

- GV giới thiệu cách tạo dựng một đ​ường kính hình tròn: Lấy một điểm M bất kì trên đ​ường tròn, nối M với tâm O, kéo dài MO về phía O, cắt đ​ường tròn tại 1 điểm N. Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đ​ường kính của hình tròn.

+ Hãy so sánh độ dài đ​ường kính và bán kính của một hình tròn.

- Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm về các yếu tố của hình tròn.

2.3. Thực hành: 

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
a) Vẽ hình tròn bán kính 3 cm: Mở com pa sao cho khoảng cách giữa đầu nhọn và đầu chì của com pa là 3 cm (đo trên th​ước có vạch cm).

b) Hình tròn có đ​ường kính 5cm thì bán kính hình tròn là bao nhiêu cm?

Vậy cần vẽ hình tròn có bán kính 2,5 cm.

*Chốt cách vẽ hình tròn theo bán kính, đường kính cho tr​ước.

Bài 2: Gọi HS đọc đề bài.
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm, vẽ hình tròn tâm A có bán kính 2cm, vẽ hình tròn tâm B có bán kính 2cm.

- Yêu cầu HS tự làm bài, GV theo dõi, hướng dẫn HS gặp khó khăn.

*Chốt cách vẽ hình tròn 

Bài 3:  Rèn luyện kỹ năng vẽ phối hợp đường tròn và hai nửa đường tròn.

- GV hướng dẫn HS vẽ đường tròn to, vẽ lần lượt từng nửa đường tròn nhỏ.

- GV vẽ mẫu trên bảng lớp.

- Nhận xét kĩ năng vẽ của HS
	- 2 HS nêu trước lớp.

- HS dưới lớp theo dõi, bổ sung.

- Lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS quan sát để nhận biết về đ​ường tròn. 

- HS dùng com pa vẽ trên giấy một hình tròn.

- HS nêu ví dụ về hình tròn.

- HS xác định tâm của hình tròn vừa vẽ.

- HS quan sát và nhắc lại các thao tác, vẽ bán kính OA của hình tròn.

- Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau.

- HS quan sát và nhắc lại các thao tác, vẽ đường kính MN của hình tròn.

- Trong một hình tròn, đ​ường kính dài gấp 2 lần bán kính.

- HS nhắc lại.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 

- HS thực hành vẽ hình tròn có bán kính 3 cm.

- Hình tròn có đ​ường kính 5cm thì bán kính hình tròn là 5 : 2 = 2,5 (cm)

- HS thực hành vẽ hình tròn có bán kính 2,5 cm.

- 1 HS đọc đề bài.

- HS thực hành vẽ 2 hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2 cm.

- HS vẽ hình. 

- HS lên bảng vẽ hình.

-  HS vẽ hình vào vở.

- HS đổi vở kiểm tra bài nhau




  3. Củng cố dặn dò: 

+ Nêu những yếu tố của hình tròn?

+ Trong hình tròn đường kính gấp mấy lần bán kính?

 - Nhận xét tiết học.


Tiết 2: Chính tả

Nghe - viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

I. Mục tiêu:

-  Nghe- viết đúng chính tả bài Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực.

-  Luyện viết đúng các tiếng chứa âm đầu r/d./gi hoặc âm chính o/ô dễ viết lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.

II. Đồ dùng dạy-học:

-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai 

- Bút dạ và 3- 4 tờ giấy khổ to.

III. Các hoạt động dạy- học:

	1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn HS nghe -viết

- Cho HS đọc thầm bài chính tả.

+ Nêu nội dung của bài viết?

- GV nhấn mạnh Nguyễn Trung Trực là nhà yêu nước nổi tiếng của Việt Nam. 

- GV nhắc HS tên riêng cần viết hoa( Nguyễn Trung Trực, Vàm cỏ, Tân An, Long An.....

- GV đọc từng câu, từng bộ phận trong câu cho HS viết 

- GV đọc lại bài chính tả 

- GV thu vở, kiểm tra một số bài.

- GV nhận xét chung về chữ viết của HS.

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả 

Bài 2 

- GV nêu yêu cầu của bài, nhắc HS ghi nhớ :

+ « 1 là chữ r, d hoặc gi.

+ « 2 là chữ o hoặc «.

- GV dán 4-5 tờ giấy to lên bảng lớp thành 4,5 nhóm, phát bút dạ mời các nhóm thi tiếp sức.

 - GV sửa  lại bài thơ theo lời giải đúng

- Gọi HS đọc bài thơ hoàn chỉnh.

+ Nêu những biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong bài thơ trên?

+ Nêu hình ảnh nhân hóa mà em thích? Vì sao?

Bài 3:

- GV chọn cho HS lớp mình làm BT3a 

- Cách tổ chức tương tự BT2

3.  Củng cố, dặn dò

GV nhận xét tiét học. Dặn HS  nhớ để kể lại đựơc câu chuyện hoặc HTL hai câu đố để đố người thân.
	- HS đọc thầm đoạn văn 

- Nguyễn Trung Trực đã có một câu khẳng khái, lưu danh muôn thuở: ...

- HS tự viết các từ khó ra nháp

- HS gấp SGK lại và viết bài

- HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.

- HS thu vở cho GV kiểm tra.

- Cả lớp đọc thầm nội dung bài tập, tự làm hoặc trao đổi theo cặp. 

- HS điền chữ cái cuối cùng sẽ thay mặt  nhóm đọc lại toàn bộ bài thơ được điền chữ hoàn chỉnh.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung .

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- So sánh và nhân hóa.

- HS nêu hình ảnh nhân hóa mà mình thích.

- Hai, ba HS đọc lại mẩu chuyện vui khi đã điền chữ hoàn chỉnh.

Lời giải

a, Ve nghĩ mãi không ra, lại hỏi

Bác nông dân ôn tồn giảng giải..

Nhà tôi còn bố mẹ già... Còn làm để nuôi là dành dụm cho tương lai 





Tiết 3: Luyện từ và câu

Cách nối các vế câu ghép

I. Mục tiêu:

- Nắm được hai cách nối các vế trong câu ghép: nối bằng từ có tác dụng nối (các quan hệ từ), nối trực tiếp (không dùng từ nối)

- Phân tích được cấu tạo của câu ghép (các vế câu trong câu ghép, cách nối các vế câu ghép), biết đặt câu ghép.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ viết câu ghép trong bài 1- phần nhận xét

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS nêu khái niệm về câu ghép và lấy ví dụ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Phần nhận xét:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1; 2

- Yêu cầu HS đọc lại các câu văn, dùng bút chì gạch tách 2 vế câu ghép, gạch dưới những từ và dấu câu ở ranh giới giữa các vế câu.

- GV treo bảng phụ, mời 4 HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

+ Các vế câu ghép được nối với nhau theo mấy cách?

2.3. Ghi nhớ:

- Gọi HS đọc ghi nhớ- SGK.

- Yêu cầu HS đọc thuộc ghi nhớ.

2.4. Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm các câu văn và tự làm bài

- Cho HS trình bày

- GV cùng HS nhận xét, chốt lời giải đúng

* Củng cố: Các cách nối các vế câu ghép.

Bài 2: 

- Yêu cầu HS tự viết đoạn văn 3-5 câu, có ít nhất một câu ghép tả ngoại hình một người bạn.

- Gọi HS đọc đoạn văn. 

- GV nhận xét.  

3. Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách nối các vế câu ghép.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS nêu trước lớp

- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc tiếp nối

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- 4 HS lên bảng làm, mỗi em một câu, VD:

a) Súng kíp của ta mới bắn một phát/ thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát.

Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn,/ trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên. 

b) Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: / hôm nay tôi đi học.

c) Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre;/ đây là mái đình cong cong; /kia nữa là sân phơi.

- Hai cách: dùng từ nối, dùng dấu câu ( dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm).

- 3 HS đọc trước lớp.

- 2 HS đọc thuộc lòng ghi nhớ.

-  HS đọc 

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS chữa bài:

+ Đoạn a: có 1 câu ghép với 4 vế câu nối với nhau trực tiếp, giữa các vế có dấu phẩy.

+ Đoạn b: có 1 câu ghép với 3 vế câu nối với nhau trực tiếp, giữa các vế có dấu phẩy.

+ Đoạn c: có 1 câu ghép với 3 vế câu, nối với nhau bằng dấu phẩy và quan hệ từ rồi. 

- HS tự làm bài vào vở, VD:

Anh Tuấn  là người  em quý nhất. Dáng  người anh mảnh khảnh , / bước đi nhanh nhẹn, / đầu tóc gọn gàng. ...

- HS thực hiện yêu cầu.



Tiết 4: Kĩ thuật

Vệ sinh và phòng bệnh cho gà

I . Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Nêu được mục đích, tác dụng vệ sinh phòng bệnh cho gà.

- Biết một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà.

- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.

II . Tài liệu và phương tiện

- Tranh ảnh minh họa cho nội dung bài dạy

III . Các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học
	2. Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc vệ sinh phòng bệnh cho gà.

- Học sinh đọc mục 1 - SGK ; thảo luận nhóm và cho biết mục đích, tác dụng của vệ sinh phòng bệnh cho gà.

- Giáo viên kết luận.

3. Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà.

a) Vệ sinh phòng bệnh cho gà ăn uống
- Học sinh đọc mục 2a và cho biết các dụng cụ cho gà ăn, uống và cách làm vệ sinh chúng.

+ Vì sao phải làm vệ sinh dụng cụ cho gà ăn uống ?

+ Cách thực hiện như thế nào ? 

b) Vệ sinh chuồng nuôi
+ Cho biết tác dụng của chuồng nuôi gà (nhắc lại ở bài 16)

- Học sinh đọc mục 2b - SGK kết hợp quan sát hình 1, cho biết cách vệ sinh chuồng nuôi gà như thế nào ? 

- ở gia đình em (địa phương) thường vệ sinh chuồng nuôi như thế nào ? 

- Giáo viên kết luận.

c) Tiêm thuốc, nhỏ thuốc, phòng dịch bệnh cho gà
- Cho học sinh đọc mục 2c kết hợp quan sát hình 2.

+ Cho biết ở hình 2, người ta tiêm và nhỏ thuốc cho gà thường ở vị trí nào?

+ Cho biết tác dụng của việc nhỏ thuốc, tiêm phòng bệnh cho gà? 

+ ở địa phương (gia đình) em có thường xuyên tiêm, nhỏ thuốc phòng bệnh cho gà không ?

- Giáo viên tóm tắt chung.

4. Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập 

- Dùng câu hỏi cuối bài để củng cố bài cho học sinh.

- Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.
	- Học sinh thảo luận và nêu nội dung theo SGK. Học sinh khác nhận xét và bổ sung.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Dụng cụ ăn uống cho gà mà không sạch sẽ dễ gây cho gà bị nhiễm các bệnh đường tiêu hóa, giun sán.

- Có máng cho ăn và cho uống.

+ Hàng ngày cần phải vệ sinh máng uống và thay nước uống cho gà.

+ Thức ăn trong máng ăn mà còn thừa sau 1 ngày cũng cần phải vét sạch để cho thức ăn mới vào, không để thức ăn lâu ngày. 

- Học sinh cần nhớ lại : chuồng nuôi có tác dụng bảo vệ gà không bị chuột, cáo... cắn và che nắng, mưa...

- Dọn sạch phân gà ở trong chuồng... ; phun thuốc sát trùng vào chuồng nuôi để diệt trừ các vi khuẩn gây bệnh.

- Cho học sinh thảo luận và nêu cách vệ sinh ở gia đình (địa phương) ; em khác nhận xét và bổ sung.

- Tiêm vào nách của gà ; nhỏ thuốc thì vào mũi của gà.

- Tác dụng của việc tiêm, nhỏ thuốc cho gà : giúp gà không bị dịch bệnh.

- Học sinh liên hệ tới thực tế địa phương (gia đình)


5. Củng cố, dặn dò:

 + Nêu các biện pháp vệ sinh và phòng bệnh cho gà?

- GV nhận xét tiết học.

Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng Việt (tăng)

Tập làm văn : Ôn văn tả người

I. Mục tiêu : Giúp HS :
- Củng cố về văn tả người.

- Vận dụng kiến thức đã học để viết được một đoạn văn tả người.

II. Họat động dạy học.

1. Bài mới.

1.1. Giới thiệu bài.

1.2. Hướng dẫn HS  ôn tập.

 Đề : Hãy viết một  bài văn ngắn tả một người mà em yêu thích.

	- Cho HS đọc đề bài, phân tích đề.

- GV có thể đặt câu hỏi gợi ý . VD 

+ Người em định tả là ai ? 

+ Người đó bao nhiêu tuổi? làm nghề gì ? 

+ Em thích nhất ngoại hình nào của người đó?

+ Em thích hoạt động nào của người đó nhất ? 

+ Hãy nói một câu tả ngoại hình (hoặc hoạt động) của người đó ?...

- GV nhận xét, tuyên dương những HS nói câu văn hay.

- Củng cố kiến thức, cách diễn đạt.

- Gv nhắc nhở kĩ năng trình bày bài.

- Cho HS viết bài.

- Khuyến khích HS có năng khiếu viết văn sử dụng biện pháp nghệ thuật khi viết bài.

- Gọi một số HS đọc bài của mình. 

- GV thu bài, nhận xét một số bài.
	- 1,2 HS đọc đề bài.

- Lớp phân tích đề .

- Một số HS nêu.

- HS nêu . VD: Đôi mắt tròn, đôi bàn tay gầy gầy, xương xương...của mẹ.

- VD: Thích nhìn em bé tập đi; nhìn mẹ vá áo; nghe cô giảng bài....

- Mỗi HS nói một câu.

- HS viết bài vào vở.


3.Củng cố, dặn dò.

+ Nêu cấu tạo chung của bài văn tả người?

+ Nêu các cách mở bài trong bài văn tả người?

- Gv nhận xét giờ học.


Tiết 2: Toán (tăng)

Giải toán về tỉ số phần trăm

I. Mục tiêu

- Giúp Hs củng cố về cách giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm

- HS ham thích học toán

II. Các hoạt động dạy-học

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS làm các bài tập sau:

a, Tìm tỉ số phần trăm của 15 và 40

b, Tìm 8% của 56

c, Tìm một số biết 57% của nó là 86

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn ôn tập

- GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu Hs làm bài. GV kết hợp kèm cặp HS làm bài chậm.

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Một trường có 900 HS, trong đó có 400 HS nam

a, Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ của trường đó

b, Tính số HS xếp loại học lực giỏi, khá, trung bình của trường đó biết tỉ số phần trăm của mỗi loại HS so với số học sinh toàn trường tương ứng là: 12%, 60%,28%

- Gọi HS đọc đề, nêu cách làm.

- Gọi HS chữa bài.

- Nêu cách làm,

- Nhận xét, chốt kết quả đúng

Bài 2: Lãi suất gửi tiết kiệm là 0,5% một tháng. Hỏi nếu cuối tháng tính cả tiền vốn và lãi là 2010000 đồng thì số tiền gửi ban đàu là bao nhiêu? 

- Gọi HS đọc đề, nêu cách làm.

+ Số tiền gửi ban đầu chiếm bao nhiêu phần trăm?

+ 2010000 đồng ứng với bao nhiêu phần trăm?

+ Nêu cách tính số tiền vốn ban đầu?

- Gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng

Bài 3: Tính : 

(24% + 
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- Gọi HS đọc đề bài.

+ Muốn tính được biểu thức trên, trước hết cần lưu ý gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính giá trị biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số? Cách tìm một số phần trăm của một số? Cách tìm một số khi biết số phần trăm tương ứng với nó?

- Nhận xét tiết học
	- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp.

- Hs nêu lại cách làm từng dạng bài

- Lắng nghe.

- HS làm bài tập được giao và một số trình bày miệng bài làm, vài HS lên bảng làm bài.

- HS đọc đề, nêu cách giải, 2 HS làm bài trên bảng lớp. Cả lớp nhận xét, chốt cách tìm tỉ số phần trăm  của hai số và tìm một số phần trăm của một số.

a, Tỉ số phần trăm của số HS nữ và HS toàn trường là:

400 : 900 = 44%

b, Số HS xếp loại học lực giỏi là:

900 : 100 x 12= 108 ( học sinh)

Số học sinh xếp loại khá là;

900 : 100 x 60 = 540 ( học sinh)

Số học sinh xếp loại trung bình là:

900 : 100 x 28 = 252 ( học sinh)

- Hs tự làm bài, một sô HS nêu cách làm và chữa bài trên bảng:

Số tiền gửi ban đầu chiếm 100%, 2010000 là bao gồm cả tiền vốn và lãi, vậy 2010000 ứng với số phần trăm là:

100% + 0,5% = 100,5 %

Vậy số tiền vốn  ban đầu là:

2010000 x 100 : 100,5 = 2000000( đồng)

- HS nhận xét, chốt cách tìm tỉ số phần trăm của một số

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Đổi tỉ số phần trăm, phân số thành số thập phân, đổi hỗn số thành phân số.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
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= 2 x 5 = 10

- 3 HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ

Chủ điểm: Ngày Tết quê em

Ngày hội khéo tay hay làm
I. Mục tiêu

- HS biét làm và trưng bày một sô sản phẩm mang nét đặc trưng của Tết truyền thống.

- Giáo dục HS ý thức giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc. Biết quan tâm đến mọi người và quý trọng những sản phẩm do mình làm ra.

II. Quy mô hoạt động

- Theo quy mô lớp.

III. Tài liệu , phương tiện

- Các tranh ảnh về hoa đoà hoa mai.

- Giấy mầu, keo dán,…
IV. Các bước tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị

	- Trước 1 tuần Gv giới thiệu về nội dung của buổi hạot động ngoài giờ: Làm và trưng bày một số sản phẩm hoa đào, hoa mai.

Bước 2: Hướng dẫn làm hoa 
	- Mỗi tổ chọn làm một cây (hoặc một cành) đào hoặc mai.

- Tổ trưởng phân công chuẩn bị.

- HS sưu tầm tranh ảnh về ngày tết.

- HS quan sát, thực hiện.


-Cắt hoa năm cánh (đã học ở lớp 3)

-Kết bông hoa

+ Làm từng lớp hoa

+ Làm bông hoa.

+ Làm nhị hoa

- Gắn hoa vào cành.

Bước 3: HS hoàn thành sản phẩm.

Bước 4: Nhận xét đánh giá

- Cả lớp quan sát bình chọn, đánh giá các sản phẩm.

- GV nhận xét, khen ngợi.

Thứ sáu ngày 08 tháng 1 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán
Chu vi hình tròn
I.  Mục tiêu 

 Giúp HS nắm được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn & vận dụng để tính chu vi 

hình tròn.   

II. Đồ dùng:

- Com pa, bút chì. 

III. Các hoạt động day học 

	1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra vẽ hình tròn  
	 -2 HS lên bảng,lớp kiểm tra trong bàn.  

	2. Bài mới

2.1.Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
	- HS xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2.2.Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn  
	

	- GV giới thiệu các công thức tính chu vi hình tròn như SGK( Tính theo bán kính & đường kính).   
	- HS vận dụng các công thức qua các VD 1,2 ( SGK )

C = d x 3,14 hoặc C = r x 2 x 3,14 ( Với C là chu vi hình tròn, d là đường kính, r là bán kính)

	2.3. Thực hành

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn HS vận dụng trực tiếp công thức tính chu vi hình tròn khi biết đường kính của hình tròn đó.  

- Gv quan tâm, giúp đỡ HS làm bài chậm. 

- Tổ chức cho HS chữa bài.

* Củng cố cách tính chu vi hình tròn khi biết đường kính.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài này có điểm gì khác so với bài 1? 

+ Nêu công thức tính chu vi hình tròn khi biết bán kính của hình tròn đó?     

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

* Củng cố cách tính chu vi hình tròn khi biết bán kính.

Bài 3:
- Gọi 1 HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV quan tâm, giúp đỡ HS làm bài chậm.

- Chữa bài, chốt đáp án đúng.

3.Củng cố, dặn dò:

 + Nêu cách tính chu vi hình tròn?
- Nhận xét, dặn HS về nhà ôn bài.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS làm cá nhân, sau đó chữa bài trước lớp, cả lớp nhận xét, bổ sung.

a. 1,884 cm; b) 7,85 dm; c)2,512m

- HS nêu lại quy tắc và công thức tính: 

C = d x 3,14.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Bài 1 cho biết đường kính còn bài 2 cho biết bán kính.

- 1 HS nêu : C =  r x 2 x 3,14.

- HS làm vào vở, 1 HS làm vào bảnglớp. 

a) 17,27cm; b) 40,82 dm; c)3,14 m

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài, làm bài cá nhân.   

-1 HS  lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Chu vi bánh xe  là: 0,75 x 3,14 = 2,355( m)

- 2 HS nêu quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.



	
	



Tiết 2: Tập làm văn

Luyện tập tả người

(Dựng đoạn kết bài)

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về dựng đoạn kết bài

- Viết được đoạn kết bài cho bài văn tả người theo hai kiểu: mở rộng và không mở rộng

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết kiến thức về hai kiểu kết bài: KB mở rộng và KB không mở rộng

- Bút dạ, giấy khổ to.

III. Các hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu các cách kết bài đã học ở lớp 4?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2.Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS đọc hai đoạn văn.

- Yêu cầu HS phát biểu sự khác nhau của hai cách kết bài và nêu tên các cách kết bài đó?

+ Có mấy cách kết bài trong bài văn tả người? Đó là những cách nào?

+ Thế nào là kết bài không mở rông? Kết bài mở rộng?

- GV nhận xét, kết luận. Treo bảng phụ ghi khái niệm về 2 cách kết bài trong bài văn tả người, gọi HS đọc.

Bài 2: 

Gọi HS đọc yêu cầu và đọc lại 4 đề văn ở BT2 tiết trước.

- GV giúp HS hiểu y/c đề bài.

- Yêu cầu HS nói tên đề bài em chọn.

- Yêu cầu HS tự viết hai đoạn kết bài.

- Gọi HS đọc đoạn viết.

- Cho HS làm giấy to trình bày kết quả, cả lớp cùng GV phân tích để hoàn thiện các đoạn kết bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về hai kiểu kết bài trong văn tả người.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS trả lời.

- HS cả lớp theo dõi.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu:

+ KB a: KB không mở rộng: tiếp nối lời tả về bà, nhấn mạnh tình cảm với người được tả. 

+ KB b: KB mở rộng: sau khi tả bác nông dân nói lên tình cảm với bác, bình luận về vai trò của người nông dân với xã hội.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 2 HS đọc nối tiếp.

- HS theo dõi.

- 3-5  HS nêu.

- HS tự viết vào vở. 2 HS viết vào giấy khổ to.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc.

VD: Hết hè, em phải trở về nhà. Xa bà em nhớ lắm. Em mong bà sống mãi để hè nào em cũng được về chơi với bà, nghe bà kể chuyện, được ăn những món ăn đồng quê bà đã nấu cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan để bà vui lòng.

- HS dán bài lên bảng trình bày.

- HS thực hiện yêu cầu.



Tiết 3: Địa lí

Châu ¸
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS:
- Nhớ tên các châu lục, đại dương.

- Biết dựa vào lược đồ hoặc bản đồ nêu được vị trí địa lí , giới hạn của châu ¸.
- Nhận biết được độ lớn & sự đa dạng của thiên nhiên châu ¸.
- Đọc được tên các dãy núi cao & đồng bằng lớn ở châu ¸.

- Nêu được một số cảnh thiên nhiên châu ¸ & nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu ¸.

II. Đồ dùng  dạy học

- Bản đò thế giới, quả địa cầu.

III. Các hoạt động dạy- học:

	1. ổn định trật tự

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1: Các châu lục và các đại dương trên thế giới, châu á là một trong 6 châu lục của thế giới.

+  Hãy kể tên các châu lục, các đại dương trên thế giới mà em biết.

 - Yêu cầu HS quan sát Hình 1 để tìm vị trí của các châu lục và các đại dương trên thế giới.

 - Gọi HS chỉ vị trí của các châu lục, các đại dương trên quả địa cầu.

2.3. Hoạt động 2: Vị trí địa lí và giới hạn của châu ¸.

 - Chỉ vị trí của châu á trên lược đồ.

 + Các phía của châu á tiếp giáp châu lục và đại dương nào?

+ Châu á nằm ở bán cầu nào? Trải từ vùng nào đến vùng nào trên Trái Đất?

+ Châu á chịu ảnh hưởng của các đới khí hậu nào? 

2.4. Hoạt động 3: Diện tích và dân số châu ¸.
 - Treo bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục.

 - So sánh diện tích của châu á với diện tích của các châu lục khác trên thế giới.

2. 5. Hoạt động 4: Các khu vực của châu á và nét đặc trưng tự nhiên của mỗi khu vực.
	- HS mở SGK, tr 102.

* HS làm việc cả lớp

- Các châu lục: châu á, châu Mĩ, châu âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

+ Các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

- 2 HS cùng bàn vừa nêu tên châu lục, vừa chỉ vị trí tương ứng với châu lục, đại dương đó trên châu lục.

- 3 HS lên bảng chỉ lần lượt.

* Làm việc theo cặp, cùng xem lược đồ, thảo luận, trả lời.

- 1 HS chỉ.

- HS vừa chỉ trên lược đồ vừa trả lời.

- Bán cầu Bắc, trải dài từ vùng cực Bắc đến quá xích đạo.

- Cả 3 đới khí hậu: Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.

* HS hoạt động cả lớp.

- HS nêu tên và công dụng của bảng số liệu.

- Diện tích châu á lớn nhất trong 6 châu lục.

* HS đọc lược đồ khu vực châu á, nêu tên và cho biết nội dung của lược đồ. Sau đó hoàn thành phiếu học tập.


	2.6. Hoạt động 5: Thi mô tả các cảnh đẹp của châu ¸.

- Chọn 5 HS tham gia cuộc thi.
	* HS dựa vào các hình minh họa a, b, c, d, e và hình 2( SGK, tr 103) mô tả vẻ đẹp một số cảnh thiên của châu ¸.

- Mỗi HS mô tả 1 hình.


3. Củng cố, dặn dò:

 - HS rút ra Ghi nhớ( SGK- tr 105)- Vài HS đọc.

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài: Châu á( tiếp theo)


Tiết 3: Sinh hoạt

Sinh hoạt lớp

I. Mục tiêu:   

- Kiểm điểm lại các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua , hướng phấn đấu khắc phục trong tuần tới. ổn định mọi nền nếp của  lớp.

- Hs nhận thấy ưu điểm và tồn tại của mình trong tuần qua, cần đề ra phương hướng  tuần tới.

- GD cho HS ý thức tự giác, tinh thần phê và tự phê ; ý thức học tập, yêu trường, lớp.

II. Nội dung sinh hoạt

1. ổn định tổ chức:

- Lớp phó VN cho cả lớp hát đồng thanh một bài.

2. Nội dung chính              
2.1.Sinh hoạt lớp.
a.Kiểm điểm hoạt động tuần 19 .

*GV mời lớp trư​ởng lên điều khiển sinh hoạt lớp:

- Lớp tr​ưởng điều khiển.

- Các tổ tr​ưởng nhận xét chung về tổ và từng thành viên trong tổ. 

	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng..........Tổ 2 hạng .............Tổ3 hạng.........................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ......................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ......................................................................

2.2.Ph​­¬ng h­​íng tuần 20.

 - Tiếp tục ổn định nề nếp.Thi dua học tập giữa các cá nhân ,các tổ.

- Tiếp tục thực hiện “đôi bạn cùng tiến”. Giúp đỡ bạn nhiệt tình trong mọi mật học tập.

- Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động tập thể một cách nghiêm túc và có chất lượng.

- Đẩy mạnh thi đua học tập ở học kì II giữa các tổ và từng thành viên trong tổ. 

2.3.Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch).


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 20

Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Thái sư Trần Thủ Độ

I. Mục tiêu :

- Biết đọc đúng,trôi chảy, lưu loát toàn bài, cụ thể:

- Đọc phân biệt lời các nhân vật, lời tác giả.

- Đọc đúng ngữ điệu phù hợp với tính cách, tâm trạng của từng nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ khó trong truyện( thái sư, câu đương, kiệu, quân hiệu,...)

- Hiểu nội dung, ý nghĩa câu truyện: Ca ngợi Thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.  

II. Đồ dùng dạy học 



 -Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

III. Các hoạt động dạy học 

	1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra một tốp 4 HS đọc bài Người công dân số Một

- Nhận xét.

2. Bài mới
2.1. Giới thiệu bài :  

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện đọc:

- GV đọc diễn cảm câu truyện.

+ Nêu cách chia đoạn?

* GV chốt cách chia đoạn.

- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	- 4 HS đọc bài, cả lớp theo dõi, nhận xét.



	
	


	
	- HS theo dõi.             

- Lắng nghe.

- Chia bài làm 3 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu ông mới tha cho 

+ Đoạn 2: Tiếp đến Nói rồi, lấy vàng, lụa thưởng cho.

+ Đoạn 3: Phần còn lại. 

- Lần 1: Từng tốp HS nối nhau đọc 4 đoạn, sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi.

- Lần 2: HS đọc theo cặp cả bài,kết hợp giải nghĩa từ khó . VD : chức câu đương, quân hiệu, thượng phụ…
- HS nêu những từ chưa hiểu.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1 HS đọc , lớp đọc thầm.

- Trưởng nhóm  điều khiển nhóm  đọc , phát biểu.

- Ông thử người đó, sẽ chặt một ngón chân để phân biệt…
- Khen người quân hiệu biết giữ phép nước rồi thưởng cho vàng, lụa.

- HS nêu: Trần Thủ Độ là người nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.

- Nắm toàn bộ quyền hành và tự ý quyết định mọi việc.

- Quả có chuyện như vậy. Xin Bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật.

- Trần Thủ Độ là người ngay thẳng, trung thực.

- HS nêu ý hiểu.

- Ca ngợi Thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.   

- HS nêu cách đọc từng đoạn, từng nhân vật.

-Từng tốp đọc.

-Từng tốp HS phân vai luyện đọc. 

- Một vài cặp thi đọc diễn cảm.       

-1 tốp HS nối tiếp đọc diễn cảm toàn bài.

-HS bình chọn nhóm bạn đọc hay nhất.

	- Kết hợp giải nghĩa các từ được chú giải. Có thể giải thích thêm một số từ HS chưa hiểu. 

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.
	

	2.3. Tìm hiểu bài
	

	- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm , thảo luận ,tìm hiểu nội dung theo câu hỏi SGK.

+ Khi có người xin chức câu đương, Trần Thủ Độ làm gì ?

+ Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao?

+ Nêu ý chính của đoạn 1 và đoạn 2?

+ Em hiểu chuyên quyền có nghĩa là gì?

+ Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói như thế nào?

+ Nêu ý chính của đoạn 3?

+ Qua lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?

- GV chốt câu trả lời đúng.

+ Nội dung bài tập đọc nói lên điều gì?

* GV chốt lại nội dung bài.

2.4. Hướng dẫn đọc diễn cảm:

- HD HS tìm giọng đọc phù hợp với từng nhân vật : Vua, Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc Mẫu, viên quan…
- Chọn đọc diễn cảm đoạn 3  tiêu biểu theo phân vai.

- GV đọc mẫu .
	

	+ HS luyện đọc theo nhóm.
	

	- Em biết gì về nhân vật Trần Thủ Độ ?
	- Vài HS nêu sự hiểu biết của mình.


3.Củng cố, dặn dò

+ Qua bài đọc, em học được điều gì ở thái sư Trần Thủ Độ?
- GV nhận xét tiết học.


Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- Củng cố cách tính chu vi hình tròn. 

- Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn .

- HS yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính chu vi hình tròn có bán kính 4,6cm

- Nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập
Bài 1:

- GV gọi HS nêu yêu cầu đề bài .

- GV lưu ý : Trường hợp  bán kính là hỗn số có thể đổi ra số thập phân hay phân số. 

* Củng cố: Cách tính chu vi hình tròn khi biết bán kính ở các dạng số.

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài.

+ Khi biết chu vi của hình tròn muốn tìm đường kính ta làm như thế nào?

+ Nêu cách tìm bán kính của hình tròn khi biết chu vi?

* GV chốt cách tính đường kính, bán kính của hình tròn khi biết chu vi.

Bài 3:

+ Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu và nêu cách làm. 

a) Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn

b) GV hướng dẫn cho HS thấy bánh xe lăn một vòng chính là chu vi  của bánh xe 

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét, chữa bài.

* Củng cố: Cách tính chu vi hình tròn, cách nhân một số thập phân với 10,100.

3. Củng cố, dặn dò

+ Nêu cách tính chu vi hình tròn?

+ Khi biết chu vi của hình tròn, muốn tính đường kính, bán kính của hình tròn đó ta làm như thế nào?

- GV nhận xét tiết học.
	- 1 HS làm 

- Lớp nhận xét, bổ sung 

- Lắng nghe.

- 1HS nêu yêu cầu .

- Cả lớp theo dõi , trao đổi cách làm .

VD : r = 2
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- HS nêu yêu cầu bài toán.

- 2 HS làm trên bảng, lớp làm bài vào vở.

a) d = 2,5 cm       b) r =  3cm 

- Lớp nhận xét, bổ sung 

- Lấy chu vi chia cho 3,14.

- Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi chia tiếp cho 2.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Cả lớp giải vào vở, 1 HS lên bảng làm.

a) Chu vi của bánh xe là:

        0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

 b) Quãng đường người đó đi được:                                      

  + Khi bánh xe lăn được 10 vòng là:

      2,041 x 10 = 20,41( m)

  + Khi bánh xe lăn được 100 vòng là:

             2,041 x 100 = 204,1 (m)        

- 3 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.





Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng).

Ôn tập về câu

I. Mục tiêu:

- Giúp đỡ  HS yếu củng cố lại kiến thức về câu   .

- Hiểu và có kĩ năng sử dụng câu thành thạo trong  khi nói và viết văn đối với HS khá .

-  Biết tìm từ và sử dụng câu  từ  thích hợp. Tự giác làm bài.

II. Đồ dùng: Bảng phụ viết các bài tập

III. Các hoạt động dạy- học:

	1. Lí thuyết :

- Nêu các kiểu câu đã học ? Cho VD?

2. Hướng dẫn HS làm một số bài tập:

Bài 1: Mỗi kiểu câu đã học lần lượt đặt một câu mà em thích .

- Gọi HS nối tiếp đọc câu mình đặt

- GV nhận xét bổ sung.

Bài 2: Quan sát các câu vừa đặt ở bài 1, em hãy cho biết câu đó là câu gì ? Vì sao? Hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ các câu đó .

- Gọi 2HS lên bảng làm

- GV nhận xét bổ sung.

* Muốn nhận ra các kiểu câu đã học phải dựa vào chức năng, các từ đặc biệt và dấu câu .

Bài 3 : Hãy cho biết các câu sau thuộc kiểu câu kể nào đã học? Xác định các bộ phận chính của câu .

a) Trước khi mất, bà em trối trăng với mọi người trong gia đình nên mai táng bà cạnh mộ của ông.

b) Bà tôi vốn thông minh từ nhỏ .

c)Ông tôi là người con của Thanh Miện .

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu các kiểu câu kể đã học?

- GV nhận xét giờ học.
	- Vài HS nêu, cho VD 

- HS khác nhận xét, bổ sung .

- HS đặt câu. VD : Mẹ em rất hiền lành .Cô ăn cơm chưa ? Mời cô sang nhà cháu chơi . A mẹ đã về !

- HS khác nhận xét

- 2 HS làm bảng, một số Hs nêu miệng bài làm

VD: Câu thứ nhất là câu kể. Vì đã  giới thiệu về mẹ của em, cuối  câu có dấu chấm . Chủ ngữ là mẹ em ; vị ngữ là rất hiền lành .

-  3HS lên bảng chữa bài.

VD: câu a là câu kể ai làm gì ? 

Trước khi mất,/ bà em /trối trăng với mọi người trong gia đình nên mai táng bà cạnh mộ của ông.





Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.

Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Ôn: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945- 1954)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết.

- Những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1945 đến 1954; lập được bảng thống kê một số sự kiện theo thời gian (gắn với các bài đã học).

- Kĩ năng tóm tắt các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử này.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bản đồ hành chính Việt Nam (để chỉ một số địa danh gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu đã học).

- Phiếu học tập của HS .

III. Hoạt động dạy- học:

	1. Kiểm tra bài cũ.
+ Chiến dịch ĐBP được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng?

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài: 

- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập:

a. Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm 

 GV chia nhóm, giao phiếu học tập.

+ Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau CM tháng 8 được thể hiện bằng cụm từ nào? Chúng ta phải đương đầu với 3 loại giặc nào?

+  Chín năm kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

+  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ nào trong cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ 2?

+ Nêu một số sự kiện em cho là tiêu biểu nhất trong 9 năm kháng chiến chống Pháp.

b. Hoạt động 2: Làm việc cả lớp .

- GV tổ chức HS chơi trò chơi “Tìm địa chỉ đỏ”
- GV dùng bản phụ đề sẵn các địa danh tiêu biểu.

3. Củng cố, dặn dò :

+ Nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch biên giới ( 1950), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời 

- Lớp nhận xét, bổ sung .

- Lắng nghe.

-  Các nhóm thảo luận câu hỏi SGK, trình bày kết quả thảo luận.

 - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Nước ta rơi vào tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”.

+ 3 loại giặc là: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

+ Bắt đầu: 1945, kết thúc: 1954

+ Khẳng định nước ta là một nước độc lập, có quyền được hưởng tự do, độc lập.

+ Bài thơ: Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt.

- Nhiều HS nối tiếp nhau nêu các sự kiện lịch sử tiêu biểu.

-  HS kể lại sự kiện, nhân vật lịch sử tương ứng các địa danh đó.

- Hs tham gia trò chơi.

- 2 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích  hình tròn .

- Giáo dục HS yêu thích môn học .

II. Các hoạt động dạy – học
	1. Kiểm tra bài cũ:

+Tính diện tích hình tròn có bán kính 4,5 cm.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập:

Bài 1:

- GV gọi HS nêu yêu cầu đề bài .

- GV lưu ý : HS vận dụng công thức tính diện tích hình tròn .

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố về cách tính diện tích hình tròn.

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán

+ Muốn tính diện tích hình tròn trước hết cần biết điều gì?

+ Làm thế nào tính được bán kính?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét chữa bài.

* Củng cố cách tính diện tích hình tròn khi chưa biết bán kính của nó.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và cho biết: Có mấy hình tròn? 

+ Nêu cách tính bán kính hình tròn lớn?

+ Muốn tính diện tích thành giếng ta làm ntn?

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét, chữa bài.

* Củng cố cách tính diện tích hình tròn.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn?

- GV nhận xét tiết học.
	- 1 HS lên bảng làm 

- Lớp nhận xét, bổ sung 

- Lắng nghe.

- 1HS nêu yêu cầu .

- Cả lớp theo dõi , trao đổi cách làm .

a) S = 6 x6 x 3,14 = 113,04 ( cm2)

b) S = 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,3846 (dm2) 

- HS nêu lại công thức và quy tắc tính diện tích hình tròn.

-  HS nêu .

- Biết bán kính của hình tròn đó.

- Lấy chu vi chia cho 3,14 chia cho 2.

- Cả lớp làm vào vở, 1 HS giải  trên bảng lớp.

Bán kính hình tròn là:

6,28 : 3,14 : 2 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn là:

1 x1 x 3,14 = 3,14 ( cm2)

Đáp số : 3,14 cm2
- Lớp nhận xét, bổ sung 

- 1 HS đọc đề bài.

- 2 hình tròn, hình tròn bé là miệng giếng và hình tròn lớn gồm miệng giếng và thành giếng.

- HS nêu: 0,7 + 0,3

- Lấy diện tích hình tròn lớn trừ đi diện tích hình tròn nhỏ thì được diện tích thành giếng . 

- Lớp làm vào vở. 1 HS giải bảng lớp.

Đáp số : 1,6014 m2
- Cả lớp nhận xét

- HS nêu.



Tiết 3: Tập đọc

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng .

I. Mục tiêu:

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn: nổi tiếng , Chi Nê,nhà nước , ...

-  Hiểu nghĩa các từ ngữ : sửng sốt , chính phủ , Chi Nê màu mỡ ... 

-  Hiểu nội dung bài: Biểu dương một công dân yêu nước , một nhà tư sản đã trợ giúp cách mạng rất nhiều tiền bạc trong thời kì cách mạng khó khăn về tài chính .

II. Đồ dùng dạy- học 

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi HS đọc bài thái sư Trần Thủ Độ và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
	- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng toàn bài, lần lượt trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 5 đoạn:

+§1: Từ đầu...Hoà Bình

+§2: Với lòng nhiệt thành...24 đồng

+§3: Khi cách mạng.....phụ trách quỹ

+§4: Trong thời kì...nhà nước

+§5: Trong suốt...cách mạng.

- HS đọc theo trình tự theo 5 đoạn nhỏ 

Luyện đọc từ khó : nổi tiếng , Chi Nê,nhà nước ,...

- 1 HS đọc.

- HS theo dõi.

- 2 HS ngồi cùng bàn tiếp nối nhau luyện đọc theo cặp từng đoạn.

- 1 HS đọc toàn bài trước lớp.

- HS lắng nghe.

+ Trước cách mạng: 3 vạn đồng - Khi cách mạng thành công : 64 lạng vàng , góp vào quỹ 10vạn đồng Đông Dương .....

- Lắng nghe.

- Thể hiện ông là công dân yêu nư​ớc, có tấm lòng vì đại nhân đại nghĩa.

+ Là ng​ười công dân phải biết góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Ca ngợi ông Đỗ Đình Thiện là công dân yêu nư​ớc, có tấm lòng nhân nghĩa.

- 5 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài.

+ Treo bảng phụ có viết sẵn đoạn 2;3.

+ 2 HS ngồi cạnh nhau đọc cho nhau nghe.

- 4 HS thi đọc diễn cảm.

	- Nhận xét.

2. Bài mới 
	

	2.1. Giới thiệu bài 
	

	- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
	

	2.2. Luyện đọc:

- Gọi HS đọc toàn bài.

+ Nêu cách chia đoạn?


	

	- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài .


	

	- Yêu cầu HS đọc phần chú giải.
	

	- Giải thích: Chính  phủ tín nhiệm ,...
	

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.


	

	- Gọi HS đọc toàn bài.
	

	- GV đọc mẫu.
	

	2.3. Tìm hiểu bài
	

	- GV cho HS đọc thầm trả lời .

+ Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì? 

- Nhận xét, nhấn mạnh cho Hs thấy ông Đỗ Đình Thiện đã có những trợ giúp rất to lớn về tiền bạc, tài sản cho cách mạng trong nhiều giai đoạn khác nhau, nhất là những giai đoạn quan trọng khi ngân quỹ Đảng gần như​ không có gì.

+ Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

- GV nhấn mạnh những phẩm chất đáng quý của ông Đỗ Đình Thiện.

+ Từ câu chuyện trên em có suy nghĩ ntn về trách nhiệm của công dân với đất nước?

- GV nhận xét chốt ý đúng, nhắc nhở HS thực hiện tốt trách nhiệm của một ng​ười công dân. 

+ Nêu nội dung bài?

2.4. Đọc diễn cảm
	

	- Đọc và tìm cách đọc hay.
	

	- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm .
	

	+ Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm .
	

	- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
	

	- Nhận xét.
	

	3. Củng cố, dặn dò:

+ Qua bài đọc, em học tập điều gì từ ông Đỗ Đình Thiện?
	- HS trả lời.



	- Nhận xét tiết học
	

	- Dặn HS về nhà học bài .
	



Tiết 4: Tập làm văn

Tả người ( Kiểm tra viết)

I. Mục tiêu

- Dựa trên kết quả của những tiết tập làm văn tả người đã học, HS viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng ; đủ ý thể hiện được quan sát riêng; dùng từ ,đặt câu đúng ; câu văn có hình ảnh , cảm xúc .

II. Đồ dùng dạy- học 

- Một số hình ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra: 

III. Các hoạt động dạy - học 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày lại dàn ý hoàn chỉnh của bài văn miêu tả người.

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

2.2 . Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra.

- Gọi HS đọc 3 đề kiểm tra .

+ Đề bài yêu cầu tả ai ? 

+ Để làm bài văn tả người cần tuân theo mấy phần  ? 

- GV nhắc nhở : Trong tiết Tập làm văn trước, các em đã học thể loại văn miêu tả người, các em đã học quan sát ngoại hình hoặc hoạt động của các nhân vật trên. Sau đó đã chuyển kết quả quan sát thành dàn bài chi tiết. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ làm một bài văn hoàn chỉnh. 

- GV giải thích những điều HS cần làm nổi bật trong đề mà HS chọn .

- HS làm bài.

- GV quan sát, nhắc nhở 

2.3. Thu bài kiểm tra và nhận xét:

- GV yêu cầu HS thu vở cho GV kiểm tra. 

2.4. Nhận xét chung .

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết làm bài của HS.

- Yêu cầu HS về nhà  đọc trước đề bài, gợi ý và bài tham khảo của tiết TLV tuần sau.
	- 1 hs làm lên bảng trả lời câu hỏi.

- Hs khác nhận xét .

- 1HS đọc yêu cầu của đề.

- HS nêu 

- HS nêu đề mình chọn 

VD : Tả ca sĩ Trọng Tấn đang biểu diễn .

- HS chọn 1 trong 3 đề bài làm .

- 1 số HS thu vở cho GV kiểm tra và nhận xét.

- Chuẩn bị bài : Lập chương trình hoạt động .



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.

Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Luyện tập chung
 I. Mục tiêu:  Giúp HS:
- Củng cố kĩ năng tính chu vi, diện tích hình tròn.

- Giáo dục các em tính cẩn thận, chính xác.  

II. Đồ dùng dạy học:

- GV chuẩn bị bảng phụ vẽ hình bài 3, 4.

III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu cách tính và viết công thức tính diện tích hình tròn?  

- GV nhận xét.

2.Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2.Luyện tập 

 Bài 1: 

	- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK, nhận xét về mối quan hệ giữa độ dài sợi dây với tổng chu vi của hai hình tròn?

+ Muốn tính độ dài sợi dây, trước hết cần biết điều gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

* Củng cố: cách tính chu vi của hình tròn. Nhấn mạnh cho HS thấy được chu vi của hình tròn chính là phần xung quanh của hình tròn đó.

Bài 2:
- Cho HS  đọc đề bài và tự làm.

- GV h​ướng dẫn: Muốn tính xem chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu cm ta cần tính được gì? ( Chu vi của 2 hình)

- Để tính đư​ợc chu vi của hình tròn lớn ta cần biết bán kính của hình tròn lớn.

- Cho HS nhận xét bài của bạn.

- GV chốt đáp án đúng.

* Củng cố: cách tính chu vi của hình tròn.
 Bài 3:

- GV treo bảng phụ vẽ hình bài 3.

- HS đọc đề và quan sát hình vẽ SGK .

- GV cho HS thấy diện tích hình đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa hình tròn.

- GV nhận xét.

*Củng cố: Cách tính diện tích hình tròn, diện tích hình chữ nhật.

 Bài 4 :

- GV treo bảng phụ vẽ hình bài 4.

- Hỏi HS cách làm.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu:  Độ dài sợi dây chính là tổng chu vi hai hình tròn.

- Biết chu vi của hình tròn bán kính 7 cm và hình tròn có bán kính 10cm. 

- 1 em lên làm bảng, cả lớp làm vào vở:

 Độ dài của sợi dây thép là: 106,76 ( cm ).
- 2 HS nêu lại quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.

- 1 em lên làmbảng phụ , cả lớp làm vào vở:

      Bán kính của hình tròn lớn là:

                   60 + 15 = 75 ( cm )

   Chu vi của hình tròn lớn là:

               75 x 2 x 3,14 = 471 ( cm )

  Chu vi của hình tròn bé là:

               60 x 2 x 3,14 = 376,8 ( cm )

   Chu vi hình tròn lớn hơn chu vi hình tròn bé 

                   471 -  376,8 = 94,2 ( cm )

- Nêu yêu cầu bài tập. Phân tích cách làm.

- Lớp làm bài, chữa bài.

      Chiều dài hình chữ nhật là:

                     7 x 2 = 14 ( cm  )

      Diện tích hình chữ nhật là:

                14 x 10 =  140 ( cm2 )

     Diện tích của hai nửa hình tròn là:

              7 x 7 x 3,14 = 153,86 ( cm2)

    Diện tích hình đã cho là:

              140 + 153,86 = 293,86 ( cm2 )

- Nêu yêu cầu, làm miệng, giải thích cách làm :        Khoanh vào A.


3. Củng cố - dặn dò: 

+ Nhắc lại cách tính chu vi, diện tích của hình tròn?

- Nhận xét giờ học. 

- Chuẩn bị bài sau: Giới thiệu biểu đồ hình quạt


Tiết 2
: Chính tả

Cánh cam lạc mẹ

I. Mục tiêu:

- Nghe- viết đúng chính tả bài Cánh cam lạc mẹ.

- Viết đúng các tiếng chứa âm đầu r/ d/ gi hoặc âm chính o/ ô dễ viết lẫn.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp.

II. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc cho HS viết các từ: giao dịch, dao động, rêu rao.

- Nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Hướng dẫn HS  nghe - viết  

	- GV yêu cầu HS đọc bài thơ Cánh cam lạc mẹ.

+ Nêu nội dung bài?

+  Nêu những những từ dễ viết sai?

- GV cùng HS phân tích và giải thích cách viết.

- Nhắc HS tư thế ngồi viết, kĩ năng trình bày bài.

- GV đọc cho HS viết.

- Thu một số bài, nhận xét.

2.3. Hướng dẫn làm bài tập:

 Bài 2: 

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân .

- Tổ chức cho HS chữa bài, GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- Gọi HS đọc lại mẩu chuyện vui.

- GV hỏi HS về tính khôi hài của mẩu chuyện vui.

3. Củng cố - dặn dò:
	- 2 HS đọc bài thơ.

- Cả lớp đọc thầm.

- HS nêu: Cánh cam lạc mẹ vẫn được sự che chở, yêu thương của bạn bè.

- HS  nêu và nêu cách viết một số từ khó viết.

VD: xô vào, khản đặc, râm ran, lối mòn, nhạt nắng, nấu cơm.

- HS lên bảng viết, HS ở dưới lớp viết nháp.

- Nhận xét.

- HS viết vào vở.

- Đổi vở để soát lỗi.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Làm vào vở bài tập điền đúng r, d, hoặc gi;  o hoặc «: 
a) ra, giữa, dòng, rò, ra, duy, ra, giấu, giận, rồi.

b) đông, khô, hốc, gõ, ló, trong, hồi, tròn, một.

- Chữa bài, chốt đáp án đúng.

- Một vài HS đọc lại mẩu chuyện vui sau khi điền hoàn chỉnh.

- HS nêu: Anh chàng ích kỉ không hiểu ra rằng: nếu thuyền chìm thì anh ta cũng rồi đời.


- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


                                                  TiÕt 3: Luyện từ và câu

                                      Cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Môc tiêu:
Giúp HS:

- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .

- Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép (BT1); biết cách dùng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép (BT3).

II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:
+ Thế nào là quan hệ từ? Cho ví dụ? 

+ Có mấy cách nối các vế trong câu ghép? Đó là những cách nào?

- Nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.    

2.2. Phần nhận xét:

Bài tập 1, 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho cả lớp đọc thầm lại đoạn văn. Tìm câu ghép trong đoạn văn.
- Cả lớp và GV nhận xét. Chốt lời giải đúng.

Bài tập 3:

- GV hỏi: Cách nối các vÕ câu trong những câu ghép trên có gì khác nhau?
+ Các vế câu ghép 1 và 2 được nối với nhau bằng từ nào?
- GV nhận xét, kết luận.
2.3. Ghi nhí:

- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

- Yêu cầu HS đặt câu ghép có dùng quan hệ từ để minh họa cho phần ghi nhớ.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

2.4. Luyện tâp:

Bài tập 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi làm bài.
- Gọi đại diện từng nhóm trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm bài theo nhóm 4.

- Gọi Đại diện các nhóm trình bày.
- Cả lớp và GV nhận xét
Bài tập 3: 

- Gv gợi ý làm bài: Dựa vào nội dung của hai vế câu cho sẵn, các em xác định mối quan hệ giữa hai vế câu (là quan hệ tương phản hoặc lựa chọn). Từ đó, tìm quan hệ thích hợp để điền vào chỗ trống.
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

3. Củng cố dặn dò:

- Cho HS nhắc lại nội dung ghi nhớ. 
- GV nhận xét giờ học dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS ltr¶ lêi.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc nối tiếp toàn bộ nội dung các bài tập. Cả lớp  theo dõi.

-  HS làm bài cá nhân, dùng bút chì gạch chéo, phân tách các vế câu ghép, gạch chân các từ và dấu câu ở ranh giới giữa các vế câu.

+ Câu 1:  Anh công nhân I- va- nốp đang chờ tới lượt mình/ thì cửa phòng lại mở, /một người nữa tiến vào.

+ Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự/ nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.

+ Câu 3: Lê- nin không tiện từ chối, / đồng chí cảm ơn I- va- nốp và ngồi vào chiếc ghế cắt tóc.

- HS  nối tiếp nhau trả lời:
+ C1: VÕ 1 và vÕ 2 được nối với nhau bằng quan hệ từ thì, vÕ 2  và vÕ 3 nối trực tiếp.

+ C2:  vÕ 1 và vÕ 2 được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ tuy…nhưng.
+ C3:   vế 1 và vế 2 nối trực tiếp

+ Bằng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ.

- HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.

- 3 -5 HS nối tiếp nhau đọc câu mình đặt.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi nhóm 2.
- Một số học sinh trình bày.
 Lời giải:
- Câu 1 là câu ghép, có hai vế câu:

+ Vế 1: Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu.

+ Vế 2: nhất định các cô, các chú thành công

- Vế 1 nối với vế 2 bằng cặp quan hệ từ: nếu … thì…
- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài theo nhóm 4.

- Đại diện một số nhóm HS trình bày.

Lời giải: 

- Hai quan hệ từ cần khôi phục là: nếu,  thì. 

- Tác giả lược bớt các từ trên để câu văn gọn, thoáng, tránh lặp. Lược bớt nhưng người đọc vẫn hiểu đầy đủ, hiểu đúng.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS làm bài vào vở.

- 3 HS lên thi điền kết quả nhanh vào 3 câu trên bảng.

a) còn 

b) nhưng (hoặc mà) 

c) hay
- 1 HS nhắc lại, lớp theo dõi.



Tiết 4: Kĩ thuật
Lắp xe cần cẩu
I. Mục tiêu: 
 HS cần phải:

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu.

- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành. 

II. Đồ dùng học tập:

- Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu tác dụng, mục đích của vệ sinh phòng dịch cho gà.

- Nêu 1 số cách vệ sinh phòng dịch cho gà.

2.Bài mới:

	2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu tác dụng của xe cần cẩu trong thực tế.

2.2. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu.

- Cho HS quan sát mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.

- Để lắp được xe cần cẩu, cần phải lắp mấy bộ phân? Hãy nêu tên các bộ phận đó.

2.3. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.

a) Hướng dẫn chọn các chi tiết:

- GV chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng trong SGK.

b) Lắp từng bộ phận:

* Lắp giá đỡ cần cẩu:

- Để lắp giá đỡ cần cẩu, em chọn những chi tiết nào?
	- Lắng nghe.

- HS quan sát kĩ từng bộ phận.

- 5 bộ phận: giá đỡ cẩu; cần cẩu; ròng rọc; dây tời; trục bánh xe.

- HS chọn các chi tiết cùng GV, xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp theo từng loại chi tiết.

- HS quan sát hình 2, 1 em trả lời, lên bảng chọn các chi tiết để lắp.


	- GV lắp 4 thanh thẳng 7 lỗ vào tấm nhỏ.

- Phải lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào hàng thứ mấy của thanh thẳng 7 lỗ?

- GV hướng dẫn lắp các thanh thẳng 5 lỗ vào các thanh thẳng 7 lỗ.

- Gọi 1 HS lên lắp các thanh chữ U dài vào các thanh thẳng 7 lỗ.

- GV dùng vít dài lắp vào thanh chữ  U ngắn, sau đó lắp tiếp vào bánh đia và tấm nhỏ.

* Lắp cần cẩu:

- Gọi 1 HS lên lắp hình 3a.

- Gọi HS khác lên lắp hình 3b.

- Hướng dẫn lắp hình 3c.

* Lắp các bộ phận khác:

- Gọi HS trả lời câu hỏi SGK.

c) Lắp ráp xe cần cẩu:
	- HS quan sát GV lắp.

- Lỗ thứ tư.

- 1 HS lắp. Chú ý vị trí trong, ngoài của thanh chữ U dài và thanh thẳng 7 lỗ.

* HS quan sát hình 3- SGK.

- 1 HS lắp, lưu ý vị trí các lỗ của các thanh thẳng.

- 1 HS lắp, lưu ý vị trí các lỗ và phân biệt mặt phải, trái cầ cẩu.

* HS quan sát hình 4.

- 2 HS trả lời và lắp hình 4a, 4b, 4c.

* HS quan sát hình 1.


- GV lắp ráp xe  cần cẩu theo các bước trong SGK.

- Kiểm tra hoạt động của cần cẩu( quay tay quay, dây tời quấn vào và nhả ra dễ dàng)

d) Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp:

- Tháo rời từng bộ phận, sau đó tháo rời từng chi tiết theo trình tự ngược lại với trình tự lắp.

- Xếp gọn vào hộp.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu các bước lắp xe cần cẩu?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị giờ sau.


Buổi chiều

TiÕt 1: Tiếng Việt( tăng)

Luyện tập về văn tả người.

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả người..

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

   Nội dung ôn tập.

III.Hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:  Nêu dàn bài chung về văn tả người?
- GV nhận xét, cho điểm HS.

2.Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

 - Ghi đầu bài.
2.2. Hướng dẫn luyện tập:

Bài tập 1: Sau đây là hai cách mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai đoạn này có gì khác nhau?

Đề bài 1: Tả một người thân trong gia đình em.

 Gia đình em gồm ông, bà, cha mẹ và hai chị em em. Em yêu tất cả mọi người nhưng em quý nhất là ông nội em.

Đề bài 2 :Tả một chú bé đang chăn trâu.

Trong những ngày hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê ngoại. Quê ngoại đẹp lắm, có cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Em gặp những người nhân hậu, thuần phác, siêng năng cần cù, chịu thương, chịu khó. Nhưng em nhớ nhất là hình ảnh một bạn nhỏ chạc tuổi em đang chăn trâu trên bờ đê.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi làm bài.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.

- GV nhận xét, rút ra kết luận.

Bài tập 2: Cho các đề bài sau :
*Đề bài 1 : Tả một người bạn cùng lớp hoặc cùng bàn với em.

*Đề bài 2 : Tả một em bé đang tuổi chập chững tập đi.
*Đề bài 3 : Tả cô giáo hoặc thầy giáo đang giảng bài.

*Đề bài 4 : Tả ông em đang tưới cây.

Em hãy chọn một trong 4 đề và viết đoạn mở bài theo 2 cách sau :

a) Giới thiệu trực tiếp người được tả.

b) Giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: Mở bài giới thiệu trực tiếp người được tả là cách mở bài nào?

+ Mở bài giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện của nhân vật là cách mở bài nào?

- GV hỏi một số HS: Em chọn đề bài nào để viết mở bài?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

- GV và HS nhận xét bài làm của các bạn, chỉnh sửa câu, từ cho chính xác.

- GV gọi HS dưới lớp đọc mở bài của mình.

- GV nhận xét, cho điểm HS viết đạt yêu cầu.

4. Củng cố dặn dò.
- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã được ôn tập.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.

	- HS trình bày.

- HS lắng nghe.

- HS ghi bài vào vở.

- 2HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm làm bài.

- Đại diện một số nhóm trình bày, cả lớp nhận xét bổ sung.

Lời giải:

- Đoạn mở bài 1 : Mở bài trực tiếp (giới thiệu luôn người em sẽ tả)

 - Đoạn mở bài 2 : Mở bài gián tiếp

(giới thiệu chung sau mới giới thiệu người em tả.)

- 2 HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: + Mở bài trực tiếp.

+ Mở bài gián tiếp.

- HS nêu đề bài mình chọn.

- 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- 3 – 5  HS đọc bài viết của mình.

Ví dụ: (Đề bài 2)

a) “Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng…”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Hương con cô Hạnh cùng xóm với gia đình em. 
b) Dường như ngày nào cũng vậy, sau khi học xong, phụ giúp mẹ bữa cơm chiều thì tiếng trẻ bi bô ở ngoài đường lại  làm cho em nao nao trong người. Đó là tiếng của bé Hương , cô con gái đầu lòng của cô Hạnh cùng xóm với gia đình em.

- HS lắng nghe và thực hiện.





Tiết 2: Toán (tăng)

Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

I. Mục tiêu

- Giúp HS củng cố kiến thức giải toán về tỉ số phần trăm

- Rèn kĩ năng giải toán

- Bồi dưỡng tình yêu môn Toán

II. Các hoạtđộng dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ:

a, Tìm tỉ số phần trăm của 30 và 45.

b, Tìm 4% của 12.

c, Tìm một số biết 30% của nó là 48.

 - GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn ôn tập:

- GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu Hs làm bài. GV kết hợp kèm cặp HS làm bài chậm. 

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Theo kế hoạch lớp 5A phải trồng được 25 cây bạch đàn nhưng lớp trồng được 27 cây. Hỏi lớp 5A đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Muốn tính số phần trăm vượt mức, trước hết cần biết gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chữa bài. Yêu cầu HS nêu 

cách giải khác.

* Chốt cách tìm tỉ số phần trăm của hai số, cách tìm số phần trăm vượt mức kế hoạch.

Bài 2: Một người bán một số hàng được lãi 120000 đồng. Tính ra số lãi này bằng 10% so với giá mua. Hỏi người đó bán hàng được bao nhiêu tiền ?

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Muốn biết người đó bán hàng được bao nhiêu tiền làm như thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài.

* Chốt cách tìm một số biết một số phần trăm của nó.

Bài 3: Hết năm 1996 huyện đó có 2 vạn dân. Hỏi hết năm 1997 huyện đó có bao nhiêu người? Biết số dân của huyện A cứ sau mỗi năm tăng thêm 2%( so với số người năm trước)

* Chốt cách tìm một số phần trăm của một số

Bài 4: Tỉ số của hai số bằng 30%, hiệu hai số bằng 8,4. Tìm hai số đó.

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

- GV hướng dẫn HS đưa 30% về thành tỉ số giống như ở lớp 4.

- Gọi HS lên bảng tóm tắt.

- Tổ chức cho HS làm bài.

* Chốt cách chia số thập phân và cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số?

- Nhận xét tiết học
	- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp.

- Hs nêu lại cách làm từng dạng bài.

- Lắng nghe.

- HS làm bài tập được giao và một số trình bày miệng bài làm, vài HS lên bảng làm bài  

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- Biết số phần trăm mà lớp 5A đạt được.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Lớp 5A vượt mức kế hoạch số phần trăm là:

          (27 : 25) - 100%= 8%

- HS khác nhận xét, nêu cách làm khác.

- Nêu lại cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số, cách tìm số phần trăm vượt mức kế hoạch.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Lấy số tiền vốn ( tiền mua) cộng với số tiền lãi.

- Cả lớp làm bài,1 Hs lên bảng làm bài, 1 HS nêu miệng cách làm:

  Người đó bán hàng được số tiền là:

 (120000 : 10 x 100 ) + 120000 = 1320000 

( đồng)

- 1 Hs tóm tắt bài toán, nêu cách làm.

1 Hs làm bảng, cả lớp làm vào vở.

Hết năm 1997, huyện đó có số người là:

(20000 x 2 : 100 ) + 20000= 20400( người)

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- HS thực hiện: 30% = 
[image: image59.wmf]303
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- 1 HS thực hiện.

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

KQ: Số thứ nhất là 3,6; số thứ hai: 12



Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ.

Hoạt động ngoại khóa.

I. Mục tiêu:

- Thấy được tầm quan trọng của hoạt dộng ngoại khoá.

- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá; biết áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

II. Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Người bạn gương mẫu.

2.2. Trải nghiệm:

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Hoạt động ngoại khoá đã mang lại lợi ích gì cho Minh?

+ Em hãy ghi lại những hoạt động ngoại khoá mà em đã tong tham gia và cảm nhận của em khi tham gia các hoạt động đó?

- Tổ chức cho HS quan sát hình vẽ, trao đổi thảo luận nhóm đôi : Nêu những hoạt động ngoại khoá?

+ Cho HS viết và kể lại hoạt động ngoại khoá đáng nhớ nhất mà em đã từng tham gia?

+ 

2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học.

+ Nêu những việc cần làm để tham gia các hoạt động ngoại khoá?

2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Tổ chức cho HS tự đánh giá bản thân xem đã tham gia các hoạt động ngoại khoá tốt chưa?

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xét việc tham gia hoạt động ngoại khoá của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu các hoạt động ngoại khoá? Lợi ích khi tham gia các hoạt động ngoại khoá?

- Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc , lớp theo dõi.

- HS trao đổi và thảo luận nhóm đôi trả lời: 

+ Qua hoạt động ngoại khoá Minh được rèn luyện sức khoẻ, được áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống,….

- HS thực hiện yêu cầu. Một vài HS trình bày.

- HS thực hiện: Tham quan, thực hành bài học trên lớp, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công viên, làng nghề truyền thống,….

- HS thực hiện yêu cầu. 2,3 HS trình bày kể trước lớp.

- 3 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS trả lời.

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.



Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng   

Tiết 1: Toán
Giới thiệu biểu đồ hình quạt
I. Mục tiêu:Giúp HS  :
- Làm quen với biểu đồ hình quạt.

- Bước đầu biết cách đọc, phân tích và xử lí số liệu trên biểu đồ hình quạt.

- Rèn cho HS  ý thức  học tập tích cực.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ vẽ biểu đồ hình quạt ở VD 1SGK tr. 101.

III.Các hoạt động dạy và học chủ yếu:       

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 em lên bảng  tính chu vi, diện tích hình tròn có bán kính 3,5 cm & 4,2 cm

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài.
2.2. Giới thiệu biểu đồ hình quạt.                                      
	 VD 1: GV treo bảng phụ.

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ biểu đồ hình quạt ở VD 1 và nhận xét:

+ Biểu đồ có dạng hình gì?

+ Trên mỗi phần của hình tròn đều ghi gì?

- GV hướng dẫn HS tập đọc biểu đồ:

+ Biểu đồ nói về điều gì?

+ Sách trong thư viện của trường được phân làm mấy loại?

+ Tỉ số phần trăm của từng loại là bao nhiêu?

 VD 2: 

- Hướng dẫn HS đọc biểu đồ ở VD 2:

+ Biểu đồ nói về điều gì?

+ Có bao nhiêu phần trăm HS tham gia môn bơi?

+ Tổng số HS của cả lớp là bao nhiêu?

+ Tính số HS tham gia môn bơi?

- Nêu tác dụng, cách biểu diễn  của biểu đồ hình quạt ?

2.3. Thực hành đọc, phân tích và xử lí số liệu trên biểu đồ hình quạt:  

- Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK.

Bài 1 :

- Cho HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS:

+ Nhìn vào biểu đồ chỉ số phần trăm HS thích màu xanh?

+ Tính số HS thích màu xanh theo tỉ số phần trăm khi biết tổng số HS của cả lớp.

- Cho HS làm các phần còn lại tương tự.

- Cho HS nhận xét bài làm của bạn.

* Củng cố: Cách quan sát biểu đồ hình quạt, cách tìm một số phần trăm của một số.

Bài 2:

- Cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.

- GV cho HS căn cứ vào các dấu hiệu qui ước, hãy cho biết phần nào trên biểu đồ chỉ số HS Giỏi, Khá, Trung bình?

- Nhận xét ,đánh giá.

* Củng cố: Cách đọc số liệu trên biểu đồ hình quạt.

3. Củng cố - dặn dò:
	
-...hình tròn, được chia thành nhiều phần.

- … ghi các tỉ số phần trăm tương ứng.

- HS nêu số liệu từng phần.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Chốt đáp án đúng.

- Tỉ số phần trăm HS tham gia các môn thể thao của lớp 5 C. 

+ 12,5 %

+ 32 em.

- 32 : 100 x 12,5 = 4 ( học sinh ).

- Vài HS nêu.

-3 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- 40 %

- 120 : 100 x 40 = 48 ( học sinh )

- 3 em làm bảng nhóm, cả lớp làm vào vở:

b, đỏ:  120 : 100  x 25 = 30 ( học sinh )

c,trắng:  120 : 100  x 20 = 24 ( học sinh )

d,tím:  120 : 100  x 15 = 18 (học sinh)

- HS đọc các tỉ số phần trăm của số HS giỏi, số HS khá và số HS trung bình.

+ Số HS giỏi: 17,5 %

+ Số HS  khá: 60 %

+ Số HS trung bình:22,5 %


- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.

-  Chuẩn bị bài: Luyện tập về tính diện tích.


Tiết 3
: Tập làm văn

Lập chương trình hoạt động

I. Mục tiêu: 

 - Dựa vào mẩu chuyện về 1 buổi sinh hoạt tập thể, biết lập chương trình hoạt động 

(CTHĐ) cho buổi sinh hoạt tập thể đó và cách lập chương trình HĐ nói chung.

 - Qua việc lập CTHĐ, rèn luyện óc tổ chức, tác phong làm việc khoa học, ý thức tập thể.

- Rèn cho HS kĩ năng hợp tác, thể hiện sự tự tin và đảm nhận trách nhiệm trong hoạt 

động.

II. Đồ dùngdạy học :

- Bảng phụ viết mẫu cấu tạo 3 phần của 1 CTHĐ.

- Bút dạ và một số  tờ giấy khổ to cho các nhóm lập CTHĐ tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam(BT 2)

III. Hoạt động dạy- học:
	1.Giới thiệu bài:

2.Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của đề bài.

- GV giải nghĩa từ : việc bếp nóc.

- Các bạn trong lớp tổ chức  buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì?

- Cần phân công chuẩn bị như thế nào ?

- Lập chương trình hoạt động cần có mấy phần  cơ bản ? Nội dung mỗi phần?

 + GV ghi bảng :

I- Mục đích

II- Phân công chuẩn bị

III- Chương trình cụ thể

- GV chốt.

Bài 2:

- 1 em đọc  yêu cầu BT.

- GV yêu cầu HS đặt vị trí mình là lớp trưởng Thuỷ Minh, dựa vào câu chuyện ở BT 1 để lập CTHĐ của buổi LHVN.

- Gọi HS trình bày.

- Khuyến khích HS dưới lớp đặt câu hỏi với bạn.

- GV cùng HS nhận xét, bổ sung.
	- 2 HS tiếp nối nhau đọc, phân tích đề.

- HS đọc thầm lại mẩu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể.

- Chúc mừng thầy cô,bày tỏ lòng biết ơn... 

- Cần chuẩn bị: chương trình hoạt động, bàn ghế, chương trình văn nghệ.,Bánh kẹo, hoa quả, 

- Phân công:  Tổ chức : Lớp trưởng, tổ trưởng…, bánh kẹo, hoa…: các bạn nữ,…
- Nhiều HS thuật lại theo mẫu.

- Một số HS nhắc lại.

- 1 số  HS nêu. Lớp theo dõi SGK.

HS làm bài theo nhóm( 4 nhóm ). Mỗi nhóm làm bài vào 1 phiếu học tập với đủ 3 phần : Mục đích- Phân công chuẩn bị- Chương trình cụ thể.
- Các nhóm làm xong, dán bảng lớp.

- Đại diện nhóm trình bày, giải đáp thắc mắc của các bạn.


- GV chốt về một chương trình hoạt động.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại lợi ích của việc lập CTHĐ và cấu tạo của 3 phần của một CTHĐ.
- Nhận xét tiết học.Dặn HS về nhà ôn bài; Xem trước bài sau                

Tiết 3: Địa lí
Châu á  (Tiếp theo)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể:
 - Nêu đ​ược đặc đểm về dân cư​, tên một số hoạt động kinh tế của ngư​ời dân châu ¸ 

 - Dựa vào l​ược đồ ( bản đồ ), nhận biết đ​ược sự phân bố một số hoạt động sản xuất của ng​ười dân châu ¸.   

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Bản đồ  các nư​ớc châu ¸.
 - Bản đồ tự nhiên châu ¸.
 - Các hình minh họa trong SGK.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

 - Dựa vào quả Địa cầu, cho biết vị trí địa lí và giới hạn của châu ¸.
- Hãy nêu tên các dãy núi lớn và các đồng bằng lớn ở châu ¸ ?

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1: Dân số châu ¸
 - GV treo bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục (SGK- 103)

- So sánh dân số châu á với các châu lục khác.

 - So sánh mật độ dân số của châu á với mật độ dân số châu Phi?.

 - Vậy dân số ở đây phải thực hiện yêu cầu gì thì mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống?

2.3. Hoạt động 2: Các dân tộc ở châu ¸
 - Ngư​ời dân châu á có màu da nh​ư thế nào?

 - Vì sao ngư​ời Bắc á có nư​ớc da sáng màu còn ng​ười Nam á lại có nư​ớc da sẫm màu?

 - Các dân tộc ở châu á có cách ăn mặc và phong tục tập quán nh​ư thế nào?

 - Dân cư châu á tập trung nhiều ở vùng nào?

 - GV kết luận kiến thức.

2.4. Hoạt động 3: Hoạt động kinh tế của ng​ười dân châu ¸
	- 2 HS lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS mở SGK, tr 105.

- HS làm việc cá nhân.

- Quan sát, tự so sánh các số liệu về dân số châu á và dân số các châu lục khác.

HS trao đổi nhóm đôi rồi trả lời trước lớp:

- Châu á đông dân nhất thế giới.

- Mật độ dân số châu Phi chư​a bằng 
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 của dân số châu ¸.

- Phải giảm sự gia tăng dân số.

- HS làm việc cá nhân. Quan sát hình minh họa 4- SGK.Nối tiếp trả lời:

- Chủ yếu da vàng như​ng cũng có ng​ười trắng hơn( ng​ười Đông á), có dân tộc có ngư​ời lại có n​ước da màu đen( ng​ười Nam ¸)

- Vì lãnh thổ châu á rộng lớn, trải trên nhiều đới khí hậu khác nhau. Ng​ười sống ở các vùng có đới khí hậu khác nhau thì màu da cũng khác nhau.

- Khác nhau.

- ở các vùng đồng bằng màu mỡ.

-HS  làm việc theo nhóm ,quan sát lư​ợc đồ kinh tế một số n​ước châu ¸.


	 - Nông nghiệp hay công nghiệp là ngành sản xuất chính của đa số ngư​ời dân châu ¸?

 - Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của ngư​ời châu ¸?

 - Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở các nư​ớc châu ¸?

2.5. Hoạt động 4: Khu vực Đông Nam ¸
 - Yêu cầu HS làm việc theo cặp.
	- Nông nghiệp.

- Lúa mì, lúa gạo, bông; thịt, sữa của các loại gia súc như​ trâu, bò,...

- Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ.

- Hoạt động nhóm theo bàn.

- Trình bày kết quả theo cặp.


3. Củng cố, dặn dò:

 - Gọi HS đọc ghi nhớ.

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài: Các n​ước láng giềng của Việt Nam.


    Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

I. Mục tiêu.

 - HS nhận ra những ​​ưu khuyết điểm qua 1 tuần học để thực hiện tốt hơn cho tuần tiếp theo.

 -  Biết phư​​ơng h​​ướng của tuần 21 để thực hiện cho tốt.

- Giáo dục HS  chăm chỉ thực hiện tốt các nề nếp Đội, sao.

III. Nội dung sinh hoạt: 
1. ổn định tổ chức:            

- Lớp hát tập thể một bài.

- Giới thiệu buổi sinh hoạt, thành phần tham gia.

2. Chi đội trưởng lên điều khiển chi đội sinh hoạt
	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng................Tổ 2 hạng .....................Tổ 3 hạng.....................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ......................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: .....................................................................

4.Ph​​­¬ng h​​­íng tuần 21.

+ Phát huy vai trò của cán bộ lớp. 

+ Tuyên truyền về ngày thành lập Đảng 3- 2.

- Tiếp tục ổn định nề nếp.

- Khắc phục những yếu kém trong tuần học trước về mặt nề nếp như đi học muộn, không đeo khăn quàng; đi học như làm bài tập không đầy đủ, giữ vở chưa sạch,..........

- Đẩy mạnh phong trào học tập dành nhiều điểm tốt để mừng Đảng,mừng xuân

- Tiếp tục thực hiện “đôi bạn cùng tiến”.

- Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động tập thể một cách nghiêm túc và có chất l​ượng.

- Đẩy mạnh thi đua học tập giữa các tổ và từng thành viên trong tổ. 

5. Lớp văn nghệ.

- HS tham gia các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.


Tuần 21

Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Trí dũng song toàn

I. Mục tiêu :

- Biết đọc đúng,trôi chảy, lưu loát toàn bài, cụ thể:

+ Đọc phân biệt lời các nhân vật, lời tác giả.

+ Đọc đúng ngữ điệu phù hợp với tính cách, tâm trạng của từng nhân vật.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa câu truyện: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi & danh dự cuả đất nước khi đi sứ nước ngoài.  

- Giáo dục HS lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học :



 - Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu : 

1. Kiểm tra bài cũ:

-  GV kiểm tra một tốp 4 HS đọc bài Nhà tài trợ của Cách mạng, trả lời câu hỏi trong bài. 

- GV nhận xét. 

+  Em đã đọc bài tập đọc hôm nay chưa? Bài nói về ai?
	2. Bài mới
	


	2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
	- Lắng nghe.

	2.2. Luyện đọc:
	

	- Gọi HS đọc toàn bài.

- Cho HS quan sát tranh bài đọc.

+ Nêu cách chia đoạn?

- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp theo đoạn.

Kết hợp giải nghĩa các từ được chú giải. Có thể giải thích thêm một số từ HS chưa hiểu. 

2.3.Tìm hiểu bài

- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm  , thảo luận ,tìm hiểu nội dung theo câu hỏi SGK.

+ Sứ Thần Giang Văn Minh đã làm gì để vua Minh bỏ lệ "góp giỗ Liễu Thăng" ?

+ Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại Giang Văn Minh ?

+ Vì sao lại nói Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?

+ Nội dung bài tập đọc nói lên điều gì?

+ Qua đây, em học được điều gì?

- Giáo dục HS lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

- GV mở rộng hơn về đại thần triều Lê và các anh hùng giữ nước thời xưa.

2.4. HD đọc diễn cảm:

- HD HS tìm giọng đọc phù hợp với từng nhân vật: 

- Chọn đọc diễn cảm đoạn 3  tiêu biểu theo phân vai: GV đọc mẫu - Từng tốp HS phân vai luyện đọc. Một vài cặp thi đọc diễn cảm.        
	- 1HS  đọc diễn cảm câu truyện. Lớp đọc thầm.

- HS quan sát tranh để thấy được sự oai phong, khảng khái khi đối đáp với nhà Minh của ông Giang Văn Minh

- Chia bài làm 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu mời ông đến hỏi cho ra lẽ. 

+ Đoạn2:Tiếp đến đền mạng Liễu Thăng.  

+ Đoạn 3: Từ Lần khác đến sai người đến ám hại ông.

+ Đoạn 4: Phần còn lại.

- Lần 1: Từng tốp HS nối nhau đọc 4 đoạn,sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi.

- Lần 2: HS đọc theo cặp cả bài, kết hợp giải nghĩa từ, đọc chú giải.

	
	+ HS nêu những từ chưa hiểu hoặc giải thích từ khó. VD : ám hại, thảm bại, triều đại...

- 2 em đặt câu với từ ám hại, triều đại.

	
	-Trưởng nhóm  điều khiển nhóm  đọc , phát biểu.

- Sứ thần đã giả khóc cụ tổ năm đời để bày mưu vua Minh.

- Vì  Giang Văn Minh đã vạch được tội ác và sự thất bại thảm hại của cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên.

- Vì Giang Văn Minh rất giỏi, mưu trí, tài đối đáp, võ nghệ cao cường…
-2,4 HS phát biểu : Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi & danh dự cuả đất nước khi đi sứ nước ngoài.  

- HS liên hê, trả lời.

- Theo dõi.

- Luyện đọc theo vai.

-Từng tốp đọc.

-1 tốp HS nối tiếp đọc diễn cảm toàn bài.

-HS bình chọn nhóm bạn đọc hay nhất.

	
	

	3. Củng cố, dặn dò: 
	


* Em biết gì về Giang Văn Minh?

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS tốt, về nhà luyện đọc.   


Tiết 2: Toán

Luyện tập về tính diện tích

I . Mục tiêu:  Giúp HS :
- Ôn tập & rèn kĩ năng tính diện tích các hình đã học( hình chữ nhật, hình vuông)

- Vận dụng các công thức tính diện tích các hình đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn đơn giản.  

II. Đồ dùng dạy học:

- Chuẩn bị bảng phụ, bảng nhóm.  

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- KT quy tắc và công thức tính diện tích một số hình đã học: S tam giác, S hình thang, S hình thang, hình vuông, hình chữ nhật.   

- Kiểm tra sự chẩn bị bài mới của HS.
	-3,5 HS lên bảng nêu quy tắc, công thức tính diện tích các hình đã học.

- HS nêu những nội dung mình đã chuẩn bị.

	2. Bài mới
2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2. Giới thiệu cách tính.
	- 1HS nhắc lại

	- GV treo bảng có vẽ sẵn hình minh hoạ trong VD ở SGK(tr.103)

* GV lưu ý : Ta chỉ có thể tính đựơc khi có số đo cụ thể.

- Yêu cầu HS nêu cách tính khác.
	- HS đọc YC, thảo luận trong 3 phút, tìm các cách giải khác nhau.

- Các nhóm trình bày kết quả.

 VD : Cách 1: 

a.Chia mảnh đất thành 2 hình chữ nhật ABCD & 2 hình vuông EGHK & hình vuông MNPQ

b)TÝnh:

Đáp số: S mảnh đất :3607 m2
- HS nêu tiếp cách 2, cách 3,...

	- GV kết luận các cách tính:

+ Chia hình đã cho thành các hình quen thuộc (các phần nhỏ) có thể tính đ​ược diện tích. 

+ Xác định kích thư​ớc của các hình mới tạo.

+ Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất.
	- HS nhắc lại 3 bước làm.

	2.3. Luyện tập  
	

	Bài 1:

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV treo bảng phụ vẽ hình như SGK, yêu cầu HS quan sát hình và nêu cách làm.

- GV h​ướng dẫn HS có thể chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật, tính diện tích của chúng, từ đó tính diện tích của cả mảnh đất.

- Gọi HS chia hình như GV gợi ý. Nhận xét .

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng

Bài 2:

- GV vẽ hình trên bảng lớp và h​ướng dẫn tương tự như bài 1, chia khu đất thành 3 hình chữ nhật. 

- GV có thể hướng dẫn để HS nhận biết cách làm bằng cách khác.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- GV thu vở, kiểm tra, nhận xét.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu cách làm .

- Theo dõi.

- HS vẽ hình trên bảng lớp.

- 1 HS tính trên bảng lớp.

- Cả lớp làm vào vở và chữa bài.

 Chia mảnh đất thành 2 hình chữ nhật ABCI & FGDE.

Chiều dài của hình chữ nhật ABCI là:

        3,5 + 3,5 + 4,2 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCI là:

              3,5 x 11,2 = 39,2 (m2)

Diện tích hình chữ nhật FGED :

               4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)

Diện tích khu đất đó là:

             39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

                        Đáp số:66,5 (m2)

- HS quan sát hình vẽ SGK (104) nêu cách chia khu đất.

- 1 HS lên chia hình trên bảng lớp. 

- 1 HS tính diện tích khu đất. 

- Cả lớp làm bài vào vở và chữa bài.

                  Đáp số: 7230 m2


	3. Củng cố dặn dò: 

- Cho HS nhắc lại các bước tính diện tích của một hình. 

- GV nhận xét giờ học, dặn về nhà ôn bài.



Tiết 3
: Tiếng Việt (tăng)

Luyện tập câu ghép

I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Củng cố kĩ năng xác định câu ghép & xác định CN, VN trong các vế câu ghép, viết câu ghép đúng.  
-  Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp.

II. Các hoạt động dạy -  học :

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Thế nào là câu ghép? Cho VD.  

- GV nhận xét.
	-2 HS lên bảng trả lời. Lớp nhận xét.

	2. Luyện tập.
	

	Bài 1: Tìm các vế câu ghép trong các câu sau và cho biết các vế câu ghép đó được nối với nhau bằng cách nào?

+ Mưa như trút nước, mưa thối đất thối cát, mưa tối tăm mặt mũi.

+ Ngày hôm sau, anh bộ đội lên đường, bà mẹ anh ra tiễn, mọi người rưng rưng nước mắt.

+ Cánh đồng lúa rộng thênh thang, những thửa ruộng màu mỡ và những dòng sông nước trong vắt lược quanh.

+ Em đi học về thì trời đổ mưa.

- Tổ chức cho HS đọc đề bài và làm bài cá nhân.

Bài 2: Em hãy viết 3 - 4 câu ghép trong đó có sử dụng dấu câu và từ có tác dụng nối.

+ Nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- Gọi HS trình bày, GV nhận xét.

Bài 3:  Em hãy tìm vài câu tục ngữ, ca dao là câu ghép dùng dấu câu và dùng từ có tác dụng nối.

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu các câu tục ngữ, ca dao theo yêu cầu. GV ghi bảng, gạch chân từ có tác dụng nối hoặc dấu câu .
	

	
	- HS nhắc lại yêu cầu bài tập.

- Cả lớp làm vào vở.

- Một số HS nêu, cả lớp nhận xét, bổ sung.  

+ Mưa như trút nước, //mưa thối đất thối cát, // mưa tối tăm mặt mũi.

+ Ngày hôm sau, anh bộ đội lên đường,// bà mẹ anh ra tiễn, //mọi người rưng rưng nước mắt.

+ Cánh đồng lúa rộng thênh thang,// những thửa ruộng màu mỡ và những dòng sông nước trong vắt lượn quanh.

+ Em đi học về thì trời đổ mưa.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Lớp làm vào vở.

- 3,4 HS lên bảng trình bày, lớp nhận xét.

VD: Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

        Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.

	3. Củng cố, dặn dò
	

	+ Có mấy cách để nối các vế trong câu ghép? Đó là những cách nào?
	-2 HS nhắc lại 

	- GV nhận xét tiết học
	



Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.

Thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

N​ước nhà bị chia cắt

I. Mục tiêu:

Sau bài học HS nêu đ​​ợc:

- Đế quốc Mĩ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, âm mư​​u chia cắt lâu dài đất nước ta.

- Để thống nhất đất nư​ớc, chúng ta phải cầm súng chống Mĩ- Diệm.

- HS yêu thích môn học, ham tìm hiểu lịch sử.

II. Các hoạt động dạy- học 

	1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2. Hoạt động 1: Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ

- Tìm hiểu nghĩa của các khái niệm:

 hịêp định, hiệp thư​​ơng, Tổng tuyển cử, tố cộng, diệt cộng, thảm sát

+ Tại sao có Hiệp định Giơ-ne-vơ?

+ Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ?

- GV yêu cầu HS quan sát bức ảnh trong SGK. Nêu nội dung của bức tranh.

+ Hiệp định thể hiện  mong ​​ước gì của nhân dân ta?

* GV kết luận: Sau Hiệp định Giơ - ne - vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất.

3. Hoạt động 2: Vì sao nư​​ớc ta bị chia cắt thành 2 miền Nam- Bắc.

+ Mĩ có âm m​ưu gì?

+  Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ -ne -vơ?

+ Những hành động của đế quốc Mĩ đã gây hậu quả gì cho DT ta?

+  Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt, DT ta phải làm gì?

* GV kết luận: Đế quốc Mĩ đã tìm mọi cách để phá hiệp định Giơ -ne -vơ, chúng cùng với lũ tay sai đã khủng bố , tàn sát đồng bào miền Nam, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.

3. Củng cố, dặn dò:

 + Nêu bài học lịch sử trong bài hôm nay?

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau: Bài “Bến Tre Đồng khởi”.
	- HS mở SGK, tr 41.

- HS đọc thầm SGKvà phần chú thích

(tr 42).

- HS nêu nghĩa của các từ như​​ phần Chú thích( SGK, tr 42).

- Là Hiệp định Pháp phải kí với ta sau khi chúng thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ. 

- Hiệp định công nhận chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Theo Hiệp định, sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời 2 miền Nam- Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc,... Tổng tuyển cử thống nhất đất n​ước.

- Bức ảnh chop cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải , giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc.

- Mong muốn độc lập, tự do, thống nhất đất nư​​ớc.

- HS thảo luận theo nhóm 4.

- Mĩ tìm mọi cách phá hoại hiếp định Giơ - ne - vơ. Thay chân Pháp xâm l​ược miền Nam Việt Nam.

- Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

+ Ra sức chống phá lực l​​ượng cách mạng.

+ Khủng bố dã man những ng​​ười đòi hiệp th​​ương, tổng tuyển cử, thống nhất đất n​​ước.

+ Thực hiện chính sách"tố cộng", "diệt cộng" với khẩu hiêu: "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

- Đồng bào ta bị tàn sát, đất n​​ước ta bị chia cắt lâu dài.

- Tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mĩ và tay sai.

- HS theo dõi.

- HS nêu phần bài học trong SGK, trang 42.



Tiết 2: Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

Giúp HS :

- Củng cố, rèn luyện  kĩ năng độ dài đoạn thẳng, tính chu vi, diện tích hình tròn, hình chữ nhật, hình thoi và vận dụng để giải một số bài toán có liên quan.

- Giáo dục các em ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy- học:

- GV chuẩn bị bảng phụ vẽ hình bài 3 SGK tr 106.

III. Các hoạt động dạy và học 

	 1. Kiểm tra bài cũ:

- Nhắc lại cách tính diện tích hình tròn, hình thoi.

- GV nhận xét 

2. Bài mới

2.1.Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập 

Bài 1 :

- Cho HS xác định yêu cầu của bài?

- GV hướng dẫn:  viết công thức tính diện tích tam giác và xác định yếu tố đã biết trong công thức. Từ đó tìm yếu tố chư​​a biết ( độ dài đáy ).

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét.

* Củng cố cách tính độ dài cạnh đáy của tam giác khi biết diện tích và chiều cao.

Bài 2: 

- Cho HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Yêu cầu HS nêu cách giải khác.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình thoi.

Bài 3:

- GV treo bảng phụ vẽ hình bài tập 3.

- Gọi HS đọc đề bài và quan sát hình vẽ.

- Hư​​ớng dẫn HS : độ dài của sợi dây chính là chu vi của bánh xe có đư​ờng kính 0,35 m cộng với 2 lần khoảng cách giữa 2 trục.)

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV giúp đỡ HS làm bài

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

* Củng cố: Cách tính chu vi hình tròn.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình thoi? Nêu cách tính chu vi hình tròn?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:  Hình hộp chữ nhật. Hình lập ph​​ương( SGK tr- 107 )
	- 2 HS nhắc lại

- Lắng nghe.

- Tính độ dài đáy của hình tam giác.

- HS theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

                   Bài giải

Độ dài đáy của tam giác đó là:
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            Đáp số: 2,5 m.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- 1HS lên bảng làm, d​​ưới lớp làm vào vở:

Diện tích khăn trải bàn là:

                   1,5 x 2 = 3 ( m2)

Diện tích hình thoi thêu hoạ tiết là:

                   (1,5 x 2) : 2  = 1,5 ( m2)

                                    Đáp số: 3cm2
                                               1,5 m2
- HS quan sát.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS theo dõi.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

                    Bài giải

 Chu vi hình tròn có đ​​ường kính 0,35 m là:

                 0,35 x 3,14 = 1,099 ( m )

Độ dài sợi dây là:

              1,009 + 3,1 x 2 = 7,299 ( m )

                      Đáp số: 7,299 m.

- 3 HS nêu lại. Lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập đọc

Tiếng rao đêm

I. Mục tiêu:

- Đọc l​ưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng kể linh hoạt: khi chậm, khi dồn dập, 

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi hành động xả thân cao th​ượng của anh th​ương binh nghèo, dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đình thoát nạn.

- Học tập ở người thương binh lòng dũng cảm, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh hoạ bài đọc - SGK

III. Hoạt động dạy và học :

	1. Kiểm tra bài cũ :
- HS đọc bài Trí dũng song toàn, trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài :

- Treo tranh để giới thiệu bài mới

2.2. Luyện đọc: 


- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

+ Nêu cách chia đoạn?

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai 

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ khó.

- GV đọc mẫu cả bài

2.3. Tìm hiểu bài:

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1,2 trả lời câu hỏi:

+ Tác giả nghe thấy tiếng rao của ng​ười bán bánhgiò vào những lúc nào?

+ Nghe tiếng rao, tác giả có cảm giác gì?

+ Đám cháy đ​ược miêu tả như thế nào?

- Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi 2,3,4 SGK:

+ Người đã dũng cảm cứu em bé là ai? Con người và hành động của anh có gì đặc biệt?

+ Chi tiết nào trong truyện gây bất ngờ cho người đọc?

+ Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống?

+ Nêu ý nghĩa của câu chuyện?

* GV kết luận.

2.4. Luyện đọc diễn cảm:

- GV yêu cầu HS nêu cách đọc từng đoạn.

- Hư​ớng dẫn HS luyện đọc diễn cảm một đoạn.

- Luyện đọc theo nhóm.

- Gọi HS  thi đọc bài. 

- GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

- Yêu cầu HS nêu lại ý nghĩa câu chuyện.

+ Qua câu chuyện, em học được điều gì ở anh thương binh?

- GV liên hệ, giáo dục HS.

- GV nhận xét tiết học, dặn dò  HS 
	- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi. 

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- Chia làm 4 đoạn.

+ Đoạn 1: Từ đầu đến …buồn não ruột.

+ Đoạn 2:  …khói bụi mịt mù.

+ Đoạn 3: … thì ra là một cái chân gỗ.

+ Đoạn 4:  còn lại

- HS  đọc nối tiếp và luyện đọc từ khó: 

Bánh… giò… ò... ò….! Cháy! Cháy nhà!ô… này!

- HS đọc nối tiếp. Giải nghĩa từ khó: té quỵ, rầm, thất thần, thảng thốt, tung tích,…
- Cả lớp theo dõi

- HS thực hiện yêu cầu.

+ Tác giả nghe thấy tiếng rao của ng​ười bán bánhgiò vào các đêm khuya tĩnh mịch

+ Nghe tiếng rao, tác giả buồn não ruột.

+... đám cháy xảy ra vào nửa đêm

   .. ngôi nhà bốc lửa … tiếng kêu...

     khung cửa ập xuống, khói bụi…
- HS đọc thầm đoạn còn lại, trả lời:

+... là 1 th​ương binh nặng, chỉ còn 1 chân, khi rời quân ngũ về bán bánh giò. Tuy là ng​ười bán bánh bình th​ường nhưng hành động thật  cao đẹp,dũng cảm…
+ Chi tiết: ngư​ời ta cấp cứu cho ngư​ời đàn ông… thì ra 1 cái chân gỗ…thẻ thư​ơng binh.

+ HS tự nêu, VD: Nếu ai cũng có l​ương tâm nh​ư anh th​ương binh thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều….. 

- Ca ngợi hành động xả thân cao th​ượng của anh th​ương binh nghèo, dũng cảm xông vào đám cháy cứu một gia đình thoát nạn.

- 4 HS nối tiếp nhau đọc, tìm cách đọc hay, diễn cảm.

- HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3:

“Rồi từ trong nhà ... chân gỗ!”
- HS luyện đọc theo cặp.

- 4,5 HS thi đọc

- HS tự nêu.

- HS liên hệ trả lời.



Tiết 4: Tập làm văn

Lập chư​ơng trình hoạt động

​I. Mục tiêu:

- HS nắm được cấu tạo của một chương trình hoạt động.

- HS biết lập ch​ương trình cho một hoạt động tập thể.

II. Đồ dùng dạy và học:

- Bảng phụ viết sẵn:

+ Cấu tạo 3 phần của một chư​ơng trình hoạt động

+ Tiêu chuẩn đánh giá chư​ơng trình hoạt động

III. Hoạt động dạy và học

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cấu tạo của một ch​ương trình hoạt động? Tác dụng của nó? 

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hư​ớng dẫn HS lập ch​ương trình hoạt động:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài, xác định yêu cầu của bài ?

- GV lư​u ý HS : có thể lập chư​ơng trình hoạt động cho 1 trong 5 hoạt động mà SGK đã nêu hoặc một hoạt động khác, VD: Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân ân các vùng thiên tai , ...

- Yêu cầu HS đọc lại đề bài.

- Cho HS nối tiếp nói tên hoạt động mà mình chọn để lập chư​ơng trình hoạt động.

- Yêu cầu HS đọc lại cấu tạo 3 phần của 1 ch​ương trình hoạt động mà GV đã ghi trên bảng phụ.

- Cho HS làm việc cá nhân, tự lập ch​ương trình hoạt động vào VBT. Nhắc HS nên viết ý chính, trình bày miệng mới nói thành câu.

- Dán phiếu ghi tiêu chuẩn đánh giá ch​ương trình hoạt động lên bảng:

+ Có đủ 3 phần?

+ Mục đích có rõ không?

+ Nêu việc có đầy đủ không? Phân công có rõ ràng không?

+ Ch​ương trình cụ thể có hợp lí, phù hợp với phần phân công chuẩn bị không?  

- Gọi HS trình bày bài làm của mình.

- GV nhận xét từng ch​ương trình hoạt động.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cấu tạo của một chương trình hoạt động?

- GV nhận xét chung về tinh thần làm việc của cả lớp, khen những HS lập ch​ương trình hoạt động tốt.
	- Vài HS nêu 

- Lớp nhận xét .

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm theo

- HS theo dõi

- Cả lớp đọc thầm đề bài lần 2

- Một số HS nêu

- 1 HS đọc 

- HS làm vào VBT

- HS trình bày tr​ước lớp

- Lớp nhận xét , bổ sung.

- Cả lớp bình chọn bản chương trình hoạt động tốt nhất.

- 2 HS nêu lại, lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.





Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Hình hộp chữ nhật - Hình lập ph​ương

 I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Hình thành đ​ược biểu t​ượng về hình hộp chữ nhật và hình lập phư​ơng.

- Nhận biết đ​ược các đồ vật trong thực  tiễn có dạng hình hộp chữ nhật và hình lập phư​ơng, phân biệt đ​ược hình hộp chữ nhật và hình lập ph​ương.

- Chỉ ra được  các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật và hình lập phương, vận dụng để giải các bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV chuẩn bị  một số hình hộp chữ nhật và hình lập ph​ương có các kích thư​ớc khác nhau có thể khai triển đ​ược.

- Bảng phụ có vẽ các hình khai triển.

III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 1 em lên bảng làm bài tập 1 ( VBT tr. 20 ).

- D​ưới lớp đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau.

- GV nhận xét.

2.Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Giới thiệu hình hộp chữ nhật và hình lập ph​ương.

a, Hình hộp chữ nhật

- Giới thiệu một số vật thật có dạng hình hộp chữ nhật.

- Giới thiệu mô hình hình hộp chữ nhật và yêu cầu HS quan sát.

	+ Hình hộp chữ nhật có mấy mặt?

+ Các mặt đều là hình gì?

- Gắn hình hộp chữ nhật (đã viết  số vào các mặt ).

- GV giới thiệu 2 mặt đáy và 4 mặt bên.

+ Hãy so sánh các mặt đối diện?

- GV vẽ hình hộp chữ nhật lên bảng.

- Cho HS nêu tên các đỉnh, cạnh của hình hộp chữ nhật?

- Giới thiệu 3 kích th​ước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

- GV chốt kiến thức. 

b, Hình lập ph​ương(Giới thiệu t​ương tự) 
- So sánh điểm giống và khác nhau của hình hộp chữ nhật và hình lập phư​ơng?

2.3.Thực hành 

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS  tự làm.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Từ bài tập này, em rút ra kết luận gì?

- GV chốt về đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

Bài 2:

a,Cho HS  đọc đề bài và tự làm.

- Cho HS nhận xét bài của bạn.

b, Gọi HS đọc phần b.

- Cho HS xác định yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét.

- Em đã áp dụng công thức nào để tính diện tích mặt đáy MNPQ, diện tích các mặt bên: ABMN, BCPN.

* Củng cố cách tính diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật.

 Bài 3:

- GV treo bảng phụ vẽ hình bài 3.

- HS đọc đề và quan sát hình vẽ SGK .

- Tại sao hình B không phải là HHCN và HLP? 
	- 6 mặt

- Hình chữ nhật.

- 1 HS lên chỉ tên các mặt của hình hộp chữ nhật.

- 1 em mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển ( SGK tr 107 )

- … bằng nhau.

- HS nhận diện các mặt, các cạnh cạnh, các đỉnh.

- HS nhắc lại đặc điểm của hình hộp chữ nhật và nêu tên các đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật.

- HS nêu: hình lập phư​ơng có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.

- HS nêu sự giống và khác nhau, nhấn mạnh sự đặc biệt về các cạnh, các mặt  của hình lập phương.

- HS xác định yêu cầu, cách làm.

- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở:

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HHCN và HLP đều có 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh.

- HS theo dõi.

Cả lớp làm vào vở, 1 em nêu miệng cách làm.

- Các cạnh bằng nhau là: 

+ AD = MQ = BC = NP

+ DQ = AM = CP = BN

+ AB = DC = MN = QP.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu: Tính diện tích mặt đáy MNPQ, diện tích các mặt bên: ABMN, BCPN.

- HS tự làm, 1 em lên bảng làm.

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng :

Diện tích mặt đáy MNPQ là:

                 6 x 3 = 18 ( cm2 )

 Diện tích mặt bên ABNM là:

               6 x 4 = 24  ( cm2 )

Diện tích mặt bên BCPN là:

               4 x 3 = 12 ( cm2 ) 

- HS nêu miệng kết quả và giải thích:
+ Hình A là hình hộp chữ nhật.

+ Hìnhlà hình lập phương.
- HS giải thích: hình B có nhiều hơn 6 mặt; 8 đỉnh; 12 cạnh. 

- HS chốt cách nhận diện, so sánh hình.


- GV nhận xét.

3. Củng cố , dặn dò: 

- Nhắc lại đặc điểm của HHCN; HLP.

- Nhận xét giờ học. 

- Chuẩn bị bài sau: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.  


Tiết 2
: Chính tả

Nghe - viết: Trí dũng song toàn
 I. Mục tiêu:

 - Nghe- viết chính xác, đẹp một đoạn của truyện Trí dũng song toàn. 

 - Làm đúng các BT chính tả phân biệt tiếng có âm đầu r, d, gi; có thanh hỏi hoặc thanh ngã.
 - Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con ngư​ời, góp phần hình thành nhân cách con ng​ười mới.

II. Đồ dùng dạy học:
 - VBT Tiếng Việt 5, tập 2.
 - Vài tờ phiếu khổ to.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ. 

- 2 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con các từ :

 + dòng sông, da dẻ, giòn giã.

 - GV nhận xét.
2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

 - Nêu yêu cầu, mục đích bài học.

2.2. Hư​ớng dẫn viết chính tả :

	a, Trao đổi về nội dung bài văn.

 -  Gọi HS đọc  đoạn văn. 

 - Đoạn văn kể về điều gì?

b, Hư​ớng dẫn viết từ khó:

 - Tìm những từ khó, dễ viết sai?

 + Các từ cần viết hoa trong đoạn văn.

- Gọi HS nêu cách viết một số từ khó.

- Cho HS viết bảng con một số từ .

 - GV lư​u ý HS cách trình bày đoạn văn.

c, HS viết chính tả:

- GV đọc bài cho HS viết.

D, Soát lỗi, kiểm tra bài:

 - GV đọc lại cho HS soát lỗi, thu 1 số vở kiểm tra chữ viết của HS.

2.3. H​ướng dẫn HS làm BT chính tả:

Bài  2:

 + Nêu yêu cầu?

- Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm làm 1 phần.
 - GV giúp đỡ HS làm bài chậm. 

 - Nhóm 1 làm phần a, nhóm 2 làm phần b, nhóm nào làm xong, làm phần bài nhóm bạn.
 - GV chốt lời giải đúng.
Bài 3: 

- Nêu yêu cầu BT.

 - H​ướng dẫn HS đánh số thứ thứ tự tương ứng số chỗ chấm trong bài, sau đó điền r, d, gi vào mỗi chỗ chấm trong bài.

 - GV chốt lời giải đúng.
	- HS mở SGK- tr 27.
- 2 HS nối tiếp nhau đọc . Lớp đọc thầm.

Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh - trí dũng song toàn đã bảo vệ được  danh dự đất nước ...

- HS tự tìm.VD: ba sứ thần, triều đại, ám hại, giận, linh cữu, thiên cổ,...

+ Việt Nam, Nam Hán, Tống, Nguyên, Bạch Đằng, Giang Văn Minh, Lê Thần Tông, vua Lê, vua Minh.

- Viết bảng một số từ khó ra bảng con.

- HS nghe - viết bài.

- HS đổi vở, soát bài.

- HS đọc thầm bài và nêu yêu cầu.

- Các nhóm làm vào VBT. 2 nhóm làm vào bảng nhóm .

- Lời giải đúng:

a) Giữ lại để dùng về sau: dành dụm, để dành.

 + Biết rõ, thành thạo: rành, rành rọt.

 + Đồ đựng đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao: cái giành.
b) Dám đ​ương đầu với khó khăn, nguy hiểm: dũng cảm.
 + Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây, quả: vỏ.
 + Đồng nghĩa với gìn giữ: bảo vệ.
- 1 HS nêu.

- HS đánh số thứ tự (1, 2,3,..) vào các chỗ chấm. Lớp chia 2 nhóm, mỗi nhóm điền một nửa số chỗ chấm và làm vào VBT. Đại diện 2 bạn làm vào phiếu khổ to.

+ Lời giải đúng: rầm rì, dạo, dịu, rào, giờ, dáng.

- Lời giải đúng:

t​ưởng, mãi, hãi, giải, cổng, phải, nhỡ.


3. Củng cố, dặn dò.

+ Nêu căn cứ để phân biệt r/d/gi.

- GV nhận xét tiết học.


Tiết 3: Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Mục tiêu: 

- Hiểu thế nào là một câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân  - kết quả.

- Biết điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống để tạo những câu ghép có quan hệ nguyên nhân - kết quả.

- Bồi d​ưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu

II.  Đồ dùng dạy học:

 - VBT Tiếng Việt 5, tập 2.

 - Vài tờ phiếu khổ to.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- Đặt câu ghép có dùng quan hệ từ để nối các vế câu.

- GV nhận xét.

2. Bài mới.
1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2. Hướng dẫn HS luyện tập.

	 Bài tập 3:

 - Nêu yêu cầu bài tập?

- Em hiểu gì về yêu cầu của bài?

 - Cho HS  làm bài miệng.

- Yêu cầu HS giải thích vì sao em chọn quan hệ từ đó?

- GV nhận xét, chốt cách giải thích hợp lí và cách ứng xử trong kĩ năng giao tiếp.

Bài tập 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV có thể gợi ý mẫu một phần(a):

+ Trong câu đã cho biết vế nào? Đã sử dụng quan hệ từ nào? Từ đó thường đi với quan hệ từ nào? 

+ Em có điền thêm quan hệ từ và nội dung nào vào câu đó?

 - Yêu cầu HS tự làm bài. GV nhận xét, kết luận.

 * Để điền vế câu còn lại cho hợp lí, phải xem xét vế trước có nội dung gì, đã sử dụng quan hệ từ nào và quan hệ từ đó thường đi kèm với quan hệ từ nào.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu tác dụng của việc sử dụng quan hệ từ nối các vế trong câu ghép chỉ nguyên nhân - kết quả?

 - Nhận xét tiết học.Dặn HS về nhà ôn bài,chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS nêu.

- HS nêu ý hiểu của mình.

- HS chọn quan hệ từ cần điền theo thứ tự:

a) Nhờ....

b) Tại...

- HS trả lời : Hai cặp quan hệ từ : Nhờ…nên…..; Tại….nên , nêu rõ nguyên nhân của thời tiết ( thuân, không thuân) và kết quả ( lúa tốt, lúa xấu).

- HS theo dõi.

- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS tự làm bài cá nhân vào vở. 

VD: a) Vì bạn Dũng không thuộc bài…………
- Vế nguyên nhân. Đã sử dụng quan hệ từ vì, từ đó thường đi với quan hệ từ nên để tạo thành một cặp quan hệ từ vì...nên...

- HS tự thêm vế câu.

VD: Vì bạn Dũng không thuộc bài nên các bạn phê bình.
- HS làm bài vào vở với các phần còn lại:

b) ....mà nó bị nhỡ chuyến xe.
c) Do kiên trì, nhẫn nại.....

- Một số HS trình bày bài trước lớp.

- Lớp chữa bài, chốt đáp án hợp lí.

- HS trả lời: sử dụng quan hệ từ nối các vế trong câu ghép chỉ nguyên nhân - kết quả có tác dụng làm cho câu văn đạt được sự thông báo cụ thể về nội dung.



Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp xe cần cẩu (Tiết 2)

I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Thực hành và hoàn thiện cách lắp xe cần cẩu.

- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II. Tài liệu và phương tiện

- Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học.

	2. Hoạt động 3 : Học sinh thực hành lắp xe cần cẩu
a) Chọn chi tiết
- Giáo viên theo dõi việc học sinh chọn lựa các chi tiết đã đúng chưa?

b) Lắp từng bộ phận
- Trước khi thực hành, cho 1 học sinh đọc lại phần ghi nhớ - SGK.

- Cho học sinh đọc lại các nội dung trong SGK và quan sát kĩ các hình đó.

- Cho học sinh thực hành lắp từng bộ phận. (Giáo viên chú ý học sinh khi lắp các chi tiết : vị trí trong, ngoài của các chi tiết và vị trí của các lỗ ; phân biệt mặt phải và trái để sử dụng vít khi lắp cần cẩu)

- Giáo viên quan sát, uốn nắn những học sinh (nhóm học sinh) lắp ghép còn lúng túng.

c) Lắp ráp xe cần cẩu
- Cho học sinh lắp ráp theo các bước SGK.

- Cho học sinh chú ý tới độ chặt của các mối ghép và độ nghiêng của cần cẩu.

- Khi học sinh lắp xong, cần kiểm tra xem cần cẩu đã hoạt động được chưa (quay tay quay để kiểm tra dây tời quấn vào, nhả ra có dễ dàng hay không ; cần cẩu có quay được theo các hướng hay không?)

3. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm 

 - Cho học sinh đọc tiêu chuẩn đánh giá trong SGK.

- Tổ chức cho học sinh đánh giá theo nhóm.

- Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B) ; những em hoàn thành trước thời gian và đúng yêu cầu kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A+)

* Nhắc học sinh tháo rời các chi tiết, xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- Học sinh chọn đúng, đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp.

- Học sinh tiến hành thực hành lắp các bộ phận và từng chi tiết theo hướng dẫn ở các hình trong SGK.

- Học sinh lắp ráp theo các bước SGK.

- Học sinh thực hiện các thao tác lắp ghép cần chính xác, nhanh nhẹn.

- Gọi 2 - 3 em lên bảng đánh giá sản phẩm của nhóm bạn theo tiêu chuẩn đánh giá trong SGK trang 76.


4. Nhận xét - dặn dò

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng thực hành của cá nhân hoặc nhóm học sinh.


Buổi chiều 

Tiết 1: Tiếng Việt( tăng)

Luyện tập về văn tả người.

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả người..

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Hoạt động dạy học :

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:  Nêu dàn bài chung về văn tả người?

- GV nhận xét.

2.Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn luyện tập:

Bài tập 1: Sau đây là hai cách kết bài cho bài văn tả người. Theo em, cách kết bài ở hai đoạn này có gì khác nhau?

Đề bài 1: Tả một người thân trong gia đình em.

      Em yêu bà em lắm. Em mong bà có thể sống lâu trăm tuổi với con cháu.
 Đề bài 2 :Tả thầy (cô) giáo để lại cho em nhiều ấn tượng nhất trong những năm học qua.

     Bây giờ tuy không được học thầy nữa nhưng những hình ảnh về thầy vẫn khắc sâu trong tâm trí chúng em, những HS lớp 5A. Nhờ có thầy mà chúng em mới có được ngày hôm nay. Em thầm hứa với thầy sẽ ọc tập thật tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để không phụ công dạy dỗ của thầy.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi làm bài.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.

- GV nhận xét, rút ra kết luận.

Bài tập 2: Cho các đề bài sau :
*Đề bài 1 : Tả một người bạn cùng lớp hoặc cùng bàn với em.

*Đề bài 2 : Tả một em bé đang tuổi chập chững tập đi.
*Đề bài 3 : Tả người mẹ thân yêu của em đang nấu cơm..

*Đề bài 4 :Tả một ca sĩ mà em yêu thích.

Em hãy chọn một trong 4 đề và kết bài theo 2 cách sau :

a) Phát biểu cảm nghĩ về người được tả.

b) Phát biểu cảm nghĩ, suy luận, liên hệ về vai trò của người đ­îc tả.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: + Kết bài phát biểu cảm nghĩ về người được tả là cách kết bài nào?

+ Kết bài phát biểu cảm nghĩ, suy luận, liên hệ về vai trò của người định tả là kiểu kết bài nào?

- GV hỏi một số HS: Em chọn đề bài nào để viết mở bài?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

- GV và HS nhận xét bài làm của các bạn, chỉnh sửa câu, từ cho chính xác.

- GV gọi HS dưới lớp đọc mở bài của mình.

- GV nhận xét, cho điểm HS viết đạt yêu cầu.

4. Củng cố dặn dò.
- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã được ôn tập.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.

	- HS trình bày.

- HS lắng nghe.

- 2HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm làm bài.

- Đại diện một số nhóm trình bày, cả lớp nhận xét bổ sung.

Lời giải:

- Đoạn kết bài 1 : Kết bài không mở rộng (nói lên tình cảm của bạn nhỏ với bà)

 - Đoạn kết bài 2 : Kết bài mở rộng ( nói lên tình cảm của bạn nhỏ với thầy giáo của mình, bình luận thêm vai trò của người thầy)

.

- 2 HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: + Kết bài không mở rộng.

+ Kết bài mở rộng.
- HS nêu đề bài mình chọn.

- 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- 3 – 5  HS đọc bài viết của mình.

Ví dụ: (Đề bài 3)

a) Từng ngày, từng giờ, chúng tôi sống trong sự ân cần chăm sóc của mẹ. Tôi rất yêu quý mẹ của tôi.

b) Gia đình hạnh phúc bên mâm cơm là giây phút tôi trân trọng nhất. Vì thế tôi càng cảm ơn mẹ nhiều hơn. Nhờ có mẹ mà bố con tôi luôn có những bữa cơm ngon mỗi ngày. Tôi mơ ước sau này có thể nấu ăn ngon như mẹ.

- HS lắng nghe và thực hiện.





Tiết 2: Toán ( tăng)

Ôn tập : Số thập phân

I. Mục tiêu :

- Giúp HS củng cố về cấu tạo, hàng, cách đọc, viết, so sánh số thập phân.

- Vận dụng kiến thức vào làm bài tập.

II. Các hoạt động dạy - học.

1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn HS ôn tập.

	+ Nêu cấu tạo số thập phân? Lấy VD?

+ Nêu cách đọc, viết số thập phân? Lấy VD?

- Trong phần thập phân, hàng nào là hàng lớn nhất? hàng nào bé nhất? Nêu mối quan hệ giữa các hàng liền kề? Lấy VD?

+ Nêu cách so sánh số thập phân?

Lấy VD minh hoạ cách so sánh?
	- Số thập phân gồm có 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.

- HS trả lời. Cho ví dụ.

- ... ở phần thập phân,hàng lớn nhất là hàng phần mười,  không có hàng bé nhất, hai hàng liền kề gấp hoặc kém nhau 10 lần.

- 2 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.




	3. Hướng dẫn luyện tập.

Bài 1 : Chuyển các phân số sau thành số thập phân: 
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+ Nêu yêu cầu bài?

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét.

*Củng cố: Cách viết phân số thành số thập phân.

Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2; 
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+ Nêu yêu cầu?                

+ Muốn sắp xếp được các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì?    

- Tổ chức cho HS làm bài.         

- Tổ chức nhận xét bài trên bảng.  

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách so sánh các số thập phân.              

Bài 3: Tìm 3 giá trị của x sao cho: 

         5,1 < x < 5,2

+ Bài yêu cầu gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

3. Củng cố, dặn dò.

+ Nêu cấu tạo của số thập phân? Cách đọc số thập phân? Cách so sánh số thập phân?

- GV chốt bài, nhận xét.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- 5 HS làm miệng trước lớp. Lớp nhận xét.
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- 1 HS nêu.

- Đổi các phân số thành số thập phân, sau đó so sánh các số với nhau rồi sắp xếp.

- Lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.
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- HS nêu yêu cầu.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. KQ: 

x = 5,11; x = 5,12 hoặc x = 5,13….

- 3 HS nối tiếp nhau trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ

Tết trồng cây

I. Mục tiêu

- HS hiểu ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây: đem lại lợi ích kinh tế cho mỗi gia đình, cho đất nước; góp phần quan trọng bảo vệ môi trường.

- HS biết hưởng ứng Tết trồng cây là hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch.

* Quy mô hoạt động: Theo quy mô lớp.

II. Tài liệu và phương tiện

- Hình ảnh Bác Hồ với Tết trồng cây.

- Sản phẩm cây hoa, rau.

- Hạt giống rau.

III. Các bước tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị

	- Trước 1 tháng GV giới thiệu cho HS lịch sử ra đời của tết trồng cây.

- GV giao nhiệm vụ. 

Bước 2: Ngày hội trồng cây
	- HS nghe và nắm bắt.

- Nhiệm vụ:

+ Mỗi tổ trồng và chăm sóc một cây để trưng bày trong ngày hội.

+ Mỗi tổ sưu tầm một hình ảnh Bác Hồ với Tết trồng cây.

+ Cử chọn người dẫn chương trình.

 


- Địa điểm: Sân sau trường.

- MC tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm của mình.

- GV cùng cả lớp tham quan và bình chọn.

Bước 3: Nhận xét, đánh giá.

- GV khen gnợi và trao giải cho những “Nhà làm vườn “ giỏi.

- Khuyến khích các tổ tặng lớp các snả phẩm để trang trí lớp học.

- Giáo dục HS Tết trồng cây.


Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

 I. Mục tiêu: Giúp HS  :
- Có biểu t​ượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật 

( HHCN)

- Tự hình thành đ​ược cách tính và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Vận dụng đ​ược các quy tắc tính diện tích để giải một  số  bài tập có liên quan.

- Rèn cho HS  ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV chuẩn bị 1 số hình hộp chữ nhật có thể khai triển đư​ợc

- 2 bảng phụ vẽ sẵn các hình khai triển.

III.Các hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nhắc lại đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập ph​ương?


- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. H​ướng dẫn HS hình  thành khái niệm, cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN

	a. Diện tích xung quanh:


- GV yêu cầu HS quan sát  mô hình trực quan về HHCN, chỉ ra các mặt xung quanh mặt đáy, chiều cao.

- GV nêu: Tổng diện tích 4 mặt bên của HHCN đ​ược gọi là diện tích xung quanh của HHCN.

- GV đư​a mô hình minh hoạ nh​ư SGK

( Tô màu diện tích xung quanh).

- Cho HS thảo luận và nêu cách tính diện tích xung quanh HHCN :

B1 : Tính chu vi đáy

B2 : Tính DT xung quanh

- GV chốt cách tính diện tích xung quanh HHCN.

b. Diện tích toàn phần:

- H​­íng dÉn HS t­​¬ng tù nh​­ SGK.

- Yêu cầu hS nhắc lại nhiều lần cách làm và công thức tính.

- GV chốt cách tính  diện tích toàn phần.

2.3. Thực hành : 

Bài 1 :

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Cho HS nhận xét bài làm của bạn. GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN.

- L​ưu ý các kích thư​ớc phải cùng đơn vị đo.

Bài 2:

- Cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.

+ Thùng tôn có đặc điểm gì?

+Diện tích tôn dùng để làm thùng chính là diện tích của những mặt nào?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV quan tâm, giúp đỡ HS  làm bài chậm.

- Nhận xét ,đánh giá.

* Củng cố: Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN.


	                                                                                                                                                     

                      8 cm

                                      5 cm

                                     4 cm  

                      8cm

- 1 - 2  em lên chỉ.

- 1 em lên bảng tháo HHCN ra và gắn lên bảng.

- HS nêu cách tính từng bước nh​ư SGK d​ưới sự hỗ trợ của GV.

- Nhiều  HS nhắc lại cách tính như​ SGK : 

S xq = chu vi đáy nhân chiều cao (cùng đơn vị )

- HS làm thứ tự  từng bước.

- HS nêu quy tắc tính và công thức tính DT toàn phần HHCN.

- Nhiều HS nhắc lại :  S tp = S xq + S 2 đáy
- 1 HS đọc đề bài. Lớp đọc thầm.

- HS vận dụng công thức tính vừa học để làm.

- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Diện tích xung quanh của HHCN đó là:

( 5 + 4) x 2 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích mặt đáy của HHCN đó là:

5 x4 = 20( m2)

Diện tích toàn phần của HHCN đó là:

54 + 20 x 2 = 104 ( dm2)

Đáp số: Sxq : 54 dm2
Stp: 104 dm2

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Không có nắp, dạng hình hộp chữ nhật.

- Diện tích xung quanh + diện tích 1 mặt đáy.

- 1 em lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở:

Diện tích xung quanh của thùng tôn là: 

                ( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 

                   6 x 4 = 24 ( dm2)

Diện tích tôn cần để làm cái thùng là:

                     180 + 24 = 204 ( dm2)




3. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần HHCN?

- Nhận xét giờ học.

-Chuấn bị bài: Luyện tập ( SGK tr 110).                                  


Tiết 2: Tập làm văn

Trả bài văn tả ng​ười

I. Mục đích , yêu cầu 

- Rút được kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, trình tự miêu tả, quan sát & chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người.  

- Biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi thầy cô YC trong bài viết của mình, tự viết lại một đoạn văn( hoặc cả bài ) cho hay hơn.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết 3 đề bài của tiết kiểm tra viết( Tả người) ở tuần 20, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, đoạn, ý,... trong bài làm của HS, cần sửa chung tr​ước lớp.

III. Các hoạt động dạy học

	1. ổn định tổ chức.


	

	2. Bài mới
	

	2.1. Giới thiệu bài : GV nêu MĐ, YC

2.2. GV nhận xét chung về kết quả làm bài của HS.
	-HS xác định nhiệm vụ học tập

	a) Nhận xét về kết quả làm bài của HS

- GV mở bảng phụ đã viết sẵn 3 đề bài của tiết KT, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý ,... của HS.

- Nhận xét chung về bài làm của cả lớp:

+ Những ​ưu điểm chính:

- Bố cục rõ ràng, đầy đủ 3 phần.

+ Những thiếu sót, hạn chế:

- Một số HS viết câu chưa rõ ý. Chưa biết cách viết câu. Hạn chế việc dùng dấu câu.

- Bài viết còn mắc lỗi chính tả, trình bày chưa khoa học.
	

	2.3. Hướng dẫn HS chữa bài

-GV trả bài cho HS 

a)HD chữa lỗi chung

- Một số HS lên bảng chữa từng lỗi.Cả lớp tự chữa trên nháp.
	- HS cả lớp trao đổi  về bài trên bảng.

	- GV chữa lại bằng phấn màu.

b) HD từng HS sửa lỗi trong bài:

- GV theo dõi HS làm việc
	-HS đọc lời nhận xét của cô, phát hiện thêm lỗi sai trong bài làm của mình & sửa lỗi. Đổi bài cho bạn bên cạnh để soát lỗi.

	c)HD học tập những đoạn văn hay, bài văn hay


	- HS trao đổi tìm ra cái hay, cái đẹp,cái đáng học tập của đoạn văn.

	3. Củng cố dặn dò

- Nhận xét chung tiết học

- Về nhà viết lại đoạn ch​a hay
	



Tiết 3: Địa lí

Các n​ước láng giềng của Việt Nam
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể:
 - Dựa vào l​ược đồ( bản đồ), đọc tên và nêu đư​ợc vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào,

 Trung Quốc.

 - Hiểu và nêu đ​ược:

 + Cam-pu-chia và Lào là 2 n​ước nông nghiệp, mới phát triển công nghiệp.

 + Trung Quốc là nư​ớc có số dân đông nhất thế giới, đang phát triển mạnh, nổi tiếng về mặt hàng công nghiệp và thủ công nghiệp truyền thống.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bản đồ các nư​ớc châu á,bản đồ tự nhiên châu ¸.

 - Các hình minh họa SGK.

 - GV và HS s​ưu tầm các tranh ảnh, thông tin về tự nhiên, các cảnh đẹp, các ngành kinh tế, văn hóa- xã hội của 3 n​ước Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Dân cư châu á tập chung đông đúc ở vùng nào? Tại sao?

+ Ngành kinh tế nào là ngành sản xuất chính của người dân châu ¸?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1:  Cam-pu-chia

- Cho HS làm việc theo nhóm 6.

+ Nêu vị trí địa lí của Cam-pu-chia?

+ Chỉ trên l​ược đồ và nêu tên thủ đô Cam-pu-chia?

+ Nêu đặc điểm địa hình của Cam - pu - chia?

+ Ngành kinh tế nào là ngành sản xuất chính của Cam - pu - chia?

+ Vì sao Cam-pu-chia đánh bắt được nhiều cá n​ước ngọt?

+ Mô tả kiến trúc đền Ăng-co Vát và cho biết tôn giáo chủ yếu của ngư​ời dân Cam-pu-chia.

 - GV chốt kiến thức.

2.3. Hoạt động 2: Lào

+ Nêu vị trí của Lào?

+ Chỉ trên l​ược đồ và nêu tên thủ đô Lào?

+ Địa hình?

+ Kể tên sản phẩm của Lào?

+  Mô tả kiến trúc Luông Pha- băng. Người dân Lào chủ yếu theo đạo gì?

 - GV kết luận .

2.4. Hoạt động 3:  Trung Quốc.

+ Vị trí địa lí của Trung Quốc?

+ Chỉ trên l​ược đồ và nêu tên thủ đô?

- Diện tích và dân số Trung Quốc?

+ Địa hình?

+  Sản phẩm?

+ Em có biết những gì về Vạn Lí Trường Thành?

2.5. Hoạt động 4: Thi kể về các n​ước láng giềng của Việt Nam.

- GV nêu cách làm , cổ vũ cho HS hoặc có thể gợi ý…
	-2 HS lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS mở SGK, tr 107.

- HS quan sát lược đồ các khu vực châu á và l​ược đồ kinh tế 1 số nước châu ¸.

- Nằm trên bán đảo Đông D​ương trong khu vực Đông Nam ¸...
- Thủ đô: Phnôm Pênh.

- Tư​ơng đối bằng phẳng, đồng bằng chiếm đa số...

- Dân cư​ tham gia sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

- Vì giữa Cam-pu-chia là 1 biển n​ước ngọt lớn- Biển Hồ.

- HS mô tả và nêu.

+ Ng​ười dân chủ yếu theo đạo Phật,...

- Hoạt động theo nhóm 6, quan sát lư​ợc  các l​ược đồ nh​ư phần 1..

- Nằm trên bán đảo Đông Dư​ơng

- Thủ đô của Lào là Viêng Chăn.

- Chủ yếu là đồi núi và cao nguyên.

- Quế, cánh kiến, gỗ quý, lúa gạo.

- Ng​ười dân Lào chủ yếu theo đạo Phật.

- HS làm việc theo nhóm 6, cùng xem lược đồ.

- Trung Quốc trong khu vực Đông ¸...

- Thủ đô: Bắc Kinh.

- Là nư​ớc có diện tích lớn. Dân số đông nhất thế giới.

- Chủ yếu là đồi núi và cao nguyên.

- Chè, gốm sứ, tơ lụa. Ngày nay các sản phẩm nh​ư máy móc, thiết bị ô tô, đồ chơi, hàng điện tử, hàng may mặc ,... đã xuất khẩu sang nhiều nư​ớc.

- Đây là công trình kiến trúc đồ sộ đ​ược xây dựng thời Tần Thủy Hoàng....

 HS  làm việc theo nhóm ( 3 nhóm.)

- Các nhóm tr​ưng bày các tranh ảnh, thông tin, sản phẩm về quốc gia mình đã s​ưu tầm đ​ược.


3. Củng cố, dặn dò:

 - Gọi HS đọc Ghi nhớ( SGK, tr 109)

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài: Châu âu.

Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt lớp.

I. Mục tiêu:   

- Kiểm điểm lại các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua , hướng phấn đấu khắc phục trong tuần tới. ổn định mọi nền nếp của  lớp.

- Hs nhận thấy ưu điểm và tồn tại của mình trong tuần qua, cần đề ra phương hướng  tuần tới.

- GD cho HS ý thức tự giác, tinh thần phê và tự phê ; ý thức học tập, yêu trường, lớp.

II. Nội dung sinh hoạt

1. ổn định tổ chức:

- Lớp phó VN cho cả lớp hát đồng thanh một bài.

2. Nội dung chính              
2.1.Sinh hoạt lớp.
a.Kiểm điểm hoạt động tuần 21.

*GV mời lớp trư​ởng lên điều khiển sinh hoạt lớp.:

-Lớp tr​ưởng điều khiển.

-Các tổ tr​ưởng nhận xét chung về tổ và từng thành viên trong tổ. 
	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng..........Tổ 2 hạng .............Tổ3 hạng.........................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ......................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ......................................................................

2.2.Ph​­¬ng h­​íng tuần 22.

 - Tiếp tục ổn định nề nếp.Thi dua học tập giữa các cá nhân ,các tổ.

- Tiếp tục thực hiện “đôi bạn cùng tiến”. Giúp đỡ bạn nhiệt tình trong mọi mật học tập.

- Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động tập thể một cách nghiêm túc và có chất lượng.

- Đẩy mạnh thi đua học tập ở học kì II giữa các tổ và từng thành viên trong tổ. 

2.3.Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch)


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 22

Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Lập làng giữ biển

I. Mục tiêu :

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng lúc trầm, lúc hào hứng, sôi nổi; biết phân biệt lời các nhân vật.

- Hiểu: Ca ngợi những dân chài táo bạo, dám rời mảnh đất quê hương tới lập làng ở hòn đảo ngoài biển khơi để xây dựng cuộc sống mới, giữ một vùng biển trời của Tổ quốc. 

II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh hoạ trong SGK.

III. Các hoạt động dạy - học :

	 1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS đọc bài Tiếng rao đêm và nêu nội dung của bài.

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài :

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ, nêu nội dung bức tranh, dẫn dắt vào giới thiệu bài.

2.2. Luyện đọc 

- Gọi 1HS đọc bài.

+ Nêu cách chia 4 đoạn ?

- GV chốt lại cách chia đoạn đúng.

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 kết hợp đọc từ khó. Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai. 

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ khó.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp. Gọi HS đọc đại diện.

- GV đọc cả bài.

2.3. Tìm hiểu bài:

+ Bài văn  có những nhân vật nào ?

+ Bố và ông của Nhô bàn với nhau việc gì?

+ Theo lời của bố Nhô, việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?

+ Hình ảnh làng mới hiện ra như thế nào qua những lời nói của bố Nhô ?

+ Tìm những chi tiết cho thấy ông Nhô suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đã đồng tình với kế hoạch lập làng giữ biển của bố Nhô?

+ Nhô nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?

+ Hãy nêu ý chính của bài ?

* GV chốt lại nội dung chính của bài.

2.4. Luyện đọc diễn cảm:

Chọn đọc diễn cảm đoạn 3  tiêu biểu theo phân vai: GV đọc mẫu 

- Từng tốp HS phân vai luyện đọc. Một vài cặp thi đọc diễn cảm.  

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm.

3. Củng cố, dặn dò:
+ Qua bài đọc, nêu trách nhiệm của người công dân đối với biển đảo của Tổ quốc?

* GV liên hệ, giáo dục HS tình yêu biển, đảo.

- Nhận xét tiết học.

 - Đọc trước bài “Cao Bằng”. 
	- HS đọc và nêu nội dung của bài.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát, theo dõi.

- 1 hs đọc. Cả lớp đọc thầm theo

- Chia làm 4 đoạn:

+ đoạn 1:….toả ra hơi muối

+ đoạn 2:…thì để cho ai?

+ đoạn 3:…..nhường nào. 

+ đoạn 4: còn lại

- HS đọc nối tiếp. Luyện đọc từ khó: ngư trường, lưu cữu,  … 

- 4 HS đọc nối tiếp. Giải nghĩa từ khó : ngư trường, vàng lưới, lưới đáy, lưu cữu,….
- HS luyện đọc nhóm đôi. Đại diện 1 nhóm đọc toàn bài trước lớp.

- HS theo dõi.

+ Bạn Nhô, bố và ông của Nhô 

+ Họp làng để di dân ra đảo, cả gia đình Nhô dần ra đảo. 

+ Ngoài đảo có đất rộng, bãi dày, cây xanh, nước ngọt, ngư trường gần, đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay của những người dân chài là có đất rộng để phơi một vàng lưới, buộc được một con thuyền.

+ Làng mới ngoài đảo đất rộng hết tầm mắt, thả sức phơi lưới, buộc thuyền. ..sẽ có chợ, trường học, nghĩa trang…

+ Ông bước ra võng, ngồi xuống võng, vặn mình, hai má phập phồng như người xúc miệng khan. Ông đã hiểu những ý tưởng đã được hình thành trong suy tính của con trai ông quan trọng đến nhường nào.

+ Nhô tin kế hoạch của bố và mơ tưởng đến làng mới.

+  Ca ngợi những người dân chài dũng cảm, dám dời mảnh đất quê hương đến một vùng đảo ngoài biển để xây dựng cuộc sống mới.

- HS tìm giọng đọc phù hợp với từng nhân vật: bố Nhô, ông Nhô, Nhô, người dẫn truyện.  

-Từng tốp đọc phân vai.

-1 tốp HS nối tiếp đọc diễn cảm toàn bài.

-HS bình chọn nhóm bạn đọc hay nhất.

- Phải biết giữ gìn và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.



Tiết 2: Toán

Luyện tập

I.  Mục tiêu:  Giúp HS :
- Củng cố công thức tính diện tích xung quanh & diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh & diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật trong một số tình huống đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy- học.

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh & diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- GV nhận xét.

2. Bài mới
2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
2.2. Luyện tập  

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

- Tổ chức cho HS làm bài. Lưu ý HS: Các số đo có cùng đơn vị đo.

- Chữa bài: 

+ Gọi 2 HS đọc bài làm của mình.

+ Gọi HS khác nhận xét.

+ GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

-Yêu cầu 1 HS nêu cách làm. 

-Yêu cầu 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài:

+ Gọi HS nhận xét bài.

+ Đổi chéo vở KT.

+ GV chốt kết quả đúng.

* GV yêu cầu HS tính diện tích quét sơn khi người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài của cái thùng không nắp đó.

* Củng cố: Cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Bài 3:  

-Yêu cầu HS đọc đề bài, tự làm bài.    

- GV kiểm tra một số bài, chữa bài chung cả lớp.

+ Tại sao diện tích toàn phần toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau?

+ Tại sao lại điền S vào câu c?

3.Củng cố dặn dò: 

- Cho HS nhắc lại công thức tính Sxq & Stp của hình hộp chữ nhật. 

- GV nhận xét giờ học, dặn HS về ôn bài.


	- 2HS lên bảng, HS cả lớp đổi chéo VBTT kiểm tra.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân.

- 2 HS nêu kết quả tìm được. HS cả lớp nhận xét, bổ sung, sửa sai.

Đáp số: a) SXQ = 1440 dm2
                 STP = 2190 dm2             

             b) SXQ = 
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- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS phân tích đề bài.

- Diện tích quét sơn chính là diện tích toàn phần trừ đi diện tích cái nắp; mà diện tích cái nắp là diện tích một mặt đáy.

- 1 HS làm vào bảng phụ. Lớp làm bài vào vở.

Diện tích cần quét sơn ở mặt ngoài bằng diện tích xung quanh của cái thùng.Ta có: 8 dm = 0,8 m

Vậy diện tích quét sơn cái thùng là

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 + 1,5 x 0,6

                                      = 4,26 ( m2)

                               Đáp số: 4,26m2  

- HS nêu: Lấy 4,26 x 2 = 8,58 m2

- HS nêu lại quy tắc tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Chữa bài , chốt đáp án đúng :                    
a), d) : §

b), c) : S

-Vì diện tích toàn phần bằng tổng diện tích các mặt nên khi thay đổi vị trí đặt hộp, diện tích toàn phần không thay đổi.

-Vì diện tích XQ của hình 1 là: 9,6 dm2, diện tích XQ của hình 2 là: 13,5 dm2



Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)

Luyện tập về cách nối các vế câu ghép

I. Mục tiêu:

- Giúp đỡ HS  củng cố lại kiến thức về cách nối câu ghép    .

- Hiểu và có kĩ năng sử dụng câu thành thạo trong khi nói và viết câu ghép.

- Biết tìm từ và sử dụng câu ghép từ thích hợp. 

II. Các hoạt động dạy học:

	1. Lí thuyết :

- Chỉ rõ cách nối các vế câu ghép đã học ? Cho VD?

2. H​​ướng dẫn HS làm một số bài tập:

Bài 1: Trong các câu d​ưới đây câu nào là câu ghép?

a) Bà em kể chuyện Sọ Dừa, em chăm chú lắng nghe.

b) Mùa xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc.

c) Đêm đã rất khuya nh​​ưng chị em vẫn ngồi học bài.

- Gọi HS nêu yêu cầu.

+ Thế nào là câu ghép?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV chốt lại kết quả đúng: Cả ba câu đều là câu ghép.

* Củng cố về câu ghép.

Bài 2: Hãy cho biết các câu ghép ở bài 1 đ​ư​ợc nối với nhau bằng cách nào? Hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ các vế câu đó.

+ Bài có mấy yêu cầu? Là những yêu cầu nào?

+ Có mấy cách nối các vế câu ghép?

- Yêu cầu HS làm bài.

-  Tổ chức cho HS chữa bài. GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Có hai cách nối các vế trong câu ghép: nối trực tiếp và dùng từ có tác dụng nối. 

Bài 3: Tìm từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp để điền vào ô trống.

a) Gió thổi ào ào...một trận mưa ập tới.

b) Quê nội Huy ở Thanh Hà...quê ngoại bạn ấy ở Thanh Miện.

c) Minh học chậm môn toán...Minh chủ quan và biếng học.

- Gọi HS nêu yêu cầu và tự làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Các từ: rồi, còn, nhưng thuộc từ loại nào?

+ Yêu cầu HS giải thích cách làm.

* Củng cố: Cách nối các vế trong câu ghép bằng quan hệ từ.

Bài 4: Em hãy viết một đoạn văn có sử dụng câu ghép và chỉ rõ các vế của câu ghép đư​ợc nối với nhau bằng cách nào?

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Gọi HS trình bày bài làm.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Thế nào là câu ghép? Có mấy cách nối các vế trong câu ghép?

- GV nhận xét giờ học. Về xem lại bài
	- Vài HS nêu. Cho VD 

- HS khác nhận xét, bổ sung .

- 1 HS nêu, lớp đọc thầm.

- HS nêu lại khái niệm câu ghép.

- HS làm bài vào vở. 1HS nêu miệng trước lớp.

- Có 2 yêu cầu: Tìm cách nối các vế trong câu ghép và xác định thành phần của mỗi vế câu trong các câu ghép ở bài 1.

- Có 2 cách nối: Nối trực tiếp và dùng từ có tác dụng nối.

- HS làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài.

a) Bà em/ kể chuyện Sọ Dừa, em /chăm chú lắng nghe. (vế 1 nối trực tiếp với vế 2).

b) Mùa xuân /về, cây cối/ đâm chồi nảy lộc.

(vế 1 nối trực tiếp với vế 2).

c) Đêm/ đã rất khuya nh​​ưng chị em/ vẫn ngồi học bài. (vế 1 nối với vế 2 bằng từ nhưng).

- 3 HS lên bảng làm bài.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

a) rồi             b) còn                c) nhưng

- Quan hệ từ.

- 1 HS nêu.

- HS tự viết bài.

- 1 số HS đọc bài của mình.





Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Bến Tre đồng khởi

I. Mục tiêu

Học xong bài này HS biết:

-  Vì sao nhân dân miền Nam phải vùng lên "Đồng khởi".

-  Đi đầu trong phong trào đồng khởi ở miền Nam là nhân dân tỉnh Bến Tre.

-   Rèn kĩ năng quan sát tranh trả lời câu hỏi.

-  Giáo dục HS lòng yêu nước, lòng căm thù giặc .

II. Đồ dùng dạy- học

-  Bản đồ hành chính Việt Nam.

- Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ.

+ Vì sao đất nước ta, nhân dân ta phải đau nỗi đau chia cắt? 

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

- Dùng bản đồ hành chính để giới thiệu địa danh Bến Tre.

2.2.Hoạt động 1: Hoàn cảnh bùng nổ phong trào Đồng khởi  Bến Tre.

+ Vì sao ND miền Nam đồng loạt đứng lên chống lại Mĩ- Diệm?

+ Phong trào bùng nổ từ  vào thời gian nào? Tiêu biểu nhất là ở đâu?

* GV chốt kiến thức.

2.3. Hoạt động 2: Phong trào " Đồng khởi" của nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Thuật lại diễn biến của phong trào 
Đồng khởi ở Bến Tre?

+ Nêu ý nghĩa của phong trào Đồng khởi Bến Tre.

- GV cung cấp thêm thông tin để HS hiểu sự lớn mạnh của phong trào này.

+ Nêu cảm nghĩ của em về phong trào Đồng khởi Bến Tre.

3. Củng cố, dặn dò:

 - Rút ra Bài học SGK, tr 44. 

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài: Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta.
	-2 HS lên bảng, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS theo dõi.

- HS mở SGK, tr 43.

 Hoạt động nhóm đôi, đọc thầm SGK rồi thảo luận.

+ Do sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Mĩ- Diệm, ND miền Nam buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp.

-Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, mạnh mẽ nhất là ở Bến Tre.

 Hoạt động theo nhóm đôi, đọc SGK, thảo luận.

- HS các nhóm lần lượt thuật cho nhau nghe.

- 2 HS thuật trước lớp.

- Phong trào mở ra kỉ nguyên mới cho đấu tranh của ND miền Nam: ND miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, đẩy Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng.

- HS có thể trình bày kiến thức mình biết về phong trào này.

-HS xung phong nêu.

-Vài HS đọc.



Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu : Giúp HS :
- Củng cố công thức tính Sxq và S tp của hình lập phương.

- Vận dụng được quy tắc tính Sxq và Stp của hình lập phương để giải một số tình huống đơn giản.   

II. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ

+ Nêu quy tắc tính Sxq và Stp của hình lập phương.   

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập.

Bài 1: 

- YC HS làm bài cá nhân (Vận dụng trực tiếp công thức tính Sxq và Stp của hình lập phương để thực hiện YC, lưu ý HS đổi về cùng 1đv)  

- GV kết luận đáp án đúng.

*Củng cố: Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC.

- YC HS thảo luận nhóm đôi

- Gọi các nhóm lên trình bày kết quả, nêu cách gấp và giải thích kết quả.

- GV nhận xét, kết luận: Hình 3 và 4 gấp được hình lập phương.  

- Yêu cầu HS tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương vừa gấp được.

* Củng cố: Đặc điểm hình lập phương, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.

Bài 3:

- YC HS đọc đề bài. Gọi 1 HS nêu cách làm rồi cho HS làm bài cá nhân vào vở.    

- Gọi HS đọc kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung, nêu cách làm.

- GV chốt đáp án đúng. 

- Nêu bài toán để HS suy nghĩ: Vị trí đặt hộp có ảnh hưởng đến Sxq và S tp của hình lập phương và hình hộp chữ nhật thế nào?

3. Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương?

- Nhận xét tiết học
	- 2-3 học sinh lên bảng, cả lớp kiểm tra

 trong nhóm đôi.

- Lắng nghe.

- HS tự làm bài, làm xong đổi vở cho nhau, kiểm tra chéo.

                     Bài giải

Ta có : 2m5 dm = 2,05 m

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

           2,05 x 2,05 x 4 = 16,81(m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

           2,05 x 2,05 x 6 = 25,215 (m2)

                           Đáp số: 16,81 m2
                                        25,215 m2
- Hs đọc yêu cầu

- HS thảo luận.

- HS trình bày kết quả.

- HS theo dõi.

- HS đọc kết quả:Sxq và S tp của hình lập phương vừa gấp được( Sxq = 4cm2; Stp = 6cm2
- HS thực hiện yêu câu của GV.

Đáp án:

a) S ; b) § ; c) S ; d) § 

- Sxq và Stp của hình lập phương không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp.

- Sxq của hình hộp chữ nhật phụ thuộc vào vị trí đặt hộp còn Stp của hình hộp chữ nhật thì không.

- 2 HS nêu lại quy tắc, lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập đọc

Cao Bằng

I. Mục tiêu:

- Đọc l​ưu loát, diễn cảm toàn bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện lòng yêu mến của tác giả với đất đai và những ng​ười dân Cao Bằng đôn hậu.

- Hiểu: Ca ngợi Cao Bằng- mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những ng​ười dân mến khách, đôn hậu đang gìn giữ biên c​ương của Tổ Quốc.
- HTL bài thơ.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh hoạ . 

III . Hoạt động dạy và học :

	1. Kiểm tra bài cũ :

- HS đọc bài “Lập làng giữ biển”, và nêu nội dung bài.

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện đọc . 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

+ Nêu cách chia đoạn?

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai, kết hợp đọc từ khó.

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ. 

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm đôi.

- GV đọc cả bài.

2.3. Tìm hiểu bài

- Tổ chức cho HS đọc thầm và trảlời các câu hỏi trong SGK, phần tìmhiểu bài.

+ Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng?


+ Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng?
+ Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng?

* GV KL: Không thể đo hết chiều cao của núi non Cao Bằng cũng như không thể đo hết lòng yêu đất nước rất sâu sắc mà giản dị, thầm lặng của người Cao Bằng.

+ Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói điều gì?

+ Nêu nôi dung chính của bài?

* GV chốt lại nội dung chính của bài.

2.4. Luyện đọc diễn cảm:

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc diễn cảm 6 khổ thơ.

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm khổ 1,2,3. 

- Gọi HS đọc bài, kết hợp HTL.

3. Củng cố, dặn dò

+ Nêu nội dung của bài thơ?

- Nhận xét tiết học

-Về nhà tiếp tục HTL cả bài thơ. 
	- 2 HS đọc và nêu nội dung bài.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- Chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn gồm hai khổ thơ.

- 3 HS đọc nối tiếp đoạn, lớp đọc thầm. Luyện đọc từ khó: lặng thầm, suối khuất, rì rào,.. 

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2. Giải nghĩa từ: Cao Bằng, Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bắc,…
- HS luyện đọc theo nhóm đôi. Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

- Lắng nghe.

- Muốn đến Cao Bằng phải v​ượt qua Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bắc,…
 + Những từ ngữ: Sau khi qua…ta lại vượt…, lại vư​ợt.” Nói lên địa thế rất xa xôi, đặc biệt hiểm trở của Cao Bằng.
+...đầu tiên là mận ngọt..rất th​ương, rất thảo..lành như​ hạt gạo, hiền như​ suối trong…

+ “Còn núi non Cao Bằng…..Sâu sắc người Cao Bằng’’. Cho thấy tình yêu đất nước của người Cao Bằng cao như núi không đo hết được. 

+ “ Đã dâng đến tận cùng…..Như suối khuất rì rào.” Cho thấy tình yêu đất nước của người Cao Bằng trong trẻo như suối sâu.

+ Cao Bằng có vị trí quan trọng: ngư​ời Cao Bằng vì cả n​ước mà giữ lấy biên c​ương.

+ Ca ngợi Cao Bằng - mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những con người mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương của Tổ quốc.  

- 3 HS nối tiếp nhau đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu cách đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu.Các tổ cử đại diện thi đọc.

- 2 HS nêu lại nội dung của bài.



Tiết 4: Tập làm văn

Ôn tập văn kể chuyện

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức văn kể chuyện.

- Làm đúng bài tập thực hành, thể hiện khả năng hiểu 1 truyện kể.

II. Đồ dùng dạy - học

- Bảng phụ ghi  BT1.VBTTV

III. Hoạt động dạy và học 

	1. ổn định trật tự:

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

+ Bài 1 yêu cầu gì?

- Tổ chức hoạt động nhóm.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả.

- GV treo bảng phụ kết quả hoàn chỉnh.

* Củng cố về văn kể chuyện.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề bài, xác định yêu cầu của bài ?

- Gọi HS đọc câu chuyện Ai giỏi nhất?
- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân. Gọi HS trình bày.

- GV chốt lại đáp án đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Qua câu chuyện em học được điều gì ở Sóc?

- GV liên hệ, giáo dục HS biết lo xa và chăm chỉ lao động và học tập.

+ Thế nào là văn kể chuyện? Nêu cấu tạo của bài văn kể chuyện?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Lắng nghe.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm theo.

- trả lời câu hỏi.

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm báo cáo:

+ Câu a : Kể 1 chuỗi sự việc có đầu - cuối liên quan đến 1 số nhân vật….

+ Câu b : Tính cách của nhân vật được thể hiện qua:

    - hành động ….

    - lời nói, ý nghĩ…
    - đặc điểm ngoại hình tiêu biểu.

+ Câu c : Bài văn kể chuyện có cấu tạo 3 phần:

Mở bài, thân bài, kết bài

- Nhóm khác bổ sung

- Vài HS nhắc lại 

- HS đọc đề bài và xác định yêu cầu của đề bài.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS làm bài tập trắc nghiệm và trình bày: 

+ Câu 1 : Phần c

+ Câu 2 : Phần c 

+ Câu 3 : Phần c

- HS trả lời.

- HS theo dõi.

- 2 HS nêu lại khái niệm và cấu tạo của bài văn kể chuyện.



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Ôn tập, củng cố công thức tính diện tích XQ & diện tích TP của hình lập phương & hình hộp chữ nhật( HHCN).

- Củng cố mối quan hệ giữa các số đo các kích thước với diện tích XQ & diện tích TP một hình. 

- Giáo dục các em tính cẩn thận, chính xác.  

II. Đồ dùng dạy học:

- GV chuẩn bị bảng phụ ghi BT 2.

-2 hình lập phương BT 3.   

III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	+ Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương, hình hộp chữ nhật ?

- GV nhận xét.
	- 2, 3 HS lên bảng trả lời. 

- Lớp nhận xét, bổ sung.



	2.Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2.Luyện tập 
	- Lắng nghe.

	Bài 1: 
	

	-YC HS đọc đề bài.

+ Hãy nêu công thức tính Sxq & Stp của hình hộp chữ nhật?

+Trong trường hợp các số không cùng đơn vị đo ta phải làm gì?
	- HS đọc, phân tích đề.

- 2 HS nhắc lại

- Đổi về cùng đơn vị đo.

	-YC 2 HS lên bảng làm bài.

 - GV quan sát HS, động viên, giúp đỡ, KT kết quả tính.

- YC HS nhận xét bài trên bảng, đổi nhóm đôi, nhận xét bài của nhau.

- GV xác nhận kết quả đúng.

- GV chốt kiến thức về cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN.
	- HS cả lớp làm vào vở.

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng từng phần.

 VD : a)Diện tích xung quanh của HHCN :
         (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6(m2)

        Diện tích một mặt đáy của HHCN :

           2,5 x 1,1 = 2,75 (m2)

      Diện tích toàn phần của HHCN:

            3,6 + 2 x 2,75 = 9.1 (m2)

	Bài 2:

- YC HS đọc đề bài.

- GV treo bảng phụ.

+ Bảng này có nội dung gì?
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Quan sát.

- Cho biết kích thước một số hình hộp chữ nhật

	+ Hãy nêu các yếu tố đã biết trong từng trường hợp?
	- HS nối tiếp nêu, mỗi HS 1 trường hợp.

	-YC HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành bảng.

- GV xác nhận kết quả.
	- HS trình bày kết quả thảo luận của từng phần.



	+ Nêu cách tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật khi đã biết chu vi mặt đáy & chiều dài?
	-Ta lấy chu vi mặt đáy chia 2 rồi trừ đi chiều dài.

- Vài HS nhắc lại cách làm.

	+ Nhận xét về chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật thứ 3?

* GV kết luận: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng và chiều cao bằng nhau.
	- Chiều dài = chiều rộng = chiều cao (Hình lập phương).

- HS nhắc lại kết luận.

	Bài 3:

- YC HS đọc đề bài.

- GV trưng bày dụng cụ trực quan

- Hình lập phương có a = 4 cm, nếu a tăng gấp 3 thì S xq, S tp tăng mấy lần? Tại sao?

+ Ai có cách làm khác?(dựa vào công thức)

+ Cho HS nêu cách 2.

- GV nhận xét, chốt các cách làm.

* GV kết luận: Khi gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó sẽ gấp lên 9 lần. 
	- HS thảo luận nhóm đôi, trình bày kết quả:

 VD : Cách 1: 

Cạnh của hình lập phương mới là:

                 4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 4 cm là:

                 (4 x 4 ) x 4 = 64 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 4 cm là:

              (4 x 4) x 6=96 ( cm2)

Diện tích xung quanh của của hình lập phương có cạnh 12 cm :

               (12 x 12) x 4 = 576 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 12 cm là:

              (12 x 12) x 6 = 864 (cm2|)

Diện tích xung quanh của hình lập phương mới gấp diện tích xung quanh của hình lập phương cũ là:

                  576 : 64 = 9 (lần)


	3. Củng cố dặn dò:

- Cho HS nhắc lại công thức tính Sxq &

 Stp của hình hộp chữ nhâth & hình lập phương.

- Chuẩn bị bài Thể tích một hình.
	Diện tích toàn phần của hình lập phương mới gấp diện tích toàn phần của hình lập phương cũ là:           864 : 96 = 9 (lần)

-2-3 HS nhắc lại



Tiết 2
: Chính tả

Nghe - viết: Hà Nội
I. Mục tiêu:

 - Nghe- viết chính xác, đẹp đoạn trích của bài thơ  Hà Nội. 

 - Biết tìm và viết đúng danh từ riêng( DTR) là tên ng​ười, tên địa lí Việt Nam.

 - Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con ng​ười.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - VBT Tiếng Việt 5, tập 2.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ : 2 HS viết bảng:
  + rầm rì, dạo nhạc, mát dịu, giờ giấc.

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu, mục đích bài học.

2.2. H​ướng dẫn viết chính tả :

 a, Trao đổi về nội dung đoạn thơ .

 - Gọi HS đọc đoạn thơ.

 - Bài thơ ca ngợi điều gì?

b, H​ướng dẫn viết từ khó:

 - Tìm những từ khó, dễ viết sai, từ viết hoa trong bài?

- Cho HS viết bảng con.

- GV sửa cho HS.

 - GV l​ưu ý HS cách trình bày bài thơ.

c, HS viết chính tả:GV đọc cho HS viết.

d, Soát lỗi, kiểm tra bài:

 - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. Thu và kiểm tra một số vở của HS.

2.3. H​ướng dẫn HS làm BT chính tả:

Bài 2:

 a) Cho HS đọc yêu cầu, nội dung đoạn văn.

 - Cho HS làm bài theo nhóm đôi.

- Gọi HS trình bày.

 - GV chốt lời giải đúng.

* Củng cố: Danh từ riêng, cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam.

Bài 3:

 - GV chia lớp làm 2 nhóm, mỗi nhóm làm 1 phần.
* Củng cố: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam.


	- Lớp viết giấy nháp

+ hoang t​ưởng, sợ hãi, giải thích, nhớ mãi.
- HS mở SGK- tr 37 
- 2 HS nối tiếp nhau đọc đoạn thơ. 

- HS trả lời: Bài thơ là lời một bạn nhỏ mới đến thủ đô thấy Hà Nội có nhiều thứ lạ, nhiều cảnh đẹp.
- HS tự tìm từ. VD: chong chóng, trời nổi gió, trăng vàng, chùa,...
+ Từ viết hoa: Hà Nội, Hồ G​ươm, Tháp Bút, Ba Đình, Một Cột, Tây Hồ.
- Lắng nghe.

- HS nghe, tự nhớ, viết bài.

- HS đổi vở, soát bài.

- 1 HS đọc.

- Trao đổi, tìm từ trong nhóm, viết vào bảng con.

- Cả lớp làm vào VBT. Vài em nêu miệng.

a) Danh từ riêng: 

+ Chỉ tên người: Nhô

+ Chỉ tên địa lí: Bạch Đằng Giang, Mõm Cá Sấu

b) Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam cần viết hoa chữ cái đứng đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

- HS tự làm theo yêu cầu BT. Vài em nêu miệng. VD:

a) Tên người: Thuỳ Linh, Trần Quốc Toản,…
b) Tên địa lí: hồ Ba Bể, xã Phạm Kha,….

- Lớp nhận xét, chữa bài.


3. Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam?
-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà viết thêm tên 2 anh hùng nhỏ tuổi, 2 tên sông mà em biết.


Tiết 3
: Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Mục tiêu :
 - HS hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ t​ương phản.

 - Biết tạo ra các câu ghép thể hiện quan hệ t​ương phản bằng cách nối các vế câu ghép bằng QHT, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí của các vế câu.

 - Bồi d​ưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu. 

II. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đặt câu ghép nguyên nhân kết quả trong đó có sử dụng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ để nối các vế câu với nhau.

- GV nhận xét,

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. H​ướng dẫn HS làm BT phần Luyện tập.

	Bài 1:

 - Yêu cầu HS đọc nội dung BT.

 - Yêu cầu lớp làm vào VBT, 2 em lên bảng.

 - GV cùng HS nhận xét, chốt lời giải đúng.

+ Quan hệ giữa các vế câu trong hai câu ghép trên là gì?

+ Nêu quan hệ từ và cặp quan hệ từ được sử dụng nối các vế trong hai câu ghép trên?

+ Nêu các quan hệ từ, cặp quan hệ từ khác có thể dùng để nối các vế trong câu ghép thể hiện mối quan hệ tương phản?  

* GV kết luận: Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một quan hệ từ ( tuy, dù, mặc dù,…) hoặc cặp quan hệ từ (mặc dù….nhưng….; dù….nhưng…
Bài 2:

+ Nêu yêu cầu bài?

+Vế câu cần điền vào chỗ trống phải có quan hệ như thế nào với vế câu đã cho?

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV giúp đỡ HS làm bài chậm.


-  GV chốt cách viết vế câu trong câu ghép chỉ quan hệ tương phản.

Bài 3:


+ Nêu yêu cầu bài tập?

 - Gọi 1 HS làm bảng, phân tích câu ghép .

 - GV chốt lại kết quả.

+ Mẩu chuyện khôi hài ở chỗ nào?

3. Củng cố, dặn dò:

+ Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa các vế trong câu ghép ta có thể dùng những quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nào?

- Nhận xét tiết học.

- Ghi nhớ kiến thức đã học. - Chuẩn bị giờ sau
	- 1 HS đọc và nêu yêu cầu bài tập.

- Lớp làm bài, chữa bài.

+ Mặc dù giặc Tây /hung tàn //nhưng chúng/ không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.

+ Tuy rét/ vẫn kéo dài,// mùa xuân/ đã đến bên bờ sông Lương.

- Quan hệ tương phản.

- HS nêu: tuy, mặc dù….nhưng….

- HS trả lời.

- Lắng nghe.

- 1 HS nêu, lớp theo dõi.

+Vế câu cần điền vào chỗ trống phải có quan hệ tương phản với vế câu đã cho.

- 2 HS làm bảng. Lớp làm vào VBT. 

- Chữa bài, chốt đáp án hợp lí. VD :

a) Tuy hạn hán kéo dài nh​ưng ng​ười dân quê em không lo lắng.
b) Mặc dù mặt trời đã đứng bóng nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

- 1 HS nêu.

- Lớp làm bài theo nhóm 4. 1 HS làm bảng.

+ Mặc dù tên cư​ớp/ rất hung hăng, gian xảo // nhưng cuối cùng hắn/ vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8.   

- HS trả lời.

- 2,3 HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung.


 

Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp xe cần cẩu (Tiết 3)

I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Thực hành và hoàn thiện cách lắp xe cần cẩu.

- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II. Đồ dùng dạy học:

- Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu các bước lắp ráp xe cần cẩu?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

	2.1. Giới thiệu bài:

2. Hoạt động 3: Thực hành lắp xe cần cẩu.

a) Chọn chi tiết:

- Yêu cầu HS chọn, GV kiểm tra.

b) Lắp từng bộ phận:

- Gọi HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK.

- Yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK.

- GV quan sát, giúp đỡ và nhắc HS cần lưu ý khi thực hành:

c) Lắp ráp xe cần cẩu( H1):

- Cho HS lắp ráp theo nhóm 4. GV nhắc HS chú ý đến độ chặt của các mối ghép và độ nghiêng của cần cẩu.

- GV nhắc HS khi lắp ráp xong cần:

3. Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III- SGK.
	- HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- HS quan sát kĩ và đọc thầm nội dung của từng bước lắp.

- HS thực hành theo nhóm 4.

+ Vị trí trong, ngoài của các chi tiết và vị trí của các lỗ khi lắp các thanh giằng ở giá đỡ cẩu( H2)

+ Phân biệt mặt phải và trái để sử dụng vít khi lắp cần cẩu( H3)

- HS lắp ráp theo các bước trong SGK.

+ Quay tay quay để kiểm tả xem dây tời quấn vào, nhả ra có dễ dàng không.

+ Kiểm tra cần cẩu có quay được theo các hướng và có nâng lên và hạ hàng xuống không.

- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.

- 2- 3 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn.


- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức:

 + Hoàn thành.

 + Chưa hoàn thành.

  Những HS hoàn thành sản phẩm trước thời gian mà vẫn đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
- GV nhắc HS tháo rời các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu các bước lắp ráp xe cần cẩu?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.


Buổi chiều 

Tiết 1: Tiếng Việt( tăng)

Ôn tập: Lập chương trình hoạt động

I. Môc tiêu:
- Biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể.

- Xây dựng được chương trình liên hoan văn nghệ của lớp chào mừng ngày 22/ 12 và ngày quốc phòng toàn dân. 

- HS bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng đã chiến đấu, hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- GDHS tinh thần tự giác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- Ba tấm bìa viết mẫu cấu tạo 3 phần của một CTHĐ

- Bảng nhóm, bút dạ, giấy khổ to.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:  Nêu dàn bài chung về văn tả người?
- GV nhận xét.

2. Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

2.2.  Hướng dẫn HS luyện tập:

Đề bài: Giả sử em là một lớp trưởng được cô  giáo chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12 và ngày hội Quốc phòng toàn dân. Em hãy lập chương trình hoạt động của lớp cho buổi liên hoan văn nghệ đó.

- Yêu cầu HS đọc đề bài .

- GV hỏi:

+ Một chương trình hoạt động cần có mấy phần? Đó là những phần nào?

+ Lập chương trình hoạt động liên hoan văn nghệ cho ngày 22/12 và ngày Quốc phòng toàn dân nhằm mục đích gì?
+ Địa điểm tổ chức buổi liên hoan văn nghệ diễn ra ở đâu?

+ Em cần chuẩn bị những gì cho buổi liên han văn nghệ?
+ Em cần phân công những nhiệm vụ đó như thế nào?
+ Tiến trình buổi lễ phải diễn ra như thế nào?

+ Kết thúc hoạt động là phần nào?

- GV nhận xét, chốt các câu trả lời đúng.

- GV yêu cầu HS dựa vào các gợi ý trên bảng với vai trò là một lớp trưởng lập chương trình hoạt động cho buổi lễ.

- GV lưu ý HS: nên chuẩn bị nhiều hoạt động để buổi lễ diễn ra vui vẻ, hấp dẫn,…

- GV quan sát, giúp đỡ HS. 

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Gọi HS dưới lớp trình bày bài làm của mình.

- GV nhận xét, những HS làm bài đạt yêu cầu.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Yêu cầu HS nhắc lại lợi ích của việc lập CTHĐ và cấu tạo 3 phần của một CTHĐ.

- GV nhận xét giờ học; khen những HS tích cực học tập; nhắc HS chuẩn bị cho tiết sau.
	- 2 HS lên bảng trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Một HS đọc yêu cầu của bài tập, Cả lớp theo dõi SGK. 

- HS trả lời:

+ Một chương trình hoạt động gồm có ba phần: Mục đích, phân công chuẩn bị, chương trình cụ thể.

+ Nhằm mục đích

 Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN và ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 Bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng đã chiến đấu, hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

+ Địa điểm tổ chức buổi liên hoan văn nghệ diễn ra tại lớp học.

+ Cần chuẩn bị: Trang trí lớp, bánh kẹo, nước uống, các tiết mục văn nghệ, báo tường…

+ Phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, từng cá nhân trong lớp.
+ Mở đầu là lời phát biểu chúc mừng của lớp trưởng;  tiếp theo đến liên hoan bánh kẹo; các tiết mục văn nghệ;… 

+ Kết thúc là lời phát biểu của cô giáo chủ nhiệm.

 Lớp dọn dẹp sau buổi liên hoan.

- HS làm bài cá nhân, 1 HS lên bảng làm bài.

  - HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Từng HS lần lượt trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
- 2 HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 2: Toán (tăng)

     Ôn: Diện tích tam giác

I. Mục tiêu

- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác.

- HS ham thích học toán

II. Các hoạt động dạy- học:

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 1 Hs lên bảng vẽ một hình tam giác bất kì và vẽ đường cao của tam giác, chỉ ra đáy tương ứng với đường cao đã vẽ.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập:

-  GV đưa ra hệ thống bài tập, yêu cầu HS làm bài. GV kết hợp kèm cặp HS làm bài chậm.

* Hệ thống bài tập

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có :

a, Độ dài đáy là 12cm, chiều cao là 7cm

b, Độ dài đáy là 8,5dm, chiều cao là 6,4dm

c, độ dài đáy là 7,3dm, chiều cao là 20cm

+ Nêu yêu cầu bài tập?

+ Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Tổ chức nhận xét bài trên bảng. GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.

Bài 2: Một đám đất hình tam giác vuông, hai cạnh của góc vuông là 18,4m và 30,5m. Tính diện tích đám đất ấy.

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình tam giác vuông.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 24cm và chiều rộng là 12,6cm. Tính diện tích tam giác MAB.

               A                             N        B


              C                              M         

+ Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, nêu đáy và đường cao của hình tam giác MAB?

+ Nêu mối quan hệ giữa độ dài đáy AB và chiều cao MN của hình tam giác MAB với chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD?

- Tổ chức cho HS làm bài.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình tam giác.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác?

+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông?

- Nhận xét tiết học
	- HS đọc đề và làm bài .

- Lắng nghe.

- HS làm bài theo yêu cầu của GV.

- Tính diện tích hình tam giác.

- 1 Hs nêu cách tính diện tích tam giác.

- 3 Hs làm bảng, cả lớp làm vào vở:

a, 12 x 7 : 2 = 42 cm2
b, 8,5 x 6,4 : 2 =27,2 dm2
c, 7,3 dm = 73cm

  73 x 20 : 2 = 730 cm2
- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vở

Diện tích đám đất đó là:

18,4 x 30,5 : 2 = 280,6(m2)

Đáp số: 280,6 m2
- HS nêu cách tính diện tích tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh góc vuông.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS xác định đáy AB và đường cao MN của tam giác MAB.

- Độ dài đáy AB = chiều dài HCN = 24 cm;  chiều cao MN = chiều rộng HCN = 12,6 cm

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

Diện tích hình tam giác MAB là:

12,6 x24 : 2=151,2 cm2

- 3 HS nêu lại, lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Hoạt động ngoài giờ

Hoài bão cuộc đời

I. Mục tiêu:

- Hiểu được hoài bão và tầm quan trọng của việc xây dung hoài bão.

- Biết viết hoặc nói ra được hoài bão của bản thân.

II. Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Chuyện của Alice.

2.2. Trải nghiệm:

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Vì sao Mèo thần lại nói với Alice: “Thế thì con cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào?”

+ Vậy theo em thế nào là hoài bão?

- Tổ chức cho HS trao đổi thảo luận nhóm đôi : Nêu những lợi ích khi em xác định được hoài bão của bản thân?

* GV KL: Hoài bão là khát vọng cháy bỏng, xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định, tạo dung giá trị vinh quang cho bản thân và cho xã hội.

2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học: “ Các phương pháp giúp em xác định hoài bão.”

+ Nêu những việc cần tránh khi xác định và xây dựng hoài bão cho bản thân?

- Gọi HS đọc nội dung: “ Em cần nhớ”.

+ Em hiểu hai câu thơ đó nói lên điều gì?

2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Tổ chức cho HS tự đánh giá bản thân xem đã biết cách xác định và xây dựng hoài bão cho bản thân chưa?

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xét việc xác định và xây dựng hoài bão của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Thế nào là hoài bão?

- Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trao đổi và thảo luận nhóm đôi trả lời: 

+ Vì Alice trả lời Mèo thần là không quan tâm về cái nơi mình muốn tới tức là cô không nghĩ tới tương lai, tới hoài bão của mình.

- HS thảo luận và ghi dấu X vào ô trống: Hoài bão là mong muốn của em trong cuộc sống.

- HS thực hiện yêu cầu. Một vài HS trình bày. VD: em sống tích cực hơn, em có ý chí vươn lên trong học tập,…
- 2 HS đọc lại ( SGK, Tr. 37). 

- HS thực hiện yêu cầu. 

- HS trả lời.

- 2 HS đọc.

- HS nêu ý hiểu của mình.

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
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Buổi sáng

Tiết 1: Toán 

Thể tích của một hình

I. Mục tiêu

- Có biểu tượng về thể tích 1 hình.

- Biết so sánh thể tích của 2 hình trong 1 số tình huống đơn giản.

II. Đồ dùng dạy- học: 

- Bộ đồ dùng dạy học toán 5.

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương, hình hộp chữ nhật?

- GV nhận xét.
2.Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

2.2. Hình thành biểu tượng ban đầu & một số tính chất có liên quan đến thể tích

*VD 1:

- GV trưng bày đồ dùng, YC quan sát:

+ Hãy nêu tên 2 hình khối đó?

+ Hình nào to hơn, hình nào nhỏ hơn?

- GV: Ta nói hình hộp chữ nhật có thể tích lớn hơn thể tích hình lập phương.

- GV đặt hình lập phương vào trong hình hộp chữ nhật.

+ Hãy nêu vị trí của 2 hộp?

- GV: Khi hình lập phương nằm gọn trong hình hộp chữ nhật ta nói thể tích hình lập phương nhỏ hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật  lớn hơn thể tích hình lập phương.

- Đại lượng xác định mức độ lớn nhỏ của thể tích các hình gọi là đại lượng thể tích.

*VD 2: 

- GV treo tranh minh hoạ.

+  Hình P gồm mấy hình lập phương?

+ Khi tách hình P thành 2 hình M & N thì só hình lập phương trong mỗi hình là bao nhiêu?

- Ta nói rằng thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M & N.

2.3.Luyện tập

Bài 1:

-YC HS đọc đề bài.

-YC HS nêu cách làm

- GV chốt đáp án đúng.

*Củng cố cho HS cách đếm hình, cách so sánh thể tích của 2 hình.

Bài 2:

-YC đọc đề bài.

-YC HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Tìm cách thêm số hình lập phương nhỏ vào hình B để được các lớp hình trọn vẹn.Sau đó tính bình thường rồi trừ đi số hình lập phương thêm vào.

Bài 3: Tổ chức thi các nhóm, nhóm nào có nhiều cách xếp hơn thì nhóm đó thắng.    (Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm.Có thể xếp 6 hình hộp chữ nhật thành bao nhiêu hình hộp chữ nhật khác nhau?)

- GV xác nhận các cách xếp.

+ Hãy so sánh thể tích của các hình đó?

3.Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài học.

- GV nhận xét tiết học.
	- 2 HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- HS làm việc cả lớp:

- Hình lập phương & hình hộp chữ nhật

- Hình hộp chữ nhật to hơn hình lập phương.

- Hình lập phương nằm trong hình hộp chữ nhật.

-HS nhắc lại.

- 6 hình

- Hình M gồm 4 hình lập phương. Hình N gồm 2 hình lập phương.

-2 HS nhắc lại

- HS quan sát hình vẽ đã cho để trả lời câu hỏi, ghi vào vở.

- Đếm trực tiếp trên hình. Hoặc đếm số lập phương nhỏ rồi nhân với số lớp.

- Thể tích hình B lớn hơn thể tích hình A.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm kết hợp quan sát hình vẽ.

- HS thảo luận nhóm đôi tìm ra cách giải.

- Hình A có 5 lớp, mỗi lớp có 9 hình lập phương nhỏ nên có 9 x 5  = 45 hình lập phương nhỏ( Tính từ phải qua trái)

-Nếu thêm 1 hình lập phương nhỏ thì hình B là một hình lập phương lớn.Khi đó hình B có 3 lớp, mỗi lớp 9 hình lập phương nhỏ nên có  27 hình lập phương nhỏ.Vậy số hình lập phương nhỏ của hình B là: 27 -1 = 26 hình.Do đó hình A có thể tích > thể tích hình B

-HS thi đua theo nhóm 6.

- HS theo dõi.

- Có 5 cách xếp hay có thể xếp được 5 hình hộp chữ nhật từ 6 hình lập phương đã cho.

- HS so sánh, giải thích lí do và nêu cách tính.

- HS nêu lại kiến thức đã được học.



Tiết 2: Tập làm văn

Kể chuyện (Kiểm tra viết)
I. Mục tiêu  :

 - Dựa vào những hiểu biết & kĩ năng đã có, HS viết được hoàn chỉnh một bài văn kể chuyện.  

II. Đồ dùng dạy học:

 -Bảng lớp ghi tên một số truyện đã đọc, một vài truỵện cổ tích.  

III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- GV yêu cầu HS nêu lại cấu tạo của bài văn kể chuyện đã học .

2. Bài mới.

	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. GV ghi đề: 

 - 3 đề bài trong SGK, tr  45

2.3. Hướng dẫn HS làm bài:

- GV : Đề 3 yêu cầu các em kể chuyện theo lời một nhân vật trong truyện cổ tích. Các em cần nhớ yêu cầu của kiểu bài này để thực hiện đúng.

-  GV giải đáp những thắc mắc của HS 

( nếu có).

2.4. HS làm bài

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV quản lí HS, giúp đỡ các em ( nếu cần).
	- 3 HS  tiếp nối đọc 3 đề bài.

- Một số HS tiếp nối nhau nói tên đề bài các em chọn. VD:

+ Kể 1 kỉ niệm khó quên về tình bạn giữa em với bạn Hương- một bạn thân hồi học lớp 3.

+ Câu chuyện Trí  dũng song toàn kể về ông Giang Văn Minh.

+ Kể truyện cổ tích Thạch Sanh, theo lời kể của nhân vật Thạch Sanh.

- HS nêu những thắc mắc khi chưa hiểu đề bài để GV giải đáp.

- HS làm bài vào vở:Trình bày đúng, đẹp .




3. Củng cố, dặn dò:

- Thu bài ; nhận xét giờ học .

-  Tuyên d​ư​ơng những em có ý thức học tốt.


Tiết 3: Địa lí

Châu Âu

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể:
- Dựa vào l​ược đồ, bản đồ, nhận biết mô tả đ​ược vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của châu âu. Chỉ trên l​ược đồ và nêu tên một số dãy núi lớn,đồng bằng lớn, sông lớn của châu âu.

- Nêu khái quát về địa hình châu âu. Dựa vào hình minh họa, nêu đ​ược đặc điểm quang cảnh thiên nhiên châu âu.

- Nhận biết đư​ợc đặc điểm dân c​ư và hoạt động kinh tế chủ yếu của ngư​ời dân châu âu. 

II. Đồ dùng dạy- học:

- Lư​ợc đồ các châu lục và đại d​ương( SGK, tr 102).

- L​ược đồ tự nhiên châu âu.

- Các hình minh họa trong SGK.

- Phiếu học tập của HS.

III. Các hoạt động dạy- học
                                          

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Kể tên các loại nông sản của Lào, Cam-pu-chia?

+  Kể tên 1 số mặt hàng của Trung Quốc mà em biết?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn.

- Cho HS thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Nêu vị trí và giới hạn của châu âu.

+ Diện tích của châu âu?

+ Châu Âu nằm trong vùng đới khí hậu nào?

2.3. Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên châu âu.


	- 2 HS lên bảng, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm đôi, cùng xem các l​ược đồ, đọc SGK. Một số HS trình bày:

+ Châu Âu nằm ở bán cầu Bắc, phía Bắc giáp Bắc Băng Dư​ơng; phía Tây giáp Đại Tây D​ương; phía Nam giáp biển Địa Trung Hải; phía Đông và Đông Nam giáp châu ¸.

+ 10 triệu km2, đứng thứ 5 trên thế giới,  diện tích chưa bằng 
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diện tích châu ¸

+ Khí hậu ôn hòa.

- HS làm việc theo bàn, quan sát l​ược đồ tự nhiên châu âu, hoàn thành bảng thống kê, sau đó đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	Khu vực
	Đồng bằng, núi, sông lớn
	Cảnh thiên nhiên tiêu biểu

	Đông Âu
	
	

	Trung Âu
	
	

	Tây Âu
	
	

	Bán đảo Xcan-đi-na-vi
	
	

	- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp.

- GV hướng dẫn HS hình thành biểu tượng rừng lá kim...

*GV kết luận về đặc điểm tự nhiên châu Âu.

2.4. Hoạt động 3: Ng​ười dân châu âu và hoạt động kinh tế.

+ Nêu số dân của châu âu?

+ Kể tên 1 số hoạt động sản xuất, kinh tế của ng​ười châu Âu?

+ Tại sao châu âu có khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển cao, nền kinh tế mạnh?

- HS đọc Ghi nhớ( SGK, tr 112).

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu mối quan hệ của Việt Nam với các nước châu Âu mà em biết?

- GV liên hệ và nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị giờ sau. Bài: Một số n​ước ở châu âu.
	 - Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Lắng nghe.

- Hoạt động cá nhân, đọc bảng số liệu về DT và dân số (SGK- tr 103).

+ Là 728 triệu người( năm 2004), chưa

bằng 1/5 dân số của châu ¸.

+ Trồng lúa mì, làm việc trong nhà máy hóa chất, chế tạo máy móc,...

+ Vì: ng​ười châu âu làm việc có sự hỗ trợ rất lớn của máy móc.

-2-3 HS đọc.

- HS nêu.



Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội.

I. Mục tiêu.
 - HS nhận ra những ​​ưu khuyết điểm qua 1 tuần học để thực hiện tốt hơn cho tuần tiếp theo.

 -  Biết phư​​ơng h​​ướng của tuần 21 để thực hiện cho tốt.

- Giáo dục HS  chăm chỉ thực hiện tốt các nề nếp Đội, sao.

II. Nội dung

 1. ổn định tổ chức:            
- Lớp hát tập thể một bài.

- Giới thiệu buổi sinh hoạt, thành phần tham gia.

2. Chi đội trưởng lên điều khiển chi đội sinh hoạt
	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng................Tổ 2 hạng .....................Tổ 3 hạng...............................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ..........................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ...........................................................................

           3. Ph​​­¬ng h​​­íng tuần 23.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp  và mọi hoạt động của Đội cho tốt.

- Thư​ờng xuyên học bài và làm bài trước khi đến lớp.

- Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, chú ý nghe giảng, với  khẩu hiệu “Hái hoa, mừng Đảng, mừng xuân” giúp đỡ bạn  học yếu , thi đua học tập cho tốt để giành nhiều hoa điểm 10 . Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- Thực hiện tốt các nề nếp xếp hàng ra vào lớp, truy bài đầu giờ, nề nếp Đội , Sao để đạt kết quả tốt hơn tuần trước.
4. Lớp văn nghệ.- HS tham gia các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng
Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 23

Thứ hai ngày 01 tháng 02 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Phân xử tài tình
I. Mục tiêu

- Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật. 

- Hiểu ý nghĩa ,nội dung của truyện: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án. 

- Cho HS học tập đư​ợc sự thông minh, lập luận, tài giỏi của quan xử án. 

II. Đồ dùng dạy- học :
-Tranh ảnh minh hoạ SGK.

III. Các hoạt động dạy - học : 
1. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 2 em đọc HTLbài Cao Bằng và trả lời câu hỏi về nội dung của bài.

- GV nhận xét.

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài :

- Giới thiệu bài kết hợp cho HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.
	2.2. Luyện đọc : 

- Gọi HS đọc toàn bài.

+ Bài chia làm mấy đoạn? Nêu từng đoạn?

- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp theo đoạn 2 lần, kết hợp luyện đọc từ khó và giải nghĩa các từ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- GV đọc diễn cảm toàn bài . 

2.3.Tìm hiểu bài :
	- 1 HS đọc toàn bài. Lớp đọc thầm.

- 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu.......Bà này lấy trộm.

+ Đoạn 2: Từ Đòi người làm chứng....cúi đầu nhận tội.

+ Đoạn 3: Còn lại.

- 3 HS đọc tiếp nối theo đoạn lần 1 kết hợp luyện đọc các từ khó: manh mối, r​ưng r​ưng, nắm thóc, nảy mầm.
+ HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ: Theo phần Chú giải và từ công đường, khung cửi, niệm Phật .
- HS luyện đọc nhóm đôi. Đại diện 2 nhóm lên đọc toàn bài trước lớp.

- Lắng nghe.



	- HD HS trả lời các câu hỏi : 

+ Hai ng​ười đàn bà đến công đư​ờng nhờ quan phân xử việc gì?

+ Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra ngư​ời lấy cắp tấm vải?

+Vì sao quan cho rằng ng​ười không khóc chính là ng​ười lấy cắp?

+ Qua việc phân xử cho hai người đàn bà, em thấy vị quan này là người như thế nào? 

+ Kể lại cách quan tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa?

+ Vì sao quan  án lại dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng ?

+ Quan án phá đ​ược các vụ án là nhờ đâu?

- GV nhận xét  và chốt lại ý kiến đúng.

+ Nêu nội dung bài?

* GV chốt lại nội dung bài.

2.4. Luyện đọc diễn cảm :
	- HS đọc lư​ớt toàn bài và hệ thống câu hỏi.

- Về việc mình bị mất cắp tấm vải. Người nọ tố cáo người kia lấy trộm tấm vải của mình và nhờ quan phân xử.
- Quan đã dùng nhiều cách khác nhau:

+ Cho đòi người làm chứng nhưng không có người làm chứng.

+ Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét, cũng không tìm được chứng cứ.

+ Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một mảnh. Thấy một trong hai người bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại.

- Vì quan hiểu người dửng dưng khi tấm vải bị xé đôi không phải là người đã đổ mồ hôi, công sức dệt lên tấm vải.

- Ông là người thông minh, hiểu tâm lí con người.

- 2 HS kể lại, lớp theo dõi, nhận xét.

- Phương án b: Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.

- Nhờ sự thông minh, quyết đoán./ Nhờ nắm vững tâm lí của kẻ phạm tội...

- Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án. 




- HD  HS đọc diễn cảm theo lối phân vai : ngư​ời dẫn chuyện , 2 ngư​ời đàn bà bán vải , quan án . Chú ý giọng đọc phù hợp với từng nhân vật. Trình tự HD: 

+Từng nhóm HS luyện đọc. 

+ HS thi đọc diễn cảm 1 đoạn tự chọn.

+ Cả lớp , GV bình chọn bạn đọc hay.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Câu chuỵen nói lên điều gì?

+ Ngoài là người thông minh, tài tình trong xử án, vị quan này con là người như thế nào?

( Phân xử công bằng, chính trực).

- GV liên hệ, giáo dục HS phải biết phân biệt đúng, sai, đối xử công bằng, không thiên vị. 

GV: Khen những em học tốt.




Tiết 2: Toán

Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
I . Mục tiêu: Giúp HS :
- Có biểu tượng về xăng - ti- mét khối, đề - xi- mét khối; đọc & viết đúng các số đo. 

- Nhận biết được mối quan hệ giữa xăng - ti- mét khối, đề - xi- mét khối.

- Biết giải một số bài tập có liên quan đến xăng - ti- mét khối, đề - xi- mét khối.  

II. Đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng dạy về xăng - ti- mét khối, đề - xi- mét khối.  
III. Các hoạt động dạy- học 
	1.  Kiểm tra bài cũ: kiểm tra về cm2, dm2, m2.

- GV nhận xét.   
	- 2HS lên bảng, HS cả lớp đổi chéo VBTT kiểm tra.

	2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
	- Lắng nghe.

	2.2.Hình thành biểu tượng về xăng - ti- mét khối & đề - xi- mét khối
	- HS quan sát đồ dùng trực quan.

	- GV giới thiệu lần lượt từng hình lập phương cạnh 1 dm & 1 cm để HS quan sát, nhận xét. Từ đó GV giới thiệu về xăng - ti- mét khối, 

đề - xi- mét khối.
	-HS nhắc lại trong nhóm đôi thế nào là xăng - ti- mét khối, đề - xi- mét khối, cách viết tắt.

* Viết tắt : xăng-ti-mét khối : cm3
                  ®Ò-xi-mÐt khèi : dm3

	- GV đưa hình vẽ để HS quan sát, nhận xét &tự rút ra mối quan hệ giữa xăng - ti- mét khối & đề - xi- mét khối.

- GV giới thiệu cm3, dm3 là đơn vị đo thể tích và mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích.

- Gọi HS chốt về cm3, dm3.
	- 1 dm3 gấp 1000 lần cm3 hay 1 cm3 bằng 
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dm3
                   1  dm3 = 1000 cm3 

- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích : gấp hoặc kém nhau 1000 lần; mỗi đơn vị ứng với 3 chữ số.

	2.3. Luyện tập  
	

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC đề bài.

-YC HS tự làm vào vở.

+ Gọi 2 HS đọc bài làm của mình.

+ HS khác nhận xét.

+ GV nhận xét, xác nhận.(Đọc , viết số đo thể tích).

- So sánh cách đọc, viết đơn vị đo thể tích với các đơn vị đo diện tích ?

* Củng cố cách viết số ,đọc số kèm theo đơn vị đo thể tích.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài cá nhân.1 HS làm trên bảng lớp.

- 2 HS nêu kết quả tìm được. HS cả lớp nhận xét, bổ sung, sửa sai.

- Lớp nhận xét, nhiều HS nhắc lại.

- Đều phải kèm theo đơn vị đo.

	Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc YC. 

-YC 1 HS nêu cách làm. 

- Tổ chức chữa bài trước lớp.

- GV xác nhận kết quả, chốt cách đổi đơn vị đo thể tích.

*Củng cố cách đổi đơn vị đo thể tích
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

-Lớp làm vào vở,đổi chéo vở KT.

VD: 5,8 dm3 = 5800 cm3 
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dm3 = 800 cm3  

2000 cm3 = 2 dm3 


3. Củng cố, dặn dò.

+ Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo thể tích xăng - ti - mét khối và đề - xi - mét khối?

- GV chốt bài, nhận xét.

- Dặn HS về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 3: Địa lí
Một số nư​ớc ở châu Âu

I. Mục tiêu:Sau bài học, HS có thể:
 - Dựa vào lư​ợc đồ nhận biết và nêu đ​ược vị trí địa lí, đặc điểm lãnh thổ của Liên bang Nga, của Pháp.

 - Nêu đ​ược 1 số đặc điểm chính về dân c​ư, kinh tế của Pháp, Nga.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Lư​ợc đồ kinh tế 1 số n​ước châu Âu.

 - Một số n​ước châu Âu.

 - Các hình minh họa trong SGK.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu.

1.  Kiểm tra bài cũ: 

+ Ngư​ời dân châu Âu có đặc điểm gì?

+ Nêu những hoạt động kinh tế của các nư​ớc châu Âu?

- GV nhận xét.

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Giới thiệu về một số nước ở châu Âu.

a.Liªn bang Nga

	- Cho HS xem lư​ợc đồ 1 số nư​ớc châu Âu, giao một số nhiệm vụ  :

+ Nêu vị trí của Liên bang Nga ?

+ Nêu diện tích, đặc điểm dân số, địa hình Liên bang Nga?

+ Liên bang Nga có những khoáng sản 

gì ?
	- HS mở SGK, tr 113.

+ HS làm việc theo nhóm đôi 

- Một số HS trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét, chốt đáp án hợp lí. VD :

+ Liên bang Nga nằm ở cả châu Âu và châu ¸…

- Có diện tích lớn nhất thế giới và dân số khá đông. Phần lớn lãnh thổ của LB Nga nằm ở châu á có khí hậu khắc nghiệt và được rừng tai -ga bao phủ. 

- Có nhiều khoáng sản, máy móc , thiết bị, …

	+ Khí hậu tác động đến cảnh quan thiên nhiên ở đây như​ thế nào?

GV kết luận : LB Nga nằm ở Đông Âu, Bắc á, có diện tích lớn nhất thế giới, có nhiều tài nguyên thiên nhiênvà phát triển nhiều ngành kinh tế…
b. Pháp:

-  Yêu cầu HS quan sát hình 1 để xác định vị trí địa lí nước Pháp.

+ Nước Pháp ở phía nào của châu Âu? Giáp với những nước nào, đại dương nào?

- So sánh vị trí địa lí, khí hậu LB Nga và Pháp?

*Kết luận: Nước Pháp nằm ở Tây Âu, giáp biển, có khí hậu ôn hoà.

c. Các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của LB Nga và nước Pháp.

- Kết luận: Nước Pháp có công nghiệp, nông nghiệp phát triển, có nhiều mặt hàng nổi tiếng, có ngành du lịch rất phát triển.
	- Khí hậu khô và lạnh nên rừng tai- ga phát triển. Hầu hết lãnh thổ nư​ớc Nga ở châu á đều có rừng tai- ga bao phủ.

- Vài HS nhắc lại.

- HS quan sát hình 1 xác định vị trí địa lí nước Pháp.

- Nằm ở Tây Âu, giáp với Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức; giáp Đại Tây Dương…

- HS so sánh. HS khác nhận xét, bổ sung.

- Vài HS nhắc lại.

- HS đọc SGK để nêu sản phẩm công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp của 2 nước.

- HS trình bày trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố- dặn dò:

- Thi nêu một số sản phẩm công nghiệp , nông nghiệp của nước Pháp và LB Nga.

- Nhận xét tiết học.Dặn HS về nhà ôn bài.


Thứ ba ngày 02 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 03 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nư​ớc ta.

I. Mục tiêu: Sau bài học HS nêu đ​ược:
 - Sự ra đời và vai trò của Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

 - Những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất n​ước. 

II. Đồ dùng dạy học:
 - Các hình minh họa trong SGK.

 - HS s​ưu tầm thông tin về Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 
	1.  Kiểm tra bài cũ: 

  - Nêu ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ở Bến Tre?  

- GV nhận xét.

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài :

- Cho HS quan sát ảnh chụp lễ khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

- Nêu hoàn cảnh đất nước khi đó.

2.2. Hoạt động 1: Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời của Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

- Gọi HS đọc phần chú giải trong bài.

+ Sau hiệp định Giơ- ne- vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì?
+ Tại sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một  nhà máy cơ khí hiện đại?

+ Đó là nhà máy nào?

* GV kết luận.

2.3. Hoạt động 2: Quá trình xây dựng và những đóng góp của Nhà máy cho công cuộc xây dung và bảo vệ Tổ quốc.

+ Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng vào thời gian nào? Nêu diện tích, thời gian, địa điểm và nước giúp đỡ xây dựng?

+ Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất?

+ Những sản phẩm của nhà máy đóng góp gì vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước?


	-2 HS lên bảng, lớp nhận xét.

- HS quan sát Hình 1( SGK, tr 45)

- Hoạt động cá nhân, đọc thầm SGK.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Miền Bắc bư​ớc vào thời kì xây dựng CNXH làm hậu phư​ơng lớn cho CM miền Nam.

- Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc, từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ có năng suất lao động thấp, Đảng và Chính phủ quyết định xây dung một nhà máy cơ khí hiện đại, nhà máy này làm nòng cốt cho ngành công nghiệp n​ước ta.

- Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

- Hoạt động theo nhóm 4 lần lượt từng câu hỏi. Đại diện nhóm lên trình bày.

- Tháng 12 năm 1955, hơn 10 vạn m2 ở phía tây nam Hà Nội, với sự giúp đỡ của Liên Xô.

- Máy phay, máy tiện, máy khoan, tên lửa A12…..

- …Đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần phục vụ chiến trường đánh Mĩ.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	 - Kể lại quá trình xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội?

 - Cho HS xem Hình 2( SGK, tr 46), hỏi:

 + Việc Bác Hồ 9 lần về thăm Nhà máy Cơ khí Hà Nội nói lên điều gì?

- Cho HS giới thiệu các thông tin mình s​ưu tầm đ​ược về Nhà máy Cơ khí Hà Nội.

 3. Củng cố, dặn dò.

- Rút ra Bài học SGK, tr 46. 

- Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài: Đư​ờng Tr​ường Sơn.
	- Vài HS kể.

- HS quan sát hình 2.

- Bác rất quan tâm đến sự ra đời và phát triển của nhà máy vì đó là sự khởi đầu của nền kinh tế công nghiệp nước ta…
- HS liên hệ vốn hiểu biết bản thân.

- Vài HS đọc Bài học SGK.





Tiết 2: Toán

Luyện tập (Tr.119 )

I. Mục tiêu:

Giúp HS :

- Ôn tập các đơn vị đo thể tích, mét khối, đề- xi- mét khối, xăng- ti- mét khối.

- Củng cố, rèn luyện kĩ năng đọc, viết các số đo thể tích và quan hệ giữa các đơn vị đo.

- Rèn luyện kĩ năng so sánh các số đo thể tích và chuyển đổi đơn vị đo.

- Giáo dục các em ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV chuẩn bị bảng phụ chép bài 1 b SGK tr 119.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
	1.  Kiểm tra bài cũ: 

+ Nêu tên các đơn vị đo thể tích đã học? 

+ Mỗi đơn vị đo thể tích gấp( kém) nhau bao nhiêu lần?

- GV nhận xét. 

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập 

Bài 1:

- Cho HS xác định yêu cầu của bài?

- GV treo bảng phụ phần b,

- Chữa bài , chốt kiến thức đúng.

* Củng cố: Cách đọc, viết các số đo thể tích.

Bài 2: 

- Cho HS đọc đề và xác định yêu cầu.

- YC HS thảo luận nhóm và nêu cách làm.

- GV nhận xét, chốt kiến thức đúng.

* Củng cố cách đọc số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề bài và tự làm.

- GV hướng dẫn HS: Đư​a các số đo về dạng số thập phân  với cùng đơn vị đo. Nhẩm lại quy tắc so sánh số thập phân.

- Nhắc lại cách chuyển phân số thập phân sang số thập phân.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.
	-2 HS lên bảng.Lớp kiểm tra trong nhóm đôi.

- Lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu của bài.

a, Một số HS nêu miệng cách đọc, các em khác làm vào vở. 

VD: Năm  mét khối ; hai nghìn không trăm m​ười xăng- ti- mét khối…
b,  2 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Đáp số : 1952 cm3 ;  2015 cm3 ; 

                 
[image: image73.wmf]8
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 dm3 ;  0,919 m3 ;

- HS đọc và nêu yêu cầu đề bài.                
- 1 em lên bảng làm, d​ưới lớp làm vào vở.

Đáp số: 

a, §   ;   b, §  ;     c, §   ;      d, S

- 3 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

                    Bài giải

a, (Đổi 913,232413 m3=913232413cm3
Nên 913,232413 m3 = 913232413cm3)

b, 
[image: image74.wmf]1000

12345

m3 = 12,345 m3
c, 
[image: image75.wmf]100

8372361

m3 > 8372361dm3


3. Củng cố - dặn dò:

+ Khi đọc, viết các số đo thể tích cần lưu ý gì?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau:  Thể tích hình hộp chữ nhật. ( SGK tr- 120 )

Tiết 3: Tập đọc 

Chú đi tuần

I.  Mục tiêu.

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trìu mến, thể hiện tình cảm thương yêu của người chiến sĩ công an với các cháu học sinh miền Nam.

- Hiểu các từ ngữ trong bài, hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài thơ: Các chiến sĩ công an yêu thương các cháu học sinh; sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai tươi đẹp của các cháu.
II. Đồ dùng dạy học.

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu:.

1.  Kiểm tra bài cũ: 

 - 2 HS. nối tiếp đọc bài Phân xử tài tình và trả lời câu hỏi:

+ Quan đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? 

+ Để tìm ra kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa, quan đã làm như thế nào?

- GV nhận xét.

	2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài .

- Cho HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK, giới thiệu bài thơ Chú đi tuần- là bài thơ nói về tình cảm của các chiến sĩ công an với HS miền Nam ( đang học ở trường nội trú miền Bắc).

2.2. Luyện đọc

 - Yêu cầu HS đọc toàn bài.

- Gọi 1 HS đọc phần chú giải trong bài.

* GV nói về tác giả và hoàn cảnh ra đời bài thơ: Tác giả là một nhà báo quân đội, ông viết bài thơ vào năm 1956, khi ông đang làm chính trị viên đại đội thuộc trung đoàn có nhiệm vụ bảo vệ thành phố Hải Phòng, nơi có rất nhiều trường nội trú dành cho con em cán bộ miền Nam học tập trong thời kì đất nước bị chia cắt.

- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp bài thơ (2 lần). GV kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài thơ.

- GV đọc diễn cảm bài thơ

2.3. Tìm hiểu bài

+ Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?

+ Tình cảm và mong ước của người chiến sĩ đối với các cháu HS được thể hiện qua những từ ngữ và chi tiết nào?

- GV : Các chiến sĩ công an yêu thương các cháu HS ; quan tâm lo lắng cho các cháu, sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để giúp cho cuộc sống của các cháu bình yên; mong các cháu học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp

+ Nêu nội dung của bài thơ?

* Gv chốt lại nội dung của bài.

2.4. Đọc diễn cảm và HTL bài thơ.

 - GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn thơ( khổ 1 và 2).

 - GV đọc mẫu.

- Cho HS bình chọn người đọc diễn cảm hay nhất, người HTL nhanh nhất.
	* Mở SGK, tr 51.

- HS quan sát tranh.

- 1 HS đọc ( đọc cả lời tựa của tác giả: Thân tặng các cháu học sinh miền Nam)

- 1 HS đọc phần chú giải: học sinh miền Nam, đi tuần.

- Lắng nghe.

- HS luyện đọc nối tiếp 4 khổ thơ.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1 em đọc lại toàn bài.

- Lắng nghe.

- Đêm khuya, gió rét, mọi người đã yên giấc ngủ say.

- Tình cảm:

+ Từ ngữ: xưng hô thân mật ( chú, cháu, các cháu ơi), dùng các từ yêu mến, lưu luyến.

+ Chi tiết: hỏi thăm giấc ngủ có ngon không, dặn cứ yên tâm ngủ nhé, tự nhủ đi tuần tra để giữ mãi ấm nơi cháu nằm

- Mong ước: Mai các cháu...tung bay

- HS lắng nghe.

- Các chú công an thương yêu các cháu HS ; sẵn sàng chịu gian khổ,khó khăn để bảo vệ cuộc sống bình yên & tương lai tươi đẹp của các cháu.   
- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài thơ

- HS luyện đọc diễn cảm

- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ


3. Củng cố dặn dò:

+ Nêu nội dung bài thơ?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau: Luật tục xưa của người £-§ª


Tiết 4: Tập làm văn

Lập chương trình hoạt động

I.  Mục tiêu: 

- Dựa vào dàn ý đã cho,biết lập chương trình hoạt động (CT HĐ) cho một  trong các hoạt động tập thể góp phần giữ gìn an ninh – trật tự.

- Qua việc lập chương trình hoạt động, rèn luyện óc tổ chức, cách sắp xếp, hình thành mọt câu chuyện, ý thức tự giác, kỉ luật.

II. Đồ dùng dạy- học : 

- Những ghi chép của HS đã có khi thực hiện một hoạt động tập thể.

- 2 Bảng phụ viết sẵn cấu tạo 3 phần cuả một CTHĐ; tiêu chuẩn đánh giá CTHĐ.
III. Hoạt động dạy- học  chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nói lại tác dụng của việc lập CTHĐ và cấu tạo của CTHĐ?

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài .

	2.2. Hướng dẫn HS lập chương trình hoạt động.

a. Tìm hiểu yêu cầu của đề bài :

- Hướng dẫn HS nắm chắc yêu cầu và giải thích cho HS hiểu : Đây là đề mở : Chọn 1 trong 5 hoạt động mà SGK đã nêu hoặc 1 HĐ khác mà trường dự kiến sẽ tổ chức.

- GV treo bảng phụ viết cấu tạo 3 phần của 1  chương trình hoạt động.
b. HS lập CTHĐ:

- GV đưa bảng phụ 5 đề khác nhau.

- Giúp HS hiểu yêu cầu của đề.

- GV giúp đỡ các em còn lúng túng.

- Treo bảng phụ : tiêu chuẩn đánh giá .

- Khuyến khích HS lập chương trình có sáng tạo, có sự tuyên truyền về an toàn giao thông.

- GV cùng lớp phân tích, nhận xét về nội dung, cách trình bày chương trình của từng HS. 

-  GV chốt kiến thức.
	- 2 HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp theo dõi.

- Lớp suy nghĩ , lựa chọn hoạt động để lập chương trình, nối tiếp nhau phát biểu.

- Một số HS nhắc lại.

- 1HS đọc lại.

- Phân tích yêu cầu trọng tâm của từng đề.

- HS tự lập CTHĐ vào vở: viết vắn tắt ý chính về nội dung hoạt động của chương trình, sự hợp tác...

+ HS trả lời miệng: Phát triển thành câu toàn bộ chương trình hoạt động.

 - Lớp nhận xét, bổ sung.

- Bình chọn người giỏi nhất trong tổ chức công việc, tổ chức các hoạt động tập thể.

- Liên hệ thực tế, bản thân về ý thức tham gia giao thông.



	3. Củng cố , dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại lợi ích của việc lập CTHĐ và cấu tạo 3 phần của 1 CTHĐ.

- Nhận xét giờ học , tuyên dương những em có ý thức học tốt.


Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 04tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Thể tích hình hộp chữ nhật ( Tr. 120) 

 I. Mục tiêu:

  Giúp HS:

- Hình thành  biểu t​ượng về thể tích hình hộp chữ nhật.

- Biết công thức và quy tắc tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

- Thực hành tính đúng thể tích với số đo cho trư​ớc.

- Vận dụng công thức giải quyết  một số tình huống thực tiễn đơn giản. 

- Giáo dục các em tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- 1 HHCN có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm.

- Một số hình lập phương nhỏ có thể tích 1cm3.

- Bảng phụ vẽ hình ở BT3.

III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng làm bài tập 1( VBT T33). - GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2.Hình thành biểu t​ượng và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

a, VD: Tính thể tích HHCN có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm.
- YC HS đọc VD.

- GV lấy HHCN đã chuẩn bị. YC HS quan sát hình hộp chữ nhật đã xếp các hình lập phư​ơng 1 cm3 vào đủ 1 lớp trong hộp .

+ Mỗi lớp có bao nhiêu hình lập phương?

+ Muốn xếp đầy hộp phải xếp mấy lớp?

+ Vậy cần bao nhiêu hình để xếp đầy hộp?

* GV kết luận: Thể tích hình hộp chữ nhật đã cho là: 

 5 x 3 x 2 = 30 cm3
b, Quy tắc:

- YC dựa vào cách làm trên nêu quy tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật? 

- GV ghi bảng công thức: V= a x b x c 

và giải thích công thức đó. 

2.3.Thực hành:

Bài 1: 

- Cho HS  tự làm.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

+ Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm như thế nào?

Bài 2:

- Cho HS  đọc đề bài và quan sát hình vẽ.

+ Muốn tính đ​ược thể tích của khối gỗ ta có thể làm như​ thế nào?

- Cho HS nêu cách làm khác.

- Nhận xét, đánh giá.

*Củng cố cách tính thể tích của vật dựa vào tính thể tích HHCN.

Bài 3:

- GV treo bảng phụ vẽ hình bài 3. Gọi HS đọc đề và quan sát hình vẽ SGK .

- GV cho HS thấy l​ượng n​ước dâng cao hơn 

( so với khi chư​a bỏ hòn đá vào bể ) là thể tích của hòn đá.

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét, chốt kiến thức đúng.

*Củng cố cách tính thể tích của vật dựa vào tính thể tích HHCN.
3. Củng cố – dặn dò: 

+ Nhắc lại cách tính thể tích HHCN.

- Nhận xét giờ học. 

- Chuẩn bị bài sau: Thể tích hình lập phương
	- 1 em lên bảng làm bài tập 1(VBT tr33 ).

- D​ưới lớp đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau.

- Lắng nghe. 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS quan sát mẫu mô hình.

- Mỗi lớp có: 5 x 3 = 15 ( hình lập phương 1 cm3 )

- 2 lớp

- 15 x 2 = 30 ( hình lập phư​ơng )

- HS nêu nh­​ SGK.

- HS ghi vào vở.

- HS xác định yêu cầu.

- 3 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở:

Đáp số:

a, 180 cm3 ; b,  0,825 cm3 ; c, 
[image: image76.wmf]10
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 cm3

- HS đọc đề, nêu cách làm:

+ Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật .

+ Tính tổng thể tích của hai hình hộp chữ nhật.

- HS tự làm, 1 em lên bảng làm:

                        Bài giải

   Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:

          12 x 8 x 5 = 480 ( cm3 )

  Chiều dài của hình hộp chữ nhật 2 là:

          15 – 8 = 7 ( cm )

  Thể tích của hình hộp chữ nhật 2 là:

         7 x 6 x 5 = 210 ( cm3 )

  Thể tích của khối gỗ đó là:

       480 + 210 = 690 ( cm3 )

                  Đáp số:690  cm3 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm và quan sát hình vẽ.

- HS theo dõi.

- 1 em lên bảng làm. Lớp làm vào vở.

Bài giải

Thể tích của khối n​ước lúc ban đầu là:
           10 x 10 x 5 = 500 ( cm3)

Thể tích của khối nư​ớc và hòn đá là:

          10 x 10 x 7 = 700 ( cm3)

Thể tích của hòn đá là:

         700 - 500 = 200( cm3)

                     Đáp số: 200 cm3

- 2,3 HS nêu lại.



Tiết 2: Chính tả

Nhớ- viết: Cao Bằng

  I. Mục tiêu:

 - Nhớ - viết chính xác, đúng chính tả 4 khổ đầu của bài thơ Cao Bằng. 

 - Viết hoa đúng các tên ng​ười, tên địa lí Việt Nam.

 - Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con ngư​ời.GD tình yêu quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy- học:
 - VBT Tiếng Việt 5, tập 2.
 - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

 - Nhắc lại quy tắc viết hoa tên ngư​ời,

 tên địa lí Việt Nam.

 - Cả lớp viết:

 Nông Văn Dền, Lê Thị Hồng Gấm; 

Cao Bằng, Long An.
2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

 - Nêu yêu cầu, mục đích bài học.

2.2. H​ướng dẫn viết chính tả :

a, Trao đổi về nội dung 4 khổ thơ.

 -  Gọi HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ.

 + Khổ thơ nói lên điều gì?

b, H​ướng dẫn viết từ khó:

 - Tìm những từ khó, dễ viết sai, các từ viết hoa trong bài?

- GV lư​u ý HS cách trình bày 4 khổ thơ.

c, HS viết chính tả:

d, Soát lỗi, kiểm tra bài:

 - GV đọc lại cho HS soát lỗi. Thu một số vở kiểm tra, nhận xét.

2.3. Hư​ớng dẫn HS làm BT chính tả:

Bài tập 2:
 - Cho HS đọc yêu cầu BT.

 - Cho HS làm bài theo nhóm đôi.

 - GV chốt lời giải đúng.
*Củng cố: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam.

Bài tập 3:

 - Nêu yêu cầu BT.

 - GV nói về địa danh trong bài: Tùng Chinh là địa danh thuộc huyện Quan Hoá tỉnh Thanh Hoá; Pù Mo, Pù Xai là các địa danh thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

 - Nhắc HS làm bài, chú ý 2 yêu cầu của BT.
- GV nhận xét, chốt kiến thức đúng.
	- 2 HS nhắc lại, lớp nhận xét.

- Lớp viết giấy nháp, KT nhóm đôi.

HS mở SGK- tr 48 .
- 2 HS nối tiếp đọc thuộc lòng 4 khổ thơ. 

-2-3 HS trả lời.
- HS tự tìm. VD: dịu dàng, núi non, sâu sắc,...; Đèo Gió, Đèo Giàng, Cao Bắc, Cao Bằng.

- HS tự nhớ, viết bài.

- HS đổi vở, soát bài.

- 1 HS nêu.

- Trao đổi, tìm từ trong nhóm, viết vào bảng phụ. 

- Cả lớp làm vào VBT.

-Vài em nêu miệng.

a) ...Côn Đảo... Võ Thị Sáu.

b) ...Điện Biên Phủ... Bế Văn Đàn.

c) ... Công Lý... Nguyễn Văn Trỗi.

- 1 HS đọc, đọc cả nội dung BT.

- Lớp làm vào VBT, 2 HS lên bảng.

Viết sai

Hai ngàn

Ngã ba

Pù mo

pù xai

Sửa lại

Hai Ngàn

Ngã Ba

Pù Mo

Pù Xai




3. Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam?
 - Nhận xét tiết học.

 - Ghi nhớ những từ ngữ tìm đ​ược trong bài, tập đặt câu với các từ đó.

Tiết 3
: Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

I. Mục tiêu:
 - Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến.

 - Biết tạo ra các câu ghép mới( thể hiện quan hệ tăng tiến) bằng cách nối các vế câu ghép bằng QHT, thay đổi vị trí các vế câu.

 - Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt trong văn hoá giao tiếp.

II.  Đồ dùng dạy học:

 - VBT Tiếng Việt 5, tập 2.

 - Phiếu khổ to.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.ổn định trật tự:
2. Bài mới:

	2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

Bài 1:

 - Nêu yêu BT.

 - GV nhắc HS chú ý 2 yêu cầu của BT:

 + Tìm trong chuyện câu ghép chỉ QH tăng tiến.

 + Phân tích cấu tạo của câu ghép đó.

 - Yêu cầu HS làm vào VBT, 1 HS lên bảng.

 - Tính khôi hài của câu chuyện là gì?
Bài 2:

 - Cho HS làm bài theo nhóm 4.

 - Yêu cầu HS làm bài vào VBT, 1 nhóm làm bài vào phiếu khổ to.

 - GV nhận xét, chốt về quan hệ tăng tiến trong câu ghép và các quan hệ từ có thể sử dụng.
	* HS mở SGK- tr 54.

- Lắng nghe.

- 1 HS nêu, đọc mẩu chuyện vui Người 

lái xe đãng trí
+ Lời giải đúng:

Vế 1: Bọn ...ấy không chỉ ăn...lái

                C                          V

Vế 2: mà chúng còn lấy.... phanh.

                   C                   V

- Anh chàng lái xe đãng trí đến mức ngồi nhầm vào hàng ghế sau lại tưởng đang 

ngồi vào sau tay lái. Sau khi hoảng hốt báo công an xe bị bọn trộm đột nhập mới nhận ra rằng mình nhầm.

- Lớp làm bài vào VBT, 1 nhóm làm bài vào phiếu khổ to, dán bảng, trình bày:

a) ... không chỉ... mà...
b) Không những... mà...

   ( Chẳng những...mà...)
c) ... không chØ...mµ....


3. Củng cố, dặn dò:

+ Để nối các vế trong câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến ta có thể dùng những quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nào?

- Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau.

Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp xe ben (Tiết 1)

I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben.

- Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II. Đồ dùng dạy học:


- Mẫu xe ben đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Giới thiệu bài
- Giáo viên nêu mục đích tiết học.

	2. Hoạt động 1 :Quan sát, nhận xét mẫu
- Cho học sinh quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn, quan sát từng bộ phận.

+Để lắp xe ben cần những bộ phận nào ?

3. Hoạt động 2  : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật
a) Hướng dẫn thao tác kĩ thuật 
- GV gọi 1, 2 HS lên bảng và chọn từng chi tiết theo bảng SGK và sắp xếp các chi tiết đó vào nắp hộp.

- Nhận xét quá trình làm việc của HS.

b) Lắp từng bộ phận
*Lắp khung sàn xe và các giá đỡ (H.2- SGK)

- Cho HS quan sát hình 2 và cho biết để lắp khung sàn xe và các giá đỡ cần chọn những chi tiết nào ?

- Cho hs chọn những chi tiết đó.

- Gọi 1 HS lên lắp khung sàn xe.

- GV tiến hành lắp các giá đỡ.

* Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ (H.3 - SGK)

+ Để lắp được bộ phận này em cần những chi tiết nào ?

- GV lắp cho HS quan sát.

* Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau (H.4 - SGK)

- Cho HS quan sát hình, em hãy chọn các chi tiết và lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau.

* Lắp trục bánh xe trước (H.5a - SGK)

- GV gọi 1 - 2 em HS lên lắp theo mẫu SGK.

- Nhận xét các thao tác của HS.

* Lắp ca bin (H5b - SGK)

- Cho HS tự lắp.

c) Lắp ráp xe ben (H1 - SGK)
- Gv tiến hành lắp ráp các bộ phận theo các bước trong SGK

- Hoặc gọi HS lên lắp thử.

- Kiểm tra hoạt động của xe ben.

d) Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp
- Hướng dẫn thao từng phần và tháo rời các chi tiết ngược lại với quá trình lắp.

- Cho gọn vào hộp theo quy định.

* Gọi 1 - 2 em đọc phần ghi nhớ SGK
	- Cần 5 bộ phận : khung sàn xe và các giá đỡ ; sàn ca bin và các thanh đỡ ; hệ thống giá đỡ trục bánh sau ; trục bánh xe trước ; ca bin.

- HS lên chọn các chi tiết.

- Cả lớp theo dõi để nhận xét 

- 2 thanh thẳng 11 lỗ, 2 thanh thẳng 6 lỗ, 2 thanh thẳng 3 lỗ, 2 thanh chữ L dài, 1 thanh chữ U dài.

- HS chọn chi tiết và lắp khung sàn xe.

- Theo dõi GV lắp.

- Hs chọn thêm các chi tiết.

- Hs chọn lựa các chi tiết phù hợp và lắp theo mẫu.

- HS khác nhận xét.

- Hs lên bảng lắp, cả lớp quan sát và nhận xét.

- HS thử lắp ráp.

- Em khác nhận xét.


3. Củng cố, dặn dò:

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng thực hành của cá nhân hoặc nhóm học sinh.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập để giờ sau thực hành.

Buổi chiều

Tiết 1: Toán 

Thể tích hình lập ph​ương  
I. Mục tiêu: Giúp HS :
- Hình thành đ​ược cách tính và công thức tính thể tích hình lập ph​ương.

- Vận dụng đ​ược công thức tính thể tích để giải một số bài tập có liên quan.

- Rèn cho HS ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi bài tập 1.

III.Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: 

+ Nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật ?

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 dm, chiều rộng 4 dm , chiều cao 3 dm.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:                                                 
	2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hình  thành công thức tính thể tích hình lập ph​ương.

- GV yêu cầu HS tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 3 cm?

+ Hình hộp chữ nhật đó có đặc điểm gì đặc biệt? 

+ Hình đó là hình gì?

+ Nêu cách tính thể tích hình lập ph​ương?

-Công thức : V= a x a x a 

2.3.Thực hành : 

Bài 1:

- GV treo bảng phụ ghi nội dung bài. Cho HS tự vận dụng công thức để làm.

- Cho HS nhận xét bài làm của bạn.

- L​ưu ý tr​ường hợp (3): Biết diện tích 1 mặt bằng 36 cm2, ta thấy 36 = 6 x 6 , suy ra cạnh là 6 cm.

Bài 2:

- Cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.

+ Muốn tính đ​ược khối l​ượng kim loại cần biết gì? ( Thể tích của khối kim loại đó)

- GV quan tâm, giúp đỡ HS.

- Nhận xét , chữa bài.

 Bài 3:

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Nêu cách tìm số trung bình cộng của 3 số?

+ Nêu công thức tích thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương.
	
- 1HS nêu cách tính:

V= 3 x 3 x 3 = 27 ( cm3 )

- 3 kích th​ước (dài, rộng, cao ) bằng nhau.

- Hình lập phư​ơng.

- HS nêu cách tính nh​ư SGK.

- HS nhắc lại cách tính nh​ư SGK.

- HS vận dụng công thức tính vừa học để làm.

- 4 em lên bảng làm, cả lớp làm vàovở.

-  Lớp nhận xét, chữa bài, chốt đáp án đúng.

- HS nêu yêu cầu bài tập, phân tích đề bài.

- 1 em lên bảng làm. cả lớp làm vào vở:

Thể tích của khối kim loại hình lập phư​ơng là: 

        0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 ( m3 )

               Đổi 0,421875  m3 = 42, 875 ( dm3 )

    Khối kim loại đó nặng là:

15 x  421,875  = 6328,125 ( kg )                        

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích bài toán.

- Lấy tổng của 3 số đó chia cho 3.

- 2 HS nêu, lớp nhận xét.

- 1 em lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Thể tích hình hộp chữ nhật:

              8 x 7 x 9 = 504 ( cm3)

Cạnh hình lập ph​ương: ( 8 + 7 + 9 ) : 3 = 8(cm )

 Thể tích hình lập ph​ương: 8 x 8 x 8 = 512 ( cm3)

                    


3. Củng cố – dặn dò:

- Nhắc lại cách tính thể tích hình lập phư​ơng?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà ôn bài. Chuấn bị bài: Luyện tập chung.

Tiết 2: Tập làm văn

Trả bài văn kể chuyện

I. Mục tiêu: Giúp HS : 

- Nắm được YC của bài văn kể chuyện theo 3 đề đã cho.

- Nhận biết được ưu khuyết điểm của mình, của bạn khi cô chỉ rõ.

- Biết tự sửa lỗi.   .  

II. Đồ dùng dạy- học:

 -Bảng phụ ghi 3 đề bài của tiết kiểm tra.  

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:
1. ổn định trật tự

2. Bài mới 

2.1.Giới thiệu bài : GV dựa vào MĐ YC của bài .   

2. 2.Nhận xét chung về kết quả bài làm của cả lớp.

-  GV treo bảng phụ ghi 3 đề bài tiết kiểm tra trước .

	- HD học sinh  nắm vững yêu cầu của đề bài 
+ Đề yêu cầu gì?

- GV  nhận xét chung về bài làm của cả lớp:

+ Ưu điểm chính :Xác định đúng đề bài ; bố cục đầy đủ , hợp lí , ý phong phú ; diễn đạt mạch lạc , trong sáng.

+ Thiếu sót, hạn chế:

- Mắc nhiều lỗi chính tả.

- Nhiều bài viết còn sơ sài.

2.3. HD HS chữa bài :

a. GV hướng dẫn chữa lỗi chung :

( Nếu sai , GV sửa bằng phấn màu )

- GV có thể gợi ý cách chữa lỗi với từng đối tượng khác nhau.

b. HD HS tự  sửa lỗi trong bài .
- GV theo dõi , kiểm tra HS làm việc.

- GV đọc một số đoạn văn, bài văn hay.

3. Củng cố , dặn dò:

-   Nhận xét giờ học , tuyên dương những em học tốt.

- Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn chưa hoàn chỉnh.


	- 2HS đọc YC của đề bài.

- Lớp đọc thầm 3 đề bài.

- Nhiều HS nói trước lớp: yêu cầu của  từng đề bài .

- Nghe nhận xét ưu, khuyết điểm từng bài trước lớp.

-  Lớp chữa từng lỗi vào nháp; 3em lên bảng chữa lỗi bài của mình.

-  HS nêu ý kiến của mình về bài của bạn.

- HS đọc lời phê, phát hiện thêm lỗi trong bài của mình để sửa lỗi.

- Đổi bài trong nhóm đôi để KT chéo.

+ HS trao đổi, thảo luận trong nhóm đôi để tìm ra cái hay, cái đáng học để rút kinh nghiệm cho mình.

+ HS chọn 1 đoạn viết chưa đạt để viết cho hay hơn.

- Lắng nghe.



Tiết 3: Sinh hoạt

Sinh hoạt lớp.

I. Mục tiêu:   

- Kiểm điểm lại các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua , hướng phấn đấu khắc phục trong tuần tới. ổn định mọi nền nếp của  lớp.

- Hs nhận thấy ưu điểm và tồn tại của mình trong tuần qua, cần đề ra phương hướng  tuần tới.

- GD cho HS ý thức tự giác, tinh thần phê và tự phê ; ý thức học tập, yêu trường, lớp.

II. Nội dung sinh hoạt

1. ổn định tổ chức:

- Lớp phó VN cho cả lớp hát đồng thanh một bài.

2. Nội dung chính              
2.1.Sinh hoạt lớp.
a.Kiểm điểm hoạt động tuần .

*GV mời lớp trư​ởng lên điều khiển sinh hoạt lớp.:

- Lớp tr​ưởng điều khiển.

- Các tổ tr​ưởng nhận xét chung về tổ và từng thành viên trong tổ.

	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng..........Tổ 2 hạng .............Tổ3 hạng.........................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ......................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ......................................................................

2.2.Ph​­¬ng h­​íng tuần.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp  cho tốt hơn nữa.

- Thư​ờng xuyên học bài,làm bài  khi đến lớp.

- Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, chú ý nghe giảng,giúp đỡ bạn  học yếu.

- Thực hiện tốt các nề nếp xếp hàng ra vào lớp, truy  bài đầu giờ cho nghiêm túc và tốt hơn.

- Thi đua lập thành tích để chào mừng Đảng, mừng Xuân.  

2.3.Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch)


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 24

Thứ hai ngày 15 tháng 02 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Luật tục xưa của người £-®ª

I.  Mục tiêu:
- Đọc lư​u loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của bài văn.

- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ngư​ời £-®ª từ x​a xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. 

- Từ luật tục của ng​ười £-®ª, HS hiểu: xã hội nào cũng có luật pháp và mọi ngư​ời phải sống, làm việc theo pháp luật.

- Giáo dục HS hiểu và làm đúng theo quy định của pháp luật.

II. Đồ dùng
 dạy học :


 -Tranh minh hoạ bài đọc SGK. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Chú đi tuần và nêu nội dung bài thơ.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:  

2.2. Luyện đọc:

- GV đọc diễn cảm bài .

- 1 HS đọc toàn bài.     

	+ Nêu cách chia đoạn?

- GV chốt lại cách chia đoạn đúng.

- Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn:

- Cần chú ý HS đọc đúng các từ khó.
- Kết hợp giải nghĩa các từ được chú giải. GVgiải thích thêm một số từ HS chưa hiểu. 

2.3.Tìm hiểu bài

- GV chia lớp thành 4 nhóm các em tự đọc và trả lời các câu hỏi trong SGK. Câu hỏi 4 các em viết ra giấy.

+ Kể những việc mà ng​ười £-®ª xem là có tội?

* GV nói thêm: Các loại tội trạng được người £ - đê nêu ra rất cụ thể, dứt khoát, rõ ràng theo từng khoản mục.

+ Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào £-®ª quy định xử phạt rất công bằng?

* Ngay từ ngày xa xưa, người £ - đê đã có quan niệm rạch ròi, nghiêm minh về các tội trạng.

+ Những luật tục của người £ - đê đưa ra nhằm mục đích gì?

+ Nội dung bài tập đọc nói lên điều gì?

* GV chốt lại nội dung bài.

+ Hãy kể tên một số luật của nư​ớc ta mà em biết?

- GV chốt câu trả lời đúng, bổ sung thêm một số luật khác.

2.4. HD đọc diễn cảm: 

- GV đọc mẫu đoạn 1 của bài.

- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp. Đại diện một vài cặp thi đọc diễn cảm.        
	- HS chia đoạn.

- Chia bài làm 3 đoạn:

Đoạn 1: Về cách xử phạt.

Đoạn 2: Về tang chứng và nhân chứng

Đoạn 3: Về các tội.

- Lần 1: Từng tốp HS nối nhau đọc 3 đoạn,sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi.

- Lần 2:HS đọc theo cặp cả bài,kết hợp giải nghĩa từ, đọc chú giải.

	
	- HS nêu những từ chưa hiểu, có thể giải thích theo ý hiểu của mình.
-Trưởng nhóm điều khiển nhóm  đọc , phát biểu.Cán sự điều khiển lớp chốt câu trả lời đúng.HS nối tiếp nêu. Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Tội không hỏi cha mẹ, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đư​ờng cho địch đến đánh làng.

- Các mức xử phạt rất công bằng: Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng. 

+ Tang chứng phải chắc chắn…mới được kết tội; phải có vài ba ng​ười làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị.

- Bảo vệ cuộc sống yên lành cho buôn làng.

- HS phát biểu: Ngư​ời £-®ª từ x​a xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng .

- Đại diện các nhóm trình bày. Dưới lớp nhận xét.VD: Luật giáo dục, Luật phổ cập tiểu học/ Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật bảo vệ môi tr​ường, Luật giao thông …
- Tìm cách ngắt, nhấn giọng đoạn 1 của bài.

- HS luyện đọc diễn cảm theo cặp. Đại diện nhóm lên thi đọc trước lớp. HS bình chọn nhóm bạn đọc hay nhất. 

- Xã hội nào cũng có luật pháp và mọi ngư​ời phải sống, làm việc theo pháp luật.



	- GV và HS cả lớp nhận xét, bình chọn.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu ý nghĩa của bài đọc ?

- GV liện hệ giáo dục HS thực hiện đúng các quy định của pháp luật nước Việt Nam.

- GV nhận xét tiết học.Dặn HS  về nhà tiếp tục luyện đọc.


	



Tiết 2: Toán

Luyện tập chung

I . Mục tiêu:  Giúp HS:
- Hệ thống hoá, củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật & hình lập phương.

- Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn.  

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu 
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra công thức diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- GV nhận xét.
	- 4HS lên bảng trả lời.

-  HS cả lớp đổi chéo VBTT kiểm tra



	2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:  

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập.

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC đề bài.

- YC HS tự làm vào vở.

+ Gọi 2 HS đọc bài làm của mình. HS khác nhận xét.

+ GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: cách tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.

Bài 2: 

-YC 1 HS nêu cách làm. 

-YC 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở. Lưu ý HS : Các số đo có cùng đơn vị đo.

- GV tổ chức cho HS chữa bài, xác nhận kết quả.

* Củng cố: Cách tính diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật.

Bài 3:

-YC HS đọc đề bài.   

+ Bài cho biết gì? 

+ Bài yêu cầu gì?

+ Muốn tính thể tích phần gỗ còn lại ta làm ntn?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Tổ chức chữa bài chung cả lớp.

**Củng cố cách tính thể tích của vật dựa vào tính thể tích HHCN, hình lập phương.

	

	
	- Lắng nghe.



	
	- HS đọc và nêu yêu cầu đề bài.

- HS làm bài cá nhân. 2 HS lên bảng làm bài.

- HS cả lớp nhận xét, bổ sung. Chốt đáp án đúng từng phần. 

VD : S  một mặt = 6,25 cm2
                 STP = 37,5 cm2  

V = 15,625 cm3
          

	
	- HS nêu yêu cầu bài tập, nêu cách làm: Tính diện tích mặt đáy, diện tích XQ & thể tích của các hình chữ nhật có kích thước cho trước rrồi điền kết quả vào ô trống. 

- HS làm bài theo yêu cầu.

VD hình (1) : - S đáy : 11 
[image: image77.wmf]´

 10 = 110 cm2
+ DT xq  : (11 + 10 ) 
[image: image78.wmf]´

 2 
[image: image79.wmf]´

6 = 252 cm2
+ Thể tích : 11 
[image: image80.wmf]´

 10 
[image: image81.wmf]´

 6 = 660 cm3

	
	- HS khác nhận xét, bổ sung, chốt kết quả đúng.

- HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Một khối gỗ dạng HHCN có chiều dài 9cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 5cm, người ta cắt đi một phần khối gỗ dạng hình lập phương cạnh 4 cm.

- Tính thể tích phần gỗ còn lại.

- Lấy thể tích của toàn khối gỗ HHCN trừ đi thể tích của khối gỗ hình lập phương.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật là:

               9 x 6 x 5 = 270 ( cm2)

Thể tích khối gỗ hình lập phương cắt đi là:

              4 x 4 x 4 = 64 (cm2)

Thể tích phần gỗ còn lại: 270 - 64 = 206 (cm3)


3. Củng cố dặn dò: 

- Nhắc lại công thức tính Sxq & Thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương ? 

- GV chốt bài, dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)

Luyện viết bài 24: Cây chuối mẹ

I. Mục tiêu.

- HS hiểu nội dung bài viết: Tác giả miêu tả hình ảnh cây chuối chuẩn bị có buồng. Qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên của tác giả.

- HS viết đúng, chính xác một số từ khó, dễ lẫn: lâu, sát, nó, rụt lại, cũn cỡn,ngoi lên,…
- HS viết đúng, đẹp toàn bài.

- Rèn kĩ năng viết chính tả. HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

- GD HS lòng yêu quê h​ương đất nư​ớc.

II. Các hoạt động dạy- học:

	1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục tiêu, yêu cầu, nội dung tiết học.

2. Bài mới

a) Tìm hiểu bài viết

- GV gọi HS đọc bài viết.

- Hỏi:

+ Tác giả miêu tả gì?

+ Cây chuố mẹ được miêu tả thế nào?

+ Những từ ngữ, hình ảnh đó nói lên điều gì?

+ Bài viết nói nên điều gì?

- GV chốt nội dung bài viết.

b) Luyện viết.

- GV yêu cầu HS đọc lại bài viết. 

- Hỏi: Trong bài viết, những chữ nào đ​ược viết hoa? Vì sao?

- GV yêu cầu HS nêu những chữ khó viết, dễ lẫn. Cho HS luyện viết đúng.

- GV l​ưu ý HS những lỗi HS mắc phải.

- Yêu cầu HS nêu cách trình bày bài viết.

- GV chốt lại. Yêu cầu HS viết vở luyện viết.

- GV quan sát, chỉnh sửa cho HS viết ch​ưa đẹp.

- GV kiểm tra một số bài. Nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV l​ưu ý HS những lỗi HS mắc phải.

- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

- 2HS đọc.

+ Tác giả miêu tả cây chuối mẹ.

+ Sát xung quanh, dăm cây chuối bé xíu mọc lên, cổ mập tròn, rụt lại, lá ngắn cũn cỡn, lấp ló.

+ Sự quan sát tinh tế của tác giả, …
+ HS nêu: Tác giả miêu tả hình ảnh cây chuối chuẩn bị có buồng. Qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên của tác giả.

- 1HS đọc.

- HS nêu: những chữ đầu mỗi câu: Chưa, Sát, Cổ, Vài,.

- HS nêu và luyện viết ra giấy nháp. 

- HS nghe.

- 2HS nêu.

- HS viết vở luyện viết.

- Nộp vở.


Thứ ba ngày 16 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 17 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Đường Trường Sơn

I. Mục tiêu

- Học xong bài này HS biết.

- Đường Trường Sơn là hệ thống giao thông quân sự quan trọng. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, sức của, .....cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạngmiền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của ND ta.

- Rèn kĩ năng quan sát tranh trả lời câu hỏi.

- Giáo dục HS lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

II.  Đồ dùng dạy- học

- Tranh  SGK.  Bản đồ hành chính VN. Tranh ảnh, tư liệu....

III. Các hoạt động dạy- học

	1.  Kiểm tra bài cũ

-  Nêu thành tích tiêu biểu của nhà máy cơ khí Hà Nội ?

-  GV nhận xét.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu  bài.

2.2. Hoạt động 1: Xác định hệ thống phạm vi đường Trường sơn .

- GV dùng bản đồ để giới thiệu vị trí của đường Trường sơn ( từ hữu ngạn sông Mã- Thanh Hoá qua miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ )

- GV nhấn mạnh: đường Trường Sơn là hệ thống những tuyến đường, bao gồm Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn.

2.3. Hoạt động 2: Mục đích ta mở đường Trường Sơn.

+ Nêu mục đích mở đường Trường Sơn?  

- GV cho HS tìm hiểu về những tấm gương tiêu biểu của bộ đội và thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn.

2.4. Hoạt động 3 : Tầm quan trọng của đường Trường Sơn.

- GV yêu cầu HS thảo luận ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước.

- So sánh hai bức ảnh trong SGK, nhận xét về đường Trường Sơn qua hai thời kì lịch sử ?

-  GV nhận xét, kết luận.

3. Củng cố, dặn dò.

-  GVchốt nội dung chính của bài nhấn mạnh ý nghĩa của tuyến đường Trường Sơn.

-  GV nhận xét tiết học . Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.                                                                                                                             
	- HS trả lời. Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe

- HS quan sát, đọc SGK trình bày những nét chính về đường Trường Sơn.

- Lớp nhận xét bổ sung.

- HS thảo luận nhóm trả lời.

+ Chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

- HS đọc SGK đoạn nói về anh Nguyễn Viết Sinh.

- HS kể thêm qua tìm hiểu sách báo, truyền hình...

- HS quan sát H1, 3 SGK thảo luận nhóm trả lời.

+ Là hệ thống giao thông quân sự quan trọng. Đây là con đường để miền Bắc chi viên sức người, vũ khí, lương thực, ...cho miền Nam, góp phần vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.

+ Ngày nay, đường Trường Sơn đã được mở rộng nối liền đất nước. Đường còn có tên :đường Hồ Chí Minh.

- HS đọc kết luận SGK.



Tiết 2: Toán

Luyện tập về tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS  cách tính thể tích các hình đã học

- áp dụng vào các bài tập cụ thể

- Rèn đức tính cẩn thận, kiên trì, ham thích môn học.

II. Các hoạt động dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương?

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập.

Bài 1: Tính thể tích:

a, Hình lập phương có cạnh 5,5m

b, Hình hộp chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều rộng 2,4m , chiều cao 2,5m

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- GV tổ chức cho HS làm bài, chữa bài.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố cách tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

Bài 2: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng bằng 
[image: image82.wmf]2
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 chiều dài, chiều cao 3m. 

a)Tính thể tích hình hộp chữ nhật?

b) Người ta xả nước vào 
[image: image83.wmf]3
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 bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước. Biết 1dm3 = 1 l

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách tính thể tích của vật dựa vào thể tích HHCN.

Bài 3: Tính thể tích của hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm
[image: image84.wmf]2


- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm bài: Muốn tính thể tích hình lập phương cần biết số đo cạnh.

- Nhận xét, chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tính thể tích hình lập phương? Thể tích HHCN?

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS nêu. Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1HS đọc đề, lớp đọc thầm.

- Lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

Đáp án: 166,375 m
[image: image85.wmf]3

;  18 m
[image: image86.wmf]3


- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- 1 HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.

+ Tìm chiều rộng

+ Tìm thể tích

+ Tính thể tích nước trong bể theo đề - xi - mét khối tính số lít nước 

- 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm bài vào vở.

Đáp án: a)61,44 m
[image: image87.wmf]3


              b) 40960 l

- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- HS phân tích bài toán, nêu cách giải.

+ Tính diện tích một mặt

+ Suy ra số đo một cạnh

+ Tính thể tích

Đáp án: 27 cm
[image: image88.wmf]3


- 2 HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.



Tiết 3: Tập đọc

Hộp thư mật

I. Mục tiêu

1. Đọc trôi chảy toàn bài:

- Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài (  bu-gi, cần khởi động máy,...).

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuỵên: khi hồi hộp, khi vui sướng, nhẹ nhàng; toàn bài toát lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật.

2. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

II. Đồ dùng dạy- học.

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.                     
                   

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS đọc lại bài Luật tục xưa của người £-®ª
+ Nêu nội dung bài?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Luyện đọc

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

+ Nêu cách chia đoạn?

- GV chốt cách chia đoạn.

- Cho HS luyện đọc theo đoạn.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc diễn cảm toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài

2.3. Tìm hiểu bài:

+ Chú Hai Long ra Phú Lâm làm gì?

+ Em hiểu hộp thư mật dùng để làm gì?

+ Người liên lạc nguỵ trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?

+ Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì?

+ Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long. Vì sao chú làm như vậy?

+ Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc?

+ Nêu nội dung của bài văn?

2.4. Đọc diễn cảm.

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn văn

( Đoạn 1)

- GV đọc mẫu

3. Củng cố, dặn dò:

+ Là người HS, em thể hiện tình yêu nước của mình như thế nào?

* GV liên hệ, giáo dục HS lòng yêu nước.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau: Phong cảnh Đền Hùng
	- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm.

- 4 đoạn:

Đoạn 1: Từ đầu ...đáp lại.

Đoạn 2: tiếp theo...Anh dừng xe đến ba bước chân.

Đoạn 3: tiếp theo...chỗ cũ.

Đoạn 4: còn lại.

- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn của bài

+ Lần 1: đọc kết hợp luyện đọc các từ dễ đọc sai: bu-gi, cần khởi động máy...

+ Lần 2 : kết hợp giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1 HS đọc toàn bài

- Lắng nghe.

- Tìm hộp thư mật để lấy báo cáo và gửi báo cáo.

- Để chuyển những tin tức bí mật, quan trọng.

- Đặt hộp thư ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất- nơi một cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng; hòn đá hình mũi tên trỏ vào nơi giấu hộp thư mật; báo cáo được đặt trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng.

- Muốn nhắn gửi tình yêu Tổ quốc của mình và lời chào chiến thắng.

- Chú dừng xe, tháo bu-gi ra xem, giả vờ như xe mình bị hỏng... Chú Hai Long làm như thế để đánh lạc hướng chú ý của người khác, không ai có thể nghi ngờ.

- ...có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì cung cấp những thông tin mật từ phía kẻ địch, giúp ta hiểu hết ý đồ của địch, kịp thời ngăn chặn, đối phó.

- Hs nêu: Ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- 4 HS nối tiếp nhau đọc diễn cảm đoạn văn.

- 1 Hs đọc toàn bài.

- HS nối tiếp nhau trả lời.

- HS theo dõi.



Tiết 4: Tập làm văn

Ôn tập về tả đồ vật

I. Mục tiêu:

- Củng cố hiểu biết về văn tả đồ vật: Cấu tạo của bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả, phép tu từ so sánh và nhân hoá đựơc sử dụng khi miêu tả đồ vật.

II. Đồ dùng dạy học.

- Giấy khổ to viết sẵn những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả đồ vật

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả đồ vật?

+ Có mấy cách mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật? Đó là những cách nào?

- GV nhận xét.
2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 1:

+ Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?

- Gọi HS đọc bài văn.

- Gọi HS đọc phần chú giải. GV giải nghĩa thêm từ ngữ: vải Tô Châu: một loại vải sản xuất ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc.

+ Tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn?

+ Khi tả chiếc áo, tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?

+ Tìm các hình ảnh so sánh, nhân hoá trong bài văn?

- GV chốt lời giải đúng

+ Bài văn tả đồ vật gồm có mấy phần?

- GV dán giấy khổ to có ghi sẵn kiến thức ghi nhớ về văn tả đồ vật.

Bài 2:

+ Nêu yêu cầu của bài?

+ Nêu đồ vật em chọn để tả?

+ Đề bài yêu cầu các em viết đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em. Như vậy, đoạn văn các em viết thuộc phần nào của bài văn?

- GV hướng dẫn HS:

+ Khi tả các em chọn cách tả từ khái quát đến tả chi tiết từng bộ phận hoặc ngược lại.

+ Chú ý quan sát kĩ đồ vật, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá khi miêu tả.

- Tổ chức cho HS làm bài. Gọi HS trình bày.GV nhận xét, bổ sung.
	- 3 HS trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 2 yêu cầu: Đọc bài văn và trả lời câu hỏi nêu ở cuối bài.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1 HS đọc. Lớp theo dõi.

- HS làm việc cá nhân, phát biểu ý kiến

a/ Về bố cục của bài văn

+ Mở bài: Từ đầu đến màu cỏ úa .( MB trực tiếp).

+ Thân bài: Từ Chiếc áo sờn vai...chiếc áo quân phục cũ của ba ( tả bao quát cái áo đến tả những bộ phận có đặc điểm cụ thể; nêu công dụng của cái áo và tình cảm đối với cái áo...)

+ Kết bài: Phần còn lại (KB mở rộng)

- Tác giả sử dụng biện pháp so sánh và nhân hoá.

- Hình ảnh so sánh: những đường khâu đều đặn như khâu máy; hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh; cái cỏ áo như hai cái lá non; cái cầu vai y hệt như chiếc quân phục thực sự....

- Hình ảnh nhân hoá: người bạn đồng hành quý báu; cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi.

- HS nêu miệng

- 1-2 HS đọc lại

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS nối tiếp nhau phát biểu.

- Phần thân bài.

- HS theo dõi.

- HS suy nghĩ, làm bài. Nhiều HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn đã viết. Cả lớp nhận xét.


3. Củng cố dặn dò:

+ Một bài văn miêu tả đồ vật gồm có mấy phần? Đó là những phần nào?

+ Trong văn miêu tả, người ta thường sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập về tả đồ vật


Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Luyện tập chung
I. Mục tiêu:  Giúp HS:
- Ôn tập, củng cố, rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.   

- Giáo dục các em tính cẩn thận, chính xác.  

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, bảng phụ.

III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra các công thức, quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.   

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Nêu MĐYC bài

2.2. Luyện tập

 Bài 1: 

	-YC HS đọc đề bài.

+ Hãy nêu công thức tính S tam giác?

- Tổ chức cho HS làm bài.
	- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 2 HS nhắc lại: S = 
[image: image89.wmf]2
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	- GV xác nhận kết quả đúng.


A            4cm
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   3cm

         D                                          C
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+ Nêu cách tính diện tích hình tam giác?

+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm ntn?
	- 1HS làm bài vào bảng lớp.

- HS trao đổi nhóm đôi, nhận xét bài của nhau, chốt bài giải đúng :

a)Diện tích hình tam giác ABD là:

           4 x 3 : 2 = 6(cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:

        5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)  

b)Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDClà:  

           6 : 7,5 = 0,8

                0,8 = 80%  

	Bài 2:

YC HS đọc đề bài.
	- HS đọc đề bài.

	Hãy nêu các yếu tố đã biết ?
	-HS nối tiếp nêu, phân tích đề bài.

	-YC HS  làm vào vở. GV giúp đỡ HS chậm.    M             K                      N

   Q
                                      P

                              H

- GV xác nhận kết quả đúng.

* Củng cố cách tính diện tích hình bình hành và diện tích hình tam giác.
	-1 HS làm vào bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa :

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

          12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích tam giác KQP là:

         12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích MKQ & KNP là:

        72 - 36 = 36 ( cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích của hình tam giác MKQ & hình tam giác KNP. 

	Bài 3:

-YC HS đọc đề bài


B

    A
C

- GV giúp đỡ HS làm bài chậm các bước làm.

- Chốt cách tính DT hình tròn, DT hình tam giác.
	- HS đọc đề bài, phân tích đề.

- HS thảo luận nhóm đôi, trình bày kết quả:                 
Bán kính hình tròn là:

             5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

          2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625(cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

         3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tròn được tô màu:

      19,625 - 6 = 13,625 (cm2)

	3. Củng cố dặn dò:

- Cho HS nhắc lại công thức tính S hình tam giác, hình thang, hình tròn.   
	-2-3 HS nhắc lại


- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 2: Chính tả

Nghe- viết : Núi non hùng vĩ

I. Mục tiêu: 

- Nghe và viết đúng, chính xác, trình bày đúng chính tả bài Núi non hùng vĩ.

- Tìm và viết đúng , nhanh danh từ riêng là tên người , tên địa lí Việt Nam ( chú ý nhóm tên người và tên địa lí vùng dân tộc thiểu số).
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viếtquy tắc viết hoa tên người , tên địa lí VN; ND bài tập2.

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS  nhắc lại quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí VN. 

- Dưới lớp viết 2 tên người , 2 tên địa lí VN vào nháp.

- GV nhận xét.

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.   

2.2. HD chính tả :

	- GVđọc bài chính tả.

+Bài chính tả cho em biết điều gì ?

- GV HD viết từ khó: tày đình, hiểm trở, lồ lộ, Hoàng Liên Sơn, Phan- xi-păng, ¤ Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai, … 

2.3.Viết chính tả.

- GV đọc bài cho HS viết .

- GV đọc chậm toàn bài cho HS soát lỗi.

- Thu bài, kiểm tra và nhận xét chính tả của một số vở.

-  Nhận xét chung.

2.4. Bài tập:

 Bài 2: 

+ Nêu yêu cầu?

- GV treo bảng phụ: gọi 1 HS lên gạch chân các tên riêng có trong bài thơ trên bảng phụ.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cách viết tên riêng của một số dân tộc trên đất nước VN.

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu bài:
- GVgiải đố: tìm đúng, nhanh tên 5 nhân vật lịch sử trong bài.

- Hướng dẫn nắm 2 yêu cầu của bài tập.

- Tuyên dương nhóm HS tìm đúng, nhanh.

- Nêu lại cách viết hoa danh từ riêng ?

- GV chốt lại kiến thức .
	- HS theo dõi SGK.

+ Bài chính tả cho em biết truyền thuyết của một số dân tộc trên thế giới về thuỷ tổ loài người và cách giải thích khoa học về vấn đề này.

- Lớp đọc thầm ghi nhớ cách viết từ dễ viết sai; danh từ riêng và cách trình bày bài chính tả.

- HS luyện viết các từ khó và nhận xét.

- HS nghe viết toàn bài chính tả: trình bày đúng quy định, đẹp ; ngồi đúng tư thế 

 -  Hết thời gian quy định, HS soát lại bài,tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.

- HS đổi bài soát lỗi cho nhau.

- 1HS nêu yêu cầu của BT2. 

- HS làm bài cá nhân: tìm và ghi vào vở. 1 HS lên làm trên bảng phụ.

VD: + Tên địa lí: Tây Nguyên, ( sông) Ba.

+ Tên người, tên dân tộc: Đăm Săn, Y Sun, Mơ - nông, Nơ Trang Lương, A - ma Dơ - hao. 

- 3 em nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí VN.

- 1HS nêu yêu cầu và nội dung của bài. 

- HS HĐ nhóm: thảo luận để tìm đúng , tìm nhanh tên 5 nhân vật lịch sử, làm vào bảng nhóm.

- HS đại diện 5 nhóm lên trình bày trên bảng.

-  1HS đọc to các từ đúng ở bảng.

- HS sửa bài vào vở.

- Vài HS nhắc lại.


3. Củng cố , dặn dò :

+ Nêu cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam?

- Yêu cầu HS  ghi nhớ quy tắc viết hoa danh từ riêng.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3: Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

I. Mục tiêu :

 - Nắm được cách nối các câu ghép bằng cặp từ hô ứng.

 - Biết tạo câu ghép mới bằng các cặp từ hô ứng thích hợp.

 - Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt trong văn hoá giao tiếp.

II.  Đồ dùng dạy học:

 - VBT Tiếng Việt 5, tập 2.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

 + Nêu các cặp quan hệ từ dùng để nối các vế trong câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

	- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS làm BT.

Bài 1:

+ Nêu yêu cầu BT.

- GV hướng dẫn HS làm.

- Yêu cầu HS xác định các vế câu, thành phần trong mỗi vế câu.

+ Các vế được nối với nhau bằng từ nào? Biểu hiện mối quan hệ gì?

- GV khẳng định: Đó là những cặp từ hô ứng.

- Cho HS chốt kiến thức.

Bài 2:

- Cho HS làm bài theo nhóm 4.

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- Tổ chức cho HS  chữa bài .

- Cho HS xác định chủ ngữ- vị ngữ trong mỗi vế câu?

- Các câu sử dụng cặp từ hô ứng thường biểu thị quan hệ gì?
	- Lắng nghe.

- 1 HS nêu, lớp đọc thầm.

- HS làm bài vào VBT, 2 em làm bài trên bảng.

- HS xác định từng câu.Lớp nhận xét, chốt đáp án đúng.

- HS nêu miệng trước lớp:

a) ….chưa …đã….

b) ….võa….®·…..

c) ….cµng…cµng….

- Chữa bài, chốt đáp án đúng.

- Nhắc lại và nêu các quan hệ từ hô ứng.

- HS thảo luận làm bài dưới lớp.

- Chữa bài trên bảng lớp :

a) …cµng…cµng

b) …mới… đã…;  … chưa… đã ; …. vừa… đã…
c) … bao nhiêu… bấy nhiêu.

- Tăng tiến về mức độ hoặc thời gian....


3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu các cặp từ hô ứng dùng để nối các vế trong câu ghép?
 - Nhận xét tiết học.Dặn HS về nhà ôn bài. 

Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp xe ben (Tiết 2)

I . Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Thực hành lắp xe ben.

- Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II . Tài liệu và phương tiện

- Mẫu xe ben đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học.

	2. Hoạt động 3 : Hướng dẫn thực hành
a) Chọn lựa các chi tiết
- GV cho HS chọn các chi tiết theo bảng SGK.

b) Lắp từng bộ phận
- Gọi 1 - 2 em đọc phần ghi nhớ SGK trang 83.

- Yêu cầu HS quan sát lại các hình và đọc lại các nội dung trong SGK.

- Cho học sinh thực hiện lắp từng bộ phận theo nhóm.

- GV quan sát, uốn nắn học sinh (nhóm học sinh) thao tác chưa đúng.

c) Tháo rời các bộ phận
- Cho học sinh tháo rời các chi tiết ở các bộ phận vừa lắp, để gọn vào hộp.
	- HS tiến hành chọn lựa các chi tiết và để gọn vào nắp hộp.

- Quan sát các hình trong SGK.

- Học sinh thực hiện theo nhóm để thực hành lắp các chi tiết thành các bộ phận chính của xe ben.

- Thực hiện thao tác tháo rời các chi tiết.


3. Nhận xét - dặn dò

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng thực hành của cá nhân hoặc nhóm học sinh.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập để giờ sau thực hành.


Buổi chiều 

Tiết 1: Tiếng Việt( tăng)

Ôn  tập văn  Kể chuyện
I. Mục tiêu:

- Củng cố về thể loại văn kể chuyện.

- HS làm được dàn bài một bài văn kể chuyện.
II. Các hoạt động dạy học:

1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn ôn tập:

Bài 1: Đọc câu chuyện dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:

Cột điện và Dây chằng

     Trên đỉnh một ngọn đồi, Cột điện và ba sợi Dây chằng ngạo nghễ đứng. Gió dù mạnh như bão cũng chỉ đủ thì thào những lời của gió. Mưa dù mau sầm sập cũng chỉ đủ sức rửa trôi những đám bụi mờ. Hãnh diện quá về tầm vóc kì vĩ của mình, Cột điện lên tiếng bảo ba sợi dây chằng nhỏ bé:

- Bọn bay đúng là những kẻ ăn theo. Giá như không có ta oai phong lẫm liệt, thì liệu bọn bay có được cái vinh hạnh cùng ta chiếm lĩnh khoảng không gian như thế này không. Nói rồi Cột điện cười rung cả thân, dương dương tự mãn. Ba chàng Dây chằng biết thân phận mình hèn mọn, chẳng dám so bì. Nhưng vẫn có một chàng Dây chằng khẽ khàng hỏi lại:

 - Dạ thưa anh Cột điện khổng lồ. Vâng, chúng em chỉ là đám ăn theo, chẳng dám so bì. Nhưng giá như một trong ba chúng em đứt phựt thì chuyện gì sẽ xẩy ra nhỉ?

Nghe câu hỏi dí dẩn ấy, Cột điện cười rung vai, chế nhạo:

- Xì, thì cứ thử đứt phựt xem sao? Này cho dù cả ba đứa mày đứt phựt thì ta đây vẫn cứ đứng vững như trời trồng.

Ba chàng Dây chằng bảo nhau im re. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. ừ nếu không có Cột điện thì bọn Dây chằng bám vào đâu kia chứ.

Cho đến một hômtên vô lại trèo lên đỉnh  đồi ăn cắp dây sắt. Phập! Phập! Phập! Ba nhát búa bổ vào đây, thề là hàng dây chằng đang căng suốt từ mặt đồi vút lên đỉnh cột điện bỗng đứt phựt, rồi co rúm lại. Tên vô lại mừng quýnh.Hắn sắn tay áo lên quyết làm xong béng cả đám dây còn lại. Hắn đang muốn thò tay giật lấy một đầu dây để kéo , thì than ôi   chợt dọi lên một tiếng ân vang như long trời lở đất. Cả chiếc cột điện cao to, kì vĩ là thế, ai ngờ đổ ụp xuống. Tên vô lại bị lực lượng bảo vệ tóm gọn. Nhưng chiếc Cột điện thì không đứng dậy được nữa vì nó thiếu một chiệc dây chằng. Đến lúc ấy nó mới hiểu, sở sĩ nó ngạo nghễ chiếm lĩnh không gian trên đỉnh đồi được là nhờ có ba chàng Dây chằng cùng giúp chứ đâu phải họ là đám ăn theo. Nó hiểu được điều đó thì đã quá muộn ... Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!

                                                                               ( Chu Huy )

Câu chuyện trên có những nhân vật nào?

Em có nhận xét gì về tính cách của Cột điện và Dây chằng? 

- Nêu ý nghĩa của câu chuyện bằng cách chọn ý đúng nhất trong các ý sau:

a. Khuyên người ta không nên lấy trộm sắt bằng cách cắt dây chằng ở các cột điện vì làm thế cột điện sẽ đổ.

b. Khuyên người ta không nên coi thường dây chằng ở các cột điện.

c. Trong cuộc sống, cần tôn trọng và biết đến giá trị của mọi người xung quanh, chớ nên kiêu ngạo và coi thường người khác.


HS đọc truyện và nêu nhận xét.


HS và GV bổ sung.

Bài 2: Hãy viết một đoạn văn kể một câu chuyện có nội dung: Kẻ kiêu ngạo sẽ chuốc lấy thất bại chua cay.

- Cho HS nêu yêu cầu bài tập, phân tích đề.

- Nội dung của câu chuyện là gì?

- Em có thể chọn những câu chuyện nào có nội dung đó?


- HS làm vào vở.

Một vài em trình bày bài trước lớp. 

- Lớp nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố - dặn dò: 

+ Nêu cấu tạo của một bài văn kể chuyện?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 2: Toán (tăng)

Luyện tập diện tích hình thang

I.  Mục tiêu 

- Giúp HS củng cố cách tính diện tích hình thang trong các tình huống khác nhau.    
II.  Hoạt động dạy -   học

	I.  Kiểm tra: HS nêu quy tắc tính diện tích hình thang. 

II.  HD HS luyện tập
a- Cho HS nêu những vấn đề còn vướng mắc về cách tính DT hình thang.

* Bài tập :

1.Tính diện tích thửa ruộng hình thang có trung bình cộng 2 đáy là 15 m, chiều cao là 2/3 trung bình 2 đáy.

2.Cho hình thang ABCD với:

 A                B             AB = 12 cm    

                                   AI = 8 cm

C                          D   KD = AI.

    I            K

Tính diện tích hình thang bằng hai cách.

- GV có thể gợi ý nêu HS lúng túng.

Bài 3: Một hình thang có đáy lớn là 10 cm và gấp đôi đáy bé, diện tích là 75 cm2. Tính chiều cao hình thang?

- Quan tâm, giúp đỡ HS yếu.

GV thu một số bài của một số HS đã làm nhận xét, cho điểm.
	-2 HS lên bảng trả lời.Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nêu cá nhân. Đặc biệt là HS yếu.

- HS khá, giỏi có thể giải thích giúp bạn ( nếu có thể). -HS khác nhận xét, bổ sung

-HS nêu kết quả, giải thích kết quả mình chọn.

- Lớp làm bài. 

HS yếu không bắt buộc làm hết.

- Một số HS trình bày kết quả.

- Lớp chốt cách làm và  đáp án đúng từng bài. VD :

Bài 1 : Tính diện tích thửa ruộng  hình thang theo công thức S =  
[image: image90.wmf]2

b

a

+

 x h 

(Trung bình cộng 2 đáy nhân với chiều cao) Đáp số: 150 m2

Bài 3: tính chiều cao hình thang theo công thức:                                                                                                     h = S 
[image: image91.wmf]´

2 : (a + b).

- HS phân tích đề, làm, chữa bài, chốt đáp án đúng: chiều cao = 10 cm.


-GV chốt đáp án đúng.

3- Củng cố , dặn dò 

-Cho HS nhắc lại nội dung ôn tập.  

- GV nhận xét giờ học, dặn HS về nhà ôn bài


Tiết 3:                                       Hoạt động ngoài giờ
                                             Giao lưu tìm hiểu về Đảng

I. Mục tiêu:

- Giúp HS nhận thức được ý nghĩa của ngày thành lập Đảng 3 -2 và các truyền thống vẻ vang của Đảng.

- Biết ơn và tự hào về  truyền thống cách mạng của dân tộc ta từ khi có sự lãnh đạo của Đảng.

II. Quy mô hoạt động:

Tổ chức theo quy mô khối lớp hoặc toàn trường.

III. Tài liệu và phương tiện:

- Các tư liệu tranh ảnh, câu đố, câu hỏi…liên quan đến chủ đề cuộc thi.

- Chuông báo giờ của Ban giám khảo.

- Micro, loa, aampli,…

IV. Các bước tiến hành:

	Bước 1: Chuẩn bị

- GV giới thiệu chủ đề và nội dung giao lưu tìm hiểu về Đảng.

- GV giới thiệu thể lệ cuộc thi cho HS nắm được.

- Yêu cầu mỗi lớp cử 3 – 5HS( tùy theo sĩ số HS trong toàn khối).

- GV soạn câu hỏi, câu đố, trò chơi…và các đáp án. Lưu ý lựa chọn các câu hỏi phụ dành cho khán giả.

- Cử Ban giám khảo, thang điểm, thời gian cho mỗi câu hỏi, mỗi phần giao lưu.

- Cử, chọn MC dẫn chương trình giao lưu.

- Phân công HS phụ trách trang trí (sân khấu, bàn ghế đại biểu, nước, lọ hoa…), phụ trách tặng phần thưởng.

- Phân công các tiết mục văn nghệ cho khai mạc và đan xen giữa các nội dung, phần giao lưu.

Bước 2: Tổ chức cuộc thi

- Ổn định tổ chức.

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

- Thông qua nội dung chương trình, các phần giao lưu.

- Giới thiệu Ban giám khảo, phổ biến thể lệ cuộc thi.

- MC lần lượt đọc các câu hỏi, câu đố…Sau thời gian 30s các thí sinh giơ đáp án trả lời. Những câu trả lời khó MC sẽ mời thầy cô cố vấn cho lĩnh vực đó giải đáp.

- Trong quá trình thi MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ xen kẽ.

Bước 3: Tổng kết - đánh giá

- Ban giám khảo đánh giá, nhận xét cuộc giao lưu, thái độ của các đội.

- Công bố kết quả và tiến hành trao giải thưởng
	- HS lắng nghe GV giới thiệu chủ đề và nội dung giao lưu tìm hiểu về Đảng.

- HS lắng nghe.

- Mỗi lớp cử 3 – 5HS( tùy theo sĩ số HS trong toàn khối) để tham gia cuộc giao lưu.

- HS chuẩn bị để tham gia cuộc giao lưu.

- HS lựa chọn người dẫn chương trình.

- HS được phân công nhận nhiệm vụ.

- HS được phân công luyện tập các tiết mục văn nghệ.

- HS ổn định.

- HS lắng nghe.

- HS chú ý theo dõi.

- Lắng nghe để nắm được thể lệ cuộc thi.

- HS tham gia chơi.

- HS biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.

- HS biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.

- Các đội, cá nhân lên nhận giải thưởng.
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Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

    Luyện tập chung
A.Môc tiªu:Gióp HS  :
- Ôn tập & rèn luyện kĩ năng tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật & hình lập phương.  

B.Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ, bảng nhóm

C.Các hoạt động dạy và học:  

I.Bµi cò.

- Nhắc lại cách tính Dt xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật? Hình lập phương?

- Nhắc lại cách tính  thể tích hình lập phương? Hình hộp chữ nhật?

- GV nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn ôn tập.

	 Bài 1: 
	

	-Gọi  HS đọc đề bài.

Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

-  GV có thể gợi ý :

+ Bể không có nắp thì tính DT mấy mặt đáy?

+ Em hiểu mực nước trong bể bằng 3/4 chiều cao của bể là thế nào?

-Trong trường hợp các số không cùng đơn vị đo ta phải làm gì?
	- - HS đọc đề bài, phân tích đề 

- Tóm tắt bài toán và nêu cách làm.

- Chủ yếu HS TB-Yếu trả lời.

- Đổi về cùng đơn vị đo.



	-YC 2 HS làm bài vào bảng phụ, HS cả lớp làm vào vở.

-GV quan sát HS yếu, động viên giúp đỡ, KT kết quả tính.

-YC HS nhận xét bài trên bảng, đổi nhóm đôi, nhận xét bài của nhau.

-GV chốt các cách tính DT; thể tích của hình hộp chữ nhật.
	- Lớp làm bài, chốt đáp án đúng từng phần :

Đổi 1m = 10 dm; 50 cm = 5dm; 60cm = 6 dm

a)DT XQ của bể cá : 180 (dm2)  

Diện tích đáy của bể kính:  50(dm2)  

Diện tích kính dùng làm bể cá: 230(dm2)  

b)Thể tích trong lòng bể kính là:300 (dm3)  c)Thể tích nước có trong bể kính là:225 (dm3)

	Bài 2: GV tổ chức thành trò chơi.

- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử 1 em lên bảng thi.

- Cho HS dưới lớp nhận xét về thời gian, kết quả của mỗi nhóm.

- GV chốt đáp án đúng, phân thắng thua.

- Yêu cầu HS chốt về các cách tính DT ; thể tích hình lập phương.
	- Gọi HS đọc đề bài.

-   Mỗi em tính nhanh và viết nhanh phép tính của  1 phần lên bảng.

- Lớp nhận xét, chốt đáp án đúng:

a/ 1,5x1,5x4 = 9 (m2)

b/ 1,5x1,5x6 = 13,5(m2)

c/ 1,5x1,5x1,5 = 3,375(m2)

3 HS nhắc lại.

	Bài 3:

-YC HS đọc đề bài và làm.

-GV giúp đỡ HS yếu.

- GV có thể gợi ý cho HS (nếu cần)

- Tổ chức chữa bài cho HS.

- GV có thể yêu cầu HS giải thích cách làm, nếu HS không hiểu, GV có thể gợi ý:

Cạnh hình N là a thì cạnh hình M là a x 3

-GV xác nhận kết quả, chốt kiến thức.

- Khi cạnh hình lập phương gấp lên một số lần thì DT gấp lên mấy lần? ( số lần bằng tích chính số đó nhân với nó)

- Khi cạnh hình lập phương gấp lên 1 số lần thì thể tích của nó gấp lên bao nhiêu lần(số lần bằng tích của số đó nhân với chính nó rồi nhân chính nó)
	-HS thảo luận nhóm đôi và làm bài theo cặp.

- Một số cặp trình bày kết quả.

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng :

a/ Diện tích toàn phần của 

- Hình N là: a x a x 6

- Hình M là : (a x 3) x(a x 3) x 6

= (a x a x6)x(3 x 3) = (a x a x 6) x 9

 Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9  lần diện tích toàn phần của hình N.

b/ Thể tích của 

- Hình N là: a x a x a

- Hình M là: (a x 3)x(a x 3)x(a x 3)

= (a x a x a)x(3 x3x3)=(a x a x a)x27

Vậy thể tích của hình M gấp 27 lần thể tích của hình N. 


III-Củng cố dặn dò:
-Cho HS nhắc lại nội dung chính trong bài

- GV nhận xét giờ học.
- Dặn về ôn bài;  Xem trước bài Bảng đơn vị đo thời gian 

Tiết 3  


          tập làm văn
Ôn tập về tả đồ vật (tiết 2 )

A.  Mục tiêu :

- Ôn luyện, củng cố kĩ năng lập dàn ý của bài văn tả đồ vật.

- Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả đồ vật- trình bày rõ ràng, rành mạch, tự nhiên, tự tin.

B.Đồ dùng dạy học.

- Bảng nhóm.

C. Hoạt động dạy học

	I.  Bài cũ:

II.  Bài mới:

1- Giới thiệu bài:

2- Hướng dẫn HS luyện tập.

Bài 1:

- 1 em đọc yêu cầu của bài tập

- Gv gợi ý : Các em cần chọn trong 5 đề văn đã cho 1 đề phù hợp với mình

Lập dàn ý:

-1 HS đọc gợi ý 1 trong SGK ( Tìm ý cho bài văn)

- GV có thể giải thích những gì HS chưa hiểu.

- Dựa vào gợi ý 1, HS viết nhanh dàn ý bài văn

- GV quan sát giúp đỡ những em yếu.

- GV nhận xét cho điểm

Bài 2: 

1 HS đọc yêu cầu của đề bài và gợi ý 2.

- Cho HS trình bày miệng theo nhóm.

- GV tới từng nhóm giúp đỡ, uốn nắn HS, nhắc các em trình bày ngắn gọn nhưng diễn đạt thành câu

- GV nhận xét, bổ sung cách viết câu, từ, cách xếp ý văn...
	- 2HS đọc lần lượt các đề bài SGK.

- 1 HS đọc phần Gợi ý SGK.

- HS đọc thầm nội dung bài

- Có thể nêu những vấn đề mình còn vướng mắc.

- HS nói đề bài đã chọn hoặc nội dung chính của đề bài mình chọn.

- HS làm bài vào vở,  2 em viết vào giấy khổ to

- HS làm vào bảng nhóm, treo lên bảng lớp.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- Lớp đọc thầm.

- Từng HS dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng bài văn tả đồ vật của mình trong nhóm

- Đại diện các nhóm thi trình bày miệng dàn ý bài văn trước lớp- Cả lớp nhận xét

- Lớp bình chọn người trình bày miệng bài văn theo dàn ý hay nhất


3- Củng cố dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau


Tiết 2- 4: Địa lí

Ôn tập

A. Mục tiêu:
  Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức và kĩ năng địa lí sau:

 - Xác định và mô tả sơ lược được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của châu á, châu Âu.

 - Hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản đẫ học về châu á, châu Âu.

 - So sánh ở mức độ đơn giản để thấy được sự khác biết giữa 2 châu lục.

 - Đọc đúng tên, chỉ đúng vị trí của 4 dãy núi): Hi-ma-lay-a, Trường Sơn, U-ran, An-pơ trên khung hoặc bản đồ Tự nhiên thế giới.

B. Đồ dùng dạy- học:

 - Bản đồ Địa lí tự nhiên thế giới.

 - Các lược đồ, hình minh họa từ bài 17 đến bài 21.

 - Phiếu học tập của HS.

C. Hoạt động dạy học.

I. Kiểm tra bài cũ:.
- Nêu các sản phẩm chính của ngành công nghiệp, nông nghiệp của Liên bang Nga?

II. Bài mới. 


	1. Hoạt động 1 ( Làm việc cá nhân )

-      GV đưa bản đồ tự nhiên thế giới, yêu cầu HS chỉ và mô tả vị trí địa lí, giới hạn của châu á, châu Âu.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.

- Gọi HS chỉ trên bản đồ một số dãy núi .

- GV  chốt kiến thức.

2. Hoạt động 2:Trò chơi: “ Ai nhanh, ai đúng”.

- Yêu cầu HĐ nhóm, mỗi nhóm một cái còi

- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi : Khi GV đọc, nhóm nào có câu trả lời sẽ đưa ra tín hiệu ( thổi còi).Trò chơi tiếp tục cho đến khi GV hỏi hết các câu hỏi.Nhóm nào có nhiều câu trả lời đúng nhất thì nhóm ấy thắng.

VD : Nêu đặc điểm khí hậu châu ¸ ?

- Châu Âu có tổng diện tích là bao nhiêu ?....

- GV tính điểm thi đua, tuyên dương nhóm thắng cuộc.

3/ Củng cố - dặn dò:

- Nêu một số dãy núi chính ở châu ¸ , Âu ?

- Nhận xét tiết học.Dặn HS về nhà ôn bài.
	- HS quan sát bản đồ và chỉ:

+ Vị trí địa lí, giới hạn của châu á, châu Âu.

- HS nhận xét, bổ sung.

- Một số HS nhắc lại vị trí , giới hạn của châu á, chân Âu.

+ Chỉ một số dãy núi: Hi-ma-lay-a, Trường Sơn, U-ran, An-pơ.

- Các nhóm chơi trò chơi theo nhóm 6.

- Mỗi nhóm chọn ra một trưởng nhóm.

- Các nhóm nghe GV đọc câu hỏi, nhóm nào có câu trả lời đúng trước thì thổi còi,tín hiệu trả lời.

- Có đủ các đới khí hậu : nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

-Rộng 10 triệu km2
- Lớp tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- Vài HS nắc lại.



Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

           I. Mục tiêu:

- Giúp HS nắm đ​ược ưu điểm, khuyết điểm của mình, của Đội , trong tuần 24 vừa qua để khắc phục trong tuần 25

- Đề ra phương hướng cụ thể của Đội trong tuần tới. Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng tốt hoạt động của trường, Đội đề ra.

- Giáo dục HS  chăm chỉ thực hiện tốt các nề nếp Đội, sao.

II. Nội dung

 1. ổn định tổ chức:            
- Lớp hát tập thể một bài.

- Giới thiệu buổi sinh hoạt, thành phần tham gia.

2. Chi đội trưởng lên điều khiển chi đội sinh hoạt
	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng................Tổ 2 hạng .....................Tổ 3 hạng...............................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ..........................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ...........................................................................

           3.Ph​​­¬ng h​​­íng tuần 25.

          - Tiếp tục duy trì mọi nền nếp  và mọi hoạt động của Đội cho tốt.

   - Thư​ờng xuyên học bài và làm bài trước khi đến lớp.

   - Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, chú ý nghe giảng, với  khẩu hiệu “Đôi bạn cùng tiến” giúp đỡ bạn  học yếu , thi đua học tập cho tốt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 
- Thực hiện tốt các nề nếp xếp hàng ra vào lớp, truy  bài đầu giờ để đạt kết quả cao hơn.

           4. Văn nghệ: 

- Giáo viên cho HS trong lớp thi hát những bài hát về chủ điểm “ Mừng mẹ và cô giáo”
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tuần sau sinh hoạt lớp.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 25

Thứ hai ngày 22 tháng 02 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Phong cảnh đền Hùng

I. Mục tiêu :  

1. Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; giọng đọc trang trọng, tha thiết.

2. Hiểu ý chính của bài: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

3. Giáo dục HS lòng biết ơn tổ tiên, nhớ về cội nguồn của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh hoạ chủ điểm, minh hoạ bài đọc trong SGK; thêm tranh, ảnh về đền Hùng .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	I.1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS đọc bài Hộp thư mật, trả lời câu hỏi về nội dung bài .

- GV nhận xét.

I 2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: 

- GV giới thiệu tên chủ điểm Nhớ nguồn với các bài học cung cấp cho HS những hiểu biết về cội nguồn và truyền thống quý báu của dân tộc. Sau đó giới thiệu bài Phong cảnh đền Hùng – Bài văn miêu tả cảnh đẹp đền Hùng nơi thờ các vị vua có công dựng lên nước VN.

2.2.Luyện đọc:

- Gọi HS đọc toàn bài.
- Giới thiệu thêm tranh, ảnh về đền Hùng.

+ Nêu cách chia đoạn?

- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp luyện đọc từ khó và giải nghĩa từ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm bài văn: nhịp điệu khoan thai, giọng trang trọng, tha thiết.

2.3. Tìm hiểu bài:

+ Bài văn viết về cảnh vật gì, ở nơi nào?

+ Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng.

- GV bổ sung thêm một số thông tin khác.

+ Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng.

+ Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết nào về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ?

- Em hiểu câu ca dao sau như thế nào?

“Dù ai …Nhớ ngày giỗ Tổ …
- GV chốt phần giải nghĩa của 2 câu thơ. 

+ Nêu nội dung chính của bài?

- GV chốt lại nội dung bài. 

+ Em đã đến thăm đền Hùng chưa?

+ Là HS em cần làm gì để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên?

* GV liên hệ GD HS lòng biết ơn tổ tiên, nhớ về cội nguồn của mình

2.4.  Đọc diễn cảm:

- GV cho cả lớp luyện đọc diễn cảm một đoạn văn tiêu biểu.

GV chọn đoạn : Lăng của các vua Hùng…đến xanh mát.
	- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- Lớp theo dõi.

- 1 HS đọc toàn bài. Lớp đọc thầm.

- HS quan sát tranh minh hoạ phong cảnh đền Hùng trong SGK.

- 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là một đoạn.

+ 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1, kết hợp luyện đọc đúng các từ khó: chót vót, dập dờn, uy nghiêm, vòi vòi, ….

+ HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa các từ: đền Hùng, Nam quốc sơn hà, bức hoành phi, Ngã Ba Hạc, ngọc phả, đất Tổ, chi… ( thuộc phần chú giải).

- HS luyện đọc theo cặp. Cử đại diện lên thi đọc trước lớp.

- 2 HS đọc toàn bài.

- Lắng nghe.

- Cảnh đền Hùng , ở vùng núi Nghĩa Lĩnh, Lâm Thao, Phú Thọ.

- Là những người đầu tiên lập nước văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, cách đây khoảng 4000 năm..

- Lớp nghe thông tin.

- Những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm bay lượn…
- Núi Ba Vì gợi nhớ Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh;  núi Sóc Sơn gợi truyền thuyết Thánh Gióng…
- HS nêu theo ý hiểu : Ca ngợi truyền thống tốt đẹp của người dân VN : thuỷ chung, nhớ về cội nguồn…
- Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

- HS trả lời.

- Em cần học tập tốt để trở thành người có ích, góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày càng tươi đẹp hơn.

- HS tiếp nối nhau đọc diễn cảm bài văn dưới sự hướng dẫn của GV.




3. Củng cố, dặn dò:

+ Khi em đi tham quan những cảnh đẹp, nhất là những di tích lịch sử, em cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 2: Toán

Ôn tập giữa học kì II

I. Mục tiêu:

-Tỉ số phần trăm và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

- Nhận dạng, tính diện tích và thể tích một số hình đã học. 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng, nháp

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

1. Kiểm tra bài cũ :

- Nêu 1 số công thức tính diện tích, thể tích hình đã học ?

- GV nhận xét.

2. Ôn tập

	Bài 1: Một lớp học có 12 nữ và 18 nam. Tìm tỉ số % của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp?

- Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Giáo viên nhận xét- chốt kết quả đúng.

* Củng cố:  cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số.

Bài 2: Biết 15% của 1 số là 30. Tìm số đó?

- Tổ chức cho HS đọc đề bài và làm bài.

- Giáo viên nhận xét- chốt kết quả đúng.

* Củng cố: cách tìm một số khi biết một số phần trăm của nó.

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Chiều rộng bằng 
[image: image92.wmf]3
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chiều dài.ở giữa vườn người ta xây một cái bể hình tròn có đường kính 4m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó.

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Muốn tính diện tích phần còn lại, cần đi tìm những gì?
- Tổ chức cho HS làm bài.
- Giáo viên nhận xét- chốt kết quả đúng.

* củng cố: Cách tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình tròn.

Bài 4: Một bể cá có dạng hình chữ nhật làm bằng kính không có nắp, chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35cm.

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.

b) Tính thể tích của bể cá đó.

c) Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10dm3 . Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm.

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì?

+ Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?

+ Nêu cách tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó?

+ Nêu cách tính chiều cao của mực nước trong bể khi cho thêm hòn đá?

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Gọi HS lên bảng chữa bài.

- Giáo viên nhận xét- chốt kết quả đúng.

* Củng cố cách tính diện tích xung quanh, thể tích cua HHCN.

3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của HHCN?

- GV chốt nội dung bài- nhận xét giờ học
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Học sinh làm bài vào vở.1 học sinh lên chữa bài. Lớp nhận xét, bổ sung.

Tỉ số % của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp là: 12 : ( 12 + 18) = 0,4

                                        0,4 = 40%

- Học sinh làm bài. 1 HS lên chữa. Học sinh  khác nhận xét.

Số cần tìm là: 30 : 15 x 100 = 200

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- Tìm diện tích mảnh vườn, tính diện tích của cái bể.

- Học sinh làm bài vào vở.1 học sinh chữa bài.

- Học sinh  nhận xét

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Bể cá dạng HHCN không có nắp với kích thước 3 chiều lần lượt là: 80cm, 50 cm và 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35cm. Người ta cho một hòn đá có thể tích 10dm3 vào bể.

- HS nêu yêu cầu của bài toán.

- LÊy Sxq + S®¸y.
- Lấy chiều cao tăng thêm + chiều cao của mù nước ban đầu.

- Học sinh làm bài.

- 1 học sinh chữa.

- Học sinh khác nhận xét.

- HS nêu quy tắc và công thức tính.



Tiết 3: Tiếng việt( tăng)

Luyện đọc, luyện viết bài : Gió Lào cát trắng
I. Mục tiêu :

- HS luyện đọc, viết đúng, trình bày đẹp bài  Gió Lào cát trắng(Vở luyện viết )

- HS biết thêm về  sự phát triển và trưởng thành của cây cối.

- Giáo dục HS lòng yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với quê hương.

- Rèn HS luôn có ý thức đọc đúng, lưu loát, viết đúng, đẹp.

II. Các họat động dạy học chủ yếu.

1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2. Hướng dẫn HS luyện đọc

	- Cho HS đọc toàn bài Gió Lào cát trắng.

+ Nêu nội dung của bài văn? 

- Gọi HS nêu cách ngắt nghỉ và nhấn giọng.

- GV đọc mẫu.

- Cho HS luyện đọc trong cặp

- Cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

3.  Hướng dẫn HS viết chính tả.

- Gọi HS  đọc bài một lần.

+ Nêu những từ khó viết trong bài ?

- Cho HS nêu, phân tích một số từ khó viết 

- GV nhắc nhở HS trước khi viết bài.

- Cho HS viết bài.

- GV thu vở, kiểm tra, nhận xét một số bài.
	- Lớp đọc thầm.

- Lòng yêu yêu nước, yêu quê hương của tác giả thể hiện ngay từ những hoạt động trẻ thơ.

- Nhấn ở các từ, ngữ:  ngột ngạt, hạt cát sạn hàm răng, cỏ mặt trời, lăn như bánh xe....

 - HS nghe cách đọc.

- HS đại diện nhóm đọc cá nhân trước lớp.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

-  HS nêu và phân tích từng chữ. VD: gió, nóng, trưa, ru, sạn, răng, gió Lào, lăn, bánh xe, ....

- HS nêu cách viết, cách trình bày...

- Viết bài vào vở.


3. Củng cố, dặn dò.

+ Em đã làm gì để thể hiện lòng yêu quê hương đất nước?

* GV liên hệ, giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước.

 - Gv nhận xét giờ học.

- Dặn HS về luyện viết.


Thứ ba ngày 23 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 24 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Sấm sét đêm giao thừa

I. Mục tiêu: Học xong bài HS biết:

- Vào dịp tết Mậu Thân( 1968), quân dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, trong đó tiêu biểu là trận đánh vào Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân dân ta.

- Giáo dục HS biết ơn những người có công với nước .

II. Đồ dùng dạy- học: 

- Bản đồ hành chính VN. 

- Phiếu học tập .

III. Các hoạt động dạy- học:

	1. Kiểm tra bài cũ:  

+ Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? 

+ Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài 

- GV cho HS quan sát bức ảnh trong SGK, dẫn dắt vào giới thiệu bài.

2.2. Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

- Tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận theo nhóm.

+ Tết Mậu Thân 1968 đã diễn ra sự kiện gì ở miền Nam nước ta?

+ Thuật lại cuộc tấn công của quân giải phóng vào Sài Gòn.

+ Trận đánh tiêu biểu trong cuộc tấn công ở Sài Gòn là trận đánh nào? Kết quả ra sao?

+ Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi nào?

+ Tại sao nói cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968 mang tính chất bất ngờ và đồng loạt?

* GV kết luận.

2.3. Kết quả, ý nghĩa của cuộc Tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

- GV tổ chức học sinh làm việc cả lớp trả lời câu hỏi:

+ Sau đòn bất ngờ Tết Mậu Thân, Mĩ phải làm gì?


+ Cuộc tổng tiến công có tác động như thế nào đối với nhân dân Mĩ?

+ Cuộc Tổng tiến công tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mĩ như thế nào?

- Nhận xét, kết luận.

- GV khái quát nội dung bài.

3. Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu bài học lịch sử?

- GV nhận xét giờ học

- Dặn dò giờ sau .
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- Làm việc nhóm 4.

- Đại diện các nhóm nêu ý kiến:

- Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy của quân giải phóng ở Sài Gòn và nhiều thành phố khác ở miền Nam.     

- 2HS thuật lại, lớp theo dõi.

+ Trận đánh vào Sứ quán Mĩ. Quân ta đại thắng.

-  Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố và thị xã ở miền Nam như: Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng,…
* Cuộc tấn công mang tính chất bất ngờ vì:

+ Bất ngờ về thời điểm: đêm giao thừa.

+ Bất ngờ về địa điểm: tại các thành phố lớn, tấn công vào các cơ quan đầu não của địch.

* Cuộc tấn công mang tính chất đồng loạt và có quy mô lớn vì: tấn công vào nhiều nơi, trên một diện rộng vào cùng một lúc.

- HS thực hiện

+ Mĩ phải thừa nhận thất bại một bước, chấp nhận đàm phán tại Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
+ Khiến họ đấu tranh rầm rộ đòi Mĩ phải rút quân khỏi Việt Nam

+ HS nêu: CM Việt Nam tiến dần đến thắng lợi hoàn toàn.

- Vài HS đọc nội dung ghi nhớ ( SGK Tr. 50)



Tiết 2:Toán

Cộng số đo thời gian (Tr. 131)

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cách thực hiện phép cộng số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

II. Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 giờ 25 phút = …phút

6 phút 11 giây = ….giây

75 phút = …giờ….phút

91 giây = …phút…giây.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Thực hiện phép cộng số đo thời gian:

Ví dụ 1:

- GV nêu ví dụ 1 trong SGK.

- GV tổ chức cho HS tìm cách đặt tính và tính.

- GV nhận xét cách tính và kết quả tính.

Ví dụ 2:

- GV nêu bài toán.

- GV cho HS nhận xét rồi đổi 
83 giây = 1 phút 23 giây.

45 phút 83 giây = 46 phút 23 giây

Vậy: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây

- Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.

- Qua hai VD, GV giúp HS nêu cách thực hiện phép cộng số đo thời gian?

* GV chốt kiến thức về cách thực hiện tính cộng các số đo thời gian.

2.3. Luyện tập:

Bài 1: 

+ Nêu yêu cầu?

- GV hướng dẫn những HS làm chậm đặt tính và tính, chú ý phần đổi đơn vị đo thời gian.

a)TÝnh:

7 năm 9 tháng

5 năm 6 tháng

12 năm 15 tháng

(15 tháng = 1 năm 3 tháng)

Vậy 7 năm 15 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng.

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách thực hiện tính cộng các số đo thời gian. 

* Lưu ý: Trong trường hợp số đo theo đơn vị giờ lớn hơn 24 thì cần đổi sng đơn vị ngày, còn số đo theo đơn vị tháng lớn hơn 12 thì ta đổi sang đơn vị năm.

Bài 2: 

- GV cho HS đọc bài rồi thống nhất phép tính tương ứng để giải bài toán.

Lưu ý HS : Trong giải toán có lời văn, ta chỉ viết kết quả cuối cùng vào phép tính, bỏ qua các bước đặt tính ( chỉ ghi ra nháp).Viết kèm đơn vị đo với các số đo & không cần đặt đơn vị đo nào vào ngoặc đơn.

3.Củng cố, dặn dò: 

+ Nêu cách thực hiện tính cộng các số đo thời gian?

- GV nhận xét tiết học.


	- 2 HS lên bảng làm. Dưới lớp làm bài nháp.

- HS nêu phép tính tương ứng.

- HS tính ra nháp, 1 em tính trên bảng lớp.

- HS nêu phép tính tương ứng.

- HS đặt tính và tính ra nháp:

22 phút 58 giây

23 phút 25 giây

45 phút 83 giây

- Lắng nghe.

- HS nhận xét: 

+ Khi cộng số đo thời gian cần cộng các số đo theo từng loại đơn vị.

- Tính.

- HS theo dõi.

- HS tự làm bài, đặt tính và tính, sau đó thống nhất kết quả.

- 2 em làm trên bảng lớp.

KQ:

a) 13 năm 3 tháng

9 giờ 37 phút

20 giờ 30 phút

13 giờ 17 phút

b) 8 ngày 11 giờ

9 phút 28 giây

15 phút

18 phút 20 giây

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 HS nêu lại cách thực hiện phép tính cộng các số đo thời gian.

- HS theo dõi.

- HS tự tính và viết lời giải.

- 1 HS trình bày trên bảng lớp, cả lớp nhận xét và chữa bài.

                        Bài giải

Thời gian đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử là:

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

Đáp số: 2 giờ 55 phút 

- HS nêu lại phần nhận xét khi cộng các số đo thời gian.


Tiết 3: Tập đọc

Cửa sông

I. Mục tiêu:  

1. Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ; giọng đọc nhẹ nhàng, tha thiết, giàu tình cảm.

2. Hiểu các từ ngữ khó trong bài.

- Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi tình cảm thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn.

3. Học thuộc lòng bài thơ.

II. Đồ dùng dạy- học: 

- Tranh minh hoạ cảnh cửa sông trong SGK. Thêm tranh, ảnh về phong cảnh vùng cửa sông, những ngọn sóng bạc đầu (nếu có).

III. Các hoạt động dạy- hoc: 

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc bài “Phong cảnh đền Hùng”, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Luyện đọc:

- Gọi 1 HS đọc toàn bài

- Gọi 6 HS đọc nối tiếp 6 khổ thơ lần 1.Kết hợp sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai và luyện đọc những từ ngữ khó. 

- Gọi 6 HS đọc nối tiếp 6 khổ thơ lần 2, kết hợp giải nghĩa từ .

- Tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- GV đọc diễn cảm: giọng nhẹ nhàng, tha thiết giàu tình cảm.

- Gọi HS đọc toàn bài.

2.3.Tìm hiểu bài:

+ Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển? Cách giới thiệu ấy có gì hay?

+ Theo bài thơ, cửa sông là một địa điểm đặc biệt như thế nào?

+ Phép nhân hoá ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói điều gì về “tấm lòng” của cửa sông đối với cội nguồn?

+ ý nghĩa của bài thơ?

- Là người HS em cần làm gì để thể hiện tấm lòng luôn nhớ về cội nguồn?

2.4. Đọc diễn cảm và HTL bài thơ:

- GV hướng dẫn các em đọc thể hiện diễn cảm đúng với nội dung từng khổ thơ.

- GV hướng dẫn HS cả lớp đọc diễn cảm 2 khổ thơ theo trình tự. Chú ý những từ ngữ cần nhấn giọng tự nhiên.

3. Củng cố, dặn dò:

- Em thấy, nguồn nước hiện nay ở các con sông như thế nào? Em cần làm gì để bảo vệ nguồn nước? Bảo vệ môi trường?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Nghĩa thầy trò.
	- HS đọc bài Phong cảnh đền Hùng, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Lắng nghe.

- HS đọc toàn bài. Lớp đọc thầm.

- 6 HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ luyện đọc từ khó: then khoá, nỗi, nước lợ, nông sâu, … 

- HS đọc nối tiếp lần 2, giải nghĩa từ: cửa sông, bãi bồi, nước ngọt, sóng bạc đầu, nước lợ, tôm rảo ( thuộc phần chú giải).

- HS luyện đọc nhóm đôi.  Một vài nhóm đọc đại diện.

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc toàn bài.

+ Là cửa, không then khoá, không khép, mênh mông,…Cách nói đó rất đặc biệt - Cửa sông cũng là một cái cửa nhưng khác với các cửa bình thường là không có then , có khoá.
+ Là nơi  những dòng sông gửi phù sa lại để bồi đắp bãi bồi, ….nơi biển tìm về với đất, vùng nước lợ nông sâu,…
 +Tấm lòng son sắt, thuỷ chung, luôn nhớ về nguồn cội.

+ HS rút ra ý nghĩa bài thơ: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi tình cảm thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn.

- HS nêu.

- HS tiếp nối nhau đọc diễn cảm 6 khổ thơ.

- HS nhẩm đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

- HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ.

- Nguồn nước đang bị ô nhiễm, cần bảo vệ,….



Tiết 4:Tập làm văn

Tả đồ vật ( kiểm tra viết)

I.Mục tiêu:

- Dựa vào những hiểu biết về văn tả đồ vật và vốn kỹ năng có sẵn các em viết được hoàn chỉnh một bài văn tả đồ vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng của mình; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Bảng lớp viết sẵn đề bài

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Giới thiệu bài:

- Nêu MĐ, YC của tiết kiểm tra. 

2. Hướng dẫn làm bài .

- Gọi HS đọc cả 5 đề bài.

- GV gợi ý:

+ Các em có thể chọn 1 trong 5 đề trong SGK, đề nào em đã chuẩn bị kỹ nhất thì viết. Nếu chưa chuẩn bị kỹ đề nào mà em lại có một đề bài khác tốt hơn, em có thể viết đề bài đó.

- Gọi một vài HS nêu tên đồ vật đã chọn, GV giúp HS định hướng chọn đề bài.

* Cho HS tự viết bài, GV giải đáp những thắc mắc của HS (nếu có).

- GV thu và kiểm tra một số vở, nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò

- Nhận xét tiết học, biểu dương HS làm bài  tốt. 
	- Ghi bài.

- HS đọc 5 đề SGK- lớp đọc thầm 

- Nghe gợi ý.

-5- 6  em nêu đề bài đã chọn.

- HS tự làm bài vào vở.

- Một số HS thu vở cho GV.

- Nghe nhận xét.



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Trừ số đo thời gian

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cách thực hiện phép trừ hai số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

II. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng tính:

	15 giờ 19 phút + 6 giờ 11 phút
	5 năm 7 tháng + 4 năm 6 tháng.


- GV nhận xét.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Thực hiện phép trừ số đo thời gian:

Ví dụ 1:

	- GV nêu ví dụ 1 trong SGK.

- GV tổ chức cho HS tìm cách đặt tính và tính.

- GV nhận xét cách tính và kết quả tính.

+ Nêu cách trừ số đo thời gian ?

Ví dụ 2: 

- GV cho HS đọc bài toán và nêu phép tính tương ứng.

- Lưu ý HS cách đặt tính.( Số ở đơn vị nào phải viết thẳng với đơn vị ấy)

+ Em có nhận xét gì về các số đo trong phép tính?

+ Vậy ta phải làm gì để thực hiện trừ được ?

- GV viết bảng: Vậy 3 phút 20 giây - 2 phút 45 giây = 35 giây.

- GV giúp HS nhận xét: Khi trừ số đo thời gian, cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị. Trường hợp số đo theo từng loại đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo t​ương ứng ở số trừ thì cần chuyển 1 ĐV đo hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như​ bình thường.

2.3. Luyện tập:
Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài, chữa bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
* Củng cố: Cách thực hiện tính trừ số đo thời gian.

Bài 2: 

- GV hướng dẫn những HS về cách đặt tính và tính.

- Lưu ý HS phần đổi đơn vị đo thời gian.
Bài 3:

- GV cho HS đọc đề bài.
+ Nêu cách làm?

- Tổ chức cho HS làm bài. GV chốt kết quả đúng.
	1 HS nêu VD.

- HS nêu phép tính và cách đặt tính tương ứng.

15 giờ 55 phút - 10 giờ 30 phút = 5 giờ 20 phút

- Vài HS nêu: Khi trừ số đo thời gian cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị.
- HS đọc đề toán SGK và nêu phép tính.

- Cả lớp làm ra vở nháp.

 1 HS lên bảng đặt tính và tính.

3 phút 20 giây

2 phút 45 giây

20 giây không trừ được cho 45 giây.

- Ta cần lấy 1 phút đổi ra giây. 

Ta có: 3 phút 20 giây = 2 phút 80 giây.

2 phút 80 giây

2 phút 45 giây

0 phút 35 giây

 - 3 HS đọc lại.

- HS đọc đề, nêu cách làm và làm bài.

2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.

- Chữa bài, nhận xét cách đặt tính.

- HS làm và chữa bài.Chốt đáp án đúng :

a. 20 ngày 4 giờ          b. 10 ngày 22 giờ

c. 4 năm 8 tháng

- Chốt cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Lấy 8 giờ 30 phút trừ đi 6 giờ 45 phút rồi trừ đi 15 phút.

- 1 HS trình bày trên bảng, cả lớp nhận xét.


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nêu lại phần nhận xét khi trừ các số đo thời gian.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài





Tiết 2: Chính tả

Nghe - viết : Ai là thuỷ tổ loài người ?

I. Mục tiêu:

- Nghe và viết đúng, chính xác, trình bày đúng chính tả bài Ai là thuỷ tổ loài người.

-  Ôn lại quy tắc viết hoa danh từ riêng là tên người , tên địa lí Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy- học :
- Bảng phụ viết quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí VN.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ :

- Yêu cầu HS  nhắc lại quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới :

2.1.Giới thiệu bài.   

	2.2.Hướng dẫn HS viết chính tả

- Gọi 1 Hs đọc toàn bài 

+ Nêu nội dung chính của bài  ?     

+ Tìm những từ dễ viết sai ?

- Yêu cầu HS viết từ khó ra nháp.

- GV đọc bài cho HS viết bài.

- GV đọc chậm toàn bài, yêu cầu HS soát lỗi.

- Thu một số vở, nhận xét.

2.3. Hướng dẫn HS làm bài tập 

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS đọc mẩu chuyện “ Dân chơi đồ cổ” và phần chú giải.

+ Giải thích từ khó: Cửu Phủ( tên một loại tiền cổ ở TQ thời xưa)

- Cho HS tìm các tên riêng có trong bài. Gọi HS trình bày nối tiếp.

+ Các tên riêng trên chỉ tên người thuộc quốc gia nào?

* Đây là các tên riêng chỉ tên người nước ngoài được phiên âm theo âm Hán - Việt.

+ Nêu cach viết hoa các tên riêng trên.

- Nội dung câu chuyện ?

3. Củng cố, dặn dò 

+ Nêu cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài được phiên âm Hán - Việt?

- Nhận xét tiết học. 

- Về nhà kể lại câu chuyện vui cho người thân nghe.
	- 1 Hs đọc

+..cho ta biết truyền thuyết của 1 số dân tộc trên thế giới về thuỷ tổ loài người và cách giải thích khoa học về vấn đề này

+ Chúa Trời, A-đam, Ê-va, Nữ Oa, 

Ân Độ, Bra-hma, S¸c-l¬ §¸c-uyn, XIX 

- HS viết giấy nháp .

- HS viết vào vở.

- HS đổi chéo bài soát lỗi và thu bài.

- Đọc, nêu yêu cầu của đề bài

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS theo dõi.

- HS tìm và nêu trước lớp: Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ  Đế, Chu, Cửu Phủ, Khương Thái Công.

- Trung Quốc.

- HS theo dõi.

- Viết như tên người, tên địa lí VN.

+ Anh chàng mê đồ cổ là một kẻ gàn dở, mù quáng,…
- HS nêu lại quy tắc viết hoa tên riêng.



Tiết 3: Luyện từ và câu

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
I. Môctiªu:  Gióp HS  :

- Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ.

- Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu.

II. Đồ dùng dạy học: 

- VBTTV 5, tập 2.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS làm BT 2 của tiết trước.

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Nhận xét

Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1?

- Gọi HS đọc đoạn văn và phần chú giải.

- Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi. Đại diện nhóm nêu kết quả. 

- GV nhận xét, chốt lại.

Bài 2

- Gọi 1 Hs đọc nội dung bài tập.

- Tổ chức hoạt động nhóm.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả .

* Việc thay thế những từ ngữ đã dùng ở câu trước bằng những từ ngữ  cùng nghĩa để liên kết câu được gọi là phép thay thế từ ngữ.

2.3. Ghi nhớ

- Gọi HS đọc lại nội dung ghi nhớ SGK

2.4. Luyện tập

Bài 1

- Gọi 1 Hs đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS tự tìm các từ được thay thế trong bài.

- Gọi  HS trình bày bài.

+ Việc thay thế đó có tác dụng gì?

+  Khi viết văn em cần chú ý điều gì?

- GV chốt về cách thay thế từ ngữ và tác dụng của việc thay thế từ ngữ.

3. Củng cố ,dặn dò:

- Nhắc lại ghi nhớ SGK.

+ Để liên kết câu trong bài, ta có thể dùng những cách nào?

+ Nêu điểm khác nhau giữa hai cách này?

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS nêu miệng 

- Lớp nhận xét, bổ sung 

 - Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

+ Đoạn văn nói về Trần Quốc Tuấn.

+ Hưng Đạo Vương, vị chủ tướng tài ba,  Ông, vị Quốc công tiết chế, Người.

- 1Hs đọc

+ Cách diễn đạt ở đoạn1 hay hơn vì từ ngữ được sử dụng linh hoạt, cùng một đối tượng dùng nhiều từ ngữ khác nhau, tránh sự lặp lại đơn điệu, nhàm chán và nặng nề như ở đoạn văn thứ 2.

- HS nhắc lại 

- Nhiều HS đọc phần ghi nhớ SGK

- 1 HS đọc yêu cầu của BT1.

- Cả lớp đánh số thứ tự các câu văn, suy nghĩ, phát biểu ý kiến.

- 2 HS lên bảng lớp trình bày.

+ Tõ anh(c©u 2) thay cho Hai Long

( câu 1) .

+ người liên lạc( câu 4) thay cho người 

đặt hộp thư( câu 2)

+ anh ( câu 4) thay cho Hai Long(câu 1)

+ đó( câu 5) thay cho những vật gợi ra hình chữ V( câu 5).

- Liên kết câu, tránh lặp từ, lặp ý dễ gây sự nhàm chán.

- HS nêu: Hạn chế việc lặp từ,…
- Lớp theo dõi.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ.

- HS trả lời.



Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp xe ben (Tiết 3)

I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Tiếp tục thực hành và hoàn thiện lắp xe ben.

- Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II. Tài liệu và phương tiện

- Mẫu xe ben đã lắp sẵn.
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học.

	2.Hoạt động 3 : Hướng dẫn thực hành
- Cho học sinh thực hiện nhanh các thao tác : chọn các chi tiết ; lắp từng bộ phận đã được thực hành ở giờ trước.

Trong tiết học này, các em thực hiện lắp ráp xe ben.

*) Lắp ráp xe ben
- Cho học sinh lắp ráp xe ben theo các bước SGK.

- Chú ý các bước lắp ca bin phải thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn.

- Sau khi lắp ráp xong, GV cho học sinh kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của thùng xe.

3. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm 

 - Cho học sinh đọc tiêu chuẩn đánh giá trong SGK.

- Tổ chức cho học sinh đánh giá theo nhóm.

- Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành và chưa hoàn thành .

* Nhắc học sinh tháo rời các chi tiết, xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- HS thực hiện.

- Học sinh thực hiện theo nhóm để thực hành lắp ráp các bộ phận chính của xe ben để hoàn thành việc lắp ráp.

- Kiểm tra hoạt động của xe ben.

- Gọi 2 - 3 em lên bảng đánh giá sản phẩm của nhóm bạn theo tiêu chuẩn đánh giá trong SGK trang 83.

- Thực hiện thao tác tháo rời các chi tiết.


4. Nhận xét - dặn dò

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng thực hành của cá nhân hoặc nhóm học sinh.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập để giờ học bài : "Lắp máy bay trực thăng".

Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng việt (tăng)

Ôn  tập làm văn: Tả đồ vật

I. Mục tiêu:

- Củng cố về thể loại văn tả đồ vật.

- HS  viết được một đoạn văn tả đồ vật.
II.Các hoạt động dạy học:

1.Kiểm tra bài cũ : Nêu bố cục bài văn tả đồ vật ?

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Ôn tập:

a.Đề bài: Chọn và viết một đoạn văn (7-10 câu) theo nội dung một trong 3 đề sau:

1/ Tả một dụng cụ học tập mà em yêu thích.

2/ Em hãy tả chiếc áo dài Việt Nam trong niềm tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc...

3/ Tả một đồ vật chứa đựng trong nó những giá trị tinh thần- kỉ niệm của một thời đáng nhớ, nhắc nhở ta về tình thương của cha mẹ, thầy cô, nhắn nhủ ta phải làm điều tốt.

b.Hướng dẫn ôn tập:

	- Yêu cầu HS nêu  cấu tạo một bài văn tả đồ vật?

- HS nhận xét, bổ sung dàn bài văn tả đồ vật theo từng phần cụ thể :

+ Mở bài.

+ Thân bài.

+ Kết luận.

- Yêu cầu HS chọn và viết một đoạn văn tả đồ vật.

- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp. GV hướng dẫn HS  nhận xét:

+ Bài làm đủ 3 phần chưa?

+ Đã tả về các đặc điểm của đồ vật chưa?

+ Khi tả đồ vật có gắn với những kỉ niệm khó quên không?

- GV nhận xét, tuyên dương những em làm tốt.
	- HS nêu lại cấu tạo bài văn tả đồ vật đã học ở lớp 4.

- HS  dưới lớp có thể đặt câu hỏi với bạn để củng cố hoặc mở rộng từng phần.

VD: Phần thân bài cần tả những nội dung nào? Phần tả bao quát cần tả những gì? Tả chi tiết từng bộ phận cần tả như thế nào?....

- HS làm bài cá nhânvào vở.

-  Một số HS trình bày bài trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố - dặn dò: 

+ Một bài văn miêu tả đồ vật thượng gồm mấy phần? Đó là những phần nào?

+ Nêu cách mở bài? Kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 2:Toán (tăng)

Luyện tập chu vi hình tròn

I. Mục tiêu 
- Giúp HS củng cố cách tính chu vi hình tròn  trong các tình huống khác nhau.    

- Vận dụng làm các bài tập có liên quan đến cách tính chu vi hình tròn.

II. Các hoạt động dạy -   học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ :

+ Nêu cách tính chu vi hình tròn ?

- Tính chu vi hình tròn có bán kính là 2,3 cm.

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

	2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

- Nhắc lại cách tính chu vi hình tròn ? 

- Nêu cách tính đường kính, bán kính khi biết chu vi ?

- Nêu những vấn đề còn vướng mắc về chu vi hình tròn ?

 Bài tập :

* GV ghi 3 bài tập lên bảng, yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài.

Bài 1. Một hình tròn có chu vi là : 0,785 cm. Tính bán kính hình tròn ?

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- Tổ chức cho HS làm bài. 

* Củng cố: Cách tính bán kính hình tròn khi biết chu vi.

Bài 2. Hình tròn có diện tích là 314 dm2. Tính chu vi hình tròn.

+ Nêu yêu cầu?

+ Muốn tính chu vi hình tròn, cần đi tìm gì?

+ Nêu cách tìm?

- Tổ chức cho HS làm bài.

* Củng cố: Cách tính chu vi hình tròn.

Bài 3. Hãy vẽ một hình tròn có đường kính  5cm và tính chu vi hình tròn em vừa vẽ ?

+ Bài có mấy yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

* Chốt cách tính chu vi hình tròn kĩ năng vẽ hình.

Bài 4: Hỏi miệng:

- Khi bán kính hình tròn gấp lên 2 lần thì chu vi gấp lên mấy lần?Tại sao? Lấy VD?

- Khi đường kính hình tròn giảm đi 2 lần thì chu vi thay đổi thế nào?Tại sao? Lấy VD?
	- Lắng nghe.

- 2 - 3 HS nhắc lại.

 d = C : 3,14.

  r = C : 3,14 : 2

- HS có thể nêu thắc mắc hoặc giải đáp giúp bạn.

- HS làm bài tập vào vở.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1 HS lên bảng làm. Lớp làm bài vào vở.

 Bán kính hình tròn đó là:

0,785 : 2: 3,14 = 0,125 (cm)

- Tính chu vi hình tròn.

- Tìm bán kính.

- Lấy diện tích chia cho 3,14 để tìm tích của bán kính. Từ tích đó tìm ra bán kính.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở:

Ta có : 314 = 10 x 10 x 3,14. Vậybán kính của hình tròn là 10dm

Chu vi hình tròn đó là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 dm

- 2 yêu cầu: Vẽ hình tròn và tính chu vi hình tròn.

- 2 HS lên bảng vẽ hình và làm bài. Lớp làm vào vở.

- ...chu vi gấp lên 2 lần vì khi 1 thừa số gấp lên 2 lần thì tích cũng gấp lên 2 lần.

- .... chu vi cũng giảm đi 2 lần....




3. Củng cố , dặn dò:

+ Muốn tính chu vi hình tròn ta làm ntn?

-Cho HS nhắc lại nội dung ôn tập.  

- Nhận xét, dặn HS về nhà ôn bài.

Tiết 3:  Hoạt động ngoài giờ

Thi các trò chơi dân gian

I. Mục tiêu:

- HS biết chơi và chơi thành thạo một số trò chơi dân gian.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trong các dịp lễ hội, giờ ra chơi.

- Rèn luyện sức khoẻ, sự khéo léo, nhanh nhẹn cho người chơi.

- Giáo dục tinh thần tập thể, tính đoàn kết  trong khi chơi.

II. Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ, phương tiên liên quan đến các trò chơi: Dây chão, 3 chai , 3 thìa, 1 thau đựng nước...

- Địa điểm: Sân bãi nhà trường.

III. Các bước tiến hành

1. GV thông qua nội dung, chương trình: Thi các trò chơi dân gian
2. Tuyên bố lí do, giới thiệu ban giám khảo- trọng tài: GVCN.

3. Hướng dẫn hình thức (thi theo  tổ), thể lệ cuộc thi.

* Tiêu chí chấm điểm: Chấm điểm trực tiếp.

4. Cách tiến hành

	- Cho lớp hát một bài.

- Gọi HS đại diện mỗi nhóm lên bốc thăm.

- Cho HS mỗi nhóm hội ý, chọn người tham dự cho mỗi cuộc thi. (5 phút)

* Tiến hành thi: Thi kéo co

- GV nhắc nhở HS  cổ vũ ở ngoài  nghiêm túc, công bằng.

- Ban giám khảo công bố điểm của mỗi đội.

- GV tuyên dương tổ có nhiều vòng thắng, chơi nghiêm túc. 

- Nêu suy nghĩ của em sau cuộc thi?
	- Cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết.

- Tổ trưởng các tổ lên bốc thăm số thứ tự cho tổ mình.

-  Các tổ hội ý, thống nhất, chọn người cho mỗi vòng thi.....

+ Mỗi đội 10 người, thi 2 đội một, thi theo 2 vòng, mỗi vòng 2 lượt để phân nhất, nhì, ba.

- HS ở ngoài cổ vũ cho các đội.

- Lớp vỗ tay động viên các bạn tham gia chơi.

- HS nêu. VD: Giúp con người khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, có tinh thần đoàn kết....


3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà tiếp tục tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, tìm hiểu về các trò chơi dân gian.


Thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Rèn kỹ năng cộng và trừ số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.

II. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV cho HS nêu cách thực hiện phép cộng  và trừ số đo thời gian (nêu phần nhận xét).
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

	Bài 1:  
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Gọi 2 HS lên bảng chữ bài.

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm một số phần, nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách đổi các đơn vị đo thời gian.

Bài 2: Thực hiện phép cộng số đo thời gian.

- GV cho HS tự làm bài.

- GV chốt kết quả đúng.
* Củng cố: Cách cộng các số đo thời gian.

Bài 3: Thực hiện phép trừ số đo thời gian.

- GV cho HS tự làm bài.

- GV chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách trừ các số đo thời gian.

Bài 4: Thực hiện bài tập tổng hợp.
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS nêu cách tính sau đó tự giải.

- GV yêu cầu HS quan sát 2 bức ảnh trong SGK, giới thiệu sơ lược về hai nhân vật cho HS biết.

+ Nêu cách tìm số đo thời gian khi biết hai thời điểm?

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách cộng ( trừ ) hai số đo thời gian?

- Nhận xét tiết học.Dặn HS về nhà ôn bài.
	- Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- HS tự làm bài vào vở rồi thống nhất kết quả.

a)12 ngày = 288 giờ

3,4 ngày = 81,6 giờ

4 ngày 12 giờ = 108 giờ


[image: image93.wmf]1
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giờ = 30 phút

- 2 HS làm bảng lớp.YC HS nêu cách làm.

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng

- 3 HS đặt tính và tính trên bảng lớp. Cả lớp thống nhất kết quả.

a) 1 năm 7 tháng

b)4 ngày 18 giờ

c)7 giờ 38 phút

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

Hai sự kiện cách nhau là:

1961 -1492 = 496 (năm)

- 1 HS trình bày lời giải.

- Cả lớp nhận xét.

- Lấy thời điểm sau - thời điểm trước.

- Công ( trừ) theo từng loại đơn vị.





           Tiết 2: Tập làm văn

        Tập viết đoạn đối thoại

I. Mục tiêu :

- Dựa vào truyện Thái sư Trần Thủ Độ, HS biết viết tiếp các lời đối thoại theo gợi ý để hoàn chỉnh một đoạn đối thoại trong kịch.. 
- HS thể hiện khả năng bằng cách phân vai diễn thử màn kịch.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc phần đầu của bài. 

- Bảng nhóm viết sẵn các lời đối thoại cho màn kịch.
- Một số đồ dùng để HS sắm vai.

III. Các hoạt động dạy - học

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc lại bài đọc Thái sư Trần Thủ Độ.

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu và đoạn tríchSGK

- Cho HS quan sát tranh.

Bài 2.

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp bài tập 2

- GV nhắc HS về nhiệm vụ : dựa vào gợi ý, hãy viết tiếp các lời đối thoại (dựa theo 7 gợi ý) để hoàn chỉnh màn kịch.

- Khi viết chú ý thể hiện tính cách của 2 nhân vật: thái sư Trần Thủ Độ và phú nông.

- Một HS đọc lại 7gợi ýđối thoại SGK.

- YC làm việc nhóm 4-5 HS.

GV gọi các nhóm TB, nhận xét , sửa cho HS (dán bảng phụ ghi sẵn đáp án như SGV để HS tham khảo )

Bài 3.

- Gọi 1 HS đọc đề.

+Gợi ý: Chọn một đồ vật đã chuẩn bị, phân vai cho các bạn trong nhóm diễn thử.

+ Mỗi nhóm có 1 em dẫn chuyện có thể nhắc lời thoại cho bạn diễn.

- Gọi 4- 5 nhóm HS lên diễn trước lớp, HS xem và nhận xét, bình nhóm diễn tốt nhất..

- GV nhận xét khen  nhóm diễn hay .

3. Củng cố- dặn dò.

- GV chốt kiến thức trong bài.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


	2- 3 HS đọc, HS khác nhận xét về giọng các nhân vật.

- 2 HS đọc đề. Lớp đọc thầm 

- Quan sát tranh 

-HS 1 đọc YC BT2, tên màn kịch ,gợi ý về nhân vật, cảnh trí, thời gian.

-HS 2 đọc gợi ý về lời đối thoại.

-HS 3 đọc đoạn đối thoại.

-Lớp đọc thầm theo bạn.

-HĐ nhóm 4 thảo luận ghi tiếp các lời đối thoại, hoàn chỉnh vở kịch.

-Trình bày kết quả:

-3- 4 đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung từng ý:

-3 – 4 HS đọc lại bài tham khảo.

-1 HS đọc đề bài 

- Nghe gợi ý.

- Các nhóm phân vai, chuẩn bị diễn theo nhóm. 

- Các nhóm lên thể hiện

- HS dưới lớp xem và nhận xét.



Tiết 3: Địa lí
                                                           Châu phi .

I. Mục tiêu: Học xong bài HS biết:

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi.

- Nêu được một số đặc điểm về vị trí địa lí & đặc điểm tự nhiên của châu Phi.

- Thấy được mối quan hệ giữa vị trí địa líi với khí hậu, giữa khí hậu với thực vật, động vật của châu Phi.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ Tự nhiên châu Phi.
- Tranh ảnh về châu Phi  .
III. Hoạt động dạy học:

1. ổn định trật tự.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

	2.2.Vị trí, giới hạn 

- GV yêu cầu HS đọc mục 1 SGK 

+ Nêu vị trí của châu Phi ?

+ Châu Phi giáp với các đại dương nào ?

+ Đường xích đạo đi qua phần lãnh thổ nào của châu Phi ?

+ Diện tích của châu Phi là bao nhiêu ?

+ So sánh DT của châu Phi với các châu lục khác ?

GV kết luận về châu Phi.

2.3.Đặc điểm tự nhiên 

* Làm việc theo nhóm nhỏ.

- Yêu cầu HS quan sát lược đồ SGK.

+ Lục địa châu Phi cao như thế nào với mực nước biển ?

+ Kể tên các bồn địa của châu Phi ?

+ Kể tên, chỉ và nêu vị trí các con sông lớn của châu Phi ?

+ Kể tên các hồ lớn ở châu Phi ?

+ Nêu đặc điểm của khi hậu châu Phi ? Tại sao châu Phi có khí hậu như vậy ?

*GV nêu KL:Địa hình châu Phi tương đối cao, khí hậu nóng, khô bậc nhất trên thế giới.Châu Phi có quang canhe tự nhiên: rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa & xa -van, hoang mạc có diện tích lớn nhất. 

- GV đưa ra sơ đồ thể hiện đặc điểm &mối quan hệ giữa các yếu tố trong một quang cảnh tự nhiên.

3. Củng cố – Dặn dò: 

+ Nêu vị trí địa lí và giới hạn của châu Phi?

+ Nêu các đặc điểm về tự nhiên của châu Phi?

- Gọi HS đọc nội dung phần ghi nhớ trong SGK.

-Nhận xét tiết học

-Dặn HS tìm tư liệu cho tiết học sau
	-HS làm các bài tập ở mục 1 SGK

- HS chỉ bản đồ về vị trí, giới hạn châu Phi.          

- HS lên chỉ bản đồ và nêu từng phía.

- Đường xích đạo đi vào giữa lãnh thổ của châu Phi.

- Là 30 triêu km2

- Là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, sau châu á và châu Mĩ, gấp 3 châu Âu.   

- HS quan sát lược đồ SGK và trả lời câu hỏi.

- Có địa hình tương đối cao, như một cao nguyên khổng lồ.

- Bồn địa Sát, Nin Thượng, Côn Gô, Ca-la-ha-ri

- HS lên chỉ bản đồ và nêu tên các con sông lớn như sông Nin, sông Ni-giê…
- Hồ Sát, hồ Víc-to-ri-a…
- Nóng nhất thể giới, do đặc điểm địa hình…

- HS có thể tự hỏi nhau và trả lời các câu hỏi ngoài .

VD :+ Địa hình châu Phi có gì đặc điểm gì?

+ Khí hậu châu Phi có đặc điểm gì khác với các châu lục khác?Vì sao?

-HS trả lời, chỉ bản đồ về các quang cảnh tự nhiên của châu Phi.

- 2 HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc Bài học SGK.



Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt lớp.

I. Mục tiêu:   

- Kiểm điểm lại các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua , hướng phấn đấu khắc phục trong tuần tới. ổn định mọi nền nếp của  lớp.

- Hs nhận thấy ưu điểm và tồn tại của mình trong tuần qua, cần đề ra phương hướng  tuần tới.

- GD cho HS ý thức tự giác, tinh thần phê và tự phê ; ý thức học tập, yêu trường, lớp.

II. Nội dung sinh hoạt

1. ổn định tổ chức:

- Lớp phó VN cho cả lớp hát đồng thanh một bài.

2. Nội dung chính              
2.1.Sinh hoạt lớp.
a.Kiểm điểm hoạt động tuần 25 .

*GV mời lớp trư​ởng lên điều khiển sinh hoạt lớp.:

- Lớp tr​ưởng điều khiển.

- Các tổ tr​ưởng nhận xét chung về tổ và từng thành viên trong tổ. 

	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng..........Tổ 2 hạng .............Tổ3 hạng.........................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ......................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ......................................................................

2.2.Ph​­¬ng h­​íng tuần26.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp cho tốt hơn nữa.

- Thư​ờng xuyên học bài,làm bài  khi đến lớp.

- Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, chú ý nghe giảng,giúp đỡ bạn  học chậm.

- Thực hiện tốt các nề nếp xếp hàng ra vào lớp, truy  bài đầu giờ cho nghiêm túc và tốt hơn.

- Thi đua lập thành tích để chào mừng Đảng, mừng Xuân.  

2.3.Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch)


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 26

Thứ hai ngày 29 tháng 02 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Nghĩa thầy trò.

I. Mục tiêu: 

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọng đọc, nhẹ nhàng, trang trọng. 

- Hiểu nghĩa các từ khó, câu, đoạn, diễn biến của câu chuyện trong bài .

- Hiểu ý nghĩa, nội dung của bài: Ca ngợi ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. 

II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 em đọc đoạn HTL tự chọn bài Cửa sông và trả lời câu hỏi .

2. Bài mới :

2.1.  Giới thiệu bài.

- Hiếu học, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp mà dân tộc ta từ ngàn xưa luôn vun đắp, giữ gìn. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết thêm một nghĩa cử cao đẹp của truyền thống đó.
2.2.Luyện đọc : 

	- Yêu cầu học sinh: đọc cá nhân, đọc theo đoạn, đọc theo nhóm đôi.

- Kết hợp sửa cách đọc cho HS.

- Ghi những từ ngữ khó lên bảng : môn sinh, tề tựu, sáng sủa, sưởi nắng,một lần nữa,… để lớp luyện đọc.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.
	- HS đọc bài.

- Thảo luận nhóm : chia đoạn: 3 phần .

- Đọc cá nhân tiếp nối theo đoạn : 3 lần , kết hợp: 

+ Phát hiện , phát âm từ khó .

+ Giải nghĩa từ : Theo phần Chú giải.

- HS luyện đọc nhóm đôi . 




2.3.Tìm hiểu bài :

	- HD HS trả lời các câu hỏi : 

+ Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì?

+ Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu?

+ Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cụ từ thuở nhỏ ntn?

+ Tìm những thành ngữ , tục ngữ nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu?

+ Em hiểu thế nào là “Tiên học lễ, hậu học văn”?

+Tìm thêm những thành ngữ, tục ngữ, ca dao, khẩu hiệu có ND tương tự.

- HD nhận xét  và chốt lại ý kiến đúng.

+ Nêu nội dung bài?

- Gv chốt nội dung, cho HS liên hệ.
	- HS đọc lướt toàn bài . Thảo luận nhóm đôi .

- Để mừng thọ thầy, thể hiện lòng yêu quý, kính trọng thầy- người đã dạy dỗ, dìu dắt họ trưởng thành.

- Từ sáng sớm họ đã tề tựu đông đủ trước sân để mừng thọ thầy. Họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Khi nghe cụ giáo Chu nói cùng với thầy “ tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng” họ” đồng thanh dạ ran” cùng theo sau thầy.

- Thầy giáo Chu rất tôn kính cụ đồ đã đã dạy thầy từ thuở vỡ lòng. Biểu hiện:  Thầy mời học trò đến thăm cụ đồ, chắp tay cung kính vái cụ đồ.thầy cung kính thưa với cụ: “ Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy.”
- Tiên học lễ, hậu học văn; Uống nước nhớ nguồn; Tôn sư trọng đạo; nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
- Trước hết phải học lễ phép, học làm người , sau đó mới học văn hoá.

- Không thầy đố mày làm nên, Muốn sang thìbắc cầu kiều – Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, Kính thầy yêu bạn, Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy- Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

- Ca ngợi ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.


2.3. Đọc diễn cảm:

- HD  HS đọc diễn cảm : 3HS đọc tiếp nối 3 đoạn: thể hiện đúng ND từng đoạn.

+Từng nhóm HS đọc.

+ HS thi đọc 1 đoạn tự chọn.

3. Củng cố, dặn dò :

- HS nhắc lại nội dung của bài.

+ Là HS, em đã làm gì để thể hiện truyền thống Tôn sư trọng đạo?

- Nhận xét giờ học. Khen những em học tốt .


Tiết 2: Toán

Nhân số đo thời gian

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

- Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn.

- Tạo hứng thú cho HS ham học .

II. Các hoạt động dạy -  học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS lên bảng tính:

a) 4 năm 8 tháng - 2 năm 10 tháng

b) 7 ngày 12 giờ + 5 ngày 20 giờ

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu phép tính 3 ngày x 2 gọi HS thực hiện miệng. Sau đó đặt tình huống thay 3 ngày bằng 3 ngày 8 giờ , dẫn dắt giới thiệu bài.

2.2. Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

a. Ví dụ 1 ( SGK): 

- Gọi HS đọc bài toán.

- GV cho HS nêu cách đặt tính rồi tính.

- Vậy 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút.

b.Ví dụ 2: GV gọi HS đọc bài toán.

- Tổ chức cho HS thực hiện tương tự như VD1.

- Vậy: 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút.

- Gọi HS nêu cách nhân số đo thời gian với 1 số

- GV nhận xét, lưu ý HS nếu trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.

2.3. Luyện tập:

Bài 1: 

+ Nêu yêu cầu?

- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV giúp đỡ HS làm bài chậm.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu đề bài

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài, chốt lời giải đúng

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại nhận xét cách nhân số đo thời gian với một số.

- Dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài

- Lớp nhận xét, bổ sung

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc trước lớp

- HS nêu phép tính tương ứng.:

1 giờ 10 phút x 3 = ?

- 1HS làm bảng lớp: 
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- HS nêu phép tính tương ứng:

3 giờ 15 phút x 5 = ?

- 1 HS làm bảng lớp:
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Hay 16 giờ 15phút

- HS trao đổi, nhận xét kết quả và nêu ý kiến: Cần đổi 75 phút ra giờ và phút.

- HS nêu: Nhân số đó với từng số đo thời gian với từng loại đơn vị.
- HS theo dõi.

- Tính.

- HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng chữa bài

  a) 9 giờ 36 phút; 17 giờ 32 phút; 

62 phút 5 giây.

  b) 24,6 giờ;  13,6 phút;  28,5 giây.

- HS đọc đề bài, nêu cách giải và sau đó tự giải.

- 1 HS giải trên bảng lớp. 

- Cả lớp làm bài vào vở.

         Đáp số: 4 phút 15 giây

- 2 HS nêu lại



Tiết 3:Tiếng Việt

Luyện tập về  liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

I. Mục tiêu:

- Giúp đỡ  HS yếu củng cố lại kiến thức về liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

- Hiểu và có kĩ năng sử dụng cách liên kết câu thành thạo trong  khi nói và viết câu đối với HS khá .

-  Biết tìm từ và sử dụng từ  thích hợp khi liên kết các câu bằng thay thế từ ngữ . Tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy- học: Bảng phụ viết sẵn các bài tập

III. Các hoạt động dạy- học:

	A. Lí thuyết :

- Thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ ? Cho VD ?

- GV chốt : Để tránh lặp lại nhiều lần khi viết văn, ta có thể dùng đại từ hoặc từ đồng nghĩa thay thế cho những từ chỉ người hoặc vật đã được nêu ở câu đứng trước .

B. Hướng dẫn HS làm một số bài tập:

Bài 1: 

a) Tìm các từ lặp trong đoạn văn .

b) Hãy thay các từ đó cho các từ khỏi trùng lặp đó ?

    Pác - lốp nổi tiếng là người làm việc nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân. Hàng ngày cứ thấy Pác - lốp tới phòng làm việc và ngồi vào chỗ là y như chuông hiệu giờ làm việc bắt đầu . Pác - lốp có tác phong làm việc rất thận trọng... 

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS xác định từ lặp trong đoạn văn và tìm từ ngữ thay thế cho phù hợp.

- Nhận xét.

Bài 2: Mỗi từ in nghiêng dưới đây thay thế cho từ nào . Cách thay thế ở đây có tác dụng gì?

Sông Hương là một bức tranh phong cảnh đẹp . Mỗi mùa hè tới Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. Những đêm trăng sáng , dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng 

- Nêu yêu cầu?

- Yêu cầu HS đọc các từ in nghiêng và cho biết nó thay thế cho từ nào (dựa vào từ đồng nghĩa)

- Nhận xét. 

Bài 3 : Viết 1 đoạn văn nói về người bạn thân của em trong đoạn văn có dùng đại từ hoặc từ đồng nghĩa thay thế từ ngữ dùng ở câu văn trước ( gạch chân những từ dùng thay thế đó ).

- Nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS xác định nội dung đoạn văn cần viết.

- Tổ chức cho HS viết bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nêu lại bài học .

- GV nhận xét giờ học. Về xem lại bài
	- Vài HS nêu. Cho VD 

- HS khác nhận xét, bổ sung .

- HS làm bài

- HS lên bảng gạch chân các từ lặp và thay thế chúng bằng các từ khác. 

- HS khác nhận xét ,bổ sung 

- VD : a) Từ lặp là Pác - lốp 

            b) Thay bằng từ ông

- HS nêu yêu cầu.

- 1HS đọc các từ được in nghiêng.

-  HS  lên bảng chữa.

VD : Từ Hương Giang , có tác dụng là tạo mối liên hệ và tránh lặp lại ...

- 2 HS khá đọc bài của mình .

- Vài HS nêu lại

- 3 HS viết bài vào vở, 1 HS viết vào bảng phụ.

- Treo bảng phụ và đọc bài của mình 

- HS khác nhận xét, bổ sung .

- HS nhắc lại nội dung vừa ôn 

- Về xem lại bài.



Thứ ba ngày 01 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 02 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Chiến thắng “ Điện Biên Phủ trên không”
I. Mục tiêu: Sau bài học HS nêu được:
- Từ ngày 18 đến ngày 30- 12- 1972, đế quốc Mĩ đã điên cuồng dùng máy bay tối tân nhất ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội.

 - Quân và dân đã chiến đấu anh dũng làm nên một " Điện Biên Phủ trên không".

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Bản đồ thành phố Hà Nội.

 - Các hình minh hoạ trong SGK.

  - HS sưu tầm  tư liệu lịch sử, các truyện  kể, thơ ca về chiến thắng lịch sử " Điện Biên Phủ trên không"

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ:

 + Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có tác động thế nào đối với nước Mĩ?

 + Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 

	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Âm mưu của đế quốc Mĩ trong việc dùng B52 bắn phá Hà Nội

 - GV giới thiệu tranh SGK.

+ Nêu tình hình của ta trên mặt trận chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu Thân 1968.

+ Nêu những điều em biết về máy bay B52?

+ Đế quốc Mĩ có âm mưu gì trong việc dùng máy bay B52?

- GV chốt kiến thức.

2.3. Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến

- Cho HS xem bản đồ Hà Nội.

+ Cuộc chiến đấu chống máy bay Mĩ phá hoại năm 1972 của quân và dân Hà Nội bắt đầu và kết thúc vào ngày nào?

+ Lực lượng và phạm vi phá hoại của máy bay Mĩ?

+ Em có suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện?

+ Hãy kể lại trận chiến đấu đêm 26 – 12- 1972?

+ Kết quả của cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân Hà Nội?

2.4. ý nghĩa của chiến thắng.

 - Vì sao nói chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại của nhân dân miền Bắc là chiến thắng " Điện Biên Phủ trên không"?

+ Nêu ý nghĩa của chiến thắng?

3. Củng cố, dặn dò:

- Rút ra Bài học SGK, tr 53.

- Nhận xét tiết học.

 - Dặn HS  chuẩn bị giờ sau Bài 25


	- HS mở SGK, tr 51.

- Hoạt động cá nhân, đọc thầm SGK và trả lời câu hỏi.

- Quan sát.

- Ta tiếp tục giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường miền Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải thoả thuận sẽ kí Hiệp định Pa- ri vào tháng 10- 1972 để chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

- Là loại máy bay hiện đại nhất thời ấy, có thể bay cao 16 km, mang khoảng 100 - 200 quả bom, còn được gọi là “ pháo đài bay”.

- Mĩ ném bom vào Hà Nội tức là ném bom vào trung tâm đầu não của ta, hòng buộc chính phủ ta phải chấp nhận kí Hiệp định Pa-ri có lợi cho Mĩ.

- Hoạt động theo nhóm đôi.

- HS quan sát bản đồ Hà Nội.

- Bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 18- 12- 1972 kéo dài 12 ngày đêm đến ngày 30- 12- 1972.

- Mĩ dùng máy bay B52, ồ ạt ném bom phá huỷ Hà Nội và các vùng lân cận, chúng ném bom cả vào bệnh viện, trường học, bến xe….

- HS nêu suy nghĩ của mình.

- 2 - 3  HS kể: Ngày 26-2…..bắt sống nhiều phi công Mĩ. 

- Cuộc tập kích bằng máy bay của Mĩ bị đập tan; 81 máy bay của Mĩ trong đó có 34 máy bay B52 bị bắn rơi, nhiều chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội.

- Chiến thắng mang lại kết quả to lớn như trận Điện Biên Phủ 1954.

+ Sau chiến thắng này Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri... giống Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

- Vài HS nêu.

- Vài HS đọc Ghi nhớ.



Tiết 2: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS :
- Rèn kĩ năng nhân và chia số đo thời gian.

- Vận dụng tính giá trị  biểu thức  và giải các bài toán thực tiễn đơn giản có liên quan.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:              
	 1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính: 3giờ 45phút x 4 ; 5giờ 12 phút : 3

- GV nhận xét. 

2. Bài mới 

2.1.Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập 

Bài 1 :

- Cho HS nêu yêu cầu của bài?

- Tổ chức cho HS làm bài. GV quan sát, giúp đỡ HS ( nếu cần).

- Gọi Hs nhận xét, chốt kết quả đúng

+ Nêu cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số? Cách chia số đo thời gian cho một số?

Bài 2: 

- Cho HS đọc đề và xác định yêu cầu của bài.

+ Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi biểu thức ?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, đánh giá, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính giá trị của biểu thức liên quan đến số đo thời gian.

Bài 3:

- Cho HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Cho HS nêu các cách giải. 

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng. Yêu cầu HS nêu cách giải khác và chốt lại cách giải nhanh nhất.

* Củng cố: Giải toán có lời văn liên quan đến phép tính đối với số đo thời gian.

Bài 4:

- Cho HS đọc đề toán.

+ Muốn so sánh các số đo thời gian, ta cần làm gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách so sánh số đo thời gian.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách thực hiện phép nhân ( chia) số đo thời gian?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau
	- 2 Hs lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- Hs nêu yêu cầu của bài

- 4 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

a) 9 giờ 42 phút;            b) 12 phút 4 giây

c) 14 phút 52 giây;        d) 2 giờ 4 phút.

- HS nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có).

- 2 HS nêu lại, lớp nhận xét, bổ sung.

- 1HS đọc đề bài.

- 1 HS nêu.

- Cả lớp làm vào vở, 4 HS lên bảng làm.

a, 18 giờ 15 phút

b, 10 giờ 55 phút

c, 2 phút 59 giây

d, 25 phút 9 giây.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- 1 HS nêu: Tính số sản phẩm người đó làm được trong cả hai lần. Sau đó tính thời gian người đó làm.

- 1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

                    Bài giải

Số sản phẩm làm được trong cả 2 lần là:

7 + 8 = 15 ( sản phẩm)

Thời gian để làm 15 sản phẩm:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ.

Đáp số:  17 giờ.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

+ Muốn so sánh  các số đo thời gian, ta cần đưa về cùng đơn vị đo.

- Cả lớp làm vào vở, một số HS báo cáo miệng và nêu cách so sánh

- 2 HS nêu, lớp nhận xét.



Tiết 3:Tập đọc

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

I. Mục tiêu :

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài

- Hiểu: Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, tác giả thể hiện tình cảm yêu mến và niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc. 

- GD HS tình cảm yêu mến và niềm tự hào đối với những nét đẹp cổ truyền trong truyền thống văn hoá dân tộc.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Tranh minh hoạ bài đọc .

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS đọc bài Nghĩa thầy trò, trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài :

- GV sử dụng tranh minh hoạ dẫn dắt giới thiệu vào bài.

2.2. Luyện đọc 

- Gọi 1HS đọc bài.

- GVgọi HS  chia đoạn ?

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Kết hợp luyện đọc từ khó.

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ

- GV đọc mẫu cả bài

2.3. Tìm hiểu bài:

+ Hội thi thổi cơm ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu?

+ Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm?

+ Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau.

+ Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng?

+ Qua bài văn, tác giả thể hiện tình cảm gì đối với một nét đẹp cổ truyền văn hoá của dân tộc ?

* GV chốt lại nội dung bài.

2.4. Luyện đọc diễn cảm

- Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc của từng đoạn.

- Luyện đọc theo nhóm đoạn 2.

- Thi đọc đoạn 2 .

- Gọi 1 HS đọc toàn bài 

3. Củng cố, dặn dò:

+ Kể tên một số hội thi mang nét cổ truyền của dân tộc mà em biết?

+ Em đã được xem những lễ hội này chưa? Em cảm thấy thế nào?

- GV liên hệ, GD HS lòng tự hào về những nét đẹp cổ truyền trong truyền thống văn hoá dân tộc.

- Nhận xét tiết học. 
	- 2 HS đọc, lớp nhận xét.

- HS quan sát tranh, theo dõi.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo

- Chia làm 4 đoạn: mỗi lần xuống dòng được xem là một đoạn.

- 4 HS đọc,Lớp đọc thầm.  Luyện đọc từ khó: trẩy quân, bóng nhẫy, giần sàng, nồng nhiệt  

- Giải nghĩa từ: Làng Đồng Vân, sông Đáy, đình, trình,…
- Cả lớp đọc thầm theo

+ Hội thi thổi cơm ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy ngày xưa.

+ 2,3 HS kể:“Hội thi ………….thành ngọn lửa”
+ Mỗi người 1 việc: người ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông, người giã thóc, ……các đội vừa đan xen uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ của người xem.

+ Vì giật được giải là bằng chứng cho thấy đôih thi rất tài giỏi, khéo léo, phối hợp với nhau nhịp nhàng, ăn ý..

+ Tác giả thể hiện tình cảm trân trọng và tự hào với 1 nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc.

- HS nêu cách đọc từng đoạn.

- Luyện đọc trong nhóm đoạn 2.

- 3 nhóm cử đại diện lên thi đọc. Lớp nhận xét .

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Hội thi kéo co, hội trọi trâu,….

- HS liên hệ trả lời.

- HS theo dõi.



Tiết 4: Tập làm văn

Tập viết đoạn đối thoại

I. Mục tiêu:

- Biết viết tiếp các lời đối thoại để hoàn chỉnh 1 đoạn đối thoaị trong kịch.

- Biết phân vai đọc lại hoặc diễn thử màn kịch. 

- Tạo hứng thú cho HS yêu môn học .

II. Đồ dùng dạy- học 

- VBTTV 5, tập 2.

- Bảng nhóm cho BT2 

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 1 HS đọc lại đoạn kịch đã làm ở tiết trước.

- Gọi 4 HS đọc phân vai đoạn kịch.

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài :

2.2.Hướng dẫn HS luyện tập

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- Gọi HS đọc đoạn trích.

+ Đoạn trích trên gồm có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?

+ Linh Từ Quốc Mẫu nói với Thái sư điều gì?

+ Thái sư Trần Thủ Độ đã xử lí ra sao?

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 2, xác định yêu cầu của bài  ?

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT2.

- Gọi 1 HS đọc gợi ý SGK.

- Tổ chức cho HS làm bài.

*Lưu ý:

- Đọc và làm theo gợi ý SGK.

- Chú ý thể hiện tính cách của 2 nhân vật: thái sư Trần Thủ Độ, phu nhân và người quân hiệu.

- Thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm tiếp nối nhau đọc lời đối thoại của nhóm mình .

Bài 3:

- Cho HS đọc phân vai và diễn màn kịch

*Lưu ý: HS đóng vai cố gắng đối đáp tự nhiên, không quá phụ thuộc vào lời thoại của nhóm mình.

3. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà viết lại vào vở đoạn đối thoại của nhóm mình.
	- 5 HS thực hiện yêu cầu, lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc , lớp đọc thầm.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 2 nhân vật: Linh Từ Quốc Mẫu và Thái sư Trần Thủ Độ, người quân hiệu.

- HS trả lời.

- Gọi người quân hiệu đến để kể rõ ngọn ngành, ….

+ Viết tiếp các lời đối thoại (dựa theo 6 gợi ý )

- Cả lớp đọc thầm theo

- 3 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1 HS đọc phần gợi ý lời thoại.

- HS làm việc theo nhóm.

- Bình nhóm viết lời đối thoại hợp lí, hay nhất.

- Từng nhóm đọc hay diễn kịch 

- Lớp bình chọn nhóm đọc(diễn):

 + Sinh động

 +  Tự nhiên

 + Hấp dẫn nhất.





Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 03 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân và chia số đo thời gian.

- Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn.`

- Giáo dục các em tự giác học tập.

II. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

 1. Kiểm tra bài cũ:

- 1 em lên bảng làm bài tập 4 ( VBT - tr 58 )

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- gv nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập  ( SGK tr 137):

 Bài 1: 

	- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS tự làm bài vào vở, 2 HS lên bảng lớp làm.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Yc HS nêu cách làm. GV chốt cách làm, cách đổi.

* Củng cố: Cách thực hiện các phép tính với số đo thời gian.

Bài 2:

- Cho HS  đọc đề bài và tự làm.

- GV  cho HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính.

+ Em hãy so sánh 2 dãy tính trong mỗi phần?

+ Vì sao kết quả khác nhau?

- Nhận xét, chốt kiến thức..

Bài 3:

- YC  HS đọc đề và thảo luận.

- GV nhận xét chốt cách làm.

Bài 4:

- YC HS đọc đề bài.

- YC HS đọc thời gian đến và đi của từng chuyến tàu.

- Cho HS thảo luận cách tính thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai:

+ Tàu đi hết ngày hôm trước thì đã đi được mấy giờ? ( 24 - 22 = 2 (giờ)

+ Tàu đi tiếp ngày hôm sau mấy giờ?

+ Tất cả đi hết mấy giờ?

* Củng cố: Cách tính thời gian khi biết hai thời điểm.
	- 4 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở:

- Lớp chữa bài, chốt cách làm, chốt đáp án đúng :

a, 22 giờ 8 phút             b, 21 ngày 6 giờ

c, 37 giờ 30  phút          d, 4 giờ 15 phút.

- HS nối tiếp nhau nêu lại cách thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.

- 2 em lên bảng làm, lớp làm vào vở.

- HS nêu lại.

- Các thành phần giống nhau, phép tính giống nhau, khác nhau ở dấu ngoặc và kết quả khác nhau.

- Vì thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi dãy khác nhau.

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng.

.- HS nêu miệng kết quả và giải thích tại sao khoanh vào đáp án B

- HS đọc đề bài, phân tích đề.

- 2 em lên bảng làm, lớp chốt đáp án đúng :

Thời gian đi từ Hà Nội  đến Hải Phòng:

8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút

Thời gian đi từ Hà Nội  đến Quán Triều: 

17 giờ 25 phút - 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút'
Thời gian đi từ Hà Nội  đến Đồng Đăng:

11 giờ 30 phút - 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút'
Thời gian đi từ Hà Nội  đến Lào Cai là:

( 24 giờ - 22 giờ ) + 6 giờ  = 8 giờ.      


3. Củng cố - dặn dò: 

+ Nêu cách thực hiện phép cộng( phép trừ, phép nhân , phép chia) số đo thời gian?

- Nhận xét giờ học.  Chuẩn bị bài sau:  Vận tốc ( SGK tr 138 )


Tiết 2: Chính tả
Lịch sử Ngày Quốc tế lao động
I. Mục tiêu: 

- Nghe,viết đúng, chính xác, trình bày đúng chính tả bài Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.

-  Ôn lại quy tắc viết hoa danh từ riêng là tên người, tên địa lí nước ngoài, làm đúng các bài tập.
II. Đồ dùng dạy- học :

- Bảng phụ viết quy tắc viết hoa tên người , tên địa lí nước ngoài.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ : 

- Gọi 2 HS  nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. 

- Lớp viết 2 tên người, 2 tên địa lí nước ngoài.

2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài .   

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn viết chính tả :

	- Gọi HS đọc toàn bài chính tả

+ Bài chính tả nói về điều gì?     

- Cho HS đọc thầm lại bài và tìm và viết ra nháp những từ dễ viết sai ?

- GV giải thích: “Ngày Quốc tế Lao động” là tên riêng chỉ một ngày lễ (không thuộc nhóm tên người, tên địa lí), ta cũng viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

- GV đọc từng câu cho HS viết vào vở.

- GV đọc bài cho HS soát lỗi.

- GV thu vở, kiểm tra một số bài .

- GV nhận xét bài viết. 

2.3. Hướng dẫn HS làm bài tập 

- Gọi HS đọc bài 2.

- Gọi HS đọc câu chuyện và phần chú giải.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc thầm bài văn, gạch dưới các tên riêng tìm được và giải thích cách viết tên riêng đó.

- GV mở rộng:  Công xã Pa-ri là tên một cuộc cách mạng. Viết hoa chữ cái đầu tạo thành tên riêng đó; Quốc tế ca là tên của một tác phẩm. Viết hoa chữ cái đầu tạo thành tên riêng đó.

3. Củng cố, dặn dò

+ Nêu cách viết hoa tên người , tên địa lí nước ngoài?
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà .


	- 1 HS đọc. Cả lớp theo dõi SGK

- Bài giải thích lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

- HS tìm và nêu.

VD: Mĩ, Niu Y- oóc, Ban-ti-mo, Pít-sbơ-nơ, Chi-ca-gô,  

- HS viết giấy nháp 

- HS viết vào vở

- HS soát lỗi

- Đọc, nêu yêu cầu của đề bài.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài. 2 HS làm giấy to dán bài lên bảng trình bày. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung: ¥ - gien Pô - chi - ª, Pa - ri, Pháp, Pi - e Đơ - gây - tê.

- HS ghi nhớ quy tắc viết hoa một số trường  hợp đặc biệt.

- HS trả lời: Nếu tên riêng được phiên âm theo âm quốc tế – Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận của tên. Giữa các tiếng trong một bộ phận của tên được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

+ Nếu tên riêng được đọc theo âm Hán Việt thì viết như tên người, tên địa lí VN. 



Tiết 3: Luyện từ và câu
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

I. Mục tiêu:
- Củng cố hiểu biết về biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu .  

- Biết sử dụng biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu. 

II. Đồ dùng dạy- học :
- Bảng phụ ghi ND BT 2( Phần Luyện tập).
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Cho HS chữa bài tập 3 tiết trước.

- GV nhận xét.

2.Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1?

- Tổ chức hoạt động cá nhân 

- Gọi HS nêu kết quả 

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 2, xác định yêu cầu của bài ?

- GV treo bảng phụ. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.

- Cho đại diện nhóm lên bảng trình bày phương án thay thế từ ngữ lặp lại

- GV nhận xét xem đoạn văn sau khi thay thế có hay hơn đoạn cũ không?

3. Củng cố, dặn dò:

+ Để liên kết các câu trong bài ta có thể dùng những cách nào?

+ Nêu sự khác nhau giữa hai cách này?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS làm bài tốt.

- Dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS nêu miệng

- Lớp nhận xét, bổ sung .

- Lắng nghe.

- Lớp đọc thầm theo, xác định yêu cầu:

- Cả lớp tự làm bài

- 1 HS lên bảng chữa bài

+ Phù Đổng Thiên Vương, trang nam nhi, Tráng sĩ ấy, người trai làng Phù Đổng.

+ Tác dụng: Tránh lặp từ, giúp cho diễn đạt sinh động hơn, rõ ý hơn mà vẫn đảm bảo sự liên kết.

- HS nêu yêu cầu: Thay thế những từ lặp lại …bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa.

- HS dán bài lên bảng trình bày,

 VD:

+ Triệu Thị Trinh- thay bằng từ: Người con gái họ Triệu, nàng, người con gái vùng núi Quan Yên, Bà.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lặp từ hoặc thay thế từ ngữ.

- 1 HS nêu, HS khác nhận xét, bổ sung.



Tiết 4: Kĩ thuật
Lắp  máy bay trực thăng

I. Mục tiêu :HS cần phải:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng.

- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật , đúng qui trình

- Rèn tính cẩn thận khi thao tác lắp tháo các chi tiết của máy bay trực thăng

II. Đồ dùng dạy học

- Mẫu máy bay đã lắp sẵn

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

III. Các hoạt động dạy học

1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học

	2. Nội dung bài: 

2.1. Quan sát nhận xét mẫu

- Gv cho HS quan sát mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn

+ Để lắp được máy bay trực thăng , em cần phải lắp mấy bộ phận ? Hãy kể tên các bộ phận đó?

- Gv chốt bài.

2.2. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật

a) Chọn các chi tiết 

- Gọi 2 HS lên bảng chọn các chi tiết theo bảng trong SGK

- Gv nhận xét 

b) Lắp từng bộ phận 

+ Lắp thân và  đuôi máy bay hình 2

- Yêu cầu HS quan sát hình 2

+ Để lắp được thân và đuôi máy bay cần phải chọn những chi tiết nàovà số lượng bao nhiêu?

- GV HD lắp 

+ Lắp sàn ca bin và giá đỡ H3

- Yêu cầu HS quan sát H3 

+ Để lắp  sàn và giá đỡ em cần chọn những chi tiết nào?

- Gọi 1 HS lên trả lời và thực hiện cách lắp.

+ Lắp ca bin H4.

- Gọi 2 HS lên lắp ca bin

+ Lắp cánh quạt H5

- Yêu cầu HS quan sát 

+ Lắp cánh quạt phải cần mấy vòng hãm?

+ Lắp càng máy bay H6

- GV hướng dẫn lắp từng bộ phận.

- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK

+ Em phải lắp mấy càng máy bay?

+ Để lắp được như H6 em phải lắp như thế nào?

- Gọi 1 HS lên lắp 

- GV nhận xét 

c) Lắp ráp máy bay trực thăng H1

- GV hướng dẫn lắp như SGK

- KT các mối ghép 

d) Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
	- HS quan sát từng bộ phận  mẫu của máy bay trực thăng.

- Ta cần 5 bộ phận : thân, đuôi, sàn ca bin và giá đỡ, ca bin, cánh quạt, càng máy bay

- 2 HS lên chọn từng bộ phận chi tiết theo bảng SGK.

- Lớp theo dõi bổ xung

- HS quan sát H2

- 4 tấm tam giác, thanh chữ u ngắn, 2 thanh thẳng 11 lỗ.

- HS quan sát H3

- 1 thanh chữ L, 1 thanh chữ u , 1 tấm mặt 

- HS lên lắp mẫu cho cả lớp quan sát 

- 2 HS lên lắp ca bin

- Lớp quan sát, bổ sung.

- HS quan sát H5

- Cần 2 vòng hãm

- HS theo dõi

- HS quan sát H 6 cách lắp từng bộ phận theo SGK.

- 2 càng máy bay

- HS nêu cách lắp.

- 1 HS lên lắp mẫu 

- Lớp quan sát nhận xét 

- HS theo dõi, nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò.

+ Nêu các bước lắp máy bay trực thăng?

- GV chốt bài, nhận xét.

- Dặn HS về nhà ôn bài


Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng việt (tăng)

Luyện tập về tả đồ vật

I. Mục tiêu:   

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả đồ vật.

-  Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Chuẩn bị nội dung ôn tập. 
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu : 

	1. Kiểm tra bµi cò:
 - Nêu dàn bài chung về văn tả đồ vật?

- GV nhận xét . 

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu  - Ghi đầu bài.
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1 : Lập dàn ý cho đề văn: Tả một đồ vật gần gũi với em.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV kiÓm tra một số bài và nhận xét.
	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 




VD:  Lập dàn ý cho đề văn: Tả một đồ vật gần gũi với em.

Bài làm

Ví dụ : Tả cái đồng hồ báo thức.

a)Mở bài : Năm học vừa qua chú em đã tặng em chiếc đồng hồ báo thức.

b)Thân bài : 

- Đồng hồ hình tròn màu xanh, đế hình bầu dục, mặt trắng, kim giây màu đỏ, kim phút, kim giờ màu đen, các chữ số to, rõ ràng, dễ đọc,…

- Kim giây thật nhanh nhẹn. Mỗi bước đi của cậu ta lại tạo ra âm thanh “tích, tắc, tích, tắc” nghe vui tai.

- Kim phút chậm chạp hơn. Cậu Kim giây đi đúng một vòng thì kim phút bước đi được một bước.

- Kim giờ là chậm chạp nhất, hình như anh ta cứ đứng nguyên chẳng muốn hoạt động chút nào.

- Đến giờ báo thức chuông kêu “Reng!...Reng!...thúc giục em trở dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

c)Kết luận : Đồng hồ rất có ích đối với em. Em yêu quý và giữ gìn cẩn thận.

Bài 2 : Chọn một phần trong dàn ý ở bài 1 và viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

Bài làm

Ví dụ : Chọn đoạn mở bài.

Em đã được thấy rất nhièu đồng hồ báo thức, nhưng chưa thấy cái nào đẹp và đặc biệt như cái đồng hồ chú em tặng em. Cuối năm lớp 4, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, chú hứa tặng em một món quà. Thế là vào đầu năm học lớp 5, chú đã mua tặng em chiếc đồng hồ này.      

	3. Củng cố dặn dò.
+ Nêu cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật?

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS nêu lại.

- HS lắng nghe và thực hiện.





Tiết 2: Toán (tăng)

Luyện tập tính diện tích xung quanh &

diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

I. Mục tiêu 
- Giúp HS củng cố cách tính DTXQ & DTTP hình hộp chữ nhật.

- Rèn kĩ năng tính toán chính xác.   

II. Chuẩn bị: GV chép bài tập vào bảng phụ. 

II. Các hoạt động dạy -   học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS nêu quy tắc tính DTXQ & DTTP hình hộp chữ nhật. 

- GV nhận xét.

2. Luyện tập
Bài 1: 

Tính DTXQ & DTTP hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm & chiều cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm & chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều đài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m, chiều cao 3/5 m.

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Tổ chức làm bài, chữa bài.

* Củng cố: Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN.

Bài 2:

Một cái hộp làm bằng tôn( không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm & chiều cao 1,5 dm. Tính DT tôn dùng để là cái hộp đó(không tính mép hàn)

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- GV giúp HS phân tích, đưa ra các bước giải.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có Sxq là 420 cm2 & có chiều cao là 7 cm.Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

- GV giúp HS hiểu yêu cầu, xác định muốn tìm chu vi đáy cần biết chiều dài, chiều rộng hình hộp chữ nhật.

- Nhận xét, chốt đáp án.

3. Củng cố , dặn dò:

 + Muốn tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN ta làm ntn?


	-2 HS lên bảng trả lời.Cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc đề bài.

- Cả lớp làm vào vở. 3 HS làm vào bảng phụ. 

- Chữa bài trên bảng:

Đáp số: 

a) Sxq = 960 cm2
    Stp = 1710 cm2
b) Sxq = 62 dm2
    Stp = 134,96 dm2
c)Sxq = 
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- 1HS đọc đề bài. Lớp đọc thầm.

- Một vài em nêu điểm khác của đề bài này với bài 1 ( Các số đo chưa cùng đơn vị đo, tính diện tích tôn phải dùng khi hộp không có nắp).

- HS trao đổi nhóm đôi về cách làm, sau đó làm bài vào vở. 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- Lớp chữa bài trên bảng phụ.

Đáp số: 2100 cm2

- HS đọc đề bài.

- 1-2 HS nêu cách tính chu vi đáy khi biết Sxq & chiều cao của hình hộp chữ nhật.(= Sxq chia cho chiều cao)

-1 HS làm bảng phụ.Lớp làm vào vở.

-Thống nhất đúng số đúng: 60 cm.
	


Tiết 3: Kĩ năng sống

Bài 11: Tinh thần đồng đội.

I. Mục tiêu:

- Trình bày được lợi ích khi có tinh thần đồng đội.

- Thực hành các phương pháp xây dựng tinh thần đồng đội.

II. Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Thảo luận nhóm.
2.2. Trải nghiệm:

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Vì sao nhóm của Trung không đưa ra được câu trả lời?

+ Nêu những việc làm thể hiện tính thần đồng đội ?

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học: “ Những điều em nên làm để thể hiện tinh thần đồng đội”.

+ Nêu những lợi ích khi có tinh thần đồng đội?

2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Tổ chức cho HS tự đánh giá bản thân xem đã có tính thần đồng đội hay chưa?

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xét việc tự đánh giá của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu những việc làm thể hiện tinh thần đồng đội?

- Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trao đổi và thảo luận nhóm đôi trả lời: 

+ Vì các thành viên trong nhóm của Trung cứ tranh cãi nhau và ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình.

- HS thảo luận và ghi dấu X vào ô trống: Động viên và giúp đỡ bạn; chia se cởi mở; lắng nghe ý kiến của nhau; khen ngợi, khích lệ nhau.
- HS cả lớp xếp thành một vòng tròn, 1 HS làm quản trò. Khi quản trò hô “ Kết phao! Kết phao!” , cả lớp trả lời “ Phao mấy?Phao mấy?”. Quản trò hô 1 yêu cầu và các bạn trong vòng tròn thực hiện theo.

- 2 HS đọc lại ( SGK, Tr. 46). 

- HS đọc SGK,Tr.47

- HS thực hiện yêu cầu. 

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.

- HS trả lời.
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Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Vận tốc
I.Mục tiêu: Giúp HS: 
- Có biểu tượng về khái niệm vận tốc.

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

- Rèn cho HS  ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi qui tắc và công thức tính vận tốc.

III.Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 3 em lên bảng làm bài 1 ( VBT tr 59 )

- Nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép nhân, chia số đo thời gian.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài.

2.2. Giới thiệu khái niệm vận tốc:

a, Bài toán 1:

- GV nêu bài toán, yêu cầu HS suy nghĩ tìm cách giải.

	+ Bài toán thuộc dạng toán gì đã học?

+ Muốn tính trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ta làm thế nào?

- GV chốt như phần nhận xét SGK- 139.

+ Nêu cách tính vận tốc?(GV treo bảng phụ )

- GV nêu công thức:  v =  s : t

-  GV cho HS ước vận tốc của người đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô. Sau đó sửa lại cho đúng với thực  tế.

- GV nêu ý nghĩa của khái niệm vận tốc: là để chỉ rõ sự nhanh hay chậm của 1 chuyển động.

b, Bài toán 2:

- GV nêu BT.

- GV nhấn mạnh: BT này đơn vị đo vận tốc là: m/ giây.

2.3. Luyện tập : SGK tr . 139.
Bài 1 : 

- Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS tự  làm.

- GV giúp đỡ HS làm bài chậm.

- Cho HS nhận xét bài làm của bạn.

* Củng cố: Cách tính vận tốc.

Bài 2:

- Cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.

- Cho HS tính vận tốc theo công thức 

v = s : t.

- Nhận xét , chốt kiến thức.

* Củng cố: Cách tính vận tốc.

 Bài 3:

- Cho HS xác định yêu cầu của bài.

- Muốn tính vận tốc với đơn vị là m/ giây ta phải làm như thế nào? ( Đổi đơn vị của số đo thời gian ra giây )
	- Tìm số trung bình cộng.

- HS nêu: 170 : 4 = 42,5 ( km )

- HS nhắc lại câu kết luận của GV.

- HS nêu kết luận : Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

- HS nêu: 

Người đi bộ: 6 km/ giờ.

xe đạp khoảng: 15 km/ giờ; …
- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Phân tích cách làm và nêu cách giải như SGK.

- Chốt cách tìm vận tốc với đơn vị đo : m/giây.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài, chốt đáp án đúng :    

Vận tốc của người đi xe máy là : 

105 : 3 = 35 ( km/ giờ )

- 1 em lên bảng làm. cả lớp làm vào vở:

- Nhận xét, chữa bài, chốt đáp án đúng :

            Vận tốc của  máy bay là:

              1800 : 2,5 = 720 ( km/ giờ )

- 1 em lên bảng làm, lớp làm vào vở.

  1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là:

400 : 80 = 5 ( m/ giây )


3. Củng cố - dặn dò:

- Nhắc lại cách tính vận tốc?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài:   Luyện tập ( SGK tr 139 ).   


Tiết 2: Tập làm văn
Trả bài văn tả đồ vật

I. Mục tiêu:

- Rút kinh nghiệm về  cách viết bài văn miêu tả . Kiểu bài tả đồ vật theo đề bài đã cho: bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày.

- HS  nhận thức được ưu, khuyết điểm của bạn và của mìnhkhi được cô chỉ rõ; biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi cô yêu cầu; biết viết lại 1 đoạn cho hay hơn. 

II. Đồ dùng dạy- học : 

- Bảng phụ  viết 1số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ , đặt câu , đoạn,…
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

1. Giới thiệu bài.

2. Nhận xét chung về kết quả bài làm của cả lớp:

	- Nhận xét về kết quả bài làm: 

- HD học sinh  nắm vững yêu cầu của đề bài . 

+ Đề yêu cầu gì?

- GV nhận xét chung về bài làm của cả lớp:

+ Ưu điểm chính: Gv nêu những ưu điểm chính HS làm được.

 + Thiếu sót, hạn chế: Một số bạn còn lẫn lộn giữa 3 phần.

- Một số bài dùng từ chưa sát nghĩa, câu văn rườm rà.

- Một số bài tả còn sơ sài, lặp từ ngữ nhiều.

3. Hướng dẫn HS chữa bài :

a)Hướng dẫn chữa lỗi chung :

+ Nếu sai, GV sửa bằng phấn màu .

b) Hướng dẫn HS từ sửa lỗi trong bài .
- GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc .

c)HD học tập những đoạn văn, bài văn hay.

+ GV đọc những đoạn văn, bài văn hay có ý sáng tạo của HS ( hoặc sưu tầm).
	- 2HS đọc YC của đề bài.

- Lớp đọc thầm .

- Nhiều HS nói trước lớp: yêu cầu của đề bài .

- HS nghe, rút kinh nghiệm….

-  Xác định đúng đề bài; bố cục đầy đủ, hợp lí, ý phong phú ; diễn đạt mạch lạc , trong sáng : Thuý, Huyền, Quân,…
-  Nam, Văn Đạt,…
- Phát, Ngọc Anh,…
- HS đọc 3em lên bảng chữa bài .

-  HS nêu ý kiến của mình về bài của bạn.

- HS đọc lời phê, phát hiện thêm lỗi trong bài của mình để sửa lỗi .

- Đổi bài trong nhóm đôi để KT chéo.

+ HS trao đổi, thảo luận trong nhóm đôi để tìm ra cái hay, cái đáng học để rút kinh nghiệm cho mình.

+ HS chọn 1 đoạn viết chưa đạt để viết cho hay hơn.


3.Củng cố, dặn dò:

-   Nhận xét giờ học, tuyên dương những em học tốt.

- Về nhà tiếp tục hoàn chỉnh  đoạn văn và chuẩn bị bài sau .


Tiết 3:Địa lí

Châu phi (tiếp )

I. Mục tiêu:

  Sau bài học, HS:

- Biết đa số dân cư châu Phi là người da đen.

-  Nêu được một số đặc điểm chính của kinh tế châu Phi. Một số nét tiêu biểu về Ai Cập.

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí của Ai Cập.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Bản đồ kinh tế châu Phi.

 - Một số tranh ảnh về dân cư, hoạt động sản xuất của người dân châuPhi.

 - Phiếu học tập của HS.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu vị trí địa lí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên của châu Phi.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1:  Dân cư châu Phi.

+ Nêu dân số của Châu Phi?
 + So sánh dân số của châu Phi với các châu lục khác?

+ Quan sát H3 - tr 118, mô tả đặc điểm bên ngoài của người châu Phi? Bức ảnh gợi cho em suy nghĩ gì về điều kiện sống của người dân châu Phi?

+ Người dân châu Phi sinh sống chủ yếu ở vùng nào?

* GV chốt kiến thức.
	- HS mở SGK, tr 118.

* HS làm việc cá nhân. 

- HS  mở SGK tr 103, đọc bảng số liệu về diện tích và dân số và trả lời câu hỏi.

+  Năm 2004 số dân châu Phi là 884 triệu người.

+ Dân số châu Phi chưa bằng 
[image: image98.wmf]1
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số dân của châu ¸.

- HS nêu: người dân châu Phi có nước da đen, tóc xoăn, ăn mặc quần áo nhiều màu sắc, …
- … vùng ven biển và các thung lũng sông.


2.3. Hoạt động 2:  Kinh tế châu Phi.

	+ Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với các châu lục đã học?

+ Đời sống nhân dân châu Phi còn có những khó khăn gì? Vì sao?

+ Kể tên và chỉ trên bản đồ các nước có nền kinh tế phát triển hơn cả ở châu Phi?

* GV chốt kiến thức.

2.4. Hoạt động 3:   Ai Cập.


	- HS  hoạt động cá nhân.

+ Kinh tế chậm phát triển, chỉ tập trung vào trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

+ Khó khăn: thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều dịch bệnh nguy hiểm( AIDS, các bệnh truyền nhiễm, .. )

Nguyên nhân: kinh tế chậm phát triển, ít chú ý việc trồng cây lương thực.

+ Cộng hoà Nam Phi, An- giê- ri,  Ai  Cập.

* HS làm việc theo nhóm đôi.

- HS đọc SGK và thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.


Phiếu học tập

Điền các thông tin vào ô trống trong sơ đồ  để tìm hiểu về Ai Cập:

	Các yếu tố
	Đặc điểm

	Vị trí địa lí
	Nằm ở Bắc Phi, là cầu nối của 3 châu lục: á, Âu, Phi. …

	Sông ngòi
	Có sông Nin, là 1 con sông lớn…

	Đất đai
	Đồng bằng được sông Nin bồi đắp nểnất màu mỡ

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nhiều mưa

	Kinh tế
	Kinh tế tương đối phát triểnở châu Phi: khai thác khoáng sản. trồng bông, du lịch.

	Văn hoá, kiến trúc
	Nổi tiếng với nền văn minh sông Nin. Kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư là công trình kiến trúc cổ vĩ đại.


3. Củng cố, dặn dò:

 - HS đọc Ghi nhớ( SGK, tr 120)

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau. Bài:  Châu Mĩ .

Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

           I. Mục tiêu:

- Giúp HS nắm đ​ược ưu điểm, khuyết điểm của mình, của Đội , trong tuần 26 vừa qua để khắc phục trong tuần 27

- Đề ra phương hướng cụ thể của Đội trong tuần tới. Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng tốt hoạt động của trường, Đội đề ra.

- Giáo dục HS  chăm chỉ thực hiện tốt các nề nếp Đội, sao.

II. Nội dung

 1. ổn định tổ chức:            

- Lớp hát tập thể một bài.

- Giới thiệu buổi sinh hoạt, thành phần tham gia.

2. Chi đội trưởng lên điều khiển chi đội sinh hoạt
	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng................Tổ 2 hạng .....................Tổ 3 hạng...............................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ..........................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ...........................................................................

           3.Ph​​­¬ng h​​­íng tuần 27.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp  cho tốt hơn nữa.

- Tăng cường ý thức tổ chức kỉ luât.

- Cán sự lớp tăng cường hoạt động, kèm cặp giúp đỡ HS đọc còn chậm, ôn tập chuẩn bị thi giữa kỳ II.

-Thi đua học tập tốt, giành nhiều hoa điểm mười  chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Tu sửa sách, vở.

         - Đẩy mạnh các hoạt động của lớp.          

          4. Văn nghệ: 

- Giáo viên cho HS trong lớp thi hát những bài hát về chủ điểm “ Mừng mẹ và cô giáo”
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tuần sau sinh hoạt lớp.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 27
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Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc.

Tranh làng Hồ

I. Mục tiêu :

- Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài với giọngvui tươi, rành mạch, thể hiện cảm xúc trân trọng trước những bức tranh làng Hồ.

- Hiểu: Ca ngợi những nghệ sĩ dân gian đã tạo ra những vật phẩm văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc và nhắn nhủ mọi người hãy biết quí trọng, giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của văn hoá dân tộc.

II .Đồ dùng dạy - học 

- Tranh minh hoạ bài đọc và 1 vài bức tranh làng Hồ.

III. Các hoạt động dạy và học  chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS đọc bài “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài :

- GV sử dụng tranh minh họa giới thiệu bài.

2.2. Luyện đọc

- Gọi 1 HS đọc bài.

- GV yêu cầu HS nêu cách chia đoạn. 

* GV chốt cách chia đoạn: 3 đoạn, mỗi chỗ chấm xuống dòng là một đoạn.

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Kết hợp luyện đọc từ khó

- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu cả bài.

2.3. Tìm hiểu bài:

+ Kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài cuộc sống hằng ngày của làng quê Việt Nam?

đoạn 3

+ Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt? 

+ Tìm từ ngữ ở hai đoạn cuối thể hịên sự đánh giá của tác giả đối với tranh làng Hồ?

+ Vì sao tác giả biết ơn những người nghệ sĩ dân gian làng Hồ?

+ Em hãy nêu ý chính của bài ?

* GV chốt lại nội dung bài.

2.4. Luyện đọc diễn cảm:

- Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc.

- Luyện đọc theo nhóm.

- Thi đọc đoạn 1.

- Gọi HS đọc bài .

3. Củng cố, dặn dò

+ Em hãy kể tên 1 số nghề truyền thống và địa phương làm nghề đó?

- Nhận xét tiết học 
	- 2 HS lên đọc và trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung: 

+ 3 đoạn:

Đoạn 1:Từ đầu…..tươi vui.

Đoạn 2:Tiếp theo …gà mái mẹ.

Đoạn 3: còn lại

- 3 HS đọc. Luyện đọc từ khó: tranh thuần phác, khoáy âm dương,quần hoa tranh nền đen lĩnh, điệp trắng nhấp nhánh,.. 

- 3 HS thực hiện. Giải nghĩa từ khó: Làng Hồ, tranh tố nữ, thuần phác, tranh lợn ráy, khoáy âm dương, lĩnh, màu trắng điệp,…..

- HS luyện đọc theo cặp. Đại diện 3 nhóm lên thi đọc. 

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS theo dõi.

+Tranh vẽ lợn, gà, chuột, ếch, cây dừa, tranh tố nữ,…
+ Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ rất đặc biệt:  màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm bếp. Màu trắng điệp làm bằng bột vỏ sò trộn với hồ nếp, “nhấp nhánh muôn nghàn hạt phấn .”

+Tranh lợn ráy rất có duyên, tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ, đã đạt tới sự trang trí tinh tế, là một sự sáng tạo góp vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội hoạ.

+Vì những bức tranh rất đẹp, rất sinh động, lành mạnh, hãm hỉnhvà vui tươi. Họ đã đem vào tranh những cảnh vật “càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hãm hỉnh và vui tươi.”

- Ca ngợi những nghệ sĩ dân gian đã tạo ra những vật phẩm văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc và nhắn nhủ mọi người hãy biết quí trọng, giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của văn hoá dân tộc.

- HS nêu cách đọc.

- HS luyện đọc trong nhóm đoạn 1

- HS thi đọc.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

+ Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, nghề gốm Bát Tràng,….





Tiết 2:Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS:


- Củng cố cách tính vận tốc.

- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.

II.Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng làm bài 2 trong sách VBT Toán tiết trước.

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập.

Bài 1: 

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Yêu cầu HS nêu cách tính vận tốc chạy của đà điểu với đơn vị đo là m/giây.

* Củng cố: Cách tính vận tốc.

Bài 2: 

- GV hướng dẫn HS cách viết vào vở (hoặc điền vào SGK).

- GV gọi HS đọc kết quả (để nêu tên đơn vị của vận tốc trong mỗi trường hợp).

Bài 3:

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

- Yêu cầu HS chỉ ra quãng đường và thời gian đi bằng ô tô. 

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV hướng dẫn những HS còn lúng túng chữa bài và chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính vận tốc.

Bài 4:

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Muốn tính được vận tốc của ca nô cần phải tìm gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Yêu cầu HS nêu cách giải khác.

* Củng cố: Cách tính vận tốc.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Vận tốc của chuyển động cho biết gì?

+ Nêu cách tính vận tốc?

- Nhận xét tiết học.
	- 1 HS lên bảng làm, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu công thức tính vận tốc.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Cả lớp làm bài vào vở. 1 HS làm trên bảng lớp.

               Bài giải

Vận tốc của đà điểu là:

        5250 : 5 = 1050 (m/phót)

                 Đáp số: 1050 m/phút

- HS nêu: Đổi 5 phút = 300 giây rồi lấy 5250m chia cho 300 giây.

- HS đọc đề bài và làm theo yêu cầu của bài toán, nói cách tính vận tốc.

- HS tự làm bài vào vở.

Với s = 130km; t = 4 giờ 

thì v = 130 : 4 = 32,5 (km/giê).

- HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

- 1HS nêu , lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 HS giải trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

 Quãng đường đi bằng ô tô là:

           25- 5 = 20 ( km)

Vận tốc của ô tô là:

           20 : 0,5 = 40 ( km/giê)

                   Đáp số: 40 km/ giờ

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- Tìm thời gian ca nô đi hết quãng đường 30 km.

- 1 HS giải trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở. 

Bài giải

Thời gian ca nô đi hết quãng đường đó là:

7 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

Đổi : 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của ca nô là:

30 :1,25 = 24 ( km/giê)

Đáp số: 24 km/ giờ

- HS nêu đổi 1 giờ 15 phút = 75 phút và vận tốc của ca nô là: 30 : 75 = 0,4 (km/phút)

0,4km/phút = 24km/giờ (vì 60 phút = 1 giờ)

- Cho biết trung bình mỗi giờ chuyển động đó đi được quãng đường là bao nhiêu. 

- 2 HS nêu lại quy tắc và công thức tính vận tốc.



Tiết 3: Tiếng Việt(tăng)

Ôn các cách liên kết câu

I. Mục tiêu : Giúp HS 

- Hệ thống,củng cố  các kiến thức về luyện từ và câu đã học trong học kì 2.                       

- Giúp HS rèn kĩ năng viết câu đúng, viết đoạn văn hợp lí, hay. 

II.Các hoạt động dạy – học

1. Kiểm tra bài cũ: Nêu tên các bài luyện từ và câu học từ học kì II đến nay.

	2.HD HS luyện tập
	

	- Tổ chức cho HS tập trong nhóm đôi.

- Hướng dẫn HS ôn lại các mảng kiến thức trong các bài luyện từ và câu : Câu ghép, cách nối câu ghép bằng QHT, bằng cách lặp từ, thay thế từ ngữ, liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối.

- Gọi HS trình bày bài trước lớp.

- Cho HS làm bài cá nhân với đề bài:

Em hãy viết một đoạn văn tả đồ vật mà em yêu thích có sử dụng một trong các cách liên kết câu mà em đã học.
	- 2 HS  ôn với nhau.

- Nêu miệng lại các ghi nhớ SGK.

- HS nêu ví dụ ở mỗi mảng kiến thức.

-Tìm ví dụ trong SGK hoặc ở một đoạn văn mình sưu tầm về các cách nối các vế câu ghép & các cách liên kết các câu đã học. 

- HS đọc đề bài, phân tích đề và làm.

-HS làm bài cá nhân.

- 2 HS  làm ở bảng lớp.

- Lớp chữa bài trên bảng.

	-Tổ chức cho HS đọc tr​​ước lớp đoạn văn mình viết. 

- Yêu cầu lớp nhận xét cách viết câu, việc sử dụng cách liên kết các câu...

- GV nhận xét chung. 

- Cho HS chốt về các cách liên kết câu.
	-HS lần l​​ượt trình bày.

- HS nêu mình đã sử dụng các cách liên kết câu trong các câu nào?...

- Cả lớp nhận xét, thảo luận về tác dụng của cách liên kết các câu mà bạn vừa dùng.  

- Chốt các cách liên kết câu đã học.

	3.Củng cố, dặn dò
	


- GV chốt bài, nhận xét.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Thứ ba ngày 08 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 09 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Lễ kí hiệp định Pa-ri.

I. Mục tiêu: Sau bài học HS nêu được:
- Sau những thất bại nặng nề ở hai miền Nam, Bắc, ngày 27 - 1 - 1973

  Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa- Ri.

- Những điều khoản chính trong Hiệp định Pa - Ri.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Các hình minh hoạ trong SGK.

 - Phiếu học tập của HS.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Mĩ có âm mưu gì khi ném bom huỷ diệt Hà Nội và các vùng phụ cận?

+ Thuật lại trận chiến ngày 26- 12- 1972 của nhân dân hà Nội.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:
      

	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1: Vì sao Mĩ buộc phải kí hiệp định Pa-ri? Khung cảnh lễ kí hiệp định Pa-ri.

+ Hiệp định Pa-ri được kí ở đâu? Vào thời gian nào?

+ Vì sao từ thế lật lọng không muốn kí Hiệp định Pa-ri, nay Mĩ lại buộc phải kí hiệp định Pa-ri về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam?

+ Mô tả lại khung cảnh lễ kí hiệp định Pa-ri ?

+ Hoàn cảnh của Mĩ năm 1973, giống gì hoàn cảnh của Pháp năm 1954?

* GV kết luận.
	- HS mở SGK, tr  53.

* Hoạt động cả lớp, đọc thầm SGK, quan sát hình minh hoạ.

- Kí tại Pa-ri, thủ đô nước Pháp vào ngày 27-1- 1973.

- Vì Mĩ vấp phải những thất bại nặng nề trên chiến trường cả 2 miền Nam- Bắc. Âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược Việt Nam của chúng bị đập tan nên Mĩ buộc phải kí Hiệp định.

- HS mô tả như SGK.

- Thực dân Pháp và Đế quốc Mĩ đều thất bại nặng nề trên chiến trường Việt Nam.

	2.3. Hoạt động 2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.

+ Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri.

+ Nội dung Hiệp định Pa-ri cho ta thấy Mĩ đã thừa nhận điều quan trọng gì?

+ Hiệp định có ý nghĩa như thế nào với lịch sử dân tộc ta?

- ( Yêu cầu HS trình bày kết quả trước lớp)

- GVchốt về ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.
	* HS hoạt động theo nhóm 4.

- HS trình bày như SGK.

- Cho thấy Mĩ đã thừa nhận sự thất bại của chúng trong chiến tranh ở Việt Nam; công nhận hoà bình và độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Hiệp định đánh dấu bước phát triển mới của CM Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn mạnh hơn kẻ thù. Đó là thuận lợi rất lớn để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


3. Củng cố, dặn dò:

 - Rút ra Bài học SGK, tr 55. Vài HS đọc.

 - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị giờ sau. Bài: Tiến vào Dinh


Tiết 2:Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Củng cố cách tính quãng đường.

- Rèn luyện kỹ năng tính toán.

- Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận

II. Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu cách tính và công thức tính quãng đường đi?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn HS cách làm, rồi tổ chức cho HS làm bài.

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính quãng đường, cách đổi đơn vị đo độ dài.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc đề bài toán, nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS tính thời gian đi của ô tô.

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính thời gian khi biết 2 thời điểm. Cách tính quãng đường.

Bài 3 :

- Gọi HS đọc đề bài, phân tích bài toán

- GV phân tích, chọn cách đổi 15 phút = 0,25 giờ.

- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng

Bài 4:

- Gọi HS đọc đề bài toán, nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS: đổi 1 phút 15 giây = 75 giây.

- GV nhận xét bài làm, chốt kết quả đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Muốn tính quãng đường ta làm như thế nào?

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu. Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng điền kết quả. Lớp nhận xét. 

Đáp số a) 130 km; b)1,47km; c) 24 km

- HS đọc và nêu yêu cầu. Một số HS nêu cách làm

- Cả lớp làm vào vở

- 1 Hs lên bảng chữa bài

Bài giải

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB:

12 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ

Quãng đường AB dài là:

           46 x 4,75 = 218,5 ( km)

- HS đọc đề, nêu cách làm

- HS lựa chọn một trong hai cách đổi đơn vị:      8km/giờ = ... km/phút

hoặc  15 phút   = ... giờ

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp rồi chữa bài.

                     Đáp số: 2 km

- 1 HS đọc đề bài, 1 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm vào vở.

        Đáp số: 1050 m

- 2 HS nêu lại quy tắc và công thức tính.



Tiết 3:Tập đọc

Đất nước

I. Mục tiêu :

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài htơ với giọng trầm lắng, cảm hứng ca ngợi, tự hào về đất nước.

- Hiểu: Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước, với truyền thống bất khuất của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK

III . Hoạt động dạy và học

	1. Kiểm tra bài cũ :

- Gọi HS đọc bài “Tranh làng Hồ”, trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài :

- GV sử dụng tranh minh họa trong SGK giới thiệu bài.

2.2. Luyện đọc:

- Gọi 1HS đọc bài.

+ Bài thơ gồm có mấy khổ thơ?

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Kết hợp luyện đọc từ khó

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2. Kết hợp giải nghĩa từ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- GV đọc mẫu cả bài.

2.3. Tìm hiểu bài

- Cho HS đọc bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi

+ “ Những ngày thu đã xa” được tả trong hai khổ thơ đầu đẹp mà buồn. Hãy tìm những từ ngữ nói lên điều đó.

* Đây là những câu thơ nói về mùa thu Hà Nội năm xưa - năm những người con của thủ đô từ biệt Hà Nội lên chiến khu đi kháng chiến.

+ Cảnh đất nước trong mùa thu ở khổ thơ 3 đẹp như thế nào?

+ Tác giả đã sử dụng biện pháp gì để tả thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến?

+ Lòng tự hào về đất nước tự do và về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào trong hai khổ thơ cuối?

- Em hãy nêu ý chính của bài ?

* GV chốt lại nội dung của bài.

2.4. Luyện đọc diễn cảm

- Cho HS nêu cách đọc từng khổ thơ.

- Luyện đọc theo nhóm.

- Thi đọc khổ 3,4 

- Gọi HS đọc bài - kết hợp hướng dẫn HTL.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu ý chính của bài thơ?

- Nhận xét tiết học

- Về nhà tiếp tục HTL cả bài thơ. 
	- 2 HS lên đọc và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo.

- 4 khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó: chớm lạnh, hơi may, ngoảnh lại, rừng tre, phấp phới…
- Giải nghĩa từ: đất nước, hơi may, chưa bao giờ khuất,..

- HS luyện đọc theo nhóm đôi. Đại diện 2 nhóm lên thi đọc toàn bài trước lớp.

- Cả lớp lắng nghe

+ Đẹp :sáng mát trong, gió thổi mùa thu hương cốm mới,

Buồn: sáng chớm lạnh, những phố dài xao xác hơi may, thềm nắng, lá rơi đầy, người ra đi đầu không ngoảnh lại.

+ Đất nước trong mùa thu mới rất đẹp: rừng tre phấp phi, trời thu thay áo mới, trời thu xanh biếc.

Vui: trời thu nói cười thiết tha,….

+ Tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hoá: làm cho trời cũng” thay áo mới”  cũng “nói cười” như con người đê thể  hiện niềm vui phơi phới, rộn ràng của thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến.
+ Lòng tự hào về đất nước tự do và về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ được lặp lại: “đây” “của chúng ta”, “chưa bao giờ khuất” “những buổi ngày xưa vọng nói về”
- HS nêu: Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước, với truyền thống bất khuất của dân tộc.

- HS dựa vào ý của các khổ và nêu cách đọc.

- HS luyện đọc.

- Đại diện các nhóm thi đọc.

- 2 HS nêu lại.


Tiết 4:Tập làm văn

Ôn tập về tả cây cối

I. Mục tiêu

- Củng cố hiểu biết về tả cây cối: cấu tạo của bài văn tả cây cối, trình tự miêu tả. Những giác quan được sử dụng để quan sát. Những biện pháp tu từ được sử dụng trong bài văn.

- Nâng cao kĩ năng làm bài văn tả cây cối.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, bút dạ, hoặc phiếu khổ to ghi sẵn nội dung BT1, tranh ảnh về một số bộ phận của cây cối.

III. Các hoạt động dạy -  học  chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ :

+ Nêu cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối?

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1?

- GV treo bảng phụ nhắc lại dàn bài tả cây cối. Gọi HS đọc. 

- Tổ chức hoạt động nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi.Gọi đại diện nhóm nêu kết quả .

a) Cây chuối trong bài được tả theo trình tự nào?

- Còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa?

b) Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác quan nào?

+ Còn có thể quan sát cây cối theo những giác quan nào nữa?

+ Nêu các hình ảnh so sánh?

+ Hình ảnh nhân hóa?

GV nhấn mạnh: tác giả nhân hoá cây chuối 

- Chỉ đặc điểm, phẩm chất của người: đĩnh đạc, thành mẹ, hơn hớn, bận, khẽ khàng.

- Chỉ hoạt động của người: đánh động cho mọi người biết, đưa, đành để mặc.

- Chỉ những bộ phận đặc trưng của người: cổ, nách.

* Cây chuối con, cây chuối mẹ, cây mẹ không phải là nhân hoá mà chỉ là sự chuyển nghĩa từ vựng thông thường 

Bài 2:

- Gọi HS đọc đề.

+ Gợi ý : mỗi  em chỉ viết một đoạn văn ngắn, chọn tả chi tiết một bộ phận của cây (lá hoặc hoa, quả, rễ, thân).

+ Khi tả chọn tả từ khái quát rồi đến tả chi tiết hoặc sự biến đổi của bộ phận đó theo thời gian, cần có cách quan sát riêng, tả kết hợp so sánh, nhân hoá...

- Cho HS quan sát tranh các bộ phận của cây.

- Gọi HS nêu bộ phận cây mình lựa chọn để tả .

- Yêu cầu HS viết bài.

- Gọi chữa bài, nhận xét và chữa cho HS.Bình chọn bạn viết đoạn văn hay nhất

- GV nhận xét khen HS làm bài tốt.

3. Củng cố, dặn dò

+ Nêu cấu tạo bài văn miêu tả cây cối?

+ Nêu trình tự miêu tả cây cối?

- Nhận xét tiết học, về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn văn.

- Đọc trước 5 đề ôn tập của tiết sau và chuẩn bị 1 đề em thích.
	- 2 HS nêu lại, lớp nhận xét, bổ sung.

-  1HS đọc. Lớp đọc thầm theo

- HS đọc.

- HS thảo luận trả lời:

+ Từng thời kì phát triển của cây: cây chuối con
[image: image99.wmf]®

cây chuối to
[image: image100.wmf]®

cây chuối mẹ.

- Tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận.

+ Theo ấn tượng của thị giác-thấy hình dáng của cây, lá, hoa,…
- Còn có thể bằng xúc giác, thị giác, vị giác, khứu giác.

+ Tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác..,Các tàu lá ngả ra..như những cái quạt lớn./ Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non.

 + Nó đã là cây chuối to đĩnh đạc, ..thành mẹ.,..đánh động cho  mọi người biết..,….

- HS theo dõi.

- Đọc đề bài, 

- Nghe gợi ý.

-  Quan sát tranh, lựa chọn bộ phận của cây để tả.

-5 -6 HS nêu.

- HS tự viết bài vào vở.

-5- 6 HS đọc bài viết ,HS khác nghe và nhận xét.

-HS chữa bài.

- 2 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.

- Tả theo từng thời kì phát triển hoặc tả bao quát rồi tả chi tiết từng bộ phận của cây.



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 10 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán
Thời gian

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Hình thành cách tính thời gian của một chuyển động đều.

- Thực hành tính thời gian của một chuyển động.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi bài tập 1.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cách tính vận tốc? Tính quãng đường?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Hình thành cách tính thời gian.

	a) Bài toán 1:

- GV gọi HS đọc bài toán.

- GV cho HS rút ra quy tắc tính thời gian của chuyển động.

- GV cho HS viết công thức tính thời gian.

b) Bài toán 2:

- GV cho HS đọc.

- GV giải thích, trong bài toán này số đo thời gian viết dưới dạng hỗn số là thuận tiện nhất.

c) Củng cố:

- GV gọi HS nhắc lại cách tính thời gian.

- GV viết sơ đồ lên bảng:

           v = s : t

           s = v x t    (    t = s : v

- GV chốt kiến thức.

2.3. Thực hành:

Bài 1: 

+ Nêu yêu cầu?

- GV treo bảng phụ, tổ chức cho HS làm bài.

- GV gọi HS chữa miệng, 4 em đọc bốn số cần điền.

* Củng cố: Cách tính thời gian.

Bài 2: 

- Cho HS thảo luận , làm bài theo cặp.

- Gọi một số HS trình bày cách làm trước lớp. GV cho cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

Bài 3: 

- GV hướng dẫn HS tính thời gian máy bay bay cả quãng đường, sau đó mới tính thời điểm máy bay đến nơi.

- GV yêu cầu HS giải thích cách làm.

- GV chốt kiến thức toàn bài.
	- HS trình bày lời giải bài toán.

- 1, 2 HS phát biểu, nêu cách tính: Muốn tình thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- 1, 2 HS đọc công thức: t = s : v
- HS nói cách làm và trình bày lời giải bài toán.

- HS khác nhận xét bài giải của bạn.

- HS nêu công thức tính thời gian:

t = s : v

- 2 HS đọc sơ đồ, nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo đại lượng trong toán chuyển động :  khi biết hai trong ba đại lượng: vận tốc, quãng đường, thời gian ta có thể tính được đại lượng thứ ba.

- Nhiều HS nêu lại quy tắc và viết công thức vào vở.

- HS nêu yêu cầu bài tập .

- Lớp làm vào vở, 4 HS nêu miệng:

a) 2,5 giờ ;       b)2,25 giờ

c)1,75 giờ  ;     d)2,25 giờ

- Thảo luận và làm việc  theo cặp.

- Đại diện trình bày cách làm trước lớp.

- Chốt đáp án đúng :

a)1,75 giờ b)0,25 giờ 

- Chốt các bước làm :

Thời gian bay hết quãng đường là:

2150 : 860 = 2,5 ( giờ)

Đổi : 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Máy bay đến nơi vào lúc:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 75 phút = 11 giờ 15 phút


3. Củng cố, dặn dò.

+ Nêu cách tính thời gian?

- GV chốt bài, nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 2: Chính tả

Nhớ - viết: Cửa sông
I. Mục tiêu:

 - Nhớ- viết đúng chính tả 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông
 - Tiếp tục ôn tập quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài; làm đúng các bài tập thực hành để củng cố, khắc sâu kiến quy tắc.  

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Giấy khổ to.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.

2. Bài mới          

	2.1. Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu, mục đích bài học.

2.2. Hướng dẫn HS nhớ- viết :

a, Trao đổi về nội dung đoạn thơ.

 - GV gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.

 - Đoạn thơ nói lên điều gì?

b, Hướng dẫn viết từ khó:

 - Tìm những từ khó, dễ viết sai. 

 - GV lưu ý HS cách trình bày khổ thơ 6 chữ, những chữ cần viết hoa, các dấu câu

(dấu chấm, dấu ba chấm).

c, HS viết chính tả:

 - Yêu cầu HS viết bài.

d, Soát lỗi, kiểm tra bài:

 - GV kiểm tra 1 số bài. Nêu nhận xét.

2.3. Hướng dẫn HS làm BT chính tả:

Bài 2:

 - Cho HS đọc yêu cầu và nội dung bài tâp.

 - Cho HS làm bài theo nhóm 4.

+ Tên người: Cri-xt«-ph«-r«  C«-l«m-b«, A-mª-ri-g«  Ve-xpu-xi, Ðt-m©n Hin-la-ri, Ten-sinh No-r¬-gay

+ Tên địa lÝ: I-ta-li-a, Lo-ren, A-mª-ri-ca, E-v¬-rÐt, Hi-ma-lay-a, Niu Di-l©n

+ Tên địa lí (Là tên riêng nước ngoài nhưng phiên âm theo âm Hán Việt) : Mĩ, ấn Độ, Pháp

- Chốt cách viết tên riêng nước ngoài.
	- 1 HS đọc thuộc lòng. Cả lớp đọc thầm.
- HS trả lời.   

- HS tự tìm. VD:  nước lợ, tôm rảo, lưỡi sóng, lấp loá
+ HS luyện đọc và viết các từ , chữ khó, dễ lẫn.

- HS tự viết. bài.

- HS đổi vở, soát bài.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm , làm bài vào VBT, 2 em làm bài vào phiếu khổ to

Giải thích cách viết :

- Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó, các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

- Viết giống như cách viết tên riêng Việt nam.





3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhận xét tiết học.

 - Ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài

- Dặn HS ghi nhớ và chuẩn bị giờ sau.





  Tiết 3: Luyện từ và câu

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối.

I. Mục tiêu:

- Hiểu thế nào là liên kết câu bằng từ ngữ nối.  

- Biết tìm các từ ngữ có tác dụng nối trong đoạn văn; biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu. 

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ : 


- Có mấy cách liên kết câu trong bài? Đó là những cách nào?

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài : GV dựa vào MĐ YC của bài .   
2.2. Phần nhận xét:

 Bài tập 1:

	- GV treo bảng phụ ghi bài tập 1.

- HD HS : Trình tự làm bài :

+ Đánh số thứ tự 2 câu văn.

+ Chỉ rõ mối quan hệ từ in đậm có tác dụng gì?

- Gọi HS làm miệng; GV ghi bảng.

- GV nhận xét bài làm; chốt kiến thức. 

* Chốt tác dụng của cách liên kết câu trong bài bằng các từ ngữ nối.

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài .
- Yêu cầu HS: Tìm thêm những từ ngữ có tác dụng nối giống như cụm từ vì vậy.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
2.3.Phần Ghi nhớ:

- Gv hướng dẫn HS chốt kiến thức.

- Yêu cầu HS lấy VD.

2.4. Phần luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Gọi HS đọc nối tiếp 3 đoạn đầu của bài văn.

- Cho HS tìm những từ ngữ có tác dụng nối trong 3 đoạn đầu (Câu 1- 7).

- Gọi HS làm miệng; GV ghi bảng các từ ngữ nối.

- Cho HS nhận xét bài làm; chốt kiến thức.
Bài 2:

- HD HS hiểu yêu cầu của bài .

- HD học sinh thực hiện  yêu cầu : Đọc thầm mẩu chuyện vui, suy nghĩ , phát hiện chỗ dùng từ nối sai, sửa lại cho đúng.

- Gọi HS trình bày, GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Chốt cách sử dụng từ ngữ nối cho hợp lí.
	-1 HS đọc toàn bộ yêu cầu và nội dung bài tập 1.

- Lớp : HĐ cá nhân: theo dõi SGK, đọc  thầm lại, suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

- 1số HS nêu miệng.HS nhận xét bài.

+ Từ hoặc có tác dụng nối từ em bé với chú mèo trong câu 1.

+ Cụm từ vì vậy có tác dụng nối câu 1 với câu 2.

- HS đọc to yêu cầu của bài tập.

- Nhiều em phát biểu .Lớp nhận xét, bổ sung.

VD: tuy nhiên, mặc dù, nhưng, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác,….

- 3 HS đọc ND ghi nhớ trong SGK.

- HS có thể lấy thêm VD.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 3 HS đọc 3 đoạn văn  đầu .

- HS làm việc cá nhân: theo dõi SGK, đọc  thầm lại, suy nghĩ, gạch dưới các quan hệ từ hoặc từ ngữ có tác dụng chuyển tiếp, giải thích quan hệ giữa các câu, đoạn.

- 1số HS nêu miệng.

+ Đoạn 1: Từ nhưng nối câu 2 với câu 3.

+ Đoạn 2: Cụm từ vì thế nối câu 4 với câu 3, nối đoạn 1 với đoạn 2. Rồi nối câu 5 với câu 4.

+ Đoạn 3: nhưng nối câu 6 với câu 5, nối đoạn 3 với đoạn 2. Rồi nối câu 7 vói câu 6.

- HS nhận xét bài.

- HS đọc to yêu cầu của BT.

- HS viết vào vở theo yêu cầu .

- 1số em đọc to bài làm của mình:

+ Thay từ nhưng bằng vậy, vậy thì, thế thì, nếu, nếu vậy thì, ….

- HS đọc thầm lại mẩu chuyện vui, nhận xét về tính láu lỉnh của cậu bé trong truyện.

chốt lời giải đúng.


3.Củng cố , dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại ND cần ghi nhớ .

- Nhận xét giờ học , tuyên dương những em học tốt .


Tiết 4: Kĩ thuật
Lắp máy bay trực thăng ( Tiết 2)

I. Mục tiêu:

 - Như tiết 1.

 - Tiết này HS thực hành chọn các chi tiết và lắp từng bộ phận.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Như tiết 1.

III. Các hoạt động dạy – học  chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu các bước lắp ráp máy bay trực thăng.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới:

	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 3: HS thực hành chọn chi tiết và lắp từng bộ phận

a) Chọn chi tiết:

- GV yêu cầu HS chọn đúng đúng, đủ các chi tiết theo bảng SGK. 

- GV kiểm tra HS chọn các chi tiết.

b) Lắp từng bộ phận:

- Gọi HS đọc phận Ghi nhớ trong SGK.

- Yêu cầu HS quan sát kĩ các hình và đọc nội dung từng bước nắp trong SGK.

- GV lưu ý HS: 

- GV theo dõi và uốn nắn HS lắp sai hoặc còn lúng túng.
	- HS thực hành chọn các chi tiết theo nhóm 4 và xếp từng loại vào nắp hộp.

- 1 HS đọc phần Ghi nhớ.

- HS quan sát các hình, đọc nội dung SGK và thực hành lắp từng bộ phận theo nhóm 4.

+ Lắp thân và đuôi máy bay theo những chú ý ở tiết 1.

+ Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm.

+ Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí trên, dưới của các thanh; mặt phải, mặt trái của càng máy bay để sử dụng vít.

- HS lắp xong từng bộ phận, cất các bộ phận đã lắp được vào hộp hoặc túi của nhóm để tiết sau thực hành tiếp.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị giờ sau.


Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng việt (tăng)

Ôn tập về tả cây cối
I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả cây cối.
- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.
III. Các hoạt động dạy – học  chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:
 Nêu dàn bài chung về văn tả cây cối?

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1: Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi:

a) Cây bàng trong bài văn được tả theo trình tự nào? 

b) Tác giả quan sát bằng giác quan nào? c) Tìm hình ảnh so sánh được tác giả sử dụng để tả cây bàng.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

- HS lần lượt lên chữa bài:

 a) Cây bàng trong bài văn được tả theo trình tự : Thời gian như:

- Mùa xuân: lá bàng mới nảy, trông như ngọn lửa xanh.

- Mùa hè: lá trên cây thật dày.

- Mùa thu: lá bàng ngả sang màu vàng đục.

- Mùa đông: lá bàng rụng…

 b) Tác giả quan sát cây bàng bằng các giác quan : Thị giác.

 c) Tác giả sử dụng hình ảnh : Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng hun ấy.



	Cây bàng

   Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân, lá bàng mới nảy, trông như ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu vàng lúc ấy là mùa thu. Sang đến những ngày cuối đông, mùa lá bàng rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng hun ấy, sự biến đổi kì ảo trong “gam” đỏ của nó, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. Bạn có nó gợi chất liệu gì không? Chất “sơn mài”…

	Bài 2: Viết đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây : lá, hoa, quả, rễ hoặc thân có sử dụng hình ảnh nhân hóa.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV lưu ý HS: Chỉ tập trung tả một bộ phận của cây bàng, không tả nhiều bộ phận cùng một lúc.

- Gọi HS đọc đoạn văn mình viết.

- GV thu một số bài nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi mọt số HS viết bài hay có nhiều hình ảnh nhân hóa.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau, về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài cá nhân.

- HS lắng nghe.

- 3 – 5 đọc đoạn văn mình viết, lớp theo dõi nhận xét.

Ví dụ:
 Cây bàng trước cửa lớp được cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của em trồng cách đây mấy năm. Bây giờ đã cao, có tới bốn tầng tán lá. Những tán lá bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ tỏa mát cả góc sân trường. Những chiếc lá bàng to, khẽ đưa trong gió như bàn tay vẫy vẫy.

- HS lắng nghe và chuẩn bị bài sau.






Tiết 2: Toán (tăng)

Luyện tập về thể tích hình lập phương .

I. Mục tiêu

- Củng cố lại kiến thức về thể tích hình lập phương .

- Vận dụng vào tính và giải toán có liên quan .

- Rèn tính cẩn thận, chính xác trong khi làm toán .

II. Các hoạt động dạy- học:

	A. Lí thuyết : Nêu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương ? Cho VD ?

B.  Hướng dẫn HS làm một số bài:

Bài 1: Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

hình lập phương

(1)
  (2)
     (3)

cạnh

6,5 m

Diện tích một mặt

             16dm    

S toàn phần 

                        24cm

Thể tích

- GV hướng dẫn HS làm bài: Dựa vào phần ô trống để tìm thành phần chưa biết.

- Tổ chức cho HS làm bài, chữa bài.

Bài 2: Hình lập phương A có cạnh là 4cm hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần .Thể tích hình B gấp mấy lần thể tích hình A.

- GV hướng dẫn HS cách làm.

- Nhận xét, chốt cách tìm số lần thể tích HLP  hơn nhau bao nhiêu lần, khi biết số lần cạnh đó cần gấp  .

Bài 3: Điền vào trước chữ có kết quả đúng .

Hình lập phương có cạnh 
[image: image101.wmf]5
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m . thể tích là :

 A. 
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- Yêu cầu HS làm bài tập, nêu đáp án đúng.

- Nêu cách tính thể tích hình lập phương?

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hệ thống lại kiến thức vừa ôn, nhận xét giờ học. 
	- 2 HS nêu và cho ví dụ .

- Bài 1: Gọi HS  điền kết quả rồi nêu cách làm. 

(1): 42,25m
[image: image105.wmf]2

; 253,5m
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; 274,625m
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(2): 4dm; 96dm
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; 64dm
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(3): 2cm; 4cm
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; 8cm
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-  Nhận xét và chốt lại cách tìm các yếu tố liên quan đến tìm thể tích bằng cách dựa vào công thức đã cho .

- HS lên làm 

+ Tính thể tích của hình lập phương A

+ Tính cạnh của hình lập phương B

+ Tính thể tích của hình B

+ So sánh

Đáp án: gấp 8 lần

- HS nêu đáp án đúng và giải thích.

Đáp án: B

- Chốt cách tính thể tích HLP 

 



Hoạt động ngoài giờ

Vẽ tranh, làm bưu thiếp chúc mừng bà, mẹ, chị em gái
I. Mục tiêu hoạt động

- HS biết được ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 

- HS biết thể hiện sự kính trọng, biết ơn với cô giáo và tôn trọng các bạn nữ.

- Quy mô hoạt động: Tổ chức theo quy mô lớp.

II. Tài liệu phương tiện

· Khăn bàn, lọ hoa, phấn màu.

· Hoa, giấy A2, kéo, bút dạ, bút màu….

III. Các hoạt động chủ yếu

	Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Chúc mừng cô và các bạn gái
	- Nắm những điều GV phổ biến.

- Phân công trang trí, kê bàn ghế, phụ trách tặng phẩm cho các đội thi.

- Chuẩn bị chương trình.




· Văn nghệ chào mừng

· Tuyên bố lí do.

· Giới thiệu nội dung chương trình.

· Các đội tham gia làm bưu thiếp, vẽ tranh mỗi đội gồm có 4 bạn nam ( chia 4 đội). 

· GV cùng HS nữ tham gia đánh giá, nhận xét, tuyên dương.

· Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết.


Thứ sáu ngày 11 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Luyện tập
I.  Mục tiêu: Giúp HS:

- Củng cố cách tính thời gian của chuyển động.

- Củng cố mối quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường.

II. Các hoạt động dạy – học:

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cách tính thời gian?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

Bài 1: 

	- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV tổ chức cho HS làm bài.

- GV gọi HS kiểm tra kết quả làm bài của bạn.

- GV chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách tính thời gian.

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập, cách làm.

- Cho HS làm bài; GV giúp HS.

- GV lưu ý HS đổi: 1,08m = 108cm.

- GV yêu cầu HS tự làm phần a).

Bài 3: GV có thể hướng dẫn HS tính:
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Bài 4:

- GV hướng dẫn HS có thể đổi: 420m/phút = 0,42km/phút hoặc 10,5km = 10 500m.
- GV hướng dẫn HS chữa bài và chốt kết quả đúng.
	- HS tính ra nháp, điền vào ô trống ở SGK.

- Chữa bài, chốt đáp án đúng. VD :

a) Nếu đi 261 km với vận tốc 60 km/ giờ thì hết thời gian là:

261 : 60 = 4,35 ( giờ)

Đáp số: a) 4,35 giờ ; b) 2 giờ ; c)6 giờ ; d)2,4 giờ

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- 1 HS làm trên bảng lớp.

Đổi 1,08 m = 108 cm

Thời gian con ốc bò đoạn đường đó là:

108 : 12 = 9 ( phút)

Đáp số : 9phút

- HS nêu yêu cầu bài tập, phân tích cách làm.

- 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài.

- Chốt đáp án đúng : 0,75 giờ (hoặc 45 phút)

- HS áp dụng công thức: t = s : v để tính thời gian.

- 1 em chữa bài trên bảng lớp.

Cách 1: 10,5 km = 10500 m

Thay vào công thức để tính được đáp số: 25 phút.


3. Củng cố, dặn dò.

+ Muốn tính thời gian của một chuyển động ta làm ntn?

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 2: Tập làm văn

Tả cây cối ( kiểm tra viết)
I.Mục đích , yêu cầu

1- Dựa vào những hiểu biết về văn tả cây cối và vốn kỹ năng có sẵn các em viết được hoàn chỉnh một bài văn tả cây cối có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng của mình; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Bảng phụ viết sẵn đề bài

- Tranh, ảnh minh hoạ một số loại cây cho mỗi đề văn.(nếu có)

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Giới thiệu bài:

- Nêu MĐ, YC của tiết kiểm tra. 

2. Hướng dẫn làm bài .

	- Gọi HS đọc cả 5 đề bài.

- Cho HS phân tích từng đề bài, GV gạch chân dưới những ý chính.

+ Gợi ý : Các em có thể chọn 1 trong 5 đề trong SGK , đề nào em đã chuẩn bị kỹ nhất thì viết.

- Gọi một vài HS nêu tên đề bài đã chọn.

- GV giúp HS định hướng chọn đề bài.

 Gọi HS đọc gợi ý SGK.

- Gv phân tích rõ về từng gợi ý .

- Cho HS tự viết bài .

- GV giải đáp thắc mắc của HS (nếu có).
	- 2 HS đọc 5 đề SGK- lớp đọc thầm .

- Xác định yêu cầu trọng tâm từng đề.

- HS nghe gợi ý của cô giáo.

5- 6  em nêu đề bài đã chọn.

- 3 HS nối tiếp đọc các gợi ý về câu tạo, cách tả bài văn. Lớp đọc thầm.

- HS tự làm bài vào vở.




- Thu, kiểm tra một số bài.

3. Củng cố - dặn dò

 - Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3: Địa lí
Châu Mĩ

I. Mục tiêu: Học xong bài học này, HS :
- Xác định và môt tả được sơ lược đựoc vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên Bản đồ Thế giới.

- Có một số hiểu biết về thiên nhiên của châu Mĩ và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu Mĩ (Bắc Mĩ, Trung Mĩ, hay Nam Mĩ).

- Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi và đồng bằng lớn ở châu Mĩ trên bản đồ (lược đồ).

II. Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ Thế giới.

- Tranh ảnh hoặc tư liệu về rừng A- ma- dôn.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

1.  Kiểm tra bài cũ :

- Dân cư châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào ?

- Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

 2.1.Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn châu Mĩ.                                                                                                                                           

	- Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân:

+ Tìm các bộ phận của châu Mĩ, các châu lục và đại dương tiếp giáp với châu Mĩ?

- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên Bản đồ thế giới.

+ Trả lời câu hỏi phần 1, SGK, trang 120
	- Làm việc cả lớp, quan sát bản đồ để tìm bán cầu Đông và bán cầu Tây.

- Làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi. 


2.2. Hoạt động 2: Thiên nhiên châu Mĩ.                                                             

	- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm 6

+ Hoàn thành nội dung bài tập SGK, tr 122.                                                      

+ Mô tả đặc điểm thiên nhiên của các bức ảnh minh hoạ đó?

- Nhận xét và hỏi: Qua bài tập trên em có nhận xét gì về thiên nhiên châu Mĩ?
	- Làm việc theo nhóm 6: Quan sát thảo luận các nội dung theo hướng dẫn của GV.                            

- Đại diện trình bày và nhóm bạn nhận xét và bổ sung nếu có.

-HSK trả lời


2.3. Hoạt động 3: Địa hình châu Mĩ.             

	- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm, gợi ý cách mô tả:

+ Địa hình châu Mĩ có độ cao như thế nào? Độ cao của địa hình thay đổi thế nào từ Tây sang Đông?

+ Kể tên và vị trí của: Các dãy núi lớn, các đồng bằng lớn, các cao nguyên lớn?
	- Hoạt động nhóm đôi vừa chỉ lược đồ , vừa mô tả cho nhau nghe.        

- Đại diện HS trình bày: 1 nêu địa hình Bắc Mĩ, 1 nêu địa hình Nam Mĩ.


 2.4.Hoạt động 4: Khí hậu châu Mĩ.

	+ Lãnh thổ châu Mĩ trải dài trên các đới khí hậu nào?

+ Em hãy chỉ trên lược đồ từng đới khí hậu trên?

+ Nêu tác dụng của rừng rậm A-ma-dôn đối với khí hậu của châu Mĩ?
	- Hoạt động cá nhân: Nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- HS bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò. 

+ Hãy giải thích vì sao thiên nhiên châu Mĩ rất đa dạng và phong phú?

- Nhận xét giờ học.

- HS về nhà chuẩn bị bài sau.


Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt lớp.

I.Mục tiêu:   

- Kiểm điểm lại các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua , hướng phấn đấu khắc phục trong tuần tới. ổn định mọi nền nếp của  lớp.

- Hs nhận thấy ưu điểm và tồn tại của mình trong tuần qua, cần đề ra phương hướng  tuần tới.

- GD cho HS ý thức tự giác, tinh thần phê và tự phê ; ý thức học tập, yêu trường, lớp.

II. Nội dung sinh hoạt

1. ổn định tổ chức:

- Lớp phó VN cho cả lớp hát đồng thanh một bài.

2. Nội dung chính              
2.1.Sinh hoạt lớp.
a.Kiểm điểm hoạt động tuần 27.

*GV mời lớp trư​ởng lên điều khiển sinh hoạt lớp.:

- Lớp tr​ưởng điều khiển.

- Các tổ tr​ưởng nhận xét chung về tổ và từng thành viên trong tổ. 

	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Tổ1 hạng..........Tổ 2 hạng .............Tổ3 hạng.........................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ......................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt: ......................................................................

2.2.Ph​­¬ng h­​íng tuần 28.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp  cho tốt hơn nữa.

-Tăng cường ý thức tổ chức kỉ luât.

- Cán sự lớp tăng cường hoạt động, kèm cặp giúp đỡ HS chậm phát triển về kiến thức, kĩ năng..

- Phát động phong trào thi đua học tập giữa các cá nhân, giữa các nhóm, tổ để chào mừng ngày 26/3.

- Tiếp tục kiểm tra và cùng nhau tu sửa sách, vở chuẩn bị dự thi vở sạch chữa đẹp .

2.3.Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch)


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 28

Thứ hai ngày 14 tháng 03 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tiếng Việt.

Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 1)
I. Mục tiêu :

1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc – hiểu.

- Yêu cầu HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kỳ II của lớp 5 (phát âm rõ, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm

2. Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép); tìm đúng các vị trí minh hoạ về các kiểu cấu tạo câu trong bảng tổng kết.
3. Giáo dục HS có ý thức tích cực, tự giác ôn tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
1.Kiểm tra bài cũ:

+  Nêu tên các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 ? 

- HS nối tiếp nêu : Người công dân số Một, Thái sư Trần Thủ Độ, Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng, Trí dũng song toàn, Tiếng rao đêm, Lập làng giữ biển, Phân xử tài tình, Luật tục xưa của người £-®ª, Hộp thư mật, Phong cảnh đền Hùng, Nghĩa thầy trò, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ,  Cao Bằng, Chú đi tuần, Cửa sông, Đất nước.
2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Kiểm tra TĐ và HTL .

	- Gv gọi HS lên bảng bốc thăm một trong các bài tập đọc và đọc.

- GV nhận xét cách đọc của HS.

- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, cho điểm theo đúng hướng dẫn .

- Có thể khuyến khích HS đặt câu hỏi với bạn.

- Gọi tiếp khoảng 4-6 HS đọc.

2.3. Bài tập:

Bài 2:

- GV hướng dẫn: BT yêu cầu các em phải tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu (câu đơn và câu ghép).
- Gọi HS nêu cách làm và trình bày. GV nhận xét, bổ sung.
	- HS lên bốc thăm chọn bài.

- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng)

 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- Trả lời câu hỏi trong bài .

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tìm ví dụ minh hoạ từng kiểu câu trong nhóm đôi.

- Một vài HS nêu VD trước lớp. VD:




* Câu đơn:

- Đền Thượng nằm chat vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

- Mùa động năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc.

* Câu ghép không dùng từ nối:

- Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho.

- Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể.

* Câu ghép dùng quan hệ từ:

- Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được năm, sáu mưới phát.

* Câu ghép dùng cặp từ hô ứng:

- Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

3. Củng cố, dặn dò: 

+ Có mấy kiểu cấu tạo câu? Đó là những kiểu cấu tạo nào?

+ Có mấy cách nối các vế trong câu ghép?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà ôn bài.

Tiết 2:Toán

Luyện tập chung (Tr. 144)  

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Rèn luyện kỹ năng thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Củng cố đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thời gian, đơn vị đo vận tốc.

- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác và khoa học.

II.Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng làm bài 2, bài 3 ( VBTT 5, tập 2) của tiết trước.

- GV nhận xét, chữa bài.

2. Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập:

Bài 1: 

- GV gọi HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

- GV hướng dẫn để HS nhận ra: thực chất bài toán yêu cầu so sánh vận tốc của ô tô và xe máy.
- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, bổ sung, sửa sai ( nếu có).

- GV có thể nêu nhận xét: Cùng quãng đường đi, nếu thời gian đi của xe máy gấp 1,5 lần thời gian đi của ô tô thì vận tốc của ô tô gấp 1,5 lần vận tốc của xe máy.

*Củng cố: Cách tính vận tốc, so sánh vận tốc giữa hai chuyển động.

Bài 2: 
- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Muốn tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ em làm thế nào?

- GV chốt lại cách làm thuận tiện. Tổ chức cho HS làm bài.

- GV hướng dẫn HS chữa bài và chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính vận tốc, cách đổi đơn vị đo đại lượng.

Bài 3:

- GV tổ chức hướng dẫn cho HS tương tự như bài 2.

* Củng cố: Cách tính vận tốc, cách đổi đơn vị đo đại lượng.

Bài 4:

- GV cho HS đổi đơn vị:

72km/giê = 72 000 m/giê

- GV hướng dẫn cả lớp nhận xét bài giải của bạn, chốt kết quả đúng.
* Củng cố: Cách tính thời gian.
3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tính vận tốc ( quãng đường, thời gian)?
	- 2 HS lên bảng chữa bài 2,3.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS phân tích bài toán.

- HS theo dõi.

- HS làm bài vào vở, 1 HS đọc bài giải, HS khác nhận xét bài làm của bạn.

Bài giải

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Mỗi giờ ô tô đi được là:

135 : 3 = 45 (km)

Mỗi giờ xe máy đi được là:

135 : 4,5 = 30 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là:

45 - 30 = 15 ( km)

Đáp số: 15 km

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 2 HS nêu cách làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 HS lên bảng làm. Lớp làm vào vở.

Bài giải

Đổi 1250 m = 1,25 km

2 phút = 
[image: image113.wmf]1
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giờ.

Vận tốc của xe máy là:

1,25 : 
[image: image114.wmf]1

30

= 37,5 ( km/giê).

Đáp số: 37,5 km/giờ.

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Bài giải

Đổi 15,75 km = 15750m

1 giờ 45 phút = 105 phút

Vận tốc của xe ngựa là:

15750 : 105 = 150(m/phót)

Đáp số: 150 m/phút

- 1 HS làm trên bảng lớp

- Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài.

Bài giải

Đổi 72 km/giê = 72000m/giê

Quãng đường cá heo bơi được trong 1 phút là:

72000 : 60 = 1200 (m)

Thời gian cá heo bơi hết quãng đường 2400 m là:

2400 : 1200 = 2 ( phút)

Đáp số: 2 phút

- 3 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.



- GV nhận xét tiết học.


Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)

Ôn tập câu ghép.

I. Mục tiêu:

- HS xác định được các vế câu ghép. Biết tạo ra câu ghép .

- Củng cố kĩ  năng xác định cấu tạo ngữ pháp của câu.

- Giáo dục HS vận dụng kiến thức đã học vào nói và viết.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ ghi đề bài.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ :  

- Đặt câu ghép.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
	- 2 HS lên bảng đặt câu, dưới lớp làm vào vở nháp.

- Nhận xét.

	2.2. Hướng dẫn HS luyện tập

Bài 1: Xác định câu ghép trong những câu sau và phân tích  cấu tạo câu ghép em tìm được.

a) Chú Hùng không những chơi đàn giỏi mà chú còn hát rất hay.

b) Giá trời mưa sớm hơn thì lúa trên đồng đỡ bị hạn. 

c) Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố về câu ghép.
	- HS làm việc cá nhân.

- Tự giải, 1 HS  lên bảng chữa bài.

a) Chú Hùng không những chơi đàn 

          CN                               VN

giỏi /mà chú   còn hát rất hay.
               CN            VN

b) Giá trời   mưa sớm hơn thì lúa  trên 

           CN            VN             CN 

đồng đỡ bị hạn. 

       VN


	Bài 2:Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào từng chỗ trống để hoàn thành câu ghép.
	- HS làm bài vào vở.

- 3 HS  lên bảng chữa bài.Nhận xét bài của bạn.


a) Ngày Tết chúng em... được vui chơi thoả thích... chúng em còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon.

b) Bạn Hào…. học giỏi môn Toán…. bạn ấy còn học giỏi môn Tiếng Việt.

c) Bố …. giúp em học bài…. bố còn là người bạn thân thiết của em.

	- Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu trên.

* Củng cố: Nối các vế trong câu ghép bằng quan hệ từ.

Bài 3 : Em hãy đặt một câu ghép có 3 vế câu.

+ Nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, tuyên dương HS viết được câu văn hay, giàu hình ảnh.

Bài 4: Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu trong đó có sử dụng câu ghép.

- Tổ chức cho HS làm bài các nhân.

- Gọi HS trình bày đoạn văn và nêu câu ghép có trong đoạn văn. 
	a) …không những….mà…
b) …không chØ…mµ….

c) …không nh÷ng….mµ….

- 1 HS nêu.

- HS đặt câu vào vở. Vài HS nêu miệng:

+ Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.

- HS viết đoạn văn.

- Đọc bài trước lớp. Lớp nhận xét, bổ sung.

	
	


3. Củng cố – Dặn dò : 

+ Thế nào là câu ghép?

+ Có mấy cách nối các vế trong câu ghép? Đó là những cách nào?

- GV nhận xét tiết học

Thứ ba ngày 15 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 16 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Tiến vào Dinh Độc Lập

I. Mục tiêu:  Học xong bài này, HS biết:

- Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam bắt đầu ngày 26/4/1975 và kết thúc bằng sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập.

- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh của dân tộc ta, mở ra thời kì mới: miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất.

- Giáo dục HS lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học:

- ảnh tư liệu về đại thắng mùa xuân 1975.

- Lược đồ để chỉ các địa danh ở miền Nam được giải phóng năm 1975.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ.

+ Nêu những điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri ?

+ Hiệp định Pa-ri có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:Nêu MĐYC bài :

+ Thuật lại sự kiện tiêu biểu của chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

- Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975 ?

2.2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi. 

+ Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh bắt đầu vào thời gian nào?

+ Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tiến công?

+ Lữ đoàn 203 có nhiệm vụ gì?

+ Em biết gì về Dinh Độc Lập?

+ Hãy thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.

+ Tả lại cảnh cuối cùng khi Dương Văn Minh cùng các thành viên Chính phủ và các viên chức cao cấp đầu hàng?

+ Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì?

+ Tại sao Dương Văn Minh phải buộc ra lệnh đầu hàng không điều kiện ?

+ Giờ phút thiếng liêng, thời điểm lịch sử đánh dấu miền Nam đã được giải phóng, đất nước ta được thống nhất là lúc nào?
	- 2 HS trả lời.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

-HS nhắc lại nội dung nhiệm vụ học tập.

- Lớp nghe và nắm được nội dung 2 nhiệm vụ chính.

-HS thảo luận theo cặp.

- Ngày 26 - 4- 1975.

- Tất cả năm cánh quân của ta đồng loạt nổ súng, đồng loạt đánh vào các vị trí quan trọng của quân đội và chính quyền Sài Gòn trong thành phố.

- Lữ đoàn 203 có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bạn cắm cờ trên Dinh Độc Lập.

- HS nêu phần chú thích.

- HS dựa vào SGK, tường thuật cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập : Chiếc xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu…toả lên các tầng.

- 2,3 HS kể.

-  Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ quân địch đã thua trận và cách mạng đã thành công.

- Vì  toàn bộ nguỵ quyền đã thất bại,sụp đổ hoàn toàn… 

- Lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 - 04 - 1975.

	2.3. ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975:

- GV yêu cầu HS tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975.

(Gọi nhiều HS trả lời)

- GV chốt các ý chính và liên hệ mở rộng cho HS nghe.
	-HS dựa vào SGK, ảnh tư liệu để thực hiện nhiệm vụ.

- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng miền Nam, chấm dứt chiến tranh.
- Hai miền Nam, Bắc được thống nhất…


3. Củng cố - Dặn dò

- GV chốt kiến thức toàn bài và ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

-GV giới thiệu cho HS bài hát: "Đất nước trọn niềm vui" để HS về sưu tầm nghe.


Tiết 2:Toán

Luyện tập chung  (Tr.145)

I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Làm quen với bài toán chuyển động cùng chiều.

- Rèn luyện kỹ năng tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ vẽ sơ đồ bài 1a.

III. Các hoạt động dạy – học:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động đều. Viết công thức tính: v, t, s.
- GV nhận xét.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Luyện tập.

Bài 1: 
a) Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Bài yêu cầu gì?

- Xe máy và xe đạp chuyển động cùng chiều và xe máy đuổi theo xe đạp. Đây chính là bài toán về hai động tử chuyển động cùng chiều, đuổi nhau.    

- GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ, hướng dẫn HS:

+ Khi bắt đầu đi, xe máy cách xe đạp bao nhiêu ki - lô - mét?

+ Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp bao nhiêu ki - lô - mét?
+ Sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

- Yêu cầu HS nghiên cứu cách giải trong SGK, tìm ra các bước giải.

- GV chốt lại các bước giải:

+ Bước 1: Tìm hiệu vận tốc.

+ Bước 2: Tính thời gian 2 chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau.

+ Muốn tính thời gian đuổi  kịp ta làm như thế nào?

b) - Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Bài toán này thuộc dạng toán gì?
+ Muốn tính thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp ta làm ntn?

+ Khoảng cách giữa xe máy và xe đạp, lúc xe máy bắt đầu đi là bao nhiêu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách giải bài toán về 2 động tử chuyển động cùng chiều, đuổi nhau.
Bài 2: 

- GV gọi HS đọc đề bài.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.
* Củng cố: Cách tính quãng đường.

Bài 3:
- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Bài toán này thuộc dạng toán nào?

+ Muốn biết ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ, ta cần đi tìm gì?

+ Để tìm thời gian ô tô đuổi kịp xe máy, em làm như thế nào?

+ Để biết lúc bắt đầu đi ô tô cách xe máy bao nhiêu ki – lô - mét, ta cần biết gì? 

+ Nêu cách tính thời gian xe máy khởi hành trước ô tô?

- GV tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách giải bài toán về 2 động tử chuyển động cùng chiều, đuổi nhau.Cách tính thời điểm hai chuyển động gặp nhau.
3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tính thời gian để hai động tử chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau? 

+ Muốn tính thời điểm 2 động tử chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau ta làm ntn?

- GV nhận xét tiết học.
	- 3 HS lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- HS theo dõi.

- Quan sát, theo dõi.

- 48 km.

- Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp: 

36 - 12 = 24 ( km)

- Sau: 48 : 24 = 2 giờ xe máy đuổi kịp xe đạp.

- 1 HS  đọc bài giải KL và cả lớp theo dõi, khái quát cách giải .

- HS theo dõi, ghi nhớ.

+ Muốn tính thời gian đuổi kịp ta lấy khoảng cách lúc đầu chia cho hiệu vận tốc.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- Bài toán về hai động tử chuyển động cùng chiều đuổi nhau.

- Lấy khoảng cách lúc đầu chia cho hiệu vận tốc.

-  Khi bắt đầu đi, xe máy cách xe đạp: 

12 x 3 = 36 ( km)

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Bài gải

Khi bắt đầu đi, xe máy cách xe đạp là:

12 x 3 = 36 ( km)

Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp là:

36 - 12 = 24 (km)

Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

36 : 24 = 1,5 ( giờ) = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1 HS làm trên bảng lớp, lớp làm bài vào vở.

- Đáp số:4,8  km

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- HS trả lời: Bài toán về 2 động tử chuyển động cùng chiều, đuổi nhau.

+ Muốn biết ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ, ta cần đi tìm thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy.

- Lấy khoảng cách lúc đầu chia cho hiệu vận tốc. 

- Thời gian xe máy khởi hành trước ô tô.

- Lấy : 11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút .

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Bài giải

Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2,5  ( giờ)

Lúc bắt đầu đi, ô tô cách xe máy là:

36 x 2,5 = 90 ( km)

Sau mỗi giờ, ô tô đến gần xe máy là:

54 – 36 = 18 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

90 : 18 = 5( giờ)

¤ tô đuổi kịp xe máy lúc:

11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

Đáp số: 16 giờ 7 phút.

- 2 HS trả lời, lớp nhận xét.



Tiết 3:Tiếng Việt

Ôn tập giữa học kỳ II (Tiết 4)
I. Mục đích – yêu cầu:  

1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL (yêu cầu như tiết 1).

2. Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kỳ II. Nêu được dàn ý của một trong những bài văn miêu tả trên; nêu chi tiết hoặc câu văn HS yêu thích; giải thích được lý do yêu thích chi tiết hoặc câu văn đó.
3. Giáo dục HS có ý thức tích cực, tự giác ôn tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bút dạ và 5 - 6 tờ giấy khổ to để HS làm BT2.

- Ba tờ phiếu khổ to - mỗi tờ viết sẵn dàn ý của 1 trong 3 bài văn miêu tả: Phong cảnh đền Hùng, Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ (xem dàn ý ở dưới).

III. Các hoạt động dạy hoc: 
	1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu MĐ, YC của bài.

2. Kiểm tra TĐ và HTL (khoảng 7 HS trong lớp):  GV phân phối đều đối tượng HS trong lớp để kiểm tra.
+ Cho HS bắt thăm và đọc bài theo yêu cầu . GV nhận xét.

+ Gọi HS đọc bài trước lớp.

+ Tổ chức thi đọc diễn cảm – HTL. 

- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Bài tập 
Bài 2:

- GV kết luận: Có 3 bài tập đọc là văn miêu tả trong 9 tuần đầu của HKII: Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ.
- Gọi HS đọc lại 3 bài văn.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu 1số HS nối tiếp nhau giới thiệu dàn ý sẽ chọn viết cho bài văn miêu tả.

- Tổ chức cho HS viết vào vở BT.

- Yêu cầu HS trình bày.

 - GVHD lớp nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh dàn ý của từng bài văn; bình chọn bạn làm bài tốt nhất; chốt kiến thức.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu nội dung của 3 bài tập đọc Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lên bắt thăm phiếu.

- HS đọc bài trước lớp. HS khác nhận xét.

- Các nhóm cử đại diện: 4 em. Chọn ra người đọc tốt nhất.
- HS đọc yêu cầu của bài; Mở mục lục sách tìm nhanh tên các bài tập đọc là văn miêu tả từ tuần 19 - 27.

- 3 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tiếp nối nhau cho biết các em chọn viết dàn ý cho bài văn miêu tả nào. 

- HS viết dàn ý của bài văn vào vở. 5 HS làm vào bảng nhóm : Với các dàn ý cho các bài miêu tả khác nhau.

- HS đọc dàn ý ; nêu chi tiết hoặc câu văn mình thích; giải thích rõ lí do.5 HS dán bài lên bảng, trình bày trước lớp ; nêu miệng về chi tiết hoặc câu văn mình thích.

VD:

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

a) Dàn ý:

- Mở bài: Nguồn gốc hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân. ( MB trực tiếp).

- Thân bài:

+ Hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm.

+ Hoạt động nấu cơm.

- Kết bài: Chấm thi. Niềm tự hào của những người đoạt giải. ( KB không mở rộng).

b) Chi tiết, câu văn em thích:

- Chi tiết thanh niên lấy lửa/…

- 3 HS nối tiếp nhau nêu.



Tiết 4:Tiếng Việt

Ôn tập giữa học kỳ II (Tiết 5)

I. Mục tiêu:  

1. Nghe - viết đúng chính tả đoạn văn tả Bà cụ bán hàng nước chè.

2. Viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) tả ngoại hình của một cụ già mà em biết.
3. Giáo dục biết thương yêu và kính trọng người cao tuổi.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Một số tranh, ảnh về các cụ già.

III. Các hoạt động dạy hoc: 
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.  

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu MĐ, YC của bài.

2.2. Nghe - viết:

- GV đọc bài chính tả Bà cụ bán hàng nước chè - giọng thong thả, rõ ràng.
- GV nhắc các em chú ý các tiếng, từ dễ viết sai.
- GV đọc cho HS viết.

- GV đọc lại bài chính tả cho HS rà soát lại bài.

- GV kiểm tra bài. Nêu nhận xét chung.

2.3. Bài tập 
Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

+ Đoạn văn các em vừa viết tả ngoại hình hay tính cách của bà cụ bán hàng nước chè.

+ Tác giả tả đặc điểm nào về ngoại hình?

+ Tác giả tả bà cụ rất nhiều tuổi bằng cách nào?

- Tổ chức cho HS viết bài.

- Gọi HS trình bày.GV tuyên dương một số đoạn viết hay.
3. Củng cố, dặn dò:

+ Đối với những người cao tuổi, em cần phải có thái độ ntn?

+ Để thể hiện sự kính trọng, lễ phép đối với ông, bà em đã làm gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- Các bàn kiểm tra vở chính tả + giấy nháp.

- HS cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS đọc thầm lại bài chính tả, tóm tắt nội dung bài.

- HS đọc thầm lại bài chính tả.

- HS gấp SGK, viết bài.

- HS đổi chéo vở, soát lỗi cho nhau.

- Thu vở cho GV.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS : Tả ngoại hình.

- Tả tuổi của bà.

- Bằng cách so sánh với cây bằng già; đặc tả mái tóc bạc trắng.

- HS làm bài vào vở.

- HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.

+ Đối với những người cao tuổi, em cần phải biết kính trọng, lễ phép ...

- Vâng lời, giúp đỡ, chăm sóc,…



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán
I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
- Vận dụng làm thành thạo các bài tập  về số tự nhiên .

- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.

	II.Các hoạt động dạy – học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS làm lại bài 4 tiết 133.

- GV nhận xét.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Luyện tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho hs trả lời miệng:

- Sau mỗi câu trả lời GV gọi HS nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV hỏi: Qua bài tập em hãy cho biết giá trị của chữ số trong một số phụ thuộc vào đâu?

*Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và về dấu hiệu chia hết cho 2, 3. 5, 9.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu  cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài, 3HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV hỏi: 

+ Hai số tự nhiên liên tiếp hơn ( kém ) nhau bao nhiêu đơn vị?

+ Hai số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- GV nhận xét.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm vào vở:

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét sau đó yêu cầu HS nêu lại quy tắc so sánh các số tự nhiên với nhau.

Bài 4: 

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 5: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. 

- GV đính bảng phụ lên bảng, mời 2 HS lên sửa nhanh, đúng:

 - GV nhận xét, chốt kiến thức đúng.

+ Nêu dấu hiệu chia hết cho 3?

+ Nêu dấu hiệu chia hết cho 9?

+ Những số có tận cùng là chữ số nào thì chia hết cho cả 2 và 5?

+ Những số ntn thì chia hết cho cả 3 và 5?

* GV kết luận.
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS lắng nghe.

- 1HS nêu yêu cầu, lớp theo dõi.

- HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời miệng:

+70 815: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm.

Giá trị chữ số 5: 5 đơn vị.

 +975 806: chín trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm linh sáu.

 Giá trị chữ số 5: 5 000.

+  5 723 600: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm.

 Giá trị chữ số 5: 5 000 000

+  472 036 953: bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba.  

Giá trị chữ số 5: 50

- HS nhận xét.

- HS trả lời: phụ thuộc vào vị trí của nó đứng ở hàng nào.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- 3HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.

a) 1 000        7 999               66 666

b) 100        998;1000              2 998

c) 81              301                   1 999

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS trả lời:

- Hai số tự nhiên liên tiếp hơn  kém nhau 1 đơn vị.

-  Hai số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

-1 HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào vở, 2HS lên bảng làm bài:

1000 > 997                   53 796 < 53 800

6987 < 10087               217 690 > 219 689

7500 : 10 = 750            68 400 = 684 x 100

- HS nhận xét.

- 2HS nêu lại, lớp nhận xét.

- HS tự làm bài.

- Đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau

-1 HS nêu yêu cầu.

- 2HS lên bảng làm vào bảng phụ.

a) 243              c) 810

b) 207              d) 465

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.

+ Những số có tận cùng là chữ số 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

+  Những số có tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 và tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 thi chia hết cho cả 3 và 5.


3. Củng cố, dặn dò: 

- Gọi HS nhắc lại kiến thức cơ bản toàn bài.
- Gv nhận xét giờ học.

- YC về nhà ôn cách đọc, viết số tự nhiên, dấu hiệu chia hết trên tập hợp số tự nhiên.


Tiết 2: Tiếng Việt

Ôn tập giữa học kỳ II (Tiết 6)
I. Mục đích – yêu cầu:

1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL (yêu cầu như tiết 1).

2. Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu: Biết dùng các từ ngữ thích hợp 
điền vào chỗ trống để liên kết các câu trong những ví dụ đã cho.
- Giáo dục HS có ý thức tích cực, tự giác ôn tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:

	2.1.Giới thiệu bài: 

- GV nêu MĐ, YC của bài.

2.2. Kiểm tra TĐ và HTL (khoảng 7 HS trong lớp):  GV phân phối đều đối tượng HS trong lớp để kiểm tra.
+ Cho HS bắt thăm và đọc bài theo yêu cầu. 
+ Gọi HS đọc bài trước lớp.

+ Tổ chức thi đọc diễn cảm – HTL. 

- GV nhận xét, tuyên dương.
2.3. Bài tập 
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm bài tập vào vở.

- GV nhắc HS chú ý: Sau khi điền từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống, các em cần xác định đó là liên kết câu theo cách nào.
- GV quan tâm HS làm bài chậm, giúp HS hiểu rõ về kiến thức các cách liên kết câu :  Từ nối, từ thay thế, từ lặp lại.

- Tổ chức cho HS chữa bài.

- GV chốt đáp án đúng.

- Hãy nói một câu trong đó có sử dụng cách liên kết câu ? Cách liên kết đó là gì ?
	- Lắng nghe.

- HS lên bắt thăm phiếu.

- HS đọc bài trước lớp. HS khác nhận xét.

- Các nhóm cử đại diện: 4 em. Chọn ra người đọc tốt nhất.
- HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của bài tập 2.

- HS cả lớp đọc thầm lại từng đoạn văn, suy nghĩ, làm bài vào vở.

Đáp án:

a)nhưng là từ nối câu 3 với câu 2.

b) chúng  ở câu 2 thay thế cho lũ trẻ ở câu 1.

c) nắng  ở câu 3, 6 lặp lại nắng  ở câu 2. chị ở

 câu 5 thay thế  Sứ  ở câu 4. chị  ở câu 7 thay thế cho  Sứ ở câu 6.

- Mỗi em nói 1 - 2 câu .


3. Củng cố, dặn dò:

+ Có mấy cách liên kết câu trong bài? Đó là những cách nào?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3: Tiếng Việt

Ôn tập giữa học kì II ( Tiết 7)

I. Mục tiêu:

-  Đọc thông thạo bài luyện tập nhằm trau dồi kĩ năng đọc – hiểu và cảm thụ văn học. Đặt được tên cho bài vừa đọc.

- Biết đọc diễn cảm bài văn miêu tả thể hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh được miêu tả trong bài.

- Trả lời đúng các ý hỏi về nội dung bài ở phần B. Trình bày rõ ràng, sạch sẽ, khoa học.

II. Đồ dùng dạy- học 

- Tranh ảnh minh hoạ nội dung bài văn miêu tả .

- Phiếu ghi nội dung của các bài tập trắc nghiệm  .

III. Hoạt động dạy - học 

	1. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS .

2.  Đề bài : Sách giáo khoa (177)

2.1. Đọc thầm bài luyện tập.

- Cho HS đọc thầm.

- Gọi vài HS  đọc to . 

2.2. Dựa vào nội bài đọc : Đặt tên cho bài 

vừa đọc rồi chọn câu trả lời đúng  trong phần B. 

- GV phát phiếu ghi nội dung phần B SGK. 

- GV hướng dẫn HS cách làm bài .

- GV theo dõi, giúp đỡ HS 

2.3. Thu bài kiểm tra, nhận xét .

- GV kiểm tra bài , nhận xét .

3. Củng cố, dặn dò :

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà tiếp tục ôn tập
	- HS đọc thầm trong 5 phút .

- 2 HS đọc thành tiếng trước lớp .

-  HS nhận phiếu và đọc bài , làm bài ngay vào phiếu trong 20 phút .

Đáp án:

Câu 1 : ý a( Mùa thu ở làng quê)

Câu 2 : ý c( Bằng cả thị giác, thính giác, khứu giác

Câu 3 : ý b( Chỉ những hồ nước)

Câu 4 : ý c( Vì những hồ nước in bóng bầu trời là " những cái giếng không đáy" nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất)

Câu 5 : ý c( Những cánh đồng lúa và cây cối đất đai)

Câu 6 : ý b( Hai từ đó là  xanh mướt, xanh lơ)

Câu 7 : ý a( Chỉ có từ  chân mang nghã chuyển)

Câu 8 : ý c( Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ)

Câu 9 : ý a  

Câu 10 : ý b( Bằng cách lặp lại từ ngữ- Từ lặp lại là từ Không gian.  

- HS tự kiểm tra lại bài của mình sau khi GV kiểm tra, nhận xét .

- Về xem lại bài . Chuẩn bị giờ sau .



Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp máy bay trực thăng (Tiết 3)

I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Thực hiện lắp máy bay trực thăng.

- Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.

II. Đồ dùng dạy học:

- Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Giới thiệu bài
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học.

	2. Hoạt động 3 : Hướng dẫn thực hành
- Cho học sinh thực hiện nhanh các thao tác: chọn các chi tiết ; lắp từng bộ phận đã được thực hành ở giờ trước.

Trong tiết học này, các em thực hiện lắp ráp xe ben.

*) Lắp ráp máy bay trực thăng
- Cho học sinh lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước SGK.

- Chú ý các bước lắp thân, đuôi máy bay, lắp cánh quạt phải đủ vòng hãm, lắp càng máy bay thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn ở tiết 1.

- Sau khi lắp ráp xong, GV cho học sinh kiểm tra sự hoạt động của máy bay trực thăng.

3.Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm 

 - Cho học sinh đọc tiêu chuẩn đánh giá trong SGK.

- Tổ chức cho học sinh đánh giá theo nhóm.

- Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành và chưa hoàn thành .

* Nhắc học sinh tháo rời các chi tiết, xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- Học sinh thực hiện theo nhóm để thực hành lắp ráp các bộ phận chính của máy bay trực thăng để hoàn thành việc lắp ráp.

- Kiểm tra hoạt động của xe ben.

- Gọi 2 - 3 em lên bảng đánh giá sản phẩm của nhóm bạn theo tiêu chuẩn đánh giá trong SGK trang 86.

- Thực hiện thao tác tháo rời các chi tiết.


3. Nhận xét - dặn dò

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng thực hành của cá nhân hoặc nhóm học sinh.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập để giờ học bài : "Lắp rô - bốt".


Buổi chiều

TiÕt 1: Tiếng việt (tăng)

Ôn tập về văn tả cây cối

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả cây cối.
- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

	1. Kiểm tra bài cũ:

 + Nêu cấu tạo của bài văn mieu tả cây cối?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1: Em hãy viết bài văn tả cây phượng ở sân trường em.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS lập dàn ý:

* Mở bài cần giới thiệu được gì?

* Thân bài:

- Tả bao quát:

+ Nhìn từ xa nom cây như thế nào?

+ Tán lá của cây ra sao?

- Tả chi tiết:

+ Thân cây màu gì? Vỏ của nó ra sao?

+ Lá của cây như thế nào?

 + Màu sắc của lá thế nào?

+ Hoa của nó thường nở vào thời gian nào? Hoa có điểm gì nổi bật?

+ Cây phượng gắn bó với trường của em ra sao?

+ Em và các bạn có những kỉ niệm đẹp gì với cây phượng?

+ Cây phượng có ích lợi như thế nào?

+............................................................

* Kết bài: 

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV lưu ý: Để cho bài văn sinh động và hấp dẫn người đọc em nên sử dụng các hính ảnh so sánh, nhân hóa khi tả về cây phượng.

- Gọi HS đọc bài văn mình viết.

- GV thu một số bài kiÓm tra và nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi một số HS viết bài hay có nhiều hình ảnh nhân hóa, so sánh.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Có thể miêu tả cây cối theo những trình tự nào?

- Nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau, về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh. 
	- HS trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

* Mở bài cần giới thiệu được về cây mình định tả( nó được trồng ở đâu? Vào thời gian nào?)

* Thân bài:

- Tả bao quát:

+ Nhìn xa nom cây như một anh lính gác đang canh giữ cho trường.

+ Tán lá của cây xòe rộng che mát cả một góc của sân trường.

- Tả chi tiết:

+ Thân cây màu nâu, mốc thếch. Vỏ của nó xù xì như những vảy rồng.

+ Lá của cây dài, chia làm nhiều nhánh như xương cá,......

+ Lá cây màu xanh như cốm.......

+ Mỗi khi những chú ve râm ran ca hát thì cũng là lúc cây phượng bắt đầu trổ hoa.........

+ Cây phượng gống như bác bảo vệ thân thiết của trường em.

+ Hằng ngày em cùng các bạn thường ra ngồi dưới gốc cây phượng để ôn bài cũng có khi chơi những trò chơi lí thú...............

* Kết bài: Phát biểu tình cảm của mình về cây phượng.

- HS viết bài của mình.

- HS ghi nhớ.

- HS lần lượt đọc bài viết của mình, lớp theo dõi, nhận xét.

- GV nộp bài viết của mình.

- Có thể tả cây cối theo từng thời kì phát triển hoặc từ bao quát đến từng bộ phận.

- Lắng nghe.



Tiết 2:Toán (tăng)

Luyện tập về đổi các số đo thời gian

I. Mục tiêu

- Giúp HS ôn tập về các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa chúng

- Đổi thành thạo các số đo thời gian dựa vào quan hệ giữa chúng 

II. Các hoạt động dạy- học

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian: giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm...

- GV nhận xét.

2. Bài tập

Bài 1: Điền số vào các ô trống

Năm

1

3

1,5

Tháng

12

24

30

27

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Em vận dụng kiến thức nào làm bài tập?

- Tổ chức cho HS làm bài, nêu miệng kết quả, cách làm.

- Nhận xét.

Bài 2: Điền số vào các ô trống

Ngày

0,5

Giờ

12

6

1,5

Phút

30

Giây

300

- Tương tự bài 1.

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
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- Nêu yêu cầu của bài? Cách làm?

- Tổ chức làm bài, nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
+ Một năm thường có bao nhiêu ngày? Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

+ Nêu các tháng có 30 ngày? Các tháng có 31 ngày?

- Nhận xét tiết học
	- Hs nêu.

- HS tự làm bài vào vở.

-  HS nêu miệng, 1HS lên điền vào bảng.

- Lớp nhận xét.

VD: 3năm = 36 tháng ; 1,5 năm = 18 tháng

24 tháng = 2 năm ; 30 tháng = 2,5 năm

HS giải thích cách làm. HS khác nhận xét.

- HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian: ngày, giờ, phút, giây.

- Nêu các đổi.

- Điền vào bảng.

- HS tự làm bài dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.

- 2Hs lên bảng chữa bài.

- Lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Một năm thường có 365 ngày. Năm nhuận có 366 ngày.

- HS nêu.



Tiết 3: Kĩ năng sống

Kĩ năng phân công công việc.

I. Mục tiêu:

- Trình bày được lợi ích của kĩ năng phân công công việc.

- Thực hành các cách phân công công việc hợp lí.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Cách giao việc..
2.2. Trải nghiệm:

Bài 1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Tại sao Minh không hoàn thành tốt công việc được giao?

+ Em hãy nêu ra các cách hợp lí để phân công công việc ở lớp?

Bài 2: Đánh dấu X vào ô trống ở những ý nói về lợi ích của phân công công việc hợp lí.

- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng.

Bài 3: 

- Tổ chức cho HS lập bảng cá nhận, yêu cầu 3 HS làm vào bảng nhóm.

- GV nhận xét, bổ sung.

2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học: “ Những điều em nên làm để phân công công việc hợp lÝ”.

+ Nêu những điều cần tránh khi phân công công việc?

- Gọi HS đọc mục “ Em cần nhớ”.

2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Tổ chức cho HS tự đánh giá bản thân xem đã hoàn thành công việc được giao chưa và đã biết phân công, tổ chức và sắp xếp công việc hay chưa?

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xét việc tự đánh giá của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu những việc làm thể hiện sự phân công công việc hợp lí.

- Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trao đổi và thảo luận nhóm đôi trả lời: 

+ Do Minh không biết phân công trách nhiệm một cách rõ ràng, hợp lí nên một số bạn làm theo ý mình, còn một số bạn khác lại ngồi chơi.

+ Vài HS nêu, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS thảo luận và ghi dấu X vào ô trống: Hoàn thành được công việc; Đảm bảo thời gian; Được mọi người khen ngợi; Học tập tốt hơn; Tập thể đoàn kết; Phát huy điểm mạnh của từng bạn; Mọi người đều vui ve; Hiệu quả công việc cao hơn; Tránh xảy ra xung đột.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- 2 HS đọc mục 1 ( SGK Tr. 50).

- 2 HS đọc mục 2( SGK Tr. 50)

- HS đọc SGK,Tr.51

- HS thực hiện yêu cầu. 

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.

- HS trả lời.





Thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Ôn tập về phân số
I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số.

- Giáo dục HS ý thức tự giác trong học tập.
II. Các hoạt động dạy – học:

1. ổn định trật tự.

	2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập

- GV tổ chức, hướng dẫn cho HS tự làm bài rồi chữa các bài tập.

Bài 1: Ôn tập - Thực hành đọc viết về phân số; hỗn số.

- GV: khi chữa bài yêu cầu HS đọc các phân số , hỗn số mới viết được.
* Củng cố: Cách viết phân số, hỗn số.

Bài 2: Ôn tập tính chất bằng nhau của phân số.

- Cho HS đọc yêu cầu và làm bài.

- GV lưu ý HS khi rút gọn phân số phải nhận được phân số tối giản, do đó nên tìm xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số lớn nhất nào.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

+ Nêu các bước rút gọn phân số?

+ Phân số tối giản có đặc điểm gì?

Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số.

- Gọi HS đọc yêu cầu. Sau đó tổ chức cho HS làm bài.

- GV giúp HS tìm MSC bé nhất.VD: Để tìm MSC của các phân số 
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, thấy 
36 : 12 = 3, tức là 12 x 3 = 36, do đó nếu chọn 36 là MSC thì việc quy đồng mẫu số hai phân số sẽ gọn hơn cách chọn 12 x 36 là MSC.
+ Muốn quy đồng mẫu số các phân số ta làm như thế nào?

Bài 4: Ôn tập quy tắc so sánh phân số.

- Khi chữa bài nên cho HS nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số hoặc không cùng mẫu số; hai phân số có tử số bằng nhau.

Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập và làm bài.

- GV giúp đỡ HS yếu.

- Cho HS chữa bài, chốt đáp án đúng.

- GV nhận xét, dặn HS về nhà ôn bài.
	- Lắng nghe.

- HS lần lượt làm các bài tập theo hướng dẫn của GV.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

- HS chữa bài, chốt đáp án đúng:

a. 
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- HS tự làm bài rồi chữa bài. 1 HS chữa trên bảng lớp.
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- HS khác nhận xét, bổ sung.

- 2 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.

-Tử số & mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào khác 1.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 1 HS chữa trên bảng lớp. Lớp làm vào vở.

- Lớp nhận xét, chốt đáp án đúng.

a. 
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- 3 HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu yêu cầu bài tập, cách làm và làm.

- Chữa bài, chốt đáp án đúng, cách so sánh phân số. VD : 
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- HS làm bài vào vở, chữa miệng.

- HS có thể nêu các cách khác nhau để tìm phân số thích hợp.


3. Củng cố, dặn dò:

+ Hỗn số gồm có mấy phần? Đó là những phần nào?

+ Muốn rút gọn phân số ta làm ntn?

+ Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu số ta làm ntn?

- GV nhận xét tiết học.


Tiết 2:Tiếng Việt

Ôn tập giữa học kì II (tiết 8)

I. Mục tiêu: 

- Dựa trên kiến thức đã học về tả người, dàn ý đã lập, HS biết dựa vào dàn ý viết thành một bài văn, trong đó thể hiện rõ đối tượng cần tả là một người bạn thân của mình, trình tự miêu tả, nét nổi bật của người mình tả, cảm xúc của người tả 

- Trình bày sạch đẹp, đúng chính tả.

- GD HS biết yêu thương, tôn trọng bạn bè.

II. Đồ dùng dạy- học: Một số bài văn hay tả người bạn thân.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.

2.Bài mới

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập :

- GV ghi đề bài.

a. Hướng dẫn tìm hiểu đề 

- GV yêu cầu HS đọc đề : Em hãy tả người bạn thân của em ở trường

+ Đề bài thuộc thể loại văn gì ?
+ Đề bài yêu cầu tả ai?

b. Lập dàn ý : 

- GV yêu cầu HS lựa chọn người bạn mình định tả rồi quan sát người bạn đó để lập dàn ý. GV. Nhắc các em chọn đối tượng chọn lọc chi tiết nổi bật để tả.

c. Thực hành :

- Yêu cầu HS dựa vào dàn ý vừa lập. Viết bài văn tả người bạn thân của em.

d. Thu bài, kiểm tra, nhận xét :

- GV thu một số vở kiểm tra, nhận xét.

- Đọc cho HS nghe 1 số bài văn mẫu.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Người bạn thân của em ở trường là ai? Để giữ vững tình bạn, em cần phải làm gì?

* GV liên hệ, giáo dục HS biết tôn trọng và giữ gìn tình bạn.

- GV nhận xét tiết học. Khen những hs làm bài tốt.  Dặn dò HS về nhà  
	- 2 HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.                               Cả lớp đọc thầm lại

- Tả người 

- Tả bạn thân ở trường

- HS chọn người mình sẽ tả, quan sát, chọn lọc chi tiết các hoạt động để HS lập dàn ý.

- HS làm bài. 

- HS thu vở cho GV.

- HS tham khảo.

- HS trả lời.

- HS theo dõi.



Tiết 3: Địa lí

Châu Mĩ (tiếp theo)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có thể:                                           

- Nêu đượcmột số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mĩ.

- Trình bày được một số đặc điểm chính của kinh tế Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới. 

II. Đồ dùng day - học:

GV: Tranh: Ba chủng tộc chính trên thế giới

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ:

	+ Kể tên những điều em biết về vùng rừng A-ma-dôn                             

+ Câu hỏi 1, SGK, trang 123.

+ Câu hỏi 2, SGK, trang 123.

- Chốt nội dung và dẫn vào bài.
	- Lần lượt từng HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét và bổ sung.


2. Bài mới:

2.1. Dân cư châu Mĩ.                                                                                                                                                                                             

	- Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân:

+ Nêu số dân châu Mĩ ?So sánh số dân châu Mĩ với các châu lục khác ?

+ Dựa vào số liệu ( trang 124), hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ?.

+ Vì sao dân cư châu Mĩ lại có nhiều thành phần, nhiều màu da như vậy ?

- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên Bản đồ thế giới. 

* GV nhận xét và kết thúc hoạt động 1: Năm 2004 số dân châu Mĩ là 876 triệu người đứng thứ ba về số dân trong các châu lục trên thế giới. Thành phần dân cư châu Mĩ rất đa dạng, phức tạp vì họ chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến.                                                                                                                                                                                                                                                               
	- Làm việc cá nhân: Mở SGK trang 103, đọc bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục để trả lời các câu hỏi.

- Đại diện trả lời câu hỏi, lớp nhận xét và bổ sung.

+ Theo số liệu năm 2004, số dân của châu Mĩ là 876 triệu người. Đứng thứ ba so với các châu lục trên thế giới, chưa bằng 
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số dân của châu ¸.

+ Dân cư châu Mĩ có nhiều thành phần và nhiều màu da khác nhau.

+ Vì học chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến.


2.2. Kinh tế châu Mĩ.                                                             

	- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm :

- Các tiêu chí so sánh là:                                                                 

+ Tình hình chung của nền kinh tế.          

+ Ngành nông nghiệp.

+ Ngành công nghiệp.

- Nhận xét và yêu cầu HS dựa vào bảng so sánh để trình bày khái quát về kinh tế châu Mĩ.

* Nhận xét và chốt: Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, các ngành công nghiệp, nông nghiệp hiện đại; còn Trung Mĩ và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông phẩm nhiệt đới và khai thác khoáng sản.
	- Làm việc theo nhóm đôi: Hoàn thành bảng so sánh về kinh tế của Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.              

- Đại diện trình bày và nhóm bạn nhận xét và bổ sung nếu có.

Tiêu chí

Bắc Mĩ

Trung Mĩ và Nam Mĩ

+ Tình hình chung của nền kinh tế.          

Phát triển

Đang phát triển

+ Ngành nông nghiệp.

Có nhiều phương tiện sản xuất hiện đại. Quy mô sx lớn.

Chuyên sx chuối, cà phê, mí,…
+ Ngành công nghiệp.

Nhiều ngành công nghiệp kĩ thuật cao như: điện tử, hàng không vũ trụ.

Chủ yếu là công nghiệp khai thác khoáng sản đẻ xuất khẩu.



	


2.3 Hoa Kì.                      

	- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm bốn, để lập bảng sơ đồ các đặc điểm địa lí sau:

+ Các yếu tố địa lí tự nhiên: Vị trí địa lí; Diện tích; Khí hậu.

+ Kinh tế-xã hội: Thủ đô; Dân số; Kinh tế.

* Kết thúc hoạt động 3: Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là một trong những nước có nề kinh tế phát triển nhất thế giới. Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện, các ngành công nghệ cao và còn là một trong những nước xuất khẩu nông sản nổi tiếng trên thế giới như lúa mì, thịt, rau...
	- Hoạt động nhóm để hoàn thành sơ đồ các đặc điểm địa lí Hoa Kì.

- Đại diện HS trình bày.


3. Củng cố, dặn dò. 

+ Yêu cầu HS đọc phần bài học SGK ( Tr. 126)

- Nhận xét tiết học và tuyên d​ương các nhóm.

- Chuẩn bị bài 27: Châu Đại Dương và châu Nam Cực. 


Tiết 4: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

           I. Mục tiêu:

- Giúp HS nắm đ​ược ưu điểm, khuyết điểm của mình, của Đội , trong tuần 28 vừa qua để khắc phục trong tuần 29.

- Đề ra phương hướng cụ thể của Đội trong tuần tới. Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng tốt hoạt động của trường, Đội đề ra.

- Giáo dục HS  chăm chỉ thực hiện tốt các nề nếp Đội, sao.

II. Nội dung

 1. ổn định tổ chức:            
- Lớp hát tập thể một bài.

- Giới thiệu buổi sinh hoạt, thành phần tham gia.

2. Chi đội trưởng lên điều khiển chi đội sinh hoạt:

	Nội  dung
	Ưu điểm:
	Tồn tại:

	Học tập:

Nề nếp

Hoạt động khác


	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xếp hạng thi đua  Ban học tập hạng................Ban quyền lợi  hạng .....................Ban vệ sinh 3hạng...............................

+ Tuyên dương những cá nhân hs toàn diện: ..........................................................................

+ Tuyên dương những cá nhân hs từng mặt:...........................................................................

           3. Ph​​­¬ng h​​­íng tuần 29.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp  cho tốt hơn nữa.

-Tăng cường ý thức tổ chức kỉ luât.

- Cán sự lớp tăng cường hoạt động, kèm cặp giúp đỡ HS đọc còn chậm.

           - Phối hợp với các cô giáo khác để đẩy mạnh các hoạt động của lớp.
4. Văn nghệ: 

- Giáo viên cho HS trong lớp thi hát những bài hát về chủ điểm “ Mừng mẹ và cô giáo”
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tuần sau sinh hoạt lớp.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 29

Thứ hai ngày 21 tháng 03 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc

   Một vụ đắm tàu 

I. Mục tiêu: 

1. Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn, đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài: Li-vơ-pun, Ma-ri-ô, Giu-li-ét-ta.

2. Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta; đức hy sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.

3. Giáo dục HS biết yêu thương, quý trọng và giúp đỡ bạn bè. 

II. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy ịoc chủ yếu: 

1. ổn định trật tự.

2. Bài mới.
	2.1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc.
2.2.Luyện đọc:

- GV viết lên bảng các từ: Li-vơ-pun, Ma-ri-ô, Giu-li-ét-ta. Hướng dẫn HS cách đọc.

- Gọi HS đọc toàn bài.

+ Nêu cách chia đoạn?

- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1, kết hợp sửa lỗi phát âm, giọng đọc cho các em.

- Gọi HS đọc nối tiếp lần 2, kết hợp giúp các em hiểu đúng những từ ngữ mới trong bài (Li-vơ-pun, bao lơn, mạn tàu).
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc diễn cảm bài văn.

2.3. Tìm hiểu bài:

+ Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta.

+ Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương?
+ Qua việc chăm sóc cho Ma-ri-ô, em thấy Giu-li-ét-ta là cô bé như thế nào? 

+ Tai nạn bất ngờ xảy ra như thế nào?

+ Ma-ri-ô phản ứng như thế nào khi những người trên xuồng muốn nhận đứa bé nhỏ hơn là cậu?

+ Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu?

+ Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong truyện.

+ GV liên hệ giáo dục: Nếu em là một trong hai bạn trong truyện lúc đó em sẽ làm gì ?

+ Em có đánh giá gì về cách giải quyết của Ma-ri-ô ?

+ Nêu nội của bài?

* GV chốt lại nội dung bài.

2.4. Đọc diễn cảm:
- GV hướng dẫn HS cả lớp đọc diễn cảm đoạn cuối của bài.

-  Cho HS đọc diễn cảm cá nhân đoạn cuối của bài văn. 

- Khuyến khích HS đọc sáng tạo.
	- Lắng nghe.

- HS luyện đọc tên riêng nước ngoài.

- 1 HS đọc toàn bài. Lớp đọc thầm.

- HS chia 5 đọan : 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến về sống với họ hàng
+ Đoạn 2:từ Đêm xuống đến băng cho bạn 

+ Đoạn 3: Từ cơn bão dữ dội đến Quang cảnh thật hỗn loạn

+ Đoạn 4 : Từ Ma- ri - « đến đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng

+ Đoạn 5: còn lại

- 5 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp luyện đọc các từ khó. 

- 5 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, kết hợp giải nghĩa từ khó ( thuộc phần chú giải).

- HS luyện đọc theo cặp. Đại diện 3 nhóm lên thi đọc. Lớp nhận xét, tuyên dương.

- Lắng nghe.

- Ma-ri-ô: Bố mới mất, về quê sống với họ hàng; Giu-li-ét-ta : Trên đường về nhà , gặp lại bố mẹ.

- Hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống bên bạn, lau máu trên trán bạn,dịu dàng cởi khăn băng vết thương cho bạn.

- Rất dịu dàng….

- 1 HS thuật lại .

- Ma-ri-ô quyết định nhường chỗ cho bạn, nói rồi ôm ngang lưng bạn thả xuống nước.

- Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn.

- Nhiều HS nêu theo ý hiểu : Nhận thức về mình, về phẩm chất cao thượng, sư ân cần, dịu dàng...Bộc lộ cảm xúc của mình về mỗi bạn...

- HS tự bộc lộ, ra quyết định ứng xử phù hợp..

- HS trao đổi, thảo luận trước lớp.

- HS nêu: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta; đức hy sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.

- 5 HS tiếp nối nhau luyện đọc diễn cảm 5 đoạn của bài văn. HS thể hiện đúng nội dung từng đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm đoạn cuối bài.

- HS bình chọn nhóm đọc diễn cảm hay nhất.




3. Củng cố, dặn dò:

+ Khi bạn em gặp khó khăn, hoạn nạn em sẽ làm gì?

+ Nêu các câu ca dao, tục ngữ ca ngợi về tình bạn.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà luyện đọc.


Tiết 2: Toán

Ôn tập về phân số (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 

- Củng cố về khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số và vận dụng trong quy đồng mẫu số để so sánh các phân số có mẫu số khác nhau.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

So sánh hai phân số sau:

a) 
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- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập:

- GV tổ chức, hướng dẫn cho HS tự làm bài rồi chữa các bài tập.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc đề bài rồi nêu đáp án.

- Gọi HS giải thích.

Bài 2: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- Tổ chức cho HS trình bày và chữa bài.

- Gọi HS giải thích cách làm.

* Củng cố: Cách tìm phân số của một số.

Bài 3:

- Khi chữa bài, GV có thể cho HS nêu (miệng) hoặc viết ở bảng. Chẳng hạn, có thể nêu: phân số 
[image: image146.wmf]5
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 bằng phân số 
[image: image147.wmf]35
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- Phân số 
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 bằng phân số 
[image: image149.wmf]32
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* Củng cố: Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV giúp đỡ HS về cách so sánh phân số.

- Khuyến khích HS làm bằng hai cách.

- GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
* Củng cố: Cách so sánh hai phân số khác mẫu số.

Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV hướng dẫn HS chữa bài.

- GV chốt đáp án đúng.

*Củng cố: cách so sánh nhiều phân số.
	- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp.

- Lắng nghe.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- HS nêu:  Câu trả lời đúng là đáp án (D).

- 1 HS giải thích, lớp nhận xét.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu: Đáp án B

- HS nêu: 
[image: image150.wmf]4
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 số bi là:
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(viên bi). Mà trong tất cả các loại bi, chỉ có bi màu đỏ là có 5 viênbi. Nên  
[image: image152.wmf]4
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 số viên bi có màu đỏ.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- HS giải thích: phân số 
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 bằng phân số 
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hoặc vì: 
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- Phần c) có hai cách làm:

C 1: Quy đồng mẫu rồi so sánh hai phân số.

C 2: So sánh từng phân số với đơn vị rồi so sánh hai phân số đó theo kết quả đã so sánh với đơn vị (coi đơn vị là “trung gian” )

- 1 HS nêu.

- 2 HS làm 2 phần a, b trên bảng lớp.

- Cả lớp làm bài vào vở.

Kết quả là:

a)
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;
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;
[image: image159.wmf]33

23

.  b)
[image: image160.wmf]8

9

;
[image: image161.wmf]9

8

;
[image: image162.wmf]11

8

.


3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số?

+ Nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu số?

-Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3: Tiếng Việt ( tăng)

Ôn tập câu ghép.

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS những kiến thức về câu ghép.

- Rèn HS kĩ năng xác định các vế câu ghép.

- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng dạy - học: ND bài

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

+ Thế nào là câu ghép ? Cho ví dụ ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Luyện tập

Bài 1: Xác định các vế trong câu ghép sau:

a. Bà em kể chuyện Sơn Tinh- Thủy Tinh, em chăm chú lắng nghe.

b. Trời sáng rất lạnh nhưng bạn An vẫn ngồi học.

c. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.

- GV chia 4 nhóm làm- Đại diện các nhóm chữa bài.GV nhận xét.

+ Các vế trong mỗi câu ghép trên được nối với nhau theo cách nào?

+ Có mấy cách nối các vế trong câu ghép?

Bài 2: Câu: Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. Có mấy vế câu? Xác định cấu tạo của câu ghép trên.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

+ Bài có mấy yêu cầu? 

+ Yêu cầu HS đọc thầm câu văn và nêu các vế câu.

- Tổ chức cho HS xác định cấu tạo của câu văn.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn miêu tả một cảnh đẹp trên quê hương em trong đó có sử dụng câu ghép.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV thu một số vở, kiểm tra, nhận xét.

- Gọi HS trình bày trước lớp. GV nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:

-Thế nào là câu ghép? - GV nhận xét tiết học, dặn dò về nhà.


	- 1 HS trả lời câ hỏi và cho ví dụ. Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- Trao đổi, thảo luận theo nhóm, làm bài. Đại diện 1 nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

a. Bà em kể chuyện Sơn Tinh- Thủy Tinh,/ em chăm chú lắng nghe. (2 vế câu)

b. Trời rất lạnh /nhưng bạn An vẫn ngồi học. (2 vế câu)

c. Chó chạy thong thả,/ khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. (2 vế câu)
- 3 HS nêu : Câu a và câu c các vế câu được nối trực tiếp với nhau, giữa các vế có dấu phẩy. Câu b hai vế câu được nối với nhau bởi QHT nhưng.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS trả lời miệng, lớp nhận xét : Câu văn trên gồm có 3 vế câu.

1 HS làm trên bảng lớp, HS dưới lớp làm vào vở :

Chiếc lá thoáng tròng trành,/ chú nhái bén
   CN                 VN                   CN

 loay hoay cố giữ thăng bằng/ rồi chiếc

                  VN

thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng./

    CN                      VN

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS viết bài vào vở.

- HS thu vở cho GV.

- Một vài HS trình bày trước lớp.



Thứ ba ngày 22 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 23 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

           Hoàn thành thống nhất đất n​ước 

I. Mục tiêu:  Học xong bài này, HS biết:

- Những nét chính về cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (Quốc hội thống nhất) năm 1976.

- Sự kiện này đánh dấu đất nước ta sau 30 năm lại được thống nhất về mặt nhà nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- ảnh tư liệu về cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI năm 1976.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập.

- Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất (khoá VI):

+ Để hoàn thành thống nhất đất nước, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ gì?

+ Cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI diễn ra vào ngày tháng năm nào?

+ Kể lại cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI ở Hà Nội, ở Sài Gòn.

+ Tại sao nói ngày 25/4/1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

- GV chốt về kết quả cuộc tổng tuyển cử.

2.3. Những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI:

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6:

+ Quốc hội khoá VI đã họp phiên đầu tiên ở đâu? Vào thời gian nào?

+ Nêu vắn tắt những quyết định quan trọng của kì họp đó?

- GV chốt về tầm quan trọng của quyết định đó.

2.4. ý nghĩa của cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI:

+ Sự kiện bầu cử Quốc hội khoá VI có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

- Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI thể hiện điều gì?

3. Củng cố - Dặn dò:

- GV gọi 2 HS nêu lại phần Tóm tắt cuối bài.
	- 2 HS trả lời

- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- HS nêu ý nghĩa chiến thắng 30/4/1975.

- HS nêu tiến trình cuộc bầu cử với không khí tưng bừng, phấn khởi,…ở khắp mọi nơi.

- Phải có Quốc hội chung , Nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân hai miền Nam- Bắc.

- Ngày 25/4/1976.

- 1HS thuật lại ở Hà Nội, 1 HS thuật lại ở Sài Gòn.

- Nước ta thống nhất từ đây, nhân dân có quyền làm chủ, sống trong hoà bình, đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội…
- HS đọc phần chữ nhỏ để trả lời.

- Tại Hà Nội vào cuối tháng 6- đầu tháng 7 năm 1976.

- Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc huy, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vài HS nhắc lại những quyết định.

- HS nêu ý nghĩa : Người dân có quyền làm chủ, đất nước độc lập…
- Từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất cả về mặt lãnh thổ và Nhà nước.

- HS đọc Ghi nhớ SGK.


- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 2: Toán

Ôn tập về số thập phân(tiếp theo)

I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số

 phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.

- Giáo dục HS có ý thức trong học tập.
II. Các hoạt động dạy – học:

1.Kiểm tra bài cũ: Chữa bài tiết trước.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập.

- GV tổ chức, hướng dẫn HS tự làm bài và chữa các bài tập.
	Bài 1:

- GV yêu cầu HS nêu rõ cách làm.

+ Hỏi thế nào là phân số thập phân?

- Gv quan tâm, giúp đỡ HS  làm bài chậm.

- GV chốt đáp án đúng.

Bài 2: 

- GV : Tổ chức tương tự bài 1. 
- GV hỏi HS yếu : Nêu cách tìm số % ?

- Cho HS chốt cách làm.
Bài 3:

- GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV chốt kết quả đúng theo SGV tr.238.

Bài 4: Kết quả là: 

a) 4,203 ; 4,23 ; 4,5 ; 4,505

b) 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1

Bài 5: GV hướng dẫn HS: Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể chọn được số nào? Theo yêu cầu của bài chỉ cần chọn một trong các số trên để viết vào chỗ chấm.
	- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- 2 HS chữa bài trên bảng lớp.

0,3 = 
[image: image163.wmf]10
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; 1,5 = 
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- HS tự làm bài rồi chữa bài.

Kết quả: 0,35 = 35 % ; 0,5 = 50 %

8,75 = 875 %; 45 % = 0,45 ; 5% = 0,05 ; 625 % = 6,05

- HS nêu yêu cầu bài tập, làm và chữa bài.

- 2 HS làm bảng lớp theo 2 phần a, b.

- HS tự làm bài vào vở. 2 HS chữa trên bảng lớp. Lớp chốt đáp án đúng.

- HS nêu yêu cầu bài tập, phân tích cách làm.

- …là 0,11; 0,12; ... ; 0,19. 

- HS tự làm bài rồi chữa bài, 1 em chữa trên bảng lớp.


3. Củng cố, dặn dò: 
+ Nêu cách viết số đo từ dạng phân số về số thập phân.
+ Nêu cách so sánh 2 số thập phân với nhau?

- GV nhận xét tiết học.


Tiết 3: Tập đọc

Con gái

I. Mục tiêu:

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn với giọng thủ thỉ, tâm tình phù hợp với kể sự việc 

theo cách nhìn, cách nghĩ của bé Mơ.

- Hiểu ý nghĩa của bài: Phê phán quan niệm lạc hậu “ trọng nam khinh nữ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái.

- Giáo dục HS biết đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.  Kiểm tra bài cũ: 

- HS dọc bài Một vụ đắm tàu.

- GV hỏi câu hỏi SGK.

2.  Bài mới:

	2.1. Giới thiệu bài 

- GV sử dụng tranh minh họa trong SGK giới thiệu bài.

2.2. Luyện đọc

- Gọi HS đọc toàn bài.

+ Nêu cách chia đoạn?

- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Kết hợp chỉnh sửa cách phát âm cho HS.

- GV gọi HS đọc nối tiếp lần 2, kết hợp giải nghĩa 1 số từ được chú giải sau bài: vịt trời, cơ man.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc diễn cảm bài văn.

- Gọi HS đọc toàn bài.

2.3.Tìm hiểu bài

+ Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

+ Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

+ Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của mơ có thay đổi quan niệm về “ con gái’ không?Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

+ Đọc câu chuyện này , em có suy nghĩ gì?

* Nêu ý nghĩa của câu chuyện?

- GV chốt lại ý nghĩa của câu chuyện.

2.4.Đọc diễn cảm

- GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc một đoạn tiêu biểu.

-“ Tối đó, bố về.....cũng không bằng’
Nhấn mạnh ở những từ ngữ: ngợp thở, rơm rớm nước mắt; cười rất tươi, đầy tự hào, một trăm đứa.
	- Quan sát, theo dõi.

- 2 HS đọc bài văn. Lớp đọc thầm.

- Chia thành 5 đoạn. Mỗi chỗ chấm xuống dòng là một đoạn.

- Từng tốp 5 HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của bài.

- 5 HS đọc nối tiếp. Lớp đọc thầm.

- HS luyện đọc theo cặp. Đại diện 5 nhóm lên thi đọc trước lớp.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc lại cả bài.

- Câu nói của dì Hạnh khi mẹ sinh em gái: Lại một vịt trời nữa- thể hiện ý thất vọng; Cả bố và mẹ Mơ đều có vẻ buồn- vì bố mẹ Mơ cũng thích con trai, xem nhẹ con gái.

- ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi. Đi học về, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ, trong khi các bạn trai còn mải đá bóng,... cứu Hoan.

- Những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm sau chuyện Mơ cứu em hoan. Các chi tiết thể hiện; bố ôm Mơ đến ngợp thở; cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ; dì Hạnh nói: Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng- dì rất tự hào về Mơ.

- Bạn Mơ là con gái nhưng rất giỏi giang: vừa chăm học, chăm làm, thương yêu , hiếu thảovới cha mẹ, lại dũng cảm dám xả thân cứu người . Bạn Mơ được cha mẹ, mọi người yêu quý, cảm phục. Coi thường Mơ chỉ vì bạn là con gái , không thấy những tính cách đáng quý của bạn thì thật là bất công.

- HS nêu: Phê phán quan niệm lạc hậu “ trọng nam khinh nữ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái.
- HS luyện đọc đoạn cần đọc diễn cảm dưới lớp.

- HS luyện đọc diễn cảm trước lớp.

- Một HS nêu lại nội dung câu chuyện.


3. Củng cố, dặn dò:

+ Lớp mình có bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ?

+ Là bạn cùng lớp với nhau, chúng ta cần phải có thái độ ntn?

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau.


Tiết 4: Tập làm văn
Tập viết đoạn đối thoại

I. Mục tiêu:


- HS biết viết các lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn đối thoại trong kịch.. 

- HS thể hiện khả năng bằng cách phân vai diễn thử màn kịch.

- Giáo dục HS tích cực, sáng tạo trong học tập.

II. Đồ dùng dạy- học 
- Bảng nhóm viết sẵn các lời đối thoại cho màn kịch.
- Một số đồ dùng để HS sắm vai.(theo gợi ý SGV )
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: 

+ Nêu cách trình bày khi viết mẩu đối thoại ?

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu và 2 phần đoạn trích của truyện SGK.

- GV nhắc lại nhiệm vụ của bài tập.

	Bài 2:

- Gọi 2HS đọc nối tiếp nội dung bài tập 2.

GV nhắc HS về nhiệm vụ : dựa vào gợi ý, hẵy viết tiếp các lời đối thoại cho màn 1 hoặc màn 2 (dựa theo 4 gợi ý ở màn 1, 5 gợi ý ở màn 2) để hoàn chỉnh màn kịch.

+ Khi viết chú ý thể hiện tính cách của 2 nhân vật: Giu- li- ét- ta và Ma- ri - «

- Gọi 2 HS đọc lại các gợi ý đối thoại của 2 màn kịch  SGK.

- YC làm việc nhóm 6 HS: Nửa lớp viết tiếp lời đối thoại cho màn 1 , nửa lớp viết màn 2

- Khuyến khích HS trình bày tự tin, có sáng tạo.

- GV gọi các nhóm, nhận xét , sửa cho HS (đọc đáp án như SGV để HS tham khảo)

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề.

+ Gợi ý: Chọn một đồ vật đã chuẩn bị, phân vai cho các bạn trong nhóm diễn thử.

+ Mỗi nhóm có 1 em dẫn chuyện có thể nhắc lời thoại cho bạn diễn.

- Gọi 3 nhóm HS lên diễn trước lớp, HS xem và nhận xét, bình nhóm diễn tốt nhất..

- GV nhận xét khen nhóm diễn hay, có sáng tạo.
	- HS1 đọc YC BT2, tên màn kịch 1 Giu- li- ét- ta , HS 2 đọc nội dung màn kịch 2 Ma- ri- ô (gợi ý về lời đối thoại ,cảnh trí, nhân vật...)

- Lớp đọc thầm theo bạn.

- Nghe gợi ý.

-2 HS đọc lại các gợi ý.

-HĐ nhóm 6 thảo luận ghi tiếp các lời đối thoại, hoàn chỉnh vở kịch theo YC của GV.

 Trình bày kết quả:

+ 3- 4 đại diện trình bày trên bảng nhóm, các nhóm khác nhận xét, bổ sung từng ý theo sáng tạo của mình.

- 4 HS đọc lại bài tham khảo.

- Đọc đề bài, phân tích đề.

- Nghe gợi ý.

- Các nhóm phân vai, chuẩn bị để trình bày theo nhóm 

- Các nhóm lên thể hiện trước lớp.

- HS dưới lớp xem và nhận xét về nội dng, cách diễn đạt.




3. Củng cố- dặn dò

 - Nhận xét tiết học, biểu dương HS nhóm làm bài tốt. YC HS về nhà viết vào vở đoạn đối thoại của nhóm mình.


Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 24 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng 
I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng; cách viết các số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Giáo dục HS tự giác trong học tập.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài 5tiết trước. 

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập

- GV tổ chức hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa các bài tập.
	Bài 1: 

- GV kẻ bảng các đơn vị đo độ dài, bảng các đơn vị đo khối lượng lên bảng .

- Gọi HS nêu mối quan hệ đo của các đơn vị , GV điền vào bảng.

*Trong bảng đơn vị đo độ dài ( hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

+ Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

+ Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

*Củng cố: Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng.

Bài 2: 
+ Nêu yêu cầu bài tập?

- Tổ chức cho HS tự làm bài và chữa bài.

+ Muốn đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé ta làm thế nào ?

+ Muốn đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn ta làm phép tính gì ?

- GV chốt cách đổi số đo dưới dạng số thập phân hoặc phân số.

Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn mẫu cho HS.

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở. Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- Cho HS chốt các bước làm, cách chuyển đổi các đơn vị đo.
	- HS nêu các đơn vị đo độ dài và đo khối lượng vào từng bảng.

- Nêu lần lượt mối quan hệ đo của từng đơn vị trong bảng.

VD : 1 km = 100 dam      1 tÊn = 1000 kg

         1m  = 1000 cm        1yÕn = 10 000 g

         1 m = 
[image: image166.wmf]1

1000

km      1kg  = 
[image: image167.wmf]1

100

tạ…
+ Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

+ Đơn vị bé bằng 
[image: image168.wmf]1
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đơn vị lớn hơn tiếp liền.

- HS chốt về mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng đo độ dài và đo khối lượng.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài vào vở. 2 HS lên bảng chữa bài.

VD  : 1m = 
[image: image169.wmf]1

1000

km = 0,001km

          1 kg = 
[image: image170.wmf]1

1000

tÊn = 0,001 tÊn

- Chốt mối quan hệ đo độ dài và đo khối lượng.

- 1 HS nêu.

- Theo dõi.

- Dưới lớp làm vở. 

- Lớp chữa bài, chốt cách làm 

VD : 408 cm = 4m 8 cm = 4,08 m


3. Củng cố, dặn dò:

- Cho HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng.

+ Hai đơn vị đo khối lượng đứng liền kề nhau gấp ( kém) nhau bao nhiêu lần?

+ Hai đơn vị đo độ dài đứng liền kề nhau gấp ( kém) nhau bao nhiêu lần?


Tiết 2: Chính tả

Nhớ - viết: Đất nước.

I. Mục tiêu:

- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài Đất nước .
- Nắm được cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu , giải thưởng qua BT thực hành.

- Giáo dục HS biết giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 

II. Các hoạt động dạy-học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ : 

+ Nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam? Cho ví dụ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

2.2.Hướng dẫn học sinh nhớ  -  viết 

	- Gọi HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ  bài chính tả Đất nước .

+ Nêu những từ dễ viết sai ?

- Hướng dẫn HS viết từ khó.

+ Nêu cách trình bày bài thơ ?

- Cho HS nhớ - viết bài.

- GV thu một số vở, kiểm tra chữ viết của HS, nhận xét.

2.3.Hướng  dẫn HS làm BT chính tả 

Bài 2: 

- Đọc yêu cầu BT 

- Đọc thầm lại bài Gắn bó với miền Nam, gạch dưới các cụm từ chỉ huân chương , danh hiệu, giải thưởng.

+ Mỗi cụm từ chỉ huân chương , danh hiệu, giải thưởng trên gồm có mấy bộ phận?

+ Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên trên được viết như thế nào?

+ Nhận xét về các viết trong cụm từ Giải thưởng Hồ Chí Minh?

+ Vậy khi viết tên các huân chương , danh hiệu, giải thưởng ta viết như thế nào?

* Chốt: Tên các huân chương , danh hiệu, giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó.

Bài 3: 

- Đọc yêu cầu BT 

- Gợi ý cách làm cho HS.

- Cho HS làm bài . Rồi chữa bài. GV chốt đáp án đúng.
	- 1 HS đọc , cả lớp theo dõi:

- HS đọc thầm 3 khổ thơ cuối bài chính tả, nêu các từ dễ viết sai: rừng tre, bát ngát, phù sa, rì rầm, tiếng đất .
- HS viết vào nháp những từ dễ lẫn.

-  Cách trình bày bài thơ thể tự do. 

-  Gấp SGK , viết bài 

- 7, 8 HS thu vở cho GV.

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm. 

- Hoạt động cá nhân 

-1HS làm bảng lớp, lớp làm vở bài tập.

* Các cụm từ:

+ Chỉ huân chương: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động.

+ Chỉ danh hiệu: Anh hùng Lao động.

+ Chỉ giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh.

- 2 bộ phận.

- Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên trên đều được viết hoa.

- Trong cụm từ Giải thưởng Hồ Chí Minh bộ phận thứ hai có tên riêng chỉ người nên các chữ cái đứng đầu các tiếng đều được viết hoa.

- Một số hS nêu .Cả lớp nhận xét, bổ sung .

- 3 HS nối tiếp nhau nhắc lại.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trình bày , nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

+ Anh hùng/ Lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Bà mẹ/Việt Nam/ Anh hùng.


3. Củng cố , dặn dò:

+ Nêu cách viết hoa các tên chỉ  các huân chương , danh hiệu, giải thưởng?
- GV nhận xét tiết học 

- Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng.

Tiết 3: Luyện từ và câu

Ôn tập về dấu câu

( Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than )

I. Mục tiêu: 

- Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.

- Củng cố và nâng cao kĩ năng sử dụng 3 loại dấu trên.

- Giáo dục HS có ý thức sử dụng dấu câu đúng khi viết văn.

II. Đồ dùng dạy- học : 3 phiếu học tập ghi nội dung bài 2.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ : 

- Cho HS đặt 1 câu kể. Biến đổi câu kể đó thành câu cảm, câu khiến, câu hỏi.

2. Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học 

2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

	Bài 1: 

+ Nêu yêu cầu bài tập ?

 - Tổ chức cho HS làm vào vở bài tập.

- Tổ chức cho HS chữa bài.GV và HS nhận xét, chữa bài trước lớp.

- Gọi HS đọc lại nội dung câu chuyện.

+ Nêu tính khôi hài của câu chuyện?

* Củng cố: Tác dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

Bài 2:

+ Bài có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?

- Gọi HS đọc bài văn Thiên đường của phụ nữ và phần chú thích.

+ Bài văn nói về điều gì?

- GV gợi ý cho HS: Đọc chậm rãi, phát hiện tập hợp từ nào diễn đạt một ý trọn vẹn, hoàn chỉnh thì đó là câu; điền dấu chấm vào cuối tập hợp từ đó.

- GV yêu cầu 3 HS làm vào phiếu. 

- Tổ chức chữa bài, nhận xét.

- GV chốt đáp án đúng: Bài văn gồm có 8 câu văn.

+ Thế nào là câu?

+ Khi viết câu cần chú ý điều gì?

* GV chốt kiến thức về câu.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.
- Yêu cầu HS đọc bài chậm rãi, phát hiện xem từng câu kể, câu hỏi hay câu khiến, câu cảm.Trên cơ sở đó, em phát hiện lỗi rồi sửa lại , nói rõ vì sao em sửa như vậy?

- GV và lớp nhận xét, kết luận.
+ GV hỏi thêm: Vì sao Nam bất ngờ trước câu trả lời của Hùng. 
	- 1HS đọc yêu cầu. Lớp đọc thầm.

- HS làm việc cá nhân: điền từng dấu câu thích hợp : Vở BT.

- 1số HS phát biểu ý kiến. HS khác nhận xét.

+ Dấu chấm: được đặt ở cuối các câu 1,2,9 được dùng để kết thúc câu kể.

+ Dấu chấm hỏi: Đặt ở cuối các câu:7, 11 dùng để kết thúc câu hỏi.

+ Dấm chấm than được đặt ở cuối câu 4 để kết thúc câu cảm, cuối câu 5 để kết thúc câu khiến.
- 1 em đọc to lại truyện.

- HS nêu tính chất khôi hài của truyện

- 2 yêu cầu: Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa các chữ cái đứng đầu câu.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Kể chuyện thành phố Giu-chi-tan ở Mê-hi-cô là nơi phụ nữ được đề cao, được hưởng những đặc quyền, đặc lợi.

- HS đọc thầm lại bài Thiên đường của phụ nữ và điền dấu chấm vào những chỗ thích hợp, sau đó viết hoa các chữ đứng ở đầu câu.

- 3 HS làm vào phiếu, lớp làm vào VBTTV.

-  HS nhận xét, bổ sung bài làm trên phiếu.

- Câu là một tập hợp từ ngữ kết hợp với nhau theo một trật tự nhất định dùng để diễn tả một ý trọn vẹn , hoàn chỉnh.

- Đầu câu pahỉ viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm hoặc dấu chấm than, dấu chấm hỏi.

- 1 em nêu yêu cầu và nội dung bài.

- HS hoạt động nhóm đôi: thảo luận, tìm rồi viết vào nháp.

- Các nhóm chữa bài trước lớp.HS khác phát biểu ý kiến nhận xét.

- HS chữa bài vào vở. 

- HS nêu: Vì Hùng được 0 điểm cả hai bài kiểm tra Toán và Tiếng Việt.

	3. Củng cố, dặn dò:
+ Nêu tác dụng của dấu chấm , dấu chấm than, dấu chấm hỏi? 

- Nhận xét  giờ học .

- HS nhớ và ôn kiến thức đã học. 
	



Tiết 4: Kĩ thuật
Lắp rô bốt ( Tiết 1)

I. Mục tiêu:HS cần phải:

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô- bốt.

- Lắp được rô- bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt.

II. Đồ dùng dạy học:
 - Mộu rô-bốt đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - Nêu các bước lắp máy bay trực thăng.

 - GV nhận xét 1 số sản phẩm của tiết trước.

2. Bài mới :  
	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu

- Cho HS quan sát mẫu rô-bốt đã lắp sẵn

- Để lắp được rô-bốt, cần phải lắp mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó.

2.3. Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.

a) Chọn các chi tiết:

- Gọi HS gọi tên, chọn từng loại chi tiết và xếp từng loại vào nắp hộp.

- GV nhận xét, bổ sung.

b) Lắp từng bộ phận:

* Lắp chân rô-bốt:

- Yêu cầu HS  lên lắp mặt trước của chân rô-bốt.

- GV hướng dẫn lắp tiếp mặt trước chân thứ 2 của rô-bốt.

- Gọi HS lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm đế nhỏ.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK.

- Hướng dẫn lắp 2 chân vào 2 bàn chân rô-bốt( 4 thanh thẳng 3 lỗ)

- Hướng dẫn lắp thanh chữ U dài vào 2 chân rô-bốt để làm thanh đỡ thân rô-bốt

* Lắp thân rô-bốt:

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK và lắp thân rô-bốt.

* Lắp đầu rô-bốt:

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK.

- GV lắp đầu rô-bốt: Lắp bánh đai, bánh xe, thanh chữ U ngắn và thanh thẳng 5 lỗ vài vít dài.

* Lắp các bộ phận khác:

- Lắp tay rô-bốt:

+ GV lắp tay rô-bốt.

+ Gọi HS lên bảng lắp

- Lắp ăng- ten:

+ GV ăng ten.

+ Gọi HS lên bảng lắp

- Lắp trục bánh xe:

+ GV lắp trục bánh xe.

+ Gọi HS lên bảng lắp

c) Lắp ráp rô-bốt:

- GV lắp ráp theo các bước trong SGK.

- Kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của 2 tay rô-bốt.

d) Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp.

- GV hướng dẫn như các tiết trước.
	- HS quan sát.

- 6 bộ phận: chân rô-bốt, thân rô-bốt, đầu rô-bốt, tay rô-bốt, ăng- ten; trục bánh xe.

- 2 HS gọi tên, chọn đúng, đủ từng loại chi tiết theo bảng trong SGK. Lớp quan sát, bổ sung.

* HS quan sát hình 2a, b- SGK.

- 1 HS lên lắp. Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát.

- 1 HS lên bảng lắp để làm chân rô-bốt.

- Cần 4 thanh chữ U dài.

* HS quan sát hình 3- SGK.

- 1 HS trả lời và lắp.

* HS quan sát hình 4.

- 1 HS trả lời.

- HS quan sát hình 5a.

+ Lớp quan sát. 1 em lên bảng lắp tay.

- HS quan sát hình 5b.

+ Lớp quan sát. 1 em lên bảng lắp ăng ten.

- HS quan sát hình 5c.

+ Lớp quan sát. 1 em lên bảng lắp trục bánh xe.

* Quan sát hình 1.

- HS quan sát các thao tác.


3. Củng cố, dặn dò:

 - Nhận xét tiết học.

 - Nhắc HS tiết sau mang túi hoặc hộp đựng để cất giữ các bộ phận sẽ lắp được ở cuối tiết 2.


Buổi chiều

TiÕt 1: Tiếng việt (tăng)

Ôn tập về tả cây cối

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả cây cối.
- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.
II.Chuẩn bị : 

      Nội dung ôn tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:
 Nêu dàn bài chung về văn tả cây cối?

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập: Em hãy viết bài văn tả cây bàng ở sân trường em.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: 

+ Bài tập thuộc dạng văn gì?

+ Miêu tả gì?

- Bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần? Đó là những phần nào?

* Mở bài cần nêu được gì?

- Có mấy cách mở bài cho bài văn miêu tả cây cối? Đó là những cách nào

- Mở bài theo kiểu trực tiếp là cách mở bài như thế nào?

- Mở bài theo kiêu gián tiếp là cách mở bài thế nào?

* Thân bài cần tả được những gì?

- Có thể tả cây bàng theo mấy cách? Đó là những cách nào?

- Khi tả bao quát thì ta tả những gì?

- Tả các bộ phận của cây bàng ta đi tả những gì?

- GV lưu ý HS: Cây bàng là cây cho báng mát nên các em cần lưu ý khi tả các bộ phận của cây chúng ta tập trung tả lá và tán lá của cây bàng.

- Cây bàng có ích lợi gì?

- Nó gắn bó với em với trường em ra sao?

* Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây bảng như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV lưu ý: Để cho bài văn sinh động và hấp dẫn người đọc các em cần sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa khi tả về cây bàng.

- Gọi HS đọc bài văn mình viết.

- GV thu một số bài kiÓm tra và nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi một số HS viết bài hay có nhiều hình ảnh nhân hóa, so sánh.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cấu tạo của bài văn tả cây cối?

- Nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau, về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh. 
	- HS trình bày.

- HS lắng nghe.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi.

+ Bài văn thuộc kiểu văn miêu tả.

+ Miêu tả cây bàng ở sân trường em.

+ Gồm 3 phần: MB, TB, KB

* Mở bài cần giới thiệu được về cây mình định tả( nó được trồng ở đâu? Vào thời gian nào?)

- Có 2 cách mở bài đó là: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.

+ Mở bài trực tiếp: Giíi thiệu ngay đối tượng mình định tả.

+ Mở bài gián tiếp: Từ đối tượng khác, sự vật khác rồi mới dẫn dắt vào đối tượng mình định tả. * Thân bài: tả đặc điểm của các bộ phận của cây bàng.

- Có thể tả theo 2 cách: Tả theo trình tự thời gian và tả từ bao quát đến chi tiết.

- Tả bao quát: Tả hình dáng, màu  sắc của cây,...

- Tả các bộ phận: thân cây, tán lá, lá của cây, gốc cây..........

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- Là nơi chúng em vui chơi sau những giờ học căng thẳng,....

- Cây bàng như người bạn thân thiết của lũ học trò chúng em,.....

* Kết bài: Em rất yêu quý cây bàng, sau này .......

- HS viết bài của mình.

- HS ghi nhớ.

- HS lần lượt đọc bài viết của mình, lớp theo dõi, nhận xét.

- 5 -7 HS  nộp bài viết của mình.

- HS nêu, lớp nhận xét.




 
Tiết 2: Toán(tăng)

Ôn tập:  Cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian

I. Mục tiêu:

 - Ôn tập, củng cố và rèn luyện kĩ năng  cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian cho HS.

 - Vận dụng vào giải các bài toán trong thực tiễn.

- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ.

 - Vở BT toán.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Giới thiệu bài:

2. Ôn tập:

 - Nêu cách trừ, nhân số đo thời gian?

3. Luyện tập:

Bài tập 2 ( Tr 52- VBT):

 - Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi làm làm 2 phép tính.

 - Yêu cầu HS tự  làm.

 - Yêu cầu HS làm bảng và nhắc lại cách trừ số đo thời gian.

Bài tập 3 ( VBT, tr 52):

 - Gọi HS đọc đề bài.

 - Gợi ý: Muốn biết máy cắt cỏ ở khu vườn thứ 2 mất bao nhiêu thời gian, ta làm tính gì?( Phép tính trừ)

 - Nhận xét, chốt lời giải.

Bài tập 2( VBT, tr 55) : 

 - Yêu cầu HS đọc đề.

 - GV hướng dẫn HS làm bài vào VBT.

 - Chốt lời giải đúng.

Bài tập 1( VBT, tr 55): 

- Yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- Cho HS nói lại cách tính.

 - GV chốt kết quả đúng.


	- HS nêu.

- Lớp làm bài vào VBT, 4 em làm bảng.

+ VD:

a)        23 năm 9 tháng

             4 năm 5 tháng

           19 năm 4 tháng

b) Kết quả:  8 ngày 3 giờ

c)    12 giờ 15 phút           11 giờ 75 phút

         5 giờ 25 phút             5 giờ 25 phút

                                           6 giờ 50 phút     

d) Kết quả: 6 phút 52 giây

- HS đọc đề bài, xác định cách làm, lớp làm VBT, 1 em làm bảng.

Bài giải:

Máy cắt cỏ ở khu vườn thứ 2 mất số thời gian là:

5 giờ 15 phút - 2 giờ 45 phút =

                                         2 giờ 30 phút

                            Đáp số: 2 giờ 30 phút

- 1 HS đọc đề, lớp đọc thầm BT, làm bài theo sự hướng dẫn của GV, 1 em làm bảng.

Bài giải:

2 tuần lễ Mai học ở lớp số tiết là:

25  x 2 =  50 (tiết)

2 tuần lễ Mai học hết số thời gian là:

         40 x 50 = 2000 ( phút)

                      = 33 phút 20 giây

            Đáp số : 33 phút 20 giây

- Lớp làm VBT, 5 em làm bảng. VD:

     5 giờ 46 phút 

                6

   30 giờ 276 phút                                       

Hay : 34 giờ 6 phút


3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách cộng ( trừ, nhân, chia ) số đo thời gian?

 - Nhận xét tiết học.

 - Chuẩn bị giờ sau.     


TiÕt 3: Hoạt động ngoài giờ

Chúc mừng ngày hội của cô giáo và các bạn gái

I. Mục tiêu hoạt động:

- HS biết được ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8 – 3.

- HS biết thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với cô giáo và tôn trọng quý mến các bạn gái trong lớp, trong trường.

II. Quy mô hoạt động:

Tổ chức theo quy mô lớp.

III. Tài liệu và phương tiện:

- Khăn bàn, lọ hoa, phấn màu.

- Giấy mời cô giáo và các bạn gái.

- Hoa, bưu thiếp và quà tặng cho cô giáo và các bạn gái trong lớp.

- Lời chúc mừng các bạn gái.

- Các bài thơ, bài hát,…về phụ nữ về ngày 8- 3.

IV. Các bước tiến hành:

Bước 1: Chuẩn bị

- Trước khoảng 1 tuần, HS nam trong lớp bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho cá nhân, nhóm HS nam.

- Trang trí lớp học:

+ Trên bảng lớp viết hàng chữ bằng phấn màu “ Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3”

+ Bàn GV được trải khăn, lọ hoa.

+ Kê bàn ghế ngay ngắn theo hình chữ U.

+ Gửi giấy mời hoặc nói lời mời tham dự buổi lễ tới cô giáo và các bạn nữ.

Bước 2: Chúc mừng cô giáo và các bạn nữ.

- Trước khi buổi lễ bắt đầu các bạn nam ra cửa lớp đón cô giáo và các bạn nữ vào lớp và mời ngồi vao hàng ghế danh dự.

- Mở đầu một HS nam lên tuyên bố lí do và bắt nhịp cho cả lớp hô to: Chúc mừng 8-3.

- Lần lượt từng HS nam lên nói lời chúc mừng và tặng quà cho cô giáo và các bạn nữ(theo sự phân công).

- Cô giáo và các bạn nữ nói lời cảm ơn tới các HS nam.

- Các HS nam lên hát, đọc thơ, kể chuyện,…về chủ đề ngày 8-3, cô giáo và các bạn nữ cùng tham gia các tiết mục văn nghệ.

- Kết thúc cả lớp cùng hát vang bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết”

Thứ sáu ngày 25tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

- Viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng.

- Giáo dục HS ý thức tự giác trong học tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng làm bài tập sau:

810kg = ….tÊn

527 g =…kg

470 kg = …tÊn

58 tạ = …tấn

- GV nhận xét.

2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập

- GV tổ chức hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa các bài tập.
Bài 1: 

- GV nên yêu cầu HS trình bày cách làm bài. Chẳng hạn: 2km 79m = 2,079km 
vì 2km 79m = 
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km = 2,079km.

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV chốt cách trình bày. VD : 
a) 2kg 350g = 2,350kg = 2,35kg ; 1kg 65g = 1,065kg.

b) 8 tÊn 760kg = 8,760 tÊn = 8,76 tÊn; 2 tÊn 77kg = 2,077 tÊn.

Bài 3:

- GV chú ý: khi HS chữa bài, GV nên yêu cầu HS giải thích cách làm.  VD : 0,5m = 50cm vì 0,5m = 0m5dm = 50cm.

Bài 4:

- Khi HS chữa bài, GV có thể yêu cầu HS nêu cách làm bài. .

3.Củng cố, dặn dò:

-Cho HS đọc lại bảng đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng.

- GV nhận xét, dặn HS về nhà ôn bài.
	- 1 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào nháp.

- Lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- 2 HS chữa 2 phần a, b trên bảng lớp.

- HS làm tương tự như bài 1.

-2 HS chữa bài trên bảng lớp.

- Lớp nhận xét, chốt đáp án đúng.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- HS có thể viết 0,5m = 0,50m = 50cm hoặc 0,5m = 50cm.

- HS thực hiện tương tự bài 1 và bài 2.

- Chẳng hạn: 3576m = 3,576km vì 3576m = 3km 576m = 
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Tiết 2: Tập làm văn

Trả bài văn tả cây cối.

I. Mục tiêu: 

- Rút kinh nghiệm về  cách viết bài văn miêu tả - Kiểu bài tả cây cối theo đề bài đã cho: bố cục ,trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt , trình bày.

- HS  nhận thức được ưu, khuyết điểm của bạn và của mình khi được cô chỉ rõ; biết tham gia sửa lỗi chung; biết tự sửa lỗi cô yêu cầu; biết viết lại 1 đoạn trong bài làm của mình cho hay hơn. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.Giới thiệu bài.   
2. Nhận xét chung về kết quả bài làm của cả lớp:

	- Nhận xét về kết quả bài làm: 

- HD học sinh  nắm vững yêu cầu của đề bài. 

+ Đề yêu cầu gì?

- GVnhận xét chung về bài làm của cả lớp:

+ Ưu điểm chính: Xác định đúng đề bài, bố cục đầy đủ, hợp lí, ý phong phú, diễn đạt mạch lạc, trong sáng.

+ Hạn chế: Một số bài bố cục chưa rõ ràng, các phần còn lẫn lộn. Một số bài tả còn sơ sài. Một số bài còn sai nhiều lỗi về dùng từ chưa sát hợp, câu rườm rà...

3.Hướng dẫn HS chữa bài:

- Hướng dẫn chữa lỗi chung :

- GV nêu các lỗi, sửa bằng phấn màu .

- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi trong bài.

- GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc.

- HD học tập những đoạn văn, bài văn hay.

+ Đọc những đoạn văn, bài văn hay có ý sáng tạo của HS ( hoặc sưu tầm).

-  Cho HS chọn viết lại một đoạn chưa đạt.
	- 2HS đọc đề bài.

- Nhiều HS nói trước lớp: yêu cầu trọng tâm của đề bài .

VD :Phạm Linh, Châm Anh, Trường,…
VD : Phát, Đạt, ….

- HĐ cá nhân ghi vào vào nháp; 3em lên bảng chữa bài .

-  HS nêu ý kiến của mình về bài của bạn.

- HS đọc lời phê, phát hiện thêm lỗi trong bài của mình để sửa lỗi .

- Đổi bài trong nhóm đôi để KT chéo.

+ HS trao đổi, thảo luận trong nhóm đôi để tìm ra cái hay, cái đáng học để rút kinh nghiệm cho mình.

+ HS  viết cho hay hơn.


4. Củng cố, dặn dò:

-   Nhận xét giờ học, tuyên dương những em học tốt.

- HS về nhà tiếp tục hoàn chỉnh  đoạn văn và chuẩn bị bài sau .


Tiết 3: Địa lí

Châu Đại Dương và Châu Nam Cực

 I. Mục tiêu: Học xong bài học này, HS :
- Nêu được những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, giới hạn của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Giáo dục HS ham học, ham tìm hiểu và khám phá thế giới.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Quả Địa cầu.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu :

1.  Kiểm tra bài cũ:

- Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật ?

- Nêu một số đặc điểm nổi bật của Hoa Kỳ (vị trí địa lí, diện tích, dân số, kinh tế).

- GV nhận xét.

	2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Châu Đại Dương. 

 a. Vị trí địa lí và giới hạn.

- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ, kênh chữ trong SGK.

+ Châu Đại Dương gồm những phần đất nào ?

- Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương ?

- GV sửa chữa và chốt về vị trí, giới hạn Châu Đại Dương.

b. Đặc điểm tự nhiên.
- GV yêu cầu HS dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng sau:

Khí hậu

Thực, động vật

Lục địa ¤- xtrây- li- a

Các đảo  và quần đảo

- GV sửa chữa và  chốt.

c. Dân cư và hoạt động kinh tế.

+ Về số dân, châu Đại dương có gì khác các châu lục đã học?

+ Dân cư ở lục địa ¤- xtrây- li- a và các đảo có gì khác nhau ?

+ Trình bày đặc điểm kinh tế của Ô-xtrây- li- a.

-  GV kết luận.

2.2. Châu Nam Cực.

- Nêu vị trí của châu Nam Cực ?

+ Đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên của châu Nam Cực.

+ Vì sao châu Nam Cực không có dân cư sinh sống thường xuyên ?

- GV kết luận về đặc điểm của Châu Nam Cực.
	- Một số HS trả lời kết hợp chỉ bản đồ .

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo…
- Quần đảo Ca-r«-lin, QĐ Gin-be, QĐ X«-t«-m«n…, đảo Nu-ven , đảo Ta-xma-ni-a…
- HS nêu yêu cầu hoạt động.

- Quan sát tranh ảnh SGK  trả lời miệng  từng cột trong bảng.

- Một số HS trình bày kết quả.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS  so sánh để nhận thấy Châu Đại Dương không có sự đông đúc về dân cư như các châu lục đã học, biết giải thích lí do…
- Là nước có nền kinh tế phát triển,  nổi tiếng thế giới về phát triển lông cừu, len, thịt bò và sữa…

- Một số HS lên bảng chỉ vị trí châu Nam Cực trên quả Địa cầu. 

- Là châu lục lạnh nhất thế giới, động vật tiêu biểu là chim cánh cụt…
- Vì quanh năm nhiệt độ dưới 0o C, điều kiện sống không thuận lợi….

- HS đọc kết luận SGK.


3. Củng cố- dặn dò :

- GV nhắc lại nội dung chính của bài.

- Nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 4: Sinh hoạt

Kiểm điểm hoạt động trong tuần.

I. Mục tiêu
- Hs biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 29.

- Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân.

- Giáo dục Hs thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân.

II. Tiến hành 

1. Báo cáo của cán bộ lớp.

- Các trưởng ban báo cáo tình hình của tổ mình trong tuần qua.

- Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung .

2. Giáo viên tổng kết

2.1. Ưu điểm:

-............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2.2. Khuyết điểm

-............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Ph​­¬ng h­​íng tuần 30.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp cho tốt hơn nữa.

- Tăng cường ý thức tổ chức kỉ luât.

- Cán sự lớp tăng cường hoạt động, kèm cặp giúp đỡ HS chậm hoàn thành kiến thức, kĩ năng.

- Phát động phong trào thi đua học tập giữa các cá nhân, giữa các nhóm, tổ để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

- Tiếp tục kiểm tra và cùng nhau tu sửa sách, vở chuẩn bị dự thi vở sạch chữa đẹp .

4. Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch)


Tuần 30

Thứ hai ngày 28 tháng 03 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc

Ôn hai bài tập đọc tuần 29

I. Mục tiêu: 

- HS đọc đúng, trôi chảy, diễn cảm 2 bài tập đọc: Một vụ đắm tàu và bài Con gái.

- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm 2 bài tập đọc.

- Giáo dục HS học tập các đức tính của các nhân vật trong truyện.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn đọc:

	 * Bài: Một vụ đắm tàu.

- Gọi HS đọc bài một lần.

+ Nêu nội dung bài văn?

+ Nêu cách đọc toàn bài.

- Cho HS luyện đọc theo nhóm, theo cặp, cá nhân.

- Củng cố cho HS đọc với giọng kể  linh hoạt, khi hồi hộp, tình cảm, khi khoan thai, thể hiện tình cảm đẹp của đôi bạn trong truyện

- Cho điểm những em đọc tốt.

- Khuyến khích HS chọn những đoạn khác nhau để luyện đọc diễn cảm. 

*Bài: Con gái.

- Gọi HS đọc bài một lần.

+ Nêu nội dung bài văn?

+ Em đã làm được các công việc như bạn Mơ chưa? em học tập được ở bạn điều gì?

- Tiếp tục cho HS luyện đọc cá nhân, đọc theo đoạn, đọc theo nhóm đôi.

- Chú ý đọc bài với giọng buồn ở đoạn đầu, giọng tự hào ở đoạn cuối, rành mạch, rõ ràng, lưu loát.

- Yêu cầu HS chọn một đoạn để đọc diễn cảm. 

- Cho điểm những em đọc tốt.
	- HS đọc bài 

- HS nêu: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta; đức hy sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.

- HS nêu cách đọc bài văn

- HS luyện đọc.

- HS và GV cùng nhận xét và sửa cách đọc.

- HS chọn 1 đoạn bất kì để đọc diễn cảm.

 - Các nhóm thi đọc diễn cảm.

- HS và GV cùng nhận xét, bình chọn những bạn đọc tốt nhất.

- HS luyện đọc theo yêu cầu của GV.

- HS đọc bài.

-  HS nêu nội dung bài văn: Phê phán quan niệm lạc hậu “ trọng nam khinh nữ”. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi cách hiểu chưa đúng của cha mẹ em về việc sinh con gái.

- HS liên hệ trả lời.

- HS nêu cách đọc.

 - HS chọn một đoạn bất kì trong bài để đọc diễn cảm.

- HS thi đọc diễn cảm.


3. Củng cố -dặn dò:

+Nêu cách đọc 2 bài tập đọc?

- Nhận xét tiết học.
____________________________________________________

Tiết 2: Toán
Ôn tập về đo diện tích
I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Giáo dục HS có ý thức tự giác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi phần a, bài 1.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài 2, bài 3 trong VBT Toán 5, tập 2 của tiết trước.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập.

	Bài 1: Viết số thích hợp: 

- Gọi HS nêu yêu cầu?
- Treo bảng phụ kẻ sẵn khung , tổ chức cho HS làm bài.

+ Để đo diện tích ruộng đất , người ta còn dùng đơn vị đo nào?

+ Nêu mối quan hệ của đơn vị đo đó với mét vuông?

- Trong bảng đơn vị đo diện tích:

+ Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

+ Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

*Chốt lại: Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS làm, chữa bài.

- GVcủngcố về mối quan hệ của hai đơn vị đo diện tích liền nhau, về cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân 

Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS  làm bài và chữa bài.

- GV chốt  cách  đổi đơn vị đo diện tích ra số thập phân.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS điền để hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích

+ Để đo diện tích ruộng đất , người ta còn dùng đơn vị héc - ta ( ha)

1 ha = ... m2

- Trong bảng đơn vị đo diện tích:

+ Đơn vị lớn gấp100lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

+ Đơn vị bé bằng 
[image: image173.wmf]1
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đơn vị lớn hơn liền tiếp.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- 3 HS chữa  bài trên bảng lớp.

VD : 1m2 = 100dm2 = 10 000cm2

 = 1 000 000mm2 ; 1ha = 10 000m2
   1km2 = 100 ha = 1 000 000m2.

- HS thực hiện tương tự bài 1 và bài 2.

a) 65000m2 = 6,5ha; 846000m2 = 84,6ha; 5000m2 = 0,5 ha.

b) 6km2 = 600ha; 9,2km2 = 920ha; 0,3km2 = 30ha. 


3. Củng cố, dặn dò:

+ Nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích.

- Vận dụng đo và tính diện tích mặt bàn mình đang ngồi.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiếng Việt ( tăng)

Ôn tập về câu ghép

I. Mục tiêu

-Giúp HS củng cố kiến thức về cách nối các vế trong câu ghép, thêm vế câu để tạo thành câu ghép. 

- Rèn cho HS có ý thức khi làm bài .

II. Đồ dùng dạy học

-Bảng phụ ghi nội dung bài tập; bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ : Thế nào là câu đơn, câu ghép ? Cho ví dụ ?

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

	2.2. Luyện tập
Bài 1: Bảng phụ
   Đặt câu theo yêu cầu:

a, Một câu ghép có dấu phẩy nối các vế câu 

b, Một câu ghép có từ nên nối các vế câu .

c, Một câu ghép có từ vì  nối các vế câu .

d, Một câu ghép có cặp từ tuy...nhưng... nối các vế câu .

e, Một câu ghép có cặp từ  nếu ...thì   nối các vế câu .

g, Một câu ghép có  cặp từ vì ..nên.... nối các vế câu .

h. Một câu ghép có  cặp từ không những...mà.... nối các vế câu.

-  Gv gọi Hs đọc các câu ghép vừa tìm được theo yêu cầu.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

+ Có mấy cách nối các vế trong câu ghép? Đó là những cách nào?

Bài 2:
-  Viết vào chỗ trống đoạnvăn(khoảng 4-5 câu) tả hình dáng hoặc hoạt động của một người thân trong gia đình em, trong đó có dùng câu ghép. 

-HS đọc và xác định yêu cầu đề bài.

-Hs tự làm bài vào vở. 1HS làm vào bảng nhóm dán lên bảng.

 -Chữa bài trên bảng

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung: Nhận xét về bạn dùng những câu ghép nào trong đoạn văn .

- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình

- Gv nhận xét và tuyên dương HS viết đạt yêu cầu
	- HS đọc và xác định yêu cầu đề bài

- HS làm bài vào vở.1 Hs làm trên bảng phụ.

- HS nhận xét bài của bạn.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

a) Em đi học, mẹ em đi chợ.

b) Trời mưa to nên em không về quê được.

c) Em được điểm kém vì em lười học.

.....

- Nhiều HS nối tiếp nhau đặt câu.

- Có hai cách nối các vế trong câu ghep. Đó là: Nối trự tiếp hoặc sử dụng từ nối.

- HS đọc, xác  định yêu cầu của bài.

- Hs làm bài vào vở.1 Hs làm vào bảng nhóm và chữa bài.

- Lớp nhận xét và bổ sung.

- HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình.

- HS đọc bài văn làm mẫu cho cả lớp.


3. Củng cố - dặn dò

+ Để nối các vế trong câu ghép người ta có thể sử dụng những quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nào?

- Nhận xét giờ học

Thứ ba ngày 29 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Thứ tư ngày 30 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

I. Mục tiêu

-  Học xong bài này HS biết.

-  Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng lúc đó.

-  Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết quả của sự lao động sáng tạo, quên mình của cán bộ cách mạng, công nhân hai nư​​íc Việt - Xô.

-  Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng CNXH ở n​​ước ta trong 20 năm sau khi đất n​​ước thống nhất.

-   Rèn kĩ năng quan sát tranh trả lời câu hỏi.

-  Giáo dục HS tình đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.

II.  Đồ dùng dạy học

-  Tranh  SGK , bản đồ Hành chính Việt Nam.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25/4/1975 ở nước ta.

- Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới: 
2.1.  Giới thiệu bài:

- GV sử dụng tranh minh hoạ trong SGK, giới thiệu bài.

2.2. Yêu cầu cấp thiết xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình 

+ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng năm nào, ở đâu, trong thời gian bao lâu?
- GV treo bản đồ, yc HS chỉ vị trí Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. 
	- 2 HS trả lời.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS theo dõi.

- HS đọc thông tin SGk trả lời câu hỏi:

+ Ngày 6/1/1979, tại Hoà Bình, trong 15 năm.

- HS chỉ vị trí của nhà máy thuỷ diện Hoà Bình.

	+ Vì sao phải xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình?

* GV kết luận.

2.3. Tinh thần lao động của công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô:

+ Công nhân Việt Nam và chuyên gia Liên Xô đã làm việc với tinh thần như thế nào?

+ Nêu những biểu hiện về tinh thần lao động quên mình của công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô?
- Quan sát hình 1, em có nhận xét gì?

2.4. Lợi ích của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:

-HS thảo luận nhóm 4 để nêu lợi ích của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

- Tại sao Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình lại có tác dụng hạn chế lũ, điều tiết nước cho đồng bằng Bắc Bộ?

* GV liên hệ, mở rộng những đóng góp lớn của nhà máy Thuỷ điện Hoà bình.

3. Củng cố - Dặn dò: 

- GV gọi HS đọc phần bài học trongSGK.

+ Em biết thêm những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở đất nước ta?

- GV nhận xét tiết học.
	- Để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo lời dạy của Bác Hồ.

 + Với tinh thần quên mình, vượt qua mọi khó khăn.

+ HS nêu.

-HS trả lời dựa vào SGK.

- HS dựa vào SGK và vốn hiểu biết, thảo luận, ghi ý chính vào bảng nhóm, cử đại diện trình bày(Nhờ đập ngăn nước và hồ chứa nước, mực nước sông Hồng được giảm xuống vào mùa lũ. Mùa hạn, sông Hồng được cung cấp nước nhờ nguồn nước dự trữ từ hồ Hoà Bình.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS nêu: Thủy điện Y-a-li, Sơn La,…



Tiết 2: Toán

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về:
- So sánh các số đo diện tích và thể tích.
- Giải các bài toán có liên quan đến tính diện tích, tính thể tích các hình đã học.

- Giáo dục HS có ý thức tự giác trong học tập.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ :  

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

800dm2  =.........m2                           3,5 km2  =.........m2 = ......dam2

2m3 dm3 = ....  dm3                           3 dm3 2 cm3    =  ........cm3 

100 ha    =  ........km2                        2,5 dm3   =   ............cm3
- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS ôn tập.

- GV hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa bài
	Bài 1:  

- Cho HS nêu yêu cầu.

+ Muốn so sánh được, trước hết phải làm gì?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

*Củng cố về đơn vị đo diện tích, thể tích, so sánh.. .

Bài 2: 

- Gọi HS đọc nội dung bài toán.

+ Bài cho biết gì? Yêu cầu gì? 

- Cho HS làm bài vào vở. Gọi 1 HS lên bảng làm.

- Tổ chức chữa bài cho HS.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Cách tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 3:

- GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán.

- Gọi HS  nêu lần lượt các bước làm.

- Gọi 1 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vở.

- Tổ chức cho HS chữa bài.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng. Yêu cầu HS nêu thêm cách tính chiều cao của mực nước trong bể.

- Chốt cách tính thể tích hình hộp chữ nhật.
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Muốn so sánh đ​​ược ta phải đổi về cùng một đơn vị...
- HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Lớp chốt bước cách so sánh đơn vị đo . 

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- 1 em giải bài toán trên bảng lớp. Lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

150 : 3 x 2 = 100 ( m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

150 x 100 = 15000 (m2)

Số thóc thu được trên cả thửa ruộng đó là:

15000 : 100 x 60 = 9000 (kg)

Đổi : 9000 kg = 9 tấn

Đáp số: 9 tấn.

- HS phân tích đề,  giải bài toán.

- Cả lớp nhận xét, chữa bài, chốt các bước làm : Tìm thể tích bể =>Tìm số lít nước có trong bể =>Tìm chiều cao mực nước.

- HS làm bài theo yêu cầu.

Bài giải

Thể tích của bể nước là:

4 x 3 x 2,5 = 30 ( m3)

Đổi 30 m3 = 30 000 l

a) Trong bể có số lít nước là:

30000 : 100 x 80 = 24 000 (l)

b) Chiều cao của mực nước trong bể là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

Đáp số: a) 24000 l; b) 2 m


3. Củng cố, dặn dò.

+ Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật? 

+ Nêu quy tắc và công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

- Dặn HS về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 3:Tập đọc

Tà áo dài Việt Nam

I. Mục tiêu : 

Giúp HS:

- Đọc lư​u loát, diễn cảm toàn bài với giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ca ngợi, tự hào về chiếc áo dài VN.

- Hiểu: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Giáo dục HS biết giữ gìn truyền thống của dân tộc .

II. Đồ dùng học tập:

Tranh minh hoạ Thiếu nữ bên hoa huệ.

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS đọc bài tập đọc tuần 29 và trả lời câu hỏi của bài.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- Giới thiệu tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - giới thiệu bài mới.

2.2. Luyện đọc : 

	- Gọi 1HS đọc bài.

- GV yêu cầu HS nêu cách chia đoạn.

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1. Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai 

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2. Kừt hợp giải nghĩa từ khó.

- Tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- GV đọc diễn cảm cả bài.
	- 1HS đọc toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS nêu cách chia. Lớp nhận xét, bổ sung:

Chia 4 đoạn 

+ Đoạn 1:...xanh hồ thuỷ,..

+ Đoạn 2:... vạt phải.

+ Đoạn 3:... trẻ trung.

+ Đoạn 4: còn lại

- Đọc cá nhân tiếp nối theo đoạn : 2 lần , kết hợp : 

+ Phát hiện phát âm từ khó.Luyện đọc từ khó: thế kỉ XIX, XX, buông, 
+ Giải nghĩa từ khó: áo cánh, phong cách, tế nhị, xanh hồ thuỷ, tân thời, y phục,

- HS luyện đọc theo cặp. Đại diện 2 nhóm lên thi đọc trước lớp.

- Cả lớp đọc thầm theo.


2.3.Tìm hiểu bài :

	- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 

+ Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc những trang phục như thế nào?

+ áo dài phụ nữ có mấy loại?

+ Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ VN xưa ?

+ Chiếc áo tân thời có gì khác chiếc áo dài cổ truyền ?

+ Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho y phục truyền thống của VN ?

+ Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài ?

+ Nêu nội dung bài ?

2.4.HD HS đọc diễn cảm:
	-  HS đọc lướt toàn bài, trao đổi, thảo luận, tìm hiểu để trả lời:

- Phụ nữ Việt Nam xưa thường mặc áo dài thẫm màu, phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong.

- Có 2 loại: áo tứ thân và áo năm thân.

- Làm cho phụ nữ trở nên kín đáo, tế nhị.

- áo dài tân thời là chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến, chỉ gồm hai thân vải…..

- Vì chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị, kín đáo của phụ nữ Việt Nam……
- HS nêu theo ý hiểu. VD: Đẹp, hiền dịu, đoan trang; tự nhiên, mềm mại, thanh thoát…
- 2HS nêu: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam.




- 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn.

- HS nêu cách đọc diễn cảm ở từng đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm 1-2 đoạn tự chọn.

- Thi đọc diễn cảm 1 ,2  đoạn tự chọn.

3. Củng cố, dặn dò :

- Gọi HS nhắc lại nội dung của bài.

+ Để tà áo dài mãi là biểu tượng trong y phục truyền thống của Việt Nam chúng ta cần phải làm gì?

- GV liên hệ giáo dục HS biết trân trọng và giữ gìn truyền thống của dân tộc. 

- Nhận xét giờ học. Khen những em học tốt .


Tiết 4: Tập làm văn

Ôn tập về tả con vật

I. Mục tiêu.

- Hiểu cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết ,hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật.

- Học sinh viết đ​ược đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu) tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật mình yêu thích...

- Giáo dục học sinh có ý thức cao trong học tập và biết yêu quý các loài vật. 

II. Đồ dùng dạy- học 

- Phiếu khổ to, kiến thức đã học. 

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh  nhắc lại cấu tạo của bài văn tả con vật?

- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1.Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu .

- Gọi HS đọc bài văn Chim hoạ mi hót và các câu hỏi trong bài.

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm.

- Gọi HS trình bày. GV nhận xét, bổ sung, ghi bảng.

+ Nêu cấu tạo 3 phần của bài văn Chim hoạ mi hót?

+ Nêu cấu tạo chung của bài văn miêu tả con vật?

* GV chốt lại cấu tạo chung của bài văn miêu tả con vậtt. Ghi bảng.

+ Có mấy cách mở bài? Kết bài trong bài văn miêu tả con vật?

+ Nêu cách mở bài? Kết bài trong bài văn Chim hoạ mi hót?

+ Khi quan sát con vật, có thể dùng những giác quan nào?

+ Khi viết văn, để cho bài văn tả con vật được hay, giàu hình ảnh chúng ta thường sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? 

* GV kết luận.

Bài 2.

- Gọi HS đọc đề.

+ Gợi ý: mỗi em chỉ viết một đoạn văn ngắn, chọn tả hình dáng hoặc tả hoạt động của một con vật mà em yêu thích.

- Cho HS tự viết bài.

- Chữa bài, nhận xét và chữa cho HS.Bình chọn bạn viết đoạn văn hay nhất

- GV nhận xét khen HS làm bài tốt.

3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu cấu tạo chung của bài văn miêu tả con vật?

 -Nhận xét tiết học, biểu dương HS làm bài  tốt. 

- Dặn HS về nhà ôn bài.
	-2, 3 HS nêu lại. HS khác nhận xét.

- Ghi bài

- 1 HS đọc. Lớp đọc thầm.

- 2 HS đọc. Lớp đọc thầm. 

- HS trao đổi, thảo luận nhóm đôi, làm bài vào VBT TV.

- Các nhóm cử đại diện trình bày:

a) Bài văn gồm có 4 đoạn: 

+ Đoạn 1: Giới thiệu sự xuất hiện của chim hoạ mi vào buổi chiều.

+ Đoạn 2: Tả tiếng hót đặc biệt của chim hoạ mi vào buổi chiều.

+ Đoạn 3: Tả cách ngủ rất đặc biệt của chim hoạ mi trong đêm.

+ Đoạn 4: Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc biệt của chim hoạ mi.

b) Tác giả quan sát chim hoạ mi bằng nhiều giác quan: Thị giác, thính giác…
c) Chi tiết và hình ảnh so sánh em thích: Hình ảnh tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế….

- 1HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.

- Bài văn miêu tả con vật thường gồm 3 phần: Mở bài, thân bài và kết bài.

- 2,3 HS đọc lại.

- 2 HS trả lời.

- Mở bài tự nhiên, kết bài không mở rộng.

- HS nêu: Thính giác, thị giác…

- Biện pháp nghệ thuật so sánh hoặc nhân hoá.

- Đọc đề bài, 

- Nghe gợi ý.

-5 -6 HS nêu con vật mà mình định tả, đoạn văn mình sẽ tả...

- HS tự viết bài vào vở.

- 5- 6 HS đọc bài viết ,HS khác nghe và nhận xét:Về nội dung đoạn văn, bố cục đoạn, từ ngữ, cách tả...

VD: Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Với thân hình chắc khoẻ được bao phủ với bộ lông óng ả, rực rỡ sắc màu. Trên đầu dính một cái mào đỏ chót.
- 2 HS nêu lại.

-Nghe dặn dò.



Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 31 tháng 03 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Ôn tập về đo thời gian. 

I. Mục tiêu: 

- Biết quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian; viết số đo thời gian dưới dạng STP;  chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ.

- Giáo dục HS biết quý trọng thời gian.

II. Đồ dùng dạy học : Đồng hồ để làm BT 3; Bảng phụ ghi BT 4

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS nêu các đơn vị đo thời gian đã học.

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập:

- GV hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa bài.

	Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập, phân tích đề và làm.

- Tổ chức cho HS chữa bài( miệng). GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Củng cố: Đặc điểm của năm nhuận, số ngày trong tháng 2.

 - Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng: ngày -  giờ; giờ -  phút -  giây

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho 4 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.

- Tổ chức chữa bài trước lớp. GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân.

Bài 3:

- GV lấy đồng hồ hoặc mặt đồng hồ cho HS thực hành xem đồng hồ khi cho các kim di chuyển (chủ yếu với các trường hợp phù hợp với câu hỏi: “Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?”

Bài 4:

- GV treo bảng phụ, gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài cho biết gì? Yêu cầu gì?

+ Muốn biết ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu km ta làm ntn?

- Tổ chức cho HS làm vào nháp và nêu đáp án đúng.

* Củng cố: Cách đổi đơn vị đo thời gian, cách tính quãng đường.
	- HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm  = 12 tháng

1 năm nhuận có 366 ngày

1 năm không nhuận có 365 ngày...

- Chốt đáp án đúng từng phần và mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.

- 1 HS nêu, lớp theo dõi.

- HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

VD : 2 năm 6 tháng = 30 tháng

        144 phút = 2 giờ 24 phút

        12 phút = 
[image: image174.wmf]10

2

giờ = 0,2 giờ

        30 giây = 0,5 giờ = 
[image: image175.wmf]2

1

giờ

- HS nêu cách chuyển đổi số đo thời gian dưới dạng số thập phân.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Quan sát mặt đồng hồ.

- Chỉ đúng thời gian (giờ, phút ) mà kim đồng hồ đang chỉ.

- Chốt cách xem giờ.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- HS nêu cách tính.

- HS nêu đáp án đúng: B. 165 km


3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố bảng đơn vị đo thời gian ( kết quả của BT 1).

- Nhắc lại bảng đơn vị đo thời gian & quan hệ giữa các đơn vị liền kề.


Tiết 2: Chính tả

Nghe-viết: Cô gái của t​ương lai
I. Mục tiêu:

- Nghe-viết đúng chính tả bài : Cô gái của t​ương lai.
- Luyện tập viết hoa tên các huân huy chư​ơng, danh hiệu, giải th​ưởng; biết một số huân ch​ương của nư​ớc ta

- Có ý thức giữ vở sạch , viết chữ đẹp.

II.  Các hoạt động dạy và học chủ yếu: 

1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên bảng viết từ  khó ( tên một số danh hiệu học ở tiết tr​ước).

2. Bài mới:

	 2.1.Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích,y/c tiết học. 

 2.2. H​ướng dẫn HS viết chính tả:

- GV đọc toàn bài 

+ Em hãy nêu nội dung chính của bài  ?     

+ Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?

- GV đọc từ  khó, yêu cầu HS viết vào nháp. 

- GV đọc bài, yêu cầu HS viết vào vở.

- GV đọc bài - l​ưu ý từ khó cho HS soát lỗi. 

2.3. Kiểm tra vở ,chữa bài: 

- GV kiểm tra nhanh 1 số bài tr​ước lớp. Rút kinh nghiệm. 
2.4. H​ướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 2 

- Gọi HS đọc bài 2

- Gọi HS nhắc lại qui tắc viết hoa các danh hiệu, huân chương, giải thưởng.

- Tổ chức hoạt động nhóm đôi làm bài.

- Gọi đại diện các nhóm chữa bài

- GVl​­u ý tr​­êng hợp NhÊt,Nh×,Ba.
Bài 3

- Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài và những nội dung cho trư​ớc

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm. Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên nêu kết quả .

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ 3 loại huân chương trong SGK.

* Củng cố: Cách viết tên huân chương.
	- Lắng nghe, ghi tựa bài.

- HS theo dõi , trả lời câu hỏi:

+ Bài giới thiệu Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, đ​ược xem là một trong những mẫu ng​ười của t​ương lai.

+ HS nối tiếp nhau nêu : in-tơ-nét, Ôt-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên,…
- HS viết các từ khó vào giấy nháp.

- HS viết vào vở.

- HS đổi chéo bài soát lỗi.

- 1 số HS thu vở cho GV.

- HS đọc, nêu yêu cầu của đề bài.

- 2,3 HS nêu: Viết hoa các chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

- Các nhóm thảo luận. HS điều khiển nhóm.

Anh hùng Lao động

Anh hùng Lực l​ượng vũ trang

Huân ch​ương Sao vàng

Huân ch​ương Độc lập hạng Ba

Huân ch​ương Lao động hạng Nhất

Huân ch​ương Độc lập hạng Nhất

- HS đọc và tìm hiểu nội dung đề bài.

- Đại diện 1 nhóm lên trình bày. Nhóm khác  nhận xét, bổ sung:

Đáp án:

a) Huân ch​ương Sao vàng

b) Huân ch​ương Quân công

c) Huân ch​ương Lao động


3. Củng cố, dặn dò :

- Nhắc lại qui tắc viết hoa tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng .

- NX tiết học.


Tiết 3: Luyện từ và câu

ôn tập về dấu câu

(Dấu phẩy)

I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về dấu phẩy: Nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được ví dụ về tác dụng của dấu phẩy.

- Làm đúng bài luyện tập: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mẩu chuyện đã cho.
- Giáo dục HS trình bày bài khoa học ,sạch sẽ .

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bút dạ và một vài tờ phiếu kẻ sẵn bảng tổng kết về dấu phẩy (BT1).

- Hai tờ phiếu khổ to viết những câu, đoạn văn có ô để trống trong Truyện kể về bình minh.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS làm BT1 tiết trư​ớc.

- GV nhận xét.

2.Bài mới 

2.1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- GV tổ chức cho HS làm bài.  Yêu cầu một số HS làm bài vào phiếu.

- Tổ chức báo cáo kết quả.

- GVchốt lời giải đúng.

+ Nêu tác dụng của dấu phẩy?

* GV tiểu kết: Dấu phẩy thường được dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu; Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ hoặc ngăn cách các vế trong câu ghép.

Bài 2:

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- GV nhấn mạnh 2 yêu cầu của bài tập.
+ Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy..,

+ Sửa lại các chữ cần viết hoa.

- GV phát phiếu cho một số em.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng
- GV mời 1, 2 HS đọc lại mẩu chuyện.
+ Câu chuyện nói về điều gì?
3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu tác dụng của dấu phẩy?

- GV nhận xét tiết học. 
	- 1 HS làm lại BT1.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc nội dung BT1.

- HS  làm bài vào vở. 2 HS làm trên phiếu, trình bày kết quả.

Tác dụng

Ví dụ

1. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
2.Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

3. Ngăn cách các vế trong câu ghép

b

a

c

- 1 HS đọc nội dung BT2 (mẩu chuyện Truyện kể về bình minh, giải nghĩa từ khiếm thị).
- Theo dõi.

- HS điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống. 2 - 3 HS làm phiếu.

- HS làm phiếu trình bày kết quả.
- HS đọc. Lớp đọc thầm theo.

+Thầy giáo biết cách giải thích rất khéo, giúp một bạn nhỏ khiếm thị hiểu đ​ược bình minh là thế nào.
-1 HS nhắc lại 3 tác dụng của dấu phẩy.



Tiết 4: Kĩ thuật
Lắp rô-bốt ( Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt .

- Lắp đ​ược rô bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình .

- Rèn luyện tính kiên nhẫn, khéo léo khi lắp rô bốt .

II. Đồ dùng dạy học .

- Mẫu rô bốt đã lắp sẵn 

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 

III. Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

+ Nêu các bước lắp ráp rô-bốt?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:


	2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hoạt động 1: Chọn chi tiết

- Yêu cầu HS chọn các chi tiết và xếp từng loại vào nắp hộp.

- GV kiểm tra HS chọn.

2.3. Hoạt động 2: Lắp từng bộ phận

- Gọi HS đọc Ghi nhớ SGK.

- GV nhắc HS cần lưu ý.

- GV theo dõi, uốn nắn những nhóm, những HS lắp sai hoặc còn lúng túng.

- Nhắc HS cất các bộ phận đã lắp được vào túi của nhóm mình để sau lắp ráp rô-bốt.
	- HS chọn đúng, đủ các chi tiết theo SGK (theo nhóm 4)

- 2 HS đọc lại Ghi nhớ SGK.

-  Lớp quan sát kĩ từng hình và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK.

- HS thực hành lắp các bộ phận theo nhóm 4.

+ Lắp chân rô-bốt là chi tiết khó lắp, cần chú ý vị trí trên, dưới của thanh chữ U dài. Khi lắp chân vào tấm nhỏ hoặc lắp thanh đỡ thân rô-bốt cần lắp các ốc, vít ở phía trong trước, phía ngoài sau.

+ Lắp tay rô-bốt phải quan sát kĩ hình 5a

( SGK) và chú ý lắp 2 tay đối nhau.

+ Lắp đầu rô-bốt cần chú ý vị trí thanh chữ U ngắn và thanh thẳng 5 lỗ phải vuông góc nhau.

- Các nhóm cất các bộ phận đã lắp vào túi.




3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu các bước lắp ráp rô - bốt?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị giờ sau.


Buổi chiều

TiÕt 1: Tiếng việt (tăng)

Luyện tập về văn tả cảnh

I. Mục tiêu

- Hướng dẫn cho HS cách làm bài văn tả quang cảnh quê em vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán.

- Rèn cách quan sát, chọn lọc chi tiết khi viết câu văn miêu tả cảnh.

- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên; yêu cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

II. Các hoạt động dạy - học 

	1.Kiểm tra bài cũ

- Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh?

-  GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới  thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài.

2.2. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý.

- Giáo viên chép đề bài lên bảng, gọi một học sinh đọc lại đề bài:  Tả quang cảnh quê em vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán.
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài :

+  Đề bài thuộc thể loại văn gì? 

+ Tả cảnh gì ?

- GV gạch chân một số từ quan trọng trong đề bài.

 a) Mở bài: 
- GV hỏi: 

+ Mở bài cần nêu được gì?

 b) Thân bài : 

- Tả bao quát quang cảnh quê hương em vào những ngày giáp Tết:

+ Mọi người chuẩn bị đón Tết ra sao?
+ Ngoài đường được trang trí những gì?
+ Không khí của phiên chợ ngày Tết có gì khác biệt so với ngày thường?

+ Bầu trời những ngày giáp Tết như thế nào?
- Tả quang cảnh ngày Tết :

+ Mỗi gia đình chuẩn bị những gì để đón Tết?
+ Những việc làm nào được người dân quê em hưởng ứng trong những ngày cuối năm?
+ Tâm trạng của người dân quê em như thế nào trong những ngày giáp Tết?

c) Kết bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về quang cảnh quê em trong những ngày giáp Tết

- GV gợi ý HS: Để bài văn thêm sinh động hấp dẫn người đọc có thể viết mở bài theo kiểu gián tiếp và kết bài theo kiểu mở rộng. 

2.3. Thực hành

- GV yêu cầu HS dựa vào các gợi ý GV đã hướng dẫn để viết bài.

- GV quan sát HS viết bài, đi từng bàn giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- GV gợi ý HS khi viết bài nên sử dụng các biện pháp nghệ thuật để bài văn của mình thêm sinh động hơn.

- Gọi HS đọc bài viết của mình.

- Gọi HS nhận xét bài viết của bạn.

- GV nhận xét, sửa chữa cho HS về lỗi diễn đạt và cách dùng từ.

- Khen ngợi những HS viết bài tốt.

3. Củng cố - Dặn dò
+ Nhắc lại cấu tạo chung của bài văn tả cảnh?

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- HS đọc kỹ đề bài và trả lời câu hỏi:

+ Đề bài thuộc thể loại văn tả cảnh.

+ Tả quang cảnh quê em vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán.
- HS quan sát.

- HS trả lời:

+ Mở bài cần giới thiệu được khái quát về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
+ Nhà nhà đi chợ sắm đồ dùng phục vụ cho ngày Tết.

+ Cờ, hoa, đèn lồng được treo khắp mọi nơi…

+ Mọi người đi lại tấp nập,…

+ Bầu trời trong xanh, không khí mát lành như vui cùng với không khí của người dân quê em.

+ Mỗi nhà đều chuẩn bị lá dong để gói bánh chưng thờ cúng ông bà tổ tiên trong những ngày Tết, mua cành đào, cây quất để trang trí trong nhà,…

+ Mỗi xóm các cô, chú, các bác và các bạn HS tập trung dọn dẹp đường làng ngõ xóm thật sạch để đón chào một năm mới gặp nhìu may mắn.

+ Ai ai cũng hớn hở cười vui nhất là các bạn nhỏ vì được bố mẹ mua cho quần áo mới để mặc vào dịp Tết.

+ Cảm giác đón chờ một năm mới thật vui và hạnh phúc. Em hi vọng năm mới đến sẽ mang lại may mắn cho gia đình em và cho tất cả mọi người.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS viết bài.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lần lượt đọc bài viết của mình.

- HS lắng nghe, sửa chữa lỗi.

- HS lắng nghe và sửa chữa lỗi.
- 2 HS nêu lại.



Tiết 2:Toán (tăng)

Luyện tập tính vận tốc

I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS cách tính vận tốc của một chuyển động đều.

- áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

- Giáo dục HS có ý thức tự giác trong học tập.

II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu cách tính và công thức tính vận tốc của một chuyển động? Cho ví dụ?

- GV nhận xét.

2. Bài tập

Bài 1: Một bạn đi đến trường cách nhà bạn 9km. Bạn đi hết 40phút. Hỏi bạn đi với vận tốc bao nhiêu m/ phút?

- Gọi HS đọc đề, phân tích bài toán.

- Nêu cách tính vận tốc?

- Tổ chức làm bài, nhận xet, chốt kết quả đúng.

Bài 2: Quãng đường nối liền hai thị trấn dài 48km. Một xe máy đi hết quãng đường trong 1 giờ 15 phút. Một xe đạp cũng đi hết quãng đường đó mất 3 giờ 12 phút. 

a. Tính vận tốc của mỗi loại xe.

b. Xe máy đi nhanh gấp mấy lần xe đạp.

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS nêu cách làm từng phần.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 3: Hai thị trấn cách nhau một quãng đường 54,6km. Một người đi xe đạp từ A đến B. Một người khác đi xe đạp từ B đến A.Hai người cùng khởi hành một lúc và sau 2 giờ 20phút thì gặp nhau. Chỗ gặp cách A là 29,4 km. Tính vận tốc của mỗi người

- Gọi HS đọc đề, phân tích bài toán.

- Hướng dẫn HS cách làm bài.

- Tổ chức làm bài, chữa bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

C. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS lên bảng trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu lại cách tính vận tốc

- áp dụng công thức tính

- 1 Hs lên bảng chữa bài, lớp nhận xét

Đáp án: 225 m/phút

- HS đọc đề, nêu cách làm

+ Tính vận tốc từng xe.

+ Lấy vận tốc của xe máy chia cho vận tốc của xe đạp ra số lần.

- 1 Hs lên bảng làm bài

- Lớp nhận xét, chốt bài làm đúng

- Hs đọc đề, phân tích bài toán.

- HS nêu cách làm:

+ Tính vận tốc của người đi từ A.

+ Tính khoảng cách từ B đến điểm hai người gặp nhau.

+ Tính vận tốc của người đi từ B.

- 1Hs làm bảng, cả lớp nhận xét chốt bài làm đúng





Tiết 3: Kĩ năng sống

Gới thiệu về di tích lịch sử của quê hương, đất nước.

I. Mục tiêu:

- Trình bày được ý nghĩa của các di tích lịch sử.

- Tìm hiểu và giới thiệu được những di tích lịch sử của quê hương, đất nước với mọi người.

- Giáo dục HS biết bảo vệ và giữ gìn các di tích lịch sử của quê hương.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số hình ảnh về các di tích lịch sử.

III. Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Đến thăm đền Hùng.
2.2. Trải nghiệm:

Bài 1: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm và trả lời:

+ Vì sao các bạn lại trầm trồ thán phục Minh?

Bài 2: Hãy điền số của các hình ảnh vào ô trống đúng với tên các di tích lịch sử.

- GV nhận xét, chốt ý kiến đúng.

2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học: 

“ Những việc em nên làm để tìm hiểu về các di tích”.

+ Nêu những điều cần tránh?

2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xét việc tự đánh giá của bản thân.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu những việc làm Để tìm hiểu về các di tích?

- Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trao đổi và thảo luận nhóm đôi trả lời: 

+ Vì trong hki các bạn đang bối rối không biết trả lời du khách như thế nào thì Minh dõng dạc, tự tin giới thiệu về đền Hùng.

- HS thảo luận và điền số vào ô trống: 

1. Chùa Một  Cột.

2. Tháp Rùa

3. Đền Hùng

4. Làng cổ Đường Lâm

5. Cây đa Tân Trào

6. Lăng Bác Hồ

7. Dinh Độc Lập

8. Hoàng Thành Thăng Long

9. Cố đô Huế.

- 2 HS đọc mục 1 ( SGK Tr. 54).

- 2 HS đọc mục 2( SGK Tr. 55)

- HS thực hiện yêu cầu. 

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.

- HS trả lời.




Thứ sáu ngày 01 tháng 04 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Phép cộng  
I. Mục tiêu.

- Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán.

- Bồi dư​ỡng lòng say mê học toán cho học sinh.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài 3 tiết trước. 

2. Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn các thành phần và tính chất cơ bản của phép cộng.

Củng cố về thành phần và tính chất của phép cộng.
- Giáo viên nhận xét chung và nhấn mạnh.

- Gọi học sinh lấy VD vận dụng.

 Học sinh vận dụng vào làm bài tập.
2.3. Hướng dẫn HS làm bài tập.

- GV tổ chức hướng dẫn HS tự làm bài rồi chữa các bài tập.

Bài 1: 

- GV chú ý: khi HS chữa bài GV nên yêu cầu HS trình bày các thành phần phép tính, các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng. Đồng thời hỏi HS về quy tắc cộng 2 phân số, cộng 2 số thập phân, cộng 2 số tự nhiên.

Củng cố về cộng số TN, Phân số, số thập phân...

Bài 2: 

- GV chú ý: khi HS chữa bài GV nên yêu cầu HS trình bày nhận xét các số hạng của tổng đã cho, xem có thể sử dụng tính chất nào của phép cộng để cộng nhanh, kết quả chính xác.   

*Củng cố tính chất giao hoán và kết hợp.

Bài 3:

- GV YC HS làm bài vào vở, gọi 2 HS lên bảng làm. YC HS giải thích cách tính.  
* Củng cố: Cách tìm thành phần chưa biết.

Bài 4:

- Khi HS chữa bài, GV có thể yêu cầu HS nêu cách làm bài. .

3.Củng cố, dặn dò:

+ Muốn chuyển một phân số sang tỉ số phần trăm ta làm thế nào?  

- GV nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe, ghi tựa bài.

- Học sinh phát biểu về thành phần và một số tính chất của phép cộng.

- Học sinh làm việc cá nhân.

- HS tự làm bài rồi chữa bài, 2 HS chữa 3 phần a, b,c.

- HS làm tương tự như bài 1.

-2 HS chữa bài trên bảng lớp.

a) (698 + 875) + 125 

= 698 + ( 875 + 125)

= 698 + 1000

= 1698

(Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng)

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x

a) x= 0

b) x= 0

Bài giải

Trong một giờ cả 2 vòi cùng chảy vào bể là:
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 = 50 %

Vậy trong 1 giờ cả 2 vòi chảy được 50 % thể tích bể.

- 1 HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.





Tiết 2: Tập làm văn

Tả con vật ( kiểm tra viết)
 I. Mục tiêu:

- Dựa trên kiến thức có đ​ược về văn tả con vật và KQ quan sát, HS viết đ​ược bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện đ​ược những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.

- Giáo dục HS trìmh bày bài khoa học ,sạch sẽ.

II .Đồ dùng học tập:
- Tranh, ảnh chụp một số con vật.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn làm bài.

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV gợi ý: có thể dùng lại đoạn văn hôm trước đưa vào bài văn của mình để tả đúng con vật hôm trước đã chọn, viết thêm các đoạn khác cho hoàn chỉnh cả bài hoặc tả một con vật khác.

- Gọi một vài HS nêu tên đề bài đã chọn, GV giúp HS định hướng chọn đề bài.

- Gọi HS đọc gợi ý SGK.

- Cho HS tự viết bài , GV giải đáp những thắc mắc của HS (nếu có)
	- Ghi bài

- HS đọc đề SGK- lớp đọc thầm .

- Nghe gợi ý.

- Vài em nêu đề bài đã chọn.

- 3 HS nối tiếp đọc các gợi ý về cấu tạo, cách tả bài văn.

- HS tự làm bài vào vở.


- Thu bài, kiểm tra và nhận xét vào vở.

3. Củng cố- dặn dò

 - Nhận xét tiết học, biểu dương HS làm bài  tốt. YC HS về nhà đọc trước nội dung các tiết của tuần 31


Tiết 3: Địa lí
Các đại dương trên thế giới

I. Mục tiêu:

  Học xong bài này, HS:

- Nhớ tên và xác định được vị trí 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Thế giới.

- Mô tả được một số đặc điểm của các đại dương ( vị trí, diện tích ).

- Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ ( lược đồ ) để tìm một số đặc điểm nổi bật của các đại dương.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ Thế giới ; Quả Địa cầu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ :

- Chỉ trên bản đồ thế giới vị trí địa lý của châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Nêu đặc điểm nổi bật của châu Đại Dương và châu Nam Cực ?

	2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Vị trí địa lí của các đại dương.

* Hoạt động 1 (làm việc theo nhóm đôi): 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trong SGK rồi hoàn thành bảng sau:

Tên đại dương

Giáp với các châu lục

Giáp vớicác đại dương

Thái Bình Dương

ấn Độ Dương

Đại Tây Dương

Bắc Băng Dương

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày. 

2.3. Một số đặc điểm của các đại dương.

* Hoạt động 2 (làm việc nhóm) :

+ Dựa vào bảng số liệu thảo luận theo các câu hỏi ở mục 2 SGK.

+ Một số HS chỉ trên bản đồ Thế giới vị trí từng đại dương kết hợp mô tả.

- Cho HS quan sát bảng số liệu SGK, thảo luận:

+ Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.

+ Độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào?

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày. 

- GV kết luận.

* Hoạt động 3  (làm việc cả lớp): 

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận chung của bài.
- GV chốt kiến thức toàn bài.
	- HS thảo luận nhóm, hoàn thành bài tập vào vở (hoặc phiếu học tập).

 - Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

- Một số HS lên bảng chỉ vị trí các đại dương trên bảnđồ Thế giới.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày một số đặc điểm của các đại dương. 

- 1- 2 HS lên bảngchỉ bản đồ.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.  

+ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

+ Đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất là Thái Bình Dương.

- HS nhắc lại ý chính toàn bài.

- 1-2 HS nêu và đọc kết luận SGK.


3. Củng cố, dặn dò :

- Gọi HS nhắc lại nội dung chính của bài.

- Nhận xét giờ học.Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 4: Sinh hoạt Đội

Kiểm điểm hoạt động trong tuần.

I. Mục tiêu

- Hs biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 30.

- Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân.

- Giáo dục Hs thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân.

II. Tiến hành 

1. Báo cáo của cán bộ lớp.

- Các trưởng ban báo cáo tình hình của tổ mình trong tuần qua.

- Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung .

2. Giáo viên tổng kết

2.1. Ưu điểm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2.2. Khuyết điểm

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Ph​­¬ng h­​íng tuần 31.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp cho tốt hơn nữa.

- Tăng cường ý thức tổ chức kỉ luât.

- Cán sự lớp tăng cường hoạt động, kèm cặp giúp đỡ HS chậm hoàn thành kiến thức, kĩ năng.

- Phát động phong trào thi đua học tập giữa các cá nhân, giữa các nhóm, tổ để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

- Tiếp tục kiểm tra và cùng nhau tu sửa sách, vở chuẩn bị dự thi vở sạch chữa đẹp .

4. Lớp văn nghệ theo chủ điểm  Yêu quý mẹ và cô giáo.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch) có nội dung nói về mẹ và cô giáo.


Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.


Tuần 31

Thứ hai ngày 04 tháng 04 năm 2016

Tiết 1: Chào cờ

Sinh hoạt tập thể


Tiết 2 + 3 + 4: GV chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tiết 1: Tập đọc

Công việc đầu tiên.
I. Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm toàn bài văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật. 

- Hiểu nội dung của bài: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng. 

- Giáo dục cho HS tinh thần yêu nư​ớc và lòng dũng cảm.

II. Đồ dùng dạy- học :

- Tranh ảnh minh hoạ bài học SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài Tà áo dài Việt Nam,  trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét. 

2. Bài mới

2.1.Giới thiệu bài : 

- Cho HS quan sát tranh minh hoạ và mô tả những gì vẽ trong tranh.

- Giới thiệu : Người thiếu niên trong tranh chính là bà Nguyễn Thị Định. Bà sinh năm 1920, mất năm 1992... 

2.2.Luyện đọc

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Hướng dẫn HS chia đoạn.

+ Em có thể chia bài này thành mấy đoạn ?

- Gọi HS đọc tiếp nối từng đoạn của bài văn.

GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS .

+ GV kết hợp hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của các từ được chú giải sau bài .  

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

2.3.Tìm hiểu bài

Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi trong SGK 

+ Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út là gì?

+ Những chi tiết nào cho thấy chị út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này?

+ Yêu cầu HS giải nghĩa từ: bồn chồn, thấp thỏm.

+ Nêu ý chính thứ nhất của bài?

+ Chị út đã nghĩ ra cách gì để giải hết truyền đơn ?

+ Vì sao út muốn được thoát li ?

+ Nêu ý chính thứ hai của bài?

- Nêu nội dung chính của bài?

- GV : Bài văn là đoạn hồi tưởng- kể lại công việc đầu tiên bà Nguyễn Thị Định làm cho cách mạng. Bài văn cho thấy nguyện vọng, lòng nhiệt thành của một người phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng.

2.4.Đọc diễn cảm

- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp từng đoạn của bài. HS cả lớp theo dõi tìm cách đọc hay.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm

đoạn "Anh lấy từ mái nhà ... không biết giấy gì "

+ GV đọc.

+Yêu cầu HS  luyện đọc theo cặp.

+Tổ chức cho HS  thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố - dặn dò:

+ Qua bài đọc, em học được điều gì ở chị út?

- GV nhận xét tiết học.
	- 3 HS nối tiếp nhau đọc bài và lần lượt trả lời câu hỏi theo SGK.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1- 2 HS đọc.

- HS nêu cách chia đoạn:

+ Đoạn 1 : " Một hôm ... không biết giấy gì"

+ Đoạn 2 : " Nhận công việc ... chạy rầm rầm"

+ Đoạn 3 : "Về đến nhà ... nghe anh "

- HS đọc cá nhân tiếp nối theo đoạn : 3 lần, kết hợp: 

+ Phát hiện, phát âm từ khó : bó giấy lớn, l​ưng quần, rải giấy, xách súng,
+ Giải nghĩa từ: Theo phần chú giải .

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1 HS đọc toàn bài.

- Lắng nghe.

- Rải truyền đơn

- út bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy nghĩ cách giấu truyền đơn.

- HS nêu: ở trong trạng thái thấp thỏm, mong ngóng, chờ đợi một việc gì chưa đến, chưa biết sẽ ra sao.

- Nguyện vọng muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng của chị út. 

- Khoảng ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.

- Vì út yêu nước, ham hoạt động, muốn làm được thật nhiều việc cho Cách mạng .

- Lòng nhiệt tình của chị út đối với Cách mạng.

- HS nêu: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng. 

- 3 HS đọc diễn cảm đoạn văn. Cả lớp trao đổi , thống nhất về cách đọc .

- Theo dõi.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS  thi đọc diễn cảm.

- HS nêu: Học được sự nhiệt tình, lòng yêu nước …



Tiết 2:Toán

Phép trừ (Tr. 159)

I. Mục tiêu

- Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chư​a biết của phép cộng và phép trừ, giải bài toán có lời văn.

- Giáo dục ý thức sử dụng, tính chất linh hoạt, cẩn thận.

- Giáo dục HS trình bày lời giải chặt chẽ khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:  

- Bảng, nháp.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi  HS lên bảng làm bài tập sau : Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất : 

a) 
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b) 34,67 + 13,92 + 43,65 + 56,35 + 73,33 + 86, 08

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới

2.1.Giới thiệu bài : 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học .

2.2. Ôn tập về các thành phần và các tính chất của phép trừ .
- GV viết lên bảng : a - b = c

- GV yêu cầu HS  :

+ Em hãy nêu tên gọi của các thành phần trong phép tính đó.

+ Một số trừ đi chính nó thì được kết quả là bao nhiêu?

+ Bất kì số nào trừ đi 0 cũng được kết quả là bao nhiêu?

- GV tóm tắt phần bài học về phép trừ.

Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán.

- GV hỏi: Muốn thử lại để kiểm tra kết quả của một phép trừ có đúng hay không chúng ta làm như thế nào ? 

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Củng cố: Cách thực hiện phép cộng, phép trừ đối với số tự nhiên, số thập phân và phân số.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

 - Gọi HS nhận xét bài của bạn. Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài.

- GV củng cố cho HS về tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ.

Bài 3: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi một HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn. Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài.

3.Củng cố- dặn dò:

- Nêu lại nội dung ôn tập về phép trừ?

- Nêu cách trừ PS cùng, khác MS? - Cách trừ STP? 

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm giấy nháp.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học. 

- HS đọc phép tính.

- HS nêu và chỉ rõ số bị trừ, số trừ, hiệu.

- HS nối tiếp nhau trả lời .

- Là 0.

- Bằng chính nó.

- Vài HS nhắc lại tính chất của phép trừ.

- 1 HS đọc đề bài trong SGK .

- Lấy hiệu vừa tìm được cộng với số trừ .

- HS làm bài vào vở . 3 HS lên bảng làm 3 phần a, b, c của bài.

- HS theo dõi.

-  HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng làm bài.

a) x= 3,32         ;  b) x = 2,9

- 1 HS đọc đề bài trong SGK.

-  HS làm bài vào vở.  HS lên bảng làm bài.

Bài giải

Diện tích trồng hoa là :

540,8  - 385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích trồng lúa và đất trồng hoa là  5540,8 + 5553 = 696,1 (ha)



TiÕt 3: Tiếng Việt (tăng)

Luyện tập về văn tả cảnh

I. Mục tiêu

- Hướng dẫn cho HS cách làm bài văn tả cơn mưa mùa xuân.

- Rèn cách quan sát, chọn lọc chi tiết khi viết câu văn miêu tả cảnh.

- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên; yêu cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	 1.Kiểm tra bài cũ

+ Nêu cấu tạo chung của bài văn tả cảnh?

- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Bài mới:

2.1. Giới  thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài.

2.2. Hướng dẫn học sinh lập dàn ý.

- Giáo viên chép đề bài lên bảng, gọi một học sinh đọc lại đề bài:  Tả nơi em ở trong cảnh mưa xuân.
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề bài :

+  Đề bài thuộc thể loại văn gì? 

+ Tả cảnh gì ?

- GV gạch chân một số từ quan trọng trong đề bài.

 a) Mở bài: 
- GV hỏi: 

+ Mở bài cần nêu được gì?

 b) Thân bài : 

- Tả bao quát nơi em ở trong cảnh mưa xuân:

+ Cơn mưa xuân xuất hiện ra sao? Có gì đặc biệt?
+ Mưa xuân có đặc điểm gì?
+ Khi mưa xuân xuất hiện cảnh vật nơi em ở có gì thay đổi?

- Tả chi tiết về cơn mưa xuân :

+ Từng nếp nhà của người dân nơi em ở như thế nào khi mưa xuân xuất hiện ?

+ Những vườn cây thay đổi ra sao khi được mưa xuân tắm mát?

+ Mưa xuân xuất hiện làm cho những cánh đồng lúa, cánh đồng rau có gì thay đổi?

+ Ngoài đường mọi người đi lại ra sao? Thái độ của mọi người như thế nào về cơn mưa xuân?

+………………………………………….?

c) Kết bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về cơn mưa xuân

- GV gợi ý HS: Để bài văn thêm sinh động hấp dẫn người đọc có thể viết mở bài theo kiểu gián tiếp và kết bài theo kiểu mở rộng. 

2.3. Thực hành

- GV yêu cầu HS dựa vào các gợi ý GV đã hướng dẫn để viết bài.

- GV quan sát HS viết bài, đi từng bàn giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- GV gợi ý HS khi viết bài nên sử dụng các biện pháp nghệ thuật để bài văn của mình thêm sinh động hơn.

- Gọi HS đọc bài viết của mình.

- Gọi HS nhận xét bài viết của bạn.

- GV nhận xét, sửa chữa cho HS về lỗi diễn đạt và cách dùng từ.

- Cho điểm, khen ngợi những HS viết bài tốt.

3. Củng cố - Dặn dò
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực, nhắc nhở một số HS chưa hăng hái tham gia xây dựng bài.

- Yêu cầu những HS chưa hoàn thiện bài  về nhà hoàn thành bài.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS trả lời. 

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- HS đọc kỹ đề bài và trả lời câu hỏi:

+ Đề bài thuộc thể loại văn tả cảnh.

+ Tả  nơi em ở trong cảnh mưa xuân.
- HS quan sát.

- HS trả lời:

+ Mở bài cần giới thiệu được thời điểm cơn mưa xuân xuất hiện.

+ Những cánh én bay lượn trên bầu trời báo hiệu mùa xuân về kèm theo những cơn mưa phùn đó chính là cơn mưa của mùa xuân.

+ Mưa xuân không mạnh mẽ như cơn mưa mùa hè, nó rơi nhẹ nhàng, lất phất bay như người thiếu nữ bước đi thướt tha uyển chuyển.
+ Mưa xuất hiện khiến cho cảnh vật có nhiều thay đổi.
+ Từng nếp nhà ngói như vui mừng khi được tắm mát bởi những giọt mưa.

+ Những vườn cây nghiêng mình đón chờ những giọt mưa rơi li ti..

+ Những cánh đồng lúa mướt xanh, những luống rau lên mơn mởn.

+ Ngoài đường mọi người đi lại tấp nập mặc cho mưa vương nhẹ trên áo vì ai cũng nghĩ mưa xuân đem lại nhiều may mắn…

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS viết bài.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lần lượt đọc bài viết của mình.

- HS lắng nghe, sửa chữa lỗi.

- HS lắng nghe và sửa chữa lỗi.



Thứ ba ngày 05 tháng 04 năm 2016

Buổi sáng

Đ/c Chuyên soạn dạy.


Buổi chiều

Tổ chức cho HS đi trải nghiệm thực tế tại Văn miếu Mao Điền.


Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2016

Buổi sáng
Tiết 1: Lịch sử

Lịch sử địa phương: Tìm hiểu về lịch sử Hải Dương

I. Mục tiêu

- HS nắm được lịch sử Hải Dương.

- Tự hào về lịch sử và truyền thống của địa phương.

- Giáo dục HS tự hào về truyền thống của địa phương.

II. Chuẩn bị

- Tìm hiểu về lịch sử Hải Dương.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình bắt đầu được khởi công xây dựng khi nào?

- Nêu vai trò của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước 

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài

2.2. Tên gọi và địa giới hành chính của Hải Dương qua các thời kì.

- Nêu những hiểu biết của em về tên gọi và địa giới hành chính của tỉnh ta qua các thời kì .

- Gv nhận xét, bổ sung: 
	- 2 HS lên bảng trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung. 

- HS trả lời, Hs khác bổ sung




+ Thời kì Hùng Vương, Hải Dương ngày nay thuộc bộ Dương Tuyền.

+ Thời kì Bắc thuộc (từ 179 tr. CN đến năm 938), Hải Dương thuộc quận Giao Chỉ của Giao Châu.

+ Thời Lý - Trần, Hải Dương có tên là Nam Sách lộ rồi Hồng lộ .

+ Thời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ 7 (1466) nước ta được chia làm 12 thừa tuyên. Hải Dương có tên là Thừa tuyên Nam Sách. 

+ Năm Quang Thuận thứ 10 (1469) đổi tên thành Thừa tuyên Hải Dương. Cái tên Hải Dương xuất hiện trong lịch sử từ đây.

	2.3. Hải Dương trong tiến trình lịch sử.

- Nêu những hiểu biết của em về sự phát triển của HD qua các thời kì lịch sử?

- Gv nhận xét, bổ sung:
	- HS trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung


- Thời tiền sử: Những di chỉ thời đại đồ đá ở phía Bắc Việt Nam, từ sơ kì, trung kì, hậu kì đá cũ đến thời đại đồ đá giữa, thời đại đồ đá mới đều cách Hải Dương không xa, chúng ta có thể kết luận rằng địa bàn Hải Dương cũng nằm trong vùng văn hoá này .

     Đến thời đại đồ đồng, con người đã đến cư trú ở vùng đất Hải Dương trải dài trên diện rộng, để lại nhiều di chỉ khảo cố còn đến ngày nay. Tại di chỉ Đồi Thông ( thuộc xã Lê Ninh - Kinh Môn) người ta đã tìm thấy nhiều hiện vật  được làm từ chất liệu đồng, gồm các loại vũ khí, đồ dùng sinh hoạt như  : mũi tên, rìu, giáo, ... có niên đại khoảng gần 1000 năm tr.CN...

Thời đại văn hoá Đông Sơn để lại nhiều dấu tích ở vùng đồng bằng của Hải Dương, chứng tỏ nền văn hoá của cư dân nơi đây đã phát triển rực rỡ ...
- Thời kì phong kiến: Hải Dương có con đường thuỷ rất thuận tiện từ cửa biển Bạch Đằng vào kinh đô Thăng Long, có nhiều vị trí hiểm yếu, nên là địa bàn chiến lược quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc trước kia.

Một số những anh hùng của Hải Dương: Khúc Thừa Dụ, Đoàn Thượng, Trần Khánh Dư, Yết Kiêu.

+ Ngoài ra trên địa bàn Hải Dương ngày nay còn có nhiều đền thờ các vị anh hùng dân tộc như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chu Văn An....

3. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học.


Tiết 2: Toán                                              

 Phép nhân

I. Mục tiêu

- Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm.

- Giáo dục HS trình bày lời giải chặt chẽ khoa học.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. ổn định trật tự:

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập về thành phần và tính chất của phép nhân .

	- GVviết lên bảng phép tính :a 
[image: image183.wmf]´

b = c

- Yêu cầu HS nêu các thành phần của phép nhân .

- Hãy nêu các tính chất của phép nhân đã học .

+ GV ghi bảng : (a 
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b) 
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2.3. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài . Yêu cầu HS đặt tính với các phép tính ở phần a, c. 

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- GV chữa bài cho HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

* Củng cố: Phép nhân đối với số tự nhiên, số thập phân, phân số.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau tính nhẩm và nêu kết quả trước lớp .

- GV gọi  HS nhận xét bài làm của bạn. Yêu cầu HS nêu các quy tắc tính nhẩm có liên quan.

* Củng cố: Nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000…Nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001

 Bài 3: 

- Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu đề bài.

- GV nhắc HS áp dụng linh hoạt các tính chất của các phép tính đã học để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện . 

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- GV chữa bài cho HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 4 :

- GV gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài, sau đó đi hướng dẫn HS còn chậm :

+Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô- mét ?

+Thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là bao nhiêu giờ ? ...

- Gọi HS lên bảng làm bài. GV nhận xét. 

* Củng cố: Cách giải bài toán về 2 động tử chuyển động ngược chiều, gặp nhau.
	- Phép nhân a 
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b = c, trong đó a và b là các thừa số, c là tích, a 
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b cũng goị là tích.

- HS nối tiếp nhau nêu các tính chất của phép nhân.

VD : Tính chất kết hợp : Tích của thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai nhân với thừa số thứ ba bằng thừa số thứ nhất nhân với tích của thừa số thứ hai và thừa số thứ ba ; ...

- HS có thể lấy VD đơn giản cho từng t/c.

- HS cả lớp làm bài vào vở, một số HS lên bảng làm bài. Chữa bài, chốt đáp án đúng : 

a) 1 555 848     ;  1 254 600

b) 
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- 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS lần lượt làm miệng  3 phần của bài .

- Dưới lớp nhận xét, chữa bài.

- HS cả lớp làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài .Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng.
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[image: image205.wmf]´

 5 
[image: image206.wmf]´

 2  = 8,36 
[image: image207.wmf]´

 10 = 83,6

d) 8,3 
[image: image208.wmf]´

7,9 + 7,9 
[image: image209.wmf]´

 1,7 = (8,3 +1,7) 
[image: image210.wmf]´

7,9

                                      = 10 
[image: image211.wmf]´

 7,9 = 79  

- HS đọc đề bài .

- HS cả lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài .

      Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ .

Trong 1 giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là :

           48,5 + 33,5 = 82 (km)

Độ dài quãng đường AB là :

  82 
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 1,5 = 123(km)


3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu các bước giải bài toán về 2 động tử chuyển động ngược chiều, gặp nhau?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 3: Tập đọc

Bầm ơi

I. Mục tiêu:

-  Đọc l​ưu loát , trôi chảy , diễn cảm  toàn bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trầm lắng, cảm động,thể hiện cảm xúc yêu thư​ơng mẹ rất sâu nặng của anh chiến sĩ Vệ quốc quân.Ngắt nhịp theo thể thơ lục bát

- Hiểu ý nghĩa, nội dung chính của bài: Ca ngợi ng​ười mẹ và tình mẹ con thắm thiết, sâu nặng giữa ngư​ời chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến với người mẹ tần tảo, giàu tình yêu th​ương con nơi quê nhà.

- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, kính trọng cha mẹ.


II. Đồ dùng dạy- học:

-  Tranh minh hoạ bài tập đọc.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 3 HS  nối tiếp nhau đọc bài  Công việc đầu tiên và trả lời các câu hỏi về bài đọc.

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : Qua tranh SGK.

- Giới thiệu : Bầm là một cách gọi mẹ của người miền núi phía Bắc...

2.2. Luyện đọc

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Gọi HS đọc tiếp nối từng đoạn thơ. 

GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS . Chú ý giữa các dòng thơ nghỉ hơi như một dấu phẩy.
+GV kết hợp hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của các từ được chú giải sau bài. 

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

2.3. Tìm hiểu bài

+ Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ ? Anh nhớ tới hình ảnh nào của mẹ ?

GV : Mùa đông mưa phùn, gió bấc- thời điểm các làng quê vào vụ cấy đông. Cảnh chiều buồn làm anh chiến sĩ nhớ tới mẹ,…
+ Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng?

- GV nhấn mạnh : Những hình ảnh so sánh ấy thể hiện tình mẹ con thắm thiết, sâu nặng: mẹ thương con, con thương mẹ . 

+ Nêu ý chính thứ nhất của bài?

+  Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ ?

GV : Cách nói ấy có tác dụng làm yên lòng mẹ : mẹ đừng lo nhiều cho con, những việc con đang làm không thể sánh với vất vả, khó nhọc của người mẹ nơi quê nhà .

+ Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh ?

+ Nêu ý chính thứ hai của bài?

+ Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh ?

+ Bài thơ cho em biết điều gì ?

2.4. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ

- Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn thơ. Yêu cầu HS cả lớp theo dõi tìm đúng giọng đọc bài thơ.

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 1và 2. 

+ GV đọc mẫu.

+Yêu cầu HS  luyện đọc theo cặp.

+Tổ chức cho HS  thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng 2 đoạn thơ trên .
	- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi.

- Quan sát, trả lời : Tranh vẽ anh bộ đội trên đường hành quân đang nghĩ tới người mẹ mình đi cấy dưới trời mưa lạnh .

- 1 HS đọc toàn bài 

- HS đọc bài theo trình tự :

+HS 1 : Ai về thăm mẹ ... nhớ thầm ...

+HS 2 : Bầm ơi, có rét ... bấy nhiêu !

+HS 3 : Bầm ơi, sớm sớm... sáu mươi 

+HS 4 : Con ra tiền tuyến ... cả đôi mẹ hiền

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1- 2 HS đọc cả bài.

- Cảnh chiều đông mưa phùn, gió bấc làm anh chiến sĩ thầm nhớ tới người mẹ nơi quê nhà. Anh nhớ hình ảnh mẹ lội ruộng cấy mạ non, mẹ run vì rét .

+Tình cảm của mẹ với con :

Mạ non ... mấy lần .

+Tình cảm của con với mẹ :

Mưa phùn ... bấy nhiêu !

- Tình cảm mẹ con thắm thiết sâu nặng giữa anh chiến sĩ nơi tiền tuyến và người mẹ ở quê nhà.

- Anh chiến sĩ dùng cách nói so sánh:

Con đi trăm núi ... đời bầm sáu mươi.

- Người mẹ đó là một người phụ nữ Việt Nam  điển hình : chịu thương chịu khó, hiền hậu, đầy tình thương yêu con...

- Hình ảnh người mẹ tần tảo, giàu tình yêu thương con.

- HS phát biểu . VD :

Anh chiến sĩ là người con hiếu thảo, giàu tình yêu thương mẹ...

- HS nêu nội dung chính của bài .

- 2 HS nhắc lại nội dung chính của bài.

- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài thơ. HS cả lớp theo dõi tìm đúng giọng đọc bài thơ.

- HS  luyện đọc theo cặp.

- 3- 5 HS  tham gia thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng 2 đoạn thơ . 

- HS bình chọn bạn đọc thuộc và hay nhất.


- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Củng cố - dặn dò:

+ Qua bài thơ, em học được điều gì ở anh chiến sĩ?

+ Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm của con cái đối với cha mẹ?

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà ôn bài.


Tiết 4: Tập làm văn

Ôn tập về tả cảnh

I. Mục tiêu:

- Liệt kê những bài văn tả cảnh đã học trong học kì I. Trình bày đ​ược dàn ý của một trong những bài văn đó.

- Đọc một bài văn tả cảnh, biết phân tích trình tự miêu tả của bài văn , nghệ thuật quan sát và chọn lọc chi tiết, thái độ của ng​ười tả.

- Giáo dục học sinh yêu thích văn học .

II. Đồ dùng dạy- học : 

- VỞ BT.

- Bảng phụ kẻ bảng liệt kê các bài văn tả cảnh đã đ​ược học trong những tiết tập đọc, LTVC, TLV từ tuần 1-11.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	1. Kiểm tra bài cũ

- Hỏi : Em hãy nêu cấu tạo của bài văn tả con vật.

- Nhận xét câu trả lời của HS .

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : 
- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2. Hướng dẫn HS luyện tập.

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .

- GV nhắc HS chú ý 2 yêu cầu bài tập 

+ Liệt kê những bài văn tả cảnh các em đã học trong các tiết Tập đọc, LTVC, TLV từ tuần 1 đền tần 11 .

+ Lập dàn ý( vắn tắt) cho 1 trong các bài văn đó .

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV đi giúp đỡ những HS gặp khó khăn .

- Gọi HS trình bày kết quả .

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng .
- Gọi HS trình bày miệng dàn ý một bài văn .

Bài 2:

- Gọi HS đọc bài văn Buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh và các câu hỏi cuối bài.

- Yêu cầu HS làm việc theo cặp .

+ Bài văn miêu tả buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự nào ?

+Tìm những chi tiết cho thấy tác giả quan sát cảnh vật rất tinh tế .

+Vì sao em lại cho rằng sự quan sát đó rất tinh tế ?

+ Hai câu cuối bài Thành phố mình đẹp quá ! Đẹp quá đi ! thuộc loại câu gì ?

+ Hai câu văn đó thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với cảnh được miêu tả?
	- 1 HS trả lời câu hỏi , HS khác nhận xét.

- HS  nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học .

-  1 HS đọc yêu cầu bài tập .

- HS  trao đổi với bạn - làm bài vào vở BT, 2 HS viết bài vào bảng nhóm.

Tuần

      Các bài văn tả cảnh

Trang

  1

Quang cảnh làng mạc ngày mùa 

Hoàng hôn trên sôngHương

Nắng trưa

Buổi sớm trên cánh đồng

10

11

  2

...........................................

.......

HS nối tiếp nhau trình bày miệng dàn ý một bài văn . VD :

Bài :  Nắng trưa

- Mở bài : Nêu nhận xét chung về nắng trưa

- Thân bài : 

+§1 : Tả hơi đất trong nắng trưa dữ dội.

+§2: Tả tiếng võng đưa và câu hát ru em trong nắng trưa .

+§3: Tả cây cối và con vật trong nắng trưa. 

+§4 : Tả hình ảnh của người mẹ trong nắng trưa.

- Kết bài : Nêu cảm nghĩ về người mẹ .
- 2 HS nối tiếp nhau đọc .

- HS trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi cuối bài

+ Bài văn miêu tả buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian từ lúc hửng sáng đến lúc sáng rõ .

+VD : Mặt trời chưa xuất hiện... Mặt trời đang lên chầm chậm, ...

+Vì tác giả phải quan sát thật kĩ, quan sát bằng nhiều giác quan để chọn lọc những đặc điểm nổi bật nhất .

+ Câu cảm thán .

+ Hai câu văn đó thể hiện tình cảm tự hào, ngưỡng mộ, yêu quý của tác giả với vẻ đẹp của thành phố .


3. Củng cố - dặn dò:

+ Nêu cấu tạo chung của bài văn tả cảnh?

+ Nêu trình tự của một bài văn tả cảnh?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chọn và quan sát một cảnh trong các đề văn trang 134 .

Buổi chiều

GV chuyên soạn dạy.


Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2016

Buổi sáng

Tiết 1: Toán

Luyện tập

I. Mục tiêu: 

- Biết vận dụng ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, tính giá trị biểu thức và giải toán.

- Bồi dưỡng tính cẩn thận cho HS.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3 (trang 162 - SGK)

2. Bài mới

2.1.Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học

2.2. Luyện tập

	Bài 1:
+ Nêu yêu cầu?

- GV viết phép tính cộng trong phần a lên bảng, yêu cầu HS nêu cách viết thành phép nhân và giải thích.

- Tổ chức cho HS làm bài. GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- GV chốt cách làm:  Nhận xét các số hạng trong từng tổng ( Viết tổng thành tích. Lưu ý : Kèm đơn vị đo khi tính
Bài 2:

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Tổ chức chữa bài trên bảng.

+ Vì sao trong 2 biểu thức có các số giống nhau, có dấu phép tính giống nhau nhưng giá trị lại khác nhau ? 

* Củng cố: NX 2 biểu thức (Thứ tự thực hiện đối với biểu thức có ngoặc đơn và biểu thức không có ngoặc đơn.

 Bài 3
- GV gọi HS đọc đề bài toán .

+ Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu tính gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài .

- Gọi HS lên bảng làm bài, nhận xét.

- Cho HS chốt cách làm.

- Cho HS liên hệ thực tế sự gia tăng dân số.

* Củng cố: Cách tìm một số phần trăm của một số.

Bài 4:

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu tính gì?

+ Muốn tính độ dài quãng sông AB ta làm ntn?

+ Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng biết chưa? Nêu cách tính?

- GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán .

- GV tổ chức chữa bài, chốt kiến thức.

* Củng cố cách giải dạng toán chuyển động khi xuôi dòng.
	- 1 HS đọc đề bài và nêu : Bài toán yêu cầu chuyển phép cộng  thành phép nhân rồi tính giá trị .

- 1 HS nêu miệng, lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.HS cả lớp làm vào vở.

a) 6,75 kg + 6,75 kg + 6,75 kg

 = 6,75kg  
[image: image213.wmf]´

 3 =  20,25 kg

b) 7,4 m2  + 7,4 m2 +7,4 m2

    = 7,4 m2 
[image: image214.wmf]´

(1 + 1 + 3) 

    = 7,4 m2
[image: image215.wmf]´

 5 = 37 m2

c) 9,26 dm3 
[image: image216.wmf]´

 9 + 9,26 dm3 

    =  9,26 dm3 
[image: image217.wmf]´

 (9 + 1) = 92,6 dm3

- 1 HS đọc đề bài trước lớp.

- HS cả lớp làm vào vở, 2 HS lên bảng làm bài 

a) 3,125 + 2,075 
[image: image218.wmf]´

 2           b) (3,125 + 2,075) 
[image: image219.wmf]´

 2

 = 3,125 + 4,15 = 7,275             =  5, 2 
[image: image220.wmf]´

 2 = 10,4

- Vì trong biểu thức b có thêm dấu ngoặc, làm thay đổi thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức so với biểu thức a dẫn đến giá trị của các biểu thức khác nhau .

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích đề bài.

- HS cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng làm bài 

Số dân nước ta tăng thêm trong năm 2001 là :

77 515 000 : 100  
[image: image221.wmf]´

 1,3 = 1 007 695 (người)

Số dân của nước ta tính đến cuối năm 2001 là                           77 515 000 +1 007 695 =  78 522 695 (người)

- HS nêu sự ảnh hưởng của gia tăng dân số.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS phân tích bài toán.

- Lấy vận tốc của thuyền máy đi xuôi dòng và thời gian thuyền máy đi từ A đến B .

- Chưa.  Vận tốc thuyền máy khi xuôi dòng bằng tổng vận tốc của thuyền máy khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước .

- HS cả lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng làm bài    

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là

22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giê)

Độ dài quãng sông AB là :

24,8  
[image: image222.wmf]´

 1,25 = 31 (km)


3. Củng cố - dặn dò:

+ Nêu cách tìm một số phần trăm của một số?

+ Cách tính vận tốc khi xuôi dòng?

+ Cách tính vận tốc khi  ngược dòng?
- GV nhận xét tiết học .


Tiết 2: Chính tả

Tà áo dài Việt Nam

I. Mục tiêu: 

- Nghe và viết đúng, chính xác, trình bày đúng chính tả bài Tà áo dài Việt Nam.

- Tiếp tục ôn lại quy tắc viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng; làm đúng các bài tập.

- Giáo dục HS giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng phụ viết các từ in nghiêng ở bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ : 

- Nêu quy tắc viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng?

- GV nhận xét. 

2.  Bài mới :
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Hướng dẫn HS viết chính tả.

- GV đọc bài chính tả. Lớp đọc thầm.

+ Đoạn văn cho em biết điều gì?

- HD viết từ khó: 30, XX, cổ truyền, sống lưng, nặng nhọc,…
- Cho HS viết nháp, GV uốn nắn.

2.3. Viết chính tả 

- GV nhắc nhở HS trước khi viết

- GV đọc bài cho HS viết.

- GV đọc cho HS soát lỗi.

- Thu vở, kiểm tra một số bài.

-  Nhận xét chung.

2.4. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 2: 

+ Nêu yêu cầu?

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương các em tìm đúng, nhanh, chốt lại kiến thức.

* Củng cố: Cách viết tên huy chương, danh hiệu, giải thưởng trong lĩnh vực văn nghệ, thể dục thể thao.

Bài 3:
 - Nêu yêu cầu : Viết lại các từ in nghiêng cho đúng.
- GV treo bảng phụ ghi các từ in nghiêng.

- HD nhận xét và chốt lời giải đúng.

* Củng cố: Cách viết tên huy chương, danh hiệu , giải thưởng, kỉ niệm chương trong lĩnh vự văn hoá, giáo dục.
	- 2 HS nêu, lớp nhận xét.

- Tả cách trang trí chiếc áo dài của phụ nữ.

- Lớp đọc thầm ghi nhớ cách viết từ dễ viết sai; chữ số và cách trình bày bài chính tả.

- Nêu cách viết một số từ :ghép liền, khuy, cổ truyền.

- HS nghe viết toàn bài chính tả : trình bày đúng quy định, đẹp ; ngồi đúng tư thế. 

- HS soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.

- HS đổi bài soát lỗi cho nhau.

- Theo dõi.

- 1HS nêu yêu cầu, nội dung của bài. 

- 3 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở:

+ Giải nhất: Huy chương Vàng, giải nhì: Huy chương Bạc, giải ba: Huy chương Đồng.

- Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sỹ Nhân dân; Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ ưu tú.

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng; 
+ Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc

- 1 HS nêu yêu cầu.

- 1HS đọc lại các cụm từ in nghiêng trong 2 đoạn văn.

- HS làm vào vở.

- 3 HS làm trên bảng phụ : thi sửa nhanh.

a) Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự nghệp giáo dục,Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

b) Huy chương Đồng, Giải nhất tuyệt đối, Huy chương Vàng , Giải nhất về thực nghiệm.


3.  Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách viết hoa danh hiệu, giải thưởng, huân chương?

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.


Tiết 3: Luyện từ và câu

Ôn tập về dấu câu

(Dấu phẩy)

I. Mục tiêu

- Tiếp tục ôn luyện, củng cố hệ thống hoá kiến thức đã học về dấu phẩy: nắm được ba tác dụng của dấu phẩy, biết phân tích chỗ sai trong cách dùng dấu phẩy, biết chữa lỗi dùng dấu phẩy.

- Làm đúng bài luyện tập; hiểu sự tai hại nếu dùng sai dấu phẩy, có ý thức thận trọng khi sử dụng dấu phẩy.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS đặt 1 câu kể, có sử dụng 2 dấu phẩy trong câu; nêu rõ tác dụng của dấu phẩy trong câu em vừa đặt.

- 1 HS làm trên bảng- Lớp làm nháp.. HS Nhận xét .

	2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : 

2.2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT1.

- Yêu cầu HS tự làm bài . Nhắc HS cách làm bài :

+ Xác định vị trí của dấu phẩy trong câu.

+ Xác định tác dụng của từng dấu phẩy.

- Yêu cầu HS làm trên bảng nhóm báo cáo kết quả. HS cả lớp nhận xét, bổ sung. 

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng .

* Củng cố: Tác dụng của dấu phẩy.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của BT 2 và mẩu chuyện vui Anh chàng láu lỉnh.

+ Cán bộ xã phê vào đơn của anh hàng thịt như thế nào?

+Anh hàng thịt đã thêm dấu câu gì vào chỗ nào trong lời phê của xã để hiểu là xã đồng ý cho làm thịt con bò?

+ Lời phê trong đơn cần viết như thế nào để anh hàng thịt không thể chữa được một cách dễ dàng?

+Dùng sai dấu phẩy có tác hại gì?

- Kết luận: Dùng sai dấu phẩy khi viết văn bản có thể dẫn đến những hiểu lầm rất tai hại.
Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo cặp.

+Đọc kĩ đoạn văn.

+Tìm 3 dấu phẩy đặt sai vị trí.

+Sửa lai cho đúng.

- Gọi HS báo cáo kết quả. Yêu cầu HS cả lớp nhận xét.

- Gọi HS đọc lại đoạn văn khi đã sửa đúng dấu phẩy. Nhận xét,kết luận lời giải đúng .

3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu tác dụng của dấu phẩy?
	- 1 HS đọc yêu cầu của BT1. 

- HS làm bài vào vở BT. 2 HS làm vào bảng nhóm .

- 2 HS báo cáo kết quả làm việc của mình. HS khác bổ sung, thống nhất ý kiến.

a) Ngăn cách trạng ngữ với CN và VN ; ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu (định ngữ của từ phong cách) ; Ngăn cách trạng ngữ với CN và VN ;  ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu .

b) Ngăn cách các vế trong câu ghép ; 

- 1HS đọc yêu cầu của BT  

- HS làm bài vào vở BT.

+ Cán bộ xã phê : Bò cày không được thịt. 

+ Anh hàng thịt đã thêm dấu phẩy vào lời phê : Bò cày không được, thịt .

+ Lời phê cần phải viết : Bò cày, không được 

thịt .

+ Dùng sai dấu phẩy làm người khác hiểu lầm, có khi lại làm ngược lại với yêu cầu 

- 1 HS đọc trước lớp .

- HS trao đổi, thảo luận , cùng làm bài. Sửa lại:

Sách Ghi - nét ghi nhận chị Ca- rôn là người phụ nữ nặng nhất hành tinh . 

(bỏ 1 dấu phẩy dùng thừa)

Cuối mùa hè năm 1994, chị phải đến cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Phơ- lin, bang Mi- chi- gân, nước Mĩ .

(đặt lại vị trí một dấu phẩy)

Để có thể đưa chị đến bệnh viện, người ta phải nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên cứu hoả. (đặt lại vị trí một dấu phẩy)


- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ cách liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối.


Tiết 4: Kĩ thuật

Lắp rô-bốt (Tiết 3)
I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần : 

- Tiếp tục thực hành lắp rô - bốt.

- Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong khi thực hành.
II. Tài liệu và phương tiện
- Mẫu rô bốt đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Giới thiệu bài:
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích tiết học.

	2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

2.2.Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành.
*) Lắp ráp rô-bốt
- Cho học sinh lắp ráp rô-bốt theo các bước SGK.

- Chú ý các bước lắp thân rô-bốt vào giá đỡ thân cần phải lắp cùng với tấm tam giác ; các thao tác lắp các bộ phận khác  thực hiện theo các bước GV đã hướng dẫn ở tiết 1.

- Sau khi lắp ráp xong, GV cho học sinh kiểm tra sự hoạt động của rô-bốt.

2.3. Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm 

 - Cho học sinh đọc tiêu chuẩn đánh giá trong SGK.

- Tổ chức cho học sinh đánh giá theo nhóm.

- Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh theo hai mức : hoàn thành và chưa hoàn thành; những em hoàn thành trước thời gian và đúng yêu cầu kĩ thuật được đánh giá ở mức hoàn thành tốt .

* Nhắc học sinh tháo rời các chi tiết, xếp đúng vào vị trí các ngăn trong hộp.
	- Học sinh thực hiện theo nhóm để thực hành lắp ráp các bộ phận chính của máy bay trực thăng để hoàn thành việc lắp ráp.

- Kiểm tra hoạt động của rô- bốt.

- 2, 3 em lên bảng đánh giá sản phẩm của nhóm bạn theo tiêu chuẩn đánh giá trong SGK trang 90.

- Thực hiện thao tác tháo rời các chi tiết.


3. Nhận xét, dặn dò

- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng thực hành của cá nhân hoặc nhóm học sinh.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập để giờ học bài : "Lắp ghép mô hình tự chọn

Buổi chiều

Tiết 1: Khoa học

Ôn tập : Thực vật và động vật

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng :
 - Hệ thống lại một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện .

- Nhận biết một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng .
- Giáo dục HS yêu thích môn học.

 II. Đồ dùng dạy- học: 
- Thẻ chơi trò chơi.

 - Hình trang 124; 125 ; 126 SGK  
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu  
	1. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày sự sinh sản và nuôi con của hổ và hươu.
- GV nhận xét.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2.Hoạt động 1 : Trò chơi "Ai  nhanh, ai đúng"

Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn

- GV cho tất cả các HS cùng chơi . Yêu cầu HS dùng bộ thẻ từ có ghi sẵn các chữ cái : a, b, c, d , e để chọn đáp án đúng .

Bước 2 : Tiến hành chơi

- Quản trò lần lượt đọc từng câu hỏi như trang 124 - SGK .

- Trọng tài quan sát xem nhóm nào có nhiều bạn giơ đáp án  nhanh và đúng thì đánh dấu lại . 

- Kết thúc cuộc chơi, nhóm nào có nhiều câu đúng và trả lời nhanh là thắng cuộc .

3. Củng cố- dặn dò: 
- GV chốt kiến thức toàn bài.

- Nhận xét tiết học .
	- 2 HS lần lượt lên bảng trả lời, lớp theo dõi, nhận xét .

- HS chuẩn bị bộ thẻ từ, chơi theo nhóm 4 

- HS các nhóm nghe, trao đổi để chọn đáp án đúng , giơ thẻ chữ ứng với câu nào mình chọn
Bài 1 :

1- c ; 2- a  ; 3 - b ; 4- d  ; 5 - b  ; 6 - c .

Bài 2 :    1 - Nhuỵ  ; 2 - Nhị.

Bài 3 :

Hình 2 : Cây hoa hồng có hoa thụ phấn nhờ côn trùng .

Hình 3 : Cây hoa hướng dương có hoa thụ phấn nhờ côn trùng .

Hình 4 : Cây ngô có hoa thụ phấn nhờ gió 
Bài 4 : 1- e; 2 - d ; 3- a ; 4 - b ; 5 - c . 

Bài 5 : Những động vật đẻ con : Sư tử (H. 5), hươu cao cổ (H. 7). Những động vật đẻ trứng : Chim cánh cụt (H. 6), cá vàng 
(H. 8)





Tiết 2:Toán (tăng)

Luyện tập tính vận tốc, quãng đường, thời gian

I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động.

- áp dụng vào giải các bài tập

- Rèn sự chính xác, tỉ mỉ khi làm bài

II. Các hoạt động dạy- học

	A. Lí thuyết

- Nêu cách tính và công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian?

B. Bài tập

Bài 1 : Điền vào ô trống

Vận tốc

18km/giê

75m/giê

Thời gian

4giờ

8giờ

Qu·ng®­êng

340 km

3375m

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Tổ chức HS làm bài, chữa bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 2: Tính thời gian biết:

a. Quãng đường 1,68km; vận tốc 8m/phút

b. Quãng đường 40800m; vận tốc 12km/giờ

- HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS nhận xét về đơn vị của vận tốc, quáng đường.

- Tổ chức cho HS làm bài, chữa bài.

- Chốt kiến thức. Lưu ý HS cần đồng nhất các đơn vị đo.

Bài 3: Một người đi xe máy từ lúc 12 giờ 20 phút với vận tốc 38km/ giờ và tới B lúc 13giờ 14 phút chiều cùng ngày. Tính quãng đường AB

- Gọi HS đọc đề:

+ Bài cho biết gì? Hỏi gì?

- GV hướng dẫn giúp HS phát hiện, bài tập ẩn thời gian, muốn tìm khoản thời gian đi lấy thời điểm kết thúc trừ thời điểm bắt đầu.

- Tổ chức làm bài, chữa bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 4: Lúc 5giờ, một người tập thể dục buổi sáng,đã chạy với vận tốc 120m/phút trên quãngđường dài 1,5km. Hỏi người đó chạy hết quãng đường lúc mấy giờ?

- Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu.

- GV giúp HS hiểu: người đó chạy hết quãng đương lúc mấy giờ chính là thời điểm kết thúc.

- HS làm bài, chữa bài. 

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian?

- Nhận xét tiết học
	- HS nêu

- HS đọc đề, nêu các thành phần cần tìm trong bảng.

- HS làm bài, chữa bài.

- 1 HS lên bảng điền

- Lớp nhận xét, nêu cách làm

Đáp án: 72km, 42,5km/giờ , 45 phút

- HS đọc đề, xác định yêu cầu: tính thời gian.

- HS nêu cách tính thời gian: Lấy quãng đường chia vận tốc.

- HS quan sát đưa nhận xét: cần đổi đơn vị của quãng đường (hoặc vận tốc)

- HS cả lớp làm vào vở

- 2 HS lên bảng chữa bài

Đáp số: a) 4giờ40phút (280phút)

     b) 3,4 giờ

- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu và nêu cách làm

- 1HS lên bảng chữa bài

- Lớp nhận xét, chốt lời giải đúng

Giải

Thời gian người đó đi là:

13giờ 14 phút - 12giờ 20 phút =54 phút = 0,9 giờ

Quãng đường AB là:

0,9 x 38 = 34,2 (km)

Đáp số: 34,2 km

- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu và nêu cách làm

+ Tính khoảng thời gian chạy.

+ Lấy thời điểm bắt đầu cộng với khoảng thời gian.

- 1HS lên bảng chữa bài





Tiết 3: Thể dục

Môn thể thao tự chon. Trò chơi Nhảy ô tiếp sức.

I. Mục tiêu: Giúp học sinh : 

 - Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

II. Địa điểm và phương tiện:

- Địa điểm : Sân trường;  Còi .  , mỗi học sinh một quả cầu  
III. Nội dung và phương pháp tổ chức:

	Nội dung
	Phương pháp tổ chức.

	1. Mở đầu:
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

- Ôn động tác tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài TD phát triển chung.

- Kiểm tra bài cũ :   4hs
- Nhận xét

2. Cơ bản.
a.Kiểm tra môn đá cầu:

*Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân

- GV hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

- Nhận xét

*Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân:

- Mỗi lần kiểm tra từ 3-4 học sinh

- Kết quả kiểm tra đánh giá như sau :

+ Hoàn thành tốt:Thực hiện cơ bản đúng động tác,tâng được 5 lần liên tục trở lên.

+ Hoàn thành:Thực hiện cơ bản đúng động  

 tác,tâng được 3 lần

+ Ch­a hoàn thành:Thực hiện cơ bản đúng động  tác,tâng được dưới 3 lần hoặc sai động tác.

*Luyện tập phát cầu bằng mu bàn chân.

Nhận xét

b.Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức.

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

3. KÕt thóc:
- Thả lỏng

- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

- Về nhà luyện tâp tâng đá  cầu 
	Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

         *  *  *  *  *  *  *  *  *

         *  *  *  *  *  *  *  *  *

         *  *  *  *  *  *  *  *  * 

         *  *  *  *  *  *  *  *  *

                       GV

 Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *  

            GV     
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Buổi sáng

Tiết 1
: Toán

Phép chia
I. Mục tiêu

  - Biết  thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm

- Giáo dục ý thức vận dụng linh hoạt trong cuộc sống.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ : Nêu các tính chất của phép nhân ?

	- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2 tiết trước.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : 

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2.2. Ôn tập về phép chia

a) Trường hợp chia hết.

- GV viết lên bảng phép chia : a : b = c, yêu cầu HS nêu tên các thành phần và kết quả của phép tính .

+ Nêu kết quả của phép chia một số cho 1?

+ Trừ số 0, bất kì số nào chia cho chính nó cũng được kết quả là bao nhiêu?

+ Trừ số 0, nêu kết quả của phép chia 0 cho một số?

b) Trường hợp chia có dư:

- Làm tương tự và chú ý số dư phải bé hơn số chia .

2.3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán .

- Em hãy nêu cách thử lại để kiểm tra .

- GV yêu cầu HS tự làm bài .

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn . Yêu cầu HS xác định số dư trong trường hợp chia có dư (Nếu chỉ lấy đến hai chữ  số ở phần thập phân của thương ).

Bài 2 : 

- Gọi HS đọc đề bài , nêu cách thực hiện phép chia phân số

- Yêu cầu HS làm bài. 

- Gọi  HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS chữa,chốt cách chia 2 phân số

Bài 3: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán và tự làm bài.

- Gọi HS nối tiếp nhau nêu trước lớp .

- Gọi HS nhận xét bài của bạn . Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm .

-  Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài .

Bài 4:

- GV gọi HS đọc đề bài toán và tự làm bài.

- Gọi  HS lên bảng làm bài.

-  Gọi HS nhận xét bài của bạn .

- GV + HS  chốt kiến thức toàn bài.
	- 2 HS lên bảng làm bài .

- Lắng nghe.

- HS nối tiếp nhau trả lời :

+ Phép tính chia có các thành phần : số bị chia (a), số chia(b), thương (c) .

+ Mọi số chia cho 1 đều bằng chính số đó                          a : 1 = a

+ Mọi số khác 0 chia cho chính nó đều bằng 1 :

                    a  : a = 1 (a khác 0)

+ Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0  :

                    0 : b = 0  (b khác 0)                                             

- 1 HS đọc đề bài toán .

- Bài tập yêu cầu thực hiện phép chia rồi thử lại để kiểm tra xem phép chia có đúng không .

- HS nêu cách thử lại phép chia trong trường hợp phép chia hết và phép chia có dư .

- HS làm bài vào vở. 4 HS lên bảng làm bài.

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng từng phần.

- 1 HS nêu trước lớp  : Muốn chia hai phân số, lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

- HS cả lớp làm bài vào vở , 2HS lên bảng làm .

- Lớp chữa bài, chốt đáp án đúng.

- HS cả lớp làm bài vào vở .

- HS nối tiếp nhau làm bài trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét .

- HS nêu trước lớp. Ví dụ :

+Chia một số cho 0,5 ta có thể nhân số đó với 2 .

+Chia một số cho 0,25 ta nhân số đó với   4; ...

- HS cả lớp làm bài vào vở . 2 HS lên bảng làm bài. VD :

Cách 1 : ( 6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2 : ( 6,24 + 1,26) : 0,75 

= 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 

= 8,32 + 1,68  = 10 


3. Củng cố- dặn dò:

+ Nêu cách chia một số cho 0,1; 0,01; 0,001;…?

- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà ôn bài.

        

Tiết 3: Tập làm văn
Ôn tập về tả cảnh

I. Mục tiêu

- Ôn luyện, củng cố kĩ năng lập dàn ý bài văn tả cảnh- một dàn ý với những ý riêng của mình.

-  Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả cảnh- trình bày rõ ràng, rành mạch, tự nhiên, tự tin.

- Giáo dục HS yêu thích môn học

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 2 HS trình bày dàn ý một bài văn tả cảnh em đã học trong học kì I.

- Nhận xét bài làm của HS .

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học .

2.2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:  Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .
- Gọi HS đọc gợi ý 1.

- Em chọn cảnh nào để lập dàn ý ?

- Gợi ý HS cách làm bài :

+ Em nên chọn cảnh mình đã có dịp quan sát hoặc cảnh rất quen thuộc với mình.

+ Bám sát gợi ý trong SGK để lập dàn ý.

+ Lập dàn ý ngắn gọn.

+ Cảnh vật em quan sát bao giờ cũng có con người, thiên nhiên xung quanh nên cần chú ý miêu tả xen kẽ để cảnh vật thêm đẹp và sinh động hơn.

+Quan sát bằng nhiều giác quan.

- Gọi HS trình bày dàn ý của mình. GV cùng HS cả lớp nhận xét, bổ sung. 

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .

- Tổ chức cho HS trình bày dàn ý trong nhóm. Gợi ý HS : Trình bày theo dàn ý đã lập, tránh cầm dàn ý đọc. Với những chi tiết đã quan sát em diễn đạt thành câu cho trọn vẹn...

- Gọi HS trình báy dàn ý trước lớp

- Gọi HS nhận xét bạn trình bày theo các tiêu chí đã nêu.

- Nhận xét, tuyên dương HS trình bày tốt .
	- 2 HS đứng tại chỗ đọc bài làm của mình .

- HS lắng nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học .

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- 1 HS đọc , lớp đọc thầm.

- Phân tích đề, xác định yêu cầu trọng tâm đề bài.

- 3 - 5 HS giới thiệu về cảnh mình chọn

- HS làm bài cá nhân.

Vận dụng gợi ý SGK và gợi ý của cô giáo , kết hợp sự vận dụng của mình vào làm bài.

- 2 HS trình bày. HS cả lớp cùng nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc .

- HS trình bày dàn ý của mình theo nhóm 4 .

- 3- 5 HS trình bày dàn ý trước lớp.

- Tiếp tục rèn thói quen trình bày bài nói trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.


3. Củng cố - dặn dò:

+ Nêu cấu tạo chung của bài văn tả cảnh?

- Nhận xét tiết học .

- Dặn HS hoàn chỉnh lại dàn ý của bài văn tả cảnh để chuẩn bị cho tiết kiểm tra viết


Tiết 3: Địa lí

Địa lí địa phương: Tìm hiểu về địa lí tỉnh Hải Dương

I. Mục tiêu

- HS nắm được vị trí địa lí, giới hạn tỉnh Hải Dương trên bản đồ

- Nắm được diện tích, dân số của Hải Dương. Địa giới hành chính.

- Khái quát về địa hình, cảnh quan Hải Dương. 
- Giáo dục HS yêu quê hương, đất nước .

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam . Bản đồ tỉnh Hải Dương .

III. Các hoạt động dạy- học 

	1. Kiểm tra bài cũ

- Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu .
- GV nhận xét.

2. Bài mới
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Vị trí địa lí và giới hạn

- Cho HS lên bảng chỉ trên bản đồ vị trí của tỉnh Hải Dương .

+ Hải Dương tiếp giáp với những tỉnh nào?

- GV nhận xét, kết luận.

2.3. Diện tích, dân số
+ Diện tích tỉnh ta khoảng bao nhiêu km2?
+  Dân số là bao nhiêu triệu người ?

+ Em hãy tính mật độ dân số của tỉnh ta ?

+ So với mật độ dân số chung của cả nước, em có nhận xét gì ?

- GV nhận xét, lưu ý HS nhớ lại kiến thức về đặc điểm dân cư của nước ta : dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng và ven biển, mà Hải Dương là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng nên có mật độ dân số khá cao .

2.4.  Địa giới hành chính

+ Tỉnh gồm bao nhiêu huyện , thành phố ? 

+ Bao nhiêu xã, phường, thị trấn ?

4. Khái quát về địa hình, cảnh quan Hải Dương .

- GV nêu khái quát về địa hình, cảnh quan Hải Dương :
	- HS nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu .

- HS khác nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS lên bảng chỉ trên Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam  vị trí của tỉnh Hải Dương .

+ Hải Dương nằm ở toạ độ : từ 1060 5' đến 1060 38' kinh độ đông ; từ 200 36' 30'' đến 210 15' 30'' vĩ độ bắc .

+ Hải Dương tiếp giáp 6 tỉnh, thành phố : Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hưng Yên.
- Diện tích tỉnh ta khoảng 1660,9km2

- Dân số là 1,7 triệu người (theo số liệu thống kê năm 1999)

- HS tính và nêu : mật độ dân số của tỉnh ta là 1023 người / km2

- HS nhắc lại mật độ dân số của Việt Nam : 249 người /km2, nêu nhận xét .

- Gồm 11 huyện và 1 thành phố (Chí Linh, Nam Sách, Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kì, Thanh Miện, Ninh Giang, Hải Dương).

+ Gồm 263 xã, phường, thị trấn .

	     Là tỉnh có diện tích không lớn, song Hải Dương có dạng địa hình khá phong phú: Dạng địa hình bóc mòn xâm thực ; dạng địa hình tích tụ...từ đó tạo ra sự đa dạng cảnh quan tự nhiên.

Cảnh quan tự nhiên của Hải Dương bao gồm: Cảnh quan đồi rừng, cảnh quan gò đồi, cảnh quan đồi núi đá vôi và cảnh quan đồng bằng.

+ Khu vực cảnh quan đồi rừng bao gồm vùng đất thuộc địa bàn 2 huyện Chí Linh và Kinh Môn . Nét đặc trưng của cảnh quan tự nhiên khu vực này là rừng và đồi núi thấp.

+ Khu vực cảnh quan gò đồi (một số xã thuộc Chí Linh, Kinh Môn). Cảnh quan gò đồi có địa hình thành tạo do rửa trôi bề mặt .

+ Khu vực cảnh quan đồi núi đá vôi được trải dài từ các xã Duy Tân, Minh Tân, Phú Thứ, Tân Dân, Phạm Mệnh và Khu vực núi An Phụ (huyện Kinh Môn), độ cao trung bình của dãy núi đá từ 100 - 150 m, có độ dốc lớn, ...

+ Về cảnh quan sông suối đầm hồ : Khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Hải Dương ...

+ Các dạng cảnh quan đồng bằng ở Hải Dương bao gồm cảnh quan đồng lúa, rau màu và trồng cây ăn quả .

3. Củng cố, dặn dò:

- Cho HS nhắc lại những nét chính về địa hình Hải Dương và cảnh quan tự nhiên của Hải Dương .

- Nhận xét tiết học



Tiết 4: Sinh hoạt

Kiểm điểm hoạt động trong tuần.

I. Mục tiêu
- Hs biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 31.

- Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân.

- Giáo dục Hs thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân.

II. Tiến hành 

1. Báo cáo của cán bộ lớp.

- Các trưởng ban báo cáo tình hình của tổ mình trong tuần qua.

- Phó chủ tịch HĐTQ nhận xét.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung .

2. Giáo viên tổng kết

2.1. Ưu điểm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2.2. Khuyết điểm

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Ph​­¬ng h­​íng tuần 32.

- Tiếp tục duy trì mọi nền nếp cho tốt hơn nữa.

- Tăng cường ý thức tổ chức kỉ luât.

- Cán sự lớp tăng cường hoạt động, kèm cặp giúp đỡ HS chậm hoàn thành kiến thức, kĩ năng.

- Phát động phong trào thi đua học tập giữa các cá nhân, giữa các nhóm, tổ để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

- Tiếp tục kiểm tra và cùng nhau tu sửa sách, vở chuẩn bị dự thi vở sạch chữa đẹp .

4. Lớp văn nghệ.

 - HS tham gia các tiết mục văn nghệ ( Hát , kể chuyện, kịch) theo chủ điểm Hoà bình hữu nghị.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Buổi chiều

Đ/c Đạt soạn dạy.
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